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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 38300 
(21) 1-2011-02658 (51) 7 B65D 19/36 

(22) 10.06.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/BR2011/000179 10.06.2011 (87) WO/2012/159176 29.11.2012 
(30) 11065048      26.05.2011 CO 
(71) Pack Less Desenvolvimento e Inovac·o Ltda.  (BR) 

Solucâes do Lar, 291, Galp·o 1, Jd. do Cotia - 06716-020 - Cotia - SP, Brazil 
(72) JosÐ Roberto Durco (BR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Giá kê hàng và quy trình sản xuất giá kê hàng

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá kê hàng và quy trình sản xuất giá kê hàng. Quy trình sản xuất 
đã nêu bao gồm các bước sau đây:  
Bước I - bố trí ít nhất một ống vải chính (100) và ít nhất một ống vải phụ (100') trong 
máy sản xuất (50);  
Bước II- cung cấp vải bằng các ống vải (100, 100') trong một sự sắp đặt định rõ hai lớp 
vải cơ bản song song;  
Bước III - may các lớp vải bằng một hoặc nhiều đầu may (101), vải được cung cấp bởi 
một hoặc nhiều đường khâu (102), định ra ít nhất một cái bao (9);  
Bước IV - cắt giá kê hàng theo chiều dài mong muốn và hoàn thiện các đường may; và  
Bước V- uốn cong ít nhất một chi tiết hỗ trợ (3) và di chuyển phần bao (9) của giá kê 
hàng lên trên chi tiết hỗ trợ hình vòm (3);  
các bước I đến V được thực hiện trong một máy sản xuất (50) duy nhất.  
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(11) 38301 
(21) 1-2012-01330 (51) 7 B65D  59/00,  81/02 

(22) 18.04.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CN2011/072951  18.04.2011 (87) WO2012/126189 27.09.2012 
(30) 201110070023.6       23.03.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2012 
(71) HISENSE RONSHEN (GUANGDONG) REFRIGERATOR CO., LTD.  (CN) 

No. 8 Ronggang Road, Ronggui, Shunde District, Foshan, Guangdong 528303 China 
(72) Ming, YANG (CN), Weizhuang, ZHENG (CN), Pengge, ZHANG  (CN), Xu, CHEN  

(CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Bộ phận bảo vệ cạnh xốp lỗ tổ ong và phương pháp sản xuất bộ 

phận bảo vệ này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến bộ phận bảo vệ cạnh xốp lỗ tổ ong được tạo ra bao gồm bìa cứng 
xốp lỗ tổ ong (1). Bìa cứng xốp lỗ tổ ong (1) bao gồm tấm bảo vệ thứ nhất (11) và tấm 
bảo vệ thứ hai (12) thu được bằng cách cắt dọc theo đường cắt hình chữ chi. Các tấm bảo 
vệ thứ nhất (11) và tấm bảo vệ thứ hai (12) được bổ sung cho nhau. Cạnh thứ nhất đối 
diện với cạnh hình chữ chi của tấm bảo vệ thứ nhất (11) được nối với cạnh thứ hai đối 
diện với cạnh hình chữ chi của tấm bảo vệ thứ hai (12), và các cạnh hình chữ chi của các 
tấm bảo vệ thứ nhất (11) và tấm bảo vệ thứ hai (12) là hai cạnh tự do.  
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(11) 38302 
(21) 1-2012-01639 (51) 7 F16C  13/04 

(22) 10.11.2010 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2010/056093 10.11.2010 (87) WO 2011/059988 A1 19.05.2011 
(30) 12/616,500      11.11.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2012 
(71) KOIKE ARONSON, INC.   (US) 

635 West Main Street Arcade, New York 14009, the United States of America 
(72) FLAIG, Robert, T. (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hệ thống trục lăn xoay

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống trục lăn xoay quay vật gia công hình trụ quanh một trục của 
vật gia công bao gồm một cặp con lăn dẫn hướng liên kết với một cặp con lăn dẫn động 
để đỡ các vật gia công. Để chống trôi trục của vật gia công, mỗi con lăn dẫn hướng được 
gối vào một trục dẫn hướng tương ứng nên trục quay của con lăn dẫn hướng được chếch 
so với một trục xoay của trục dẫn hướng. Các trục dẫn hướng có thể được xoay về trục 
xoay của mình để điều chỉnh hướng của các trục lăn đệm so với các vật gia công để 
chống trôi trục. Việc xoay trục dẫn hướng có thể được điều khiển tự động dựa trên một 
tín hiệu được tạo ra bởi một cảm biến chống trôi được bố trí để phát hiện việc trôi trục 
của vật gia công.  
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(11) 38303 
(21) 1-2012-02975 (51) 7 C07C  321/00 

(22) 09.03.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2011/027642 09.03.2011 (87) WO2011/112649 15.09.2011 
(30) 61/312,024 09.03.2010 US 

61/312,020 09.03.2010 US 
61/312,012 09.03.2010 US 
61/333,915 12.05.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2012 
(71) NOVUS INTERNATIONAL INC.  (US) 

20 Research Park Drive, St. Charles, Missouri 63304, United States of America 
(72) LORBERT, Stephen J. (US), TRANKLER, Kevin A. (US), EMBSE, Richard Vonder 

(US), TURNER, Dayna L. (US), RODE, Tracy  (US), SNODDY, Cynthia K. (US), 
PETERSON, James C.  (US) 

(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Quy trình điều chế methionin hoặc selenomethionin từ 

homoserin qua hợp chất trung gian lacton 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế methionin hoặc selenomethionin từ homoserin. Cụ 
thể, quy trình này được thực hiện thông qua bước điều chế hợp chất trung gian lacton.  
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(11) 38304 
(21) 1-2012-03098 (51) 7 A01C 1/04, C05F 9/04, 11/08 

(22) 18.10.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2012 
(71) Công ty cổ phần Công nghệ sinh học  (VN)

Tầng 2, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất mạ khay công nghiệp

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất mạ khay công nghiệp, quy trình này bao gồm 
các bước:  
(i) tạo mùn hữu cơ;  
(ii) phối trộn nguyên liệu;  
(iii) rải giá thể mạ;  
(iv) ngâm và ủ thóc giống;  
(v) gieo mộng mạ; và  
(vi) thu thành phẩm.  
Quy trình này giúp tận dụng dược nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam, giúp tạo ra 
nguồn mạ khay giống sạch bệnh, phát triển tốt và góp phần thúc đẩy việc cơ giới hoá 
trong trồng cấy lúa ở nước ta.  
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(11) 38305 
(21) 1-2012-03116 (51) 7 B30B  9/32, B09B  3/00,  5/00 

(22) 30.01.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/000657 30.01.2012 (87) WO 2012/138047 11.10.2012 
(30) 10-2011-0008561      28.01.2011 KR 
(71) 1. LEE, TAE HO   (KR) 

662-69, Beomil-dong, Dong-gu, Busan 601-060 Republic of Korea 
2. DAEJONG INDUSTRY CO., LTD.  (KR) 
150-35, Dogok-ri, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-822, Republic of 
Korea 

(72) LEE, TAE HO (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất khối ép bằng phế liệu kim loại

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị sản xuất khối ép bằng phế liệu kim loại có khả năng ép các loại 
phế liệu kim loại đã được thu gom thành hình dạng tiêu chuẩn sao cho phế liệu kim loại 
có thể được đưa trực tiếp vào lò nấu luyện. Lỗ thông được tạo hình trong khối ép bằng 
phế liệu kim loại ngay trong quá trình sản xuất khối ép này, nhờ đó khối ép này có thể 
được nung một cách hiệu quả và có thể dễ dàng quan sát cấu trúc bên trong. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất khối ép bằng phế liệu kim loại.  
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(11) 38306 
(21) 1-2012-03119 (51) 7 C02F 11/02, C05F 11/08, 9/04 

(22) 22.10.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2012 
(71) Công ty cổ phần phân bón FITOHOOCMON  (VN)

Tầng 4, tòa nhà BIOGROUP - 814/3 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Văn Tri (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bùn thải 

nuôi trồng thủy sản và rơm rạ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân phức hợp hữu cơ vi sinh từ bùn thải nuôi 
trồng thủy sản và rơm rạ gồm các bước:  
(i) xử lý rơm rạ thành mùn hữu cơ;  
(ii) xử lý bùn thải ao nuôi trồng thuỷ sản;  
(iii) phối trộn; và  
(iv) ép thu sản phẩm.  
Quy trình này sử dụng nguồn hữu cơ là bùn thải ao nuôi thủy sản và rơm rạ để tạo ra 
phân bón từ nguồn nguyên liệu mới đạt tiêu chuẩn Việt Nam và thế giới, đồng thời xử lý 
triệt để ô nhiễm môi trường thủy sản và sử dụng hợp lý nguồn rơm rạ của cây lúa.  
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(11) 38307 
(21) 1-2012-03375 (51) 7 A61B  5/05 

(22) 13.04.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2011/032232 13.04.2011 (87) WO2011/130355 20.10.2011 
(30) 61/323,739      13.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2013 
(71) 1. BAXTER INTERNATIONAL INC.  (US) 

One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, United States of America 
2. BAXTER HEALTHCARE S.A.  (CH) 
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland 

(72) RELKIN, Norman R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đánh giá hiệu quả của chất được dùng để điều trị 

bệnh Alzheimer và chế phẩm globin dùng trong phương pháp 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đánh giá hiệu quả của chất được dùng để điều trị bệnh 
Alzheimer bằng cách so sánh tỷ lệ thay đổi thể tích não thất của đối tượng mắc bệnh 
Alzheimer được nhận và không được nhận chất này. Tỷ lệ thay đổi thể tích não thất theo 
sáng chế được xác định bằng cách chụp ảnh cộng hưởng từ (MRI). Sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm globulin dùng trong phương pháp nêu trên.  
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(11) 38308 
(21) 1-2012-03878 (51) 7 F23G  5/00 

(22) 25.12.2012 (43) 25.07.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN)

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
(72) Vũ Đức Thảo (VN) 
(54) Lò quay sử dụng công nghệ nhiệt phân gián tiếp đa vùng 

không có mặt của không khí để chuyển hóa các chất rắn có 

nguồn gốc hữu cơ thành than (cacbon) 

  (57)    Sáng chế đề cập tới lò quay sử dụng công nghệ nhiệt phân gián tiếp đa vùng không có 
mặt không khí để chuyển hóa các chất rắn có nguồn gốc hữu cơ thành than. Vật liệu 
chuyển động trong ống lò quay không có mặt không khí, thân lò ống quay bên trong lò, 
hai đầu lò được làm kín để không khí không lọt vào trong ống quay, nhiệt được cấp gián 

tiếp ở bên ngoài thành ống và bên trong thân lò bằng hệ thống đầu đốt dầu DO. ống 
được đặt trong lò xây bằng vật liệu cách nhiệt, thân lò được xây bằng gạch chịu lửa chia 
làm ba vùng: vùng thứ nhất để sấy nhiệt độ, vùng thứ hai có nhiệt độ cao nhất chỉnh là 
vùng than hóa, vùng thứ ba là vùng than hóa triệt để và làm nguội sản phẩm. Pha rắn sản 
phẩm được chuyển động đưa ra ngoài bằng hệ thống vít tải. Pha khí được tuần hoàn trở 
lại buồng đốt để đốt triệt để đồng thời bổ sung nhiệt cho buồng sấy và buồng nhiệt phân 
bằng hệ thống đường ống, có bổ sung quạt cấp gió. Khí thải trước khi thải ra ngoài được 
đưa qua hệ thống giải nhiệt và hấp phụ bằng than hoạt tính.  
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(11) 38309 
(21) 1-2012-03902 (51) 7 G08G  5/00, G01S  1/00 

(22) 26.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2012 
(71) Trường đại học công nghệ, đại học quốc gia Hà Nội  (VN) 

Nhà E3, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Bạch Gia Dương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
(54) Máy phát tín hiệu dải rộng dùng cho radar thế hệ mới 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất cấu trúc máy phát tín hiệu dải rộng dùng cho các đài radar thế 
hệ mới công suất xung 9.6kW băng tần UHF bao gồm: tầng kích có tác dụng khuếch đại 
tín hiệu vào đủ lớn cho hoạt động của các khối khuếch đại công suất ở tầng sau; khối 
chia công suất 1 lối công suất vào, 64 lối công suất ra đồng pha, đồng biên độ; khối 
khuếch đại công suất 64 lối công suất vào, 64 lối công suất ra; khối cộng công suất 64 
lối công suất vào, 1 lối công suất ra đủ để đạt công suất tổng cộng 9.6kW xung và khối 
nguồn nuôi của máy phát được thiết kế theo phương pháp chia thành từng khối nguồn 
nuôi riêng biệt cho từng khối khuyếch đại công suất phát thành phần 150W, băng tần 
UHF trong đó khối khuyếch đại công suất thành phần 150W, băng tần UHF này có hai 
tầng khuếch đại, mỗi tầng khuếch đại bao gồm: bóng khuếch đại công suất, mạch phối 
hợp trở kháng đầu vào và mạch phối hợp trở kháng đầu ra, mạch phân áp có nhiệm vụ 
cung cấp điện thế phân cực và lựa chọn chế độ làm việc cho khối khuếch đại.  
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(11) 38310 
(21) 1-2012-03903 (51) 7 G06F  21/00 

(22) 26.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2014 
(71) HANGZHOU SHUNWANG TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Building 3, No. 75 West Wenyi Rd, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, P. R. 
China 

(72) Cheng Chen (CN), Jiang Guanping (CN), Xie Haiyan (CN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp bảo vệ hệ thống trên cơ sở chụp ảnh nhanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ hệ thống trên cơ sở chụp ảnh nhanh, phương 
pháp này bao gồm các bước: chỉ định để không gian dự phòng trong ổ đĩa được đổi 
hướng; chỉ định để không gian thứ nhất trong ổ đĩa hoặc bộ nhớ trong được ghi nhận 
quan hệ đối ứng; tạo ra giao diện riêng để đọc số liệu ban đầu của ổ đĩa, tức là chụp ảnh 
nhanh; chặn người sử dụng tiến hành thao tác đọc/ghi đối với ổ đĩa, ngăn chặn người sử 
dụng tải môđun hạt nhân, tiến hành lần lượt xử lý đối với các thao tác đọc/ghi bị chặn 
trên cơ sở xem xét xem có thể xuất phát từ giao diện riêng hay không. Sau khi tiến hành 
so sánh môđun hạt nhân bị chặn và nội dung chụp ảnh nhanh sẽ tiến hành xử lý. Sáng 
chế này được xây dựng trên cơ sở phục hồi trạng thái ban đầu của hệ thống trong kỹ 
thuật hiện nay, và thêm vào đó một giao diện riêng và môđun kiểm soát hạt nhân, giúp 
chống lại sự tấn công hạt nhân một cách đơn giản và có hiệu quả, đồng thời có thể đảm 
bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống được phục hồi về trạng thái ban đầu, từ đó 
đạt được mục đích bảo vệ hệ thống.  
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(11) 38311 
(21) 1-2012-03904 (51) 7 G06F  7/00,  17/00 

(22) 26.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2014 
(71) HANGZHOU SHUNWANG TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Building 3, No. 75 West Wenyi Rd, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, P. R. 
China 

(72) Xu Dong (CN), Cheng Chen (CN), Xie Haiyan (CN), Li Guangbin (CN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp làm tăng tốc độ khởi động máy tính 

  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp khởi động máy tính, trong đó phương pháp này bao gồm 
cài đặt các số liệu cần đọc trước khi khởi động hệ thống xây dựng tập tin danh sách số 
liệu đọc trước; căn cứ theo tập tin danh sách, thông qua giao diện riêng, tiến hành đọc 
những nội dung đọc trước được chỉ định trong nội dung ổ đĩa, đồng thời ghi vào không 
gian dự phòng (bộ nhớ trong), chặn thao tác đọc/ghi đổi với ổ đĩa. Nếu cung từ ổ đã có 
liên quan tới thao tác đọc/ghi này giao với cung từ ổ đĩa nơi mà nội dung đọc trước nêu 
trên tồn tại thì căn cứ theo quan hệ đối ứng được ghi trong không gian đầu tiên, trong 
không gian dự phòng tìm ra vị trí tương ứng với cung từ của phần giao thoa này, tiến 
hành thao tác đổi với vị trí tương ứng của nội dung cần tiến hành thao tác đọc/ghi có liên 
quan tới cung từ của phần giao thoa này trong không gian dự phòng. Như thể trên thực tế 
sẽ không cần tiến hành thao tác đọc/ghi thực đối với ổ đĩa, mà chỉ cần tiến hành thao tác 
đọc/ghi đối với không gian dự phòng. Như thế sẽ giảm được thao tác đọc/ghi đối với ổ 
đĩa, nâng cao tốc độ khởi động hệ thống.  
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(11) 38312 
(21) 1-2013-00019 (51) 7 G01P 3/36 

(22) 03.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2013 
(75) Nguyễn Anh Kiệt  (VN)

26 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Tốc kế laze độc lập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tốc kế laze độc lập, tốc kế theo sáng chế là một thiết bị đo vận tốc 
của tàu/xe, tàu vũ trụ trong không gian . . . Tốc kế này bao gồm một nguồn sáng laze, 
một gương tách tia, một môi trường truyền sáng chiết suất n, có hai nửa dài bằng nhau, 
hai gương phản xạ, một môi trường truyền sáng đặc biệt là chân không, một gương chập 
tia, một thiết bị thu nhận và tính toán, đo độ lệch pha giữa hai tia. Bằng cách đo độ lệch 
pha giữa hai tia, thiết bị tính toán sẽ cho biết vận tốc chuyển động của tàu/xe.  
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(11) 38313 
(21) 1-2013-00021 (51) 7 E04B  1/24,  1/38,  1/41 

(22) 03.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2013 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Đầu nối cột thép và phương pháp chế tạo đầu nối này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu nối cột thép dạng trụ tròn, trên đó có các rãnh cắt được cắt cách 
đều nhau và tỏa tròn trên bề mặt của đầu nối cột, các gân cột được tạo ra cách đều nhau 
trên mặt ngoài của đầu nối cột có vai trò tăng cứng cho đầu nối cột. Phương pháp chế tạo 
đầu nối cột bao gồm: chuẩn bị tấm thép có độ dày và kích thước định trước; cắt các rãnh 
cắt cách đều nhau trên tấm thép với kích thước và khoảng cách định trước; lốc tấm thép 
thành dạng ống và hàn cạnh liên kết; và tạo hình gân cột.  
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(11) 38314 
(21) 1-2013-00022 (51) 7 E04B  1/24,  1/38,  1/41 

(22) 03.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2013 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 4/21, Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Đầu nối cột thép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu nối cột thép bao gồm hai tấm đế được bố trí song song với 
nhau, lỗ thông được tạo ra xuyên qua các tấm đế và các rãnh cắt được bố trí cách đều tỏa 
tròn trên chu vi ngoài của lỗ thông, các thanh tăng cứng cố định trong các rãnh cắt của 
các tấm đế. Đầu nối cột được cố định với cột thép tròn có các rãnh cắt được cắt trên hai 
đầu cột tại các vị trí tương ứng với các rãnh cắt của các tấm đế.  
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(11) 38315 
(21) 1-2013-00031 (51) 7 A23N 15/00 

(22) 04.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2013 
(71) Phân viện Công nghiệp Thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh  (VN)

58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Mạnh Thản (VN), Lưu Thị Lệ Thủy (VN), Phạm Thanh Hải  (VN) 
(54) Hệ thống sản xuất tiêu trắng (tiêu sọ) từ tiêu đen theo phương 

pháp ướt có sử dụng enzym 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất tiêu trắng (tiêu sọ) từ tiêu đen theo phương pháp 
ướt có sử dụng enzym. Hệ thống theo sáng chế bao gồm các thiết bị được bố trí liên tục 
theo thứ tự: cân (1), thiết bị sàng (2), thiết bị thổi (3), bồn chứa (4), thiết bị chần (5), 
thiết bị xử lý tiêu bằng enzym (6), máy xát vỏ (7), máy đãi vỏ (8), bồn ngâm rửa (9) và 
máy sấy (10). Các cải tiến của sáng chế là ở thiết bị xử lý tiêu bằng enzym (6), máy xát 
vỏ (7) và máy đãi vỏ (8).  
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(11) 38316 
(21) 1-2013-00032 (51) 7 F24C 13/00 

(22) 04.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2013 
(75) Nguyễn Văn Xuân  (VN)

5/10 tổ 40 ấp 5 xã Đông Thạnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống đun nước sôi tự động sử dụng cho bếp

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống đun nước sôi tự động sử dụng cho bếp có kiềng bếp được 
lắp một vòng kim loại xoắn ốc hoặc một bộ vòng kim loại có dạng rẽ nhánh xương cá. 
Khi bếp được bật để nấu ăn, thì nước trong vòng kim loại xoắn ốc tự động sôi và tự động 
chảy vào bình chứa có bộ phận lọc nước để dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Khi bếp được 
bật để lấy nhanh nước sôi, thì nước trong vòng kim loại xoắn ốc tự động sôi và tự động 
chảy ra vòi nước để cấp một lượng núớc sôi dùng cho sinh hoạt. Khi chúng ta không lấy 
nước sôi thì nước sôi tự động chảy vào bình chứa có bộ phận lọc để dùng cho sinh hoạt. 
Ngoài ra, hệ thống còn có một ống để dẫn nước nóng từ vòng kim loại xoắn ốc đến vòi 
nước nóng lạnh. Hệ thống theo sáng chế còn được sử dụng cho bếp ga, bếp hồng ngoại, 
bếp điện từ và bếp khí sinh học.  
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(11) 38317 
(21) 1-2013-00056 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

35/00 
(22) 04.07.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/IB2011/052954      04.07.2011 (87) WO 2012/004732 A1 12.01.2012 
(30) 1055475      06.07.2010 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2013 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) ALCOUFFE, Chantal (FR), KIRSCH, Reinhard (FR), HERBERT, Corentin (FR), 

LASSALE, Gilbert  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất imidazopyridin, quy trình điều chế và hợp chất 

này dùng để chữa bệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

 
 

trong đó - R3 và R4 cùng với nguyên tử cacbon của nhân phenyl mà chúng gắn vào, 
cùng nhau tạo thành dị vòng nitơ sáu cạnh tương ứng với một trong số các công thức 
(A), (B) hoặc (C), trong đó đường lượn sóng thể hiện nhân phenyl mà R3, R4 gắn vào, 
sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất 
này dùng để điều trị bệnh.  
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(11) 38318 
(21) 1-2013-00072 (51) 7 F41J  5/04 

(22) 09.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.01.2013 
(71) Tập đoàn viễn thông quân đội  (VN)

Số 1 Giang Văn Minh, Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Anh Tuấn (VN), Nguyễn Thanh Tùng  (VN), Lê Đức Độ (VN) 
(54) Mặt bia tự động báo trúng

  (57)     Sáng chế đề cập đến mặt bia tự động bảo trúng. Mặt bia hoạt động theo nguyên lý chạm 
chập giữa hai lớp bản cực. Viên đạn đóng vai trò là vật dẫn điện, làm ngắn mạch hai bản 
cực này khi xuyên qua mặt bia. Tín hiệu ngắn mạch sẽ được gửi về máy tính trung tâm 
và xử lý bởi phần mềm, hiển thị kết quả mỗi phát đạn lên màn hình. Mặt bia có kết cấu 
gồm 5 lớp khác nhau, làm từ 2 loại vật liệu là cao su xốp và lưới inox, dán lại với nhau 
bằng keo dính gốc cao su.  
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(11) 38319 
(21) 1-2013-00077 (51) 7 C04B 16/02 

(22) 09.01.2013 (43) 25.07.2014 
(71) 1. Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

1 Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phạm Tuấn Nhi  (VN) 

15/20 khu phố 3, phường Trảng Dài, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Phạm Tuấn Nhi (VN) 
(54) Quy trình sản xuất gạch không nung từ đất theo phương pháp 

đùn ép kết hợp hút chân không 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất gạch không nung từ đất theo phương pháp đùn ép 
kết hợp hút chân không. Quy trình sản xuất này cơ bản dựa trên các thiết bị hiện có dùng 
để sản xuất gạch tuynen truyền thống, kết hợp polyme vô cơ hóa khoáng sét ở nhiệt độ 
từ 40oC - 150oC trong môi trường kiềm.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
29 

(11) 38320 
(21) 1-2013-00100 (51) 7 A01N  63/04, A01M  1/02, A01N  

25/00 
(22) 10.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.01.2013 
(71) Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình  (VN)

267 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Tân Vương (VN), Trần Thu Huyền (VN), Trịnh Văn Hạnh (VN), Nguyễn 

Quốc Huy (VN), Nguyễn Thị My (VN), Nguyễn Thuý Hiền (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Bả diệt mối

  (57)     Sáng chế đề xuất bả diệt mối có công thức gồm chất nền được trộn với hoạt chất diệt 
mối, nhưng khác ở chỗ hàm lượng hoạt chất diệt mối nằm trong khoảng từ 0,001% đến 
1,5% và chất nền của bả diệt mối gồm: gỗ ải tự nhiên, xác tổ mối Coptotermes, ngoài ra 
có thể được bổ sung các loại thức ăn chứa xenluloza như; bột bã mía, giấy, gỗ, bìa 
carton. Hỗn hợp này được trộn với nước tạo thành thể nhão để dùng trực tiếp hoặc trộn 
thêm với các chất phụ gia khác để ép thành khối theo các hình dạng cố định hoặc thành 
dạng gel.  
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(11) 38321 
(21) 1-2013-00107 (51) 7 C10L 1/02 

(22) 11.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2013 
(71) Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên  (VN)

Tầng 14-17, tòa nhà Petro Vietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phạm Anh Tuấn (VN), Phạm Tiến Dũng (VN), Hoàng Việt Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chất đốt sinh học 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất đốt sinh học dạng lỏng với thành phần bao gồm metanol: 0-20%; 
nước: 3-20%; các phụ gia: 1-2%; và etanol: vừa đủ đến 100% để sử dụng nhưng không 
hạn chế với các bếp/lò đốt không sử dụng nguyên lý hóa hơi nhiên liệu và chất đốt sinh 
học dạng lỏng với thành phần bao gồm etanol: 25-50%; nước: 3-10%; các phụ gia: 1-
2%; và metanol vừa đủ đến 100% để sử dụng với các bếp/lò đốt sử dụng nguyên lý hóa 
hơi nhiên liệu trước khi đốt.  
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(11) 38322 
(21) 1-2013-00131 (51) 7 G01V  1/00 

(22) 15.06.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2011/059968 15.06.2011 (87) WO/2011/157764 22.12.2011 
(30) 12/816,940       16.06.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2013 
(71) FOROIL  (FR) 

10 rue Lincoln F-75008 Paris, France 
(72) OURY, Jean-Marc  (FR), HEINTZ, Bruno (FR), DE SAINT GERMAIN, Hugues (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị  và phương pháp thiết lập mô hình sản xuất để khai 

thác tối ưu mỏ hyđrocacbon trưởng thành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp thiết lập mô hình sản xuất để khai thác tối 
ưu mỏ hyđrocacbon trưởng thành. Cụ thể, mô hình sản xuất (2), để mô hình hoá mỏ 

hyđrocacbon trưởng thành, đưa ra sản lượng (Qktb) cho từng pha, từng giếng khoan, 

từng tầng (hoặc nhóm tầng) và từng thời gian dưới dạng là hàm số của các tham số sản 
xuất (PP: Production Parameter), trong đó mô hình sản xuất (2) thích ứng với dữ liệu 
lịch sử (HD: History Data) của mỏ hyđrocacbon trưởng thành và kiểm tra điều kiện 
Vapnik.  
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(11) 38323 
(21) 1-2013-00155 (51) 7 B03B 5/34 

(22) 16.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2013 
(71) Công ty Vật liệu và Công nghệ (MATECH)  (VN)

P311 nhà 2B khu thử nghiệm công nghệ Nghĩa Đô, số 18 Hoàng Quốc Việt - Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

(72) Trần Ngọc Quỳnh (VN) 
(54) Hệ thống chế biến tinh quặng sắt không từ

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống chế biến tinh quặng sắt không từ bao gồm một phễu cấp 
liệu, băng tải xích BTX, chín băng tải (BT1, từ BT2 đến BT5, từ BT2' đến BT5') để cấp 
liệu cho sàng rung, năm sàng rung (từ SR1 đến SR5) để phân loại nguyên liệu, ba máy 
nghiền hàm (từ HN1 đến HN3), một búa đập đứng BD và một máy nghiền mịn HN4 để 
nghiền nguyên liệu, bốn cụm vít lọc (từ CL1 đến CL4), bốn thùng chia (từ CN1 đến 
CN4) để tách lọc quặng sắt không từ, năm bơm (BCC, từ B1 đến B4) được nối với các 
ống bơm để cấp nước và nguyên liệu cho các cụm vít lọc và dẫn nguyên liệu vào bể sản 
phẩm, các bộ phận này được lắp đặt liên tiếp nhau. Sản phẩm đầu ra có chất lượng:  

Đối với quặng đầu vào có tổng sắt từ 3g-40%, hàm lượng tổng sắt đầu ra  54%.  

Đối với quặng đầu vào có tổng sắt từ 40-50%, hàm lượng tổng sắt đầu ra  60%.  

Đối với quặng đầu vào có tổng sắt từ 50-54%, hàm lượng tổng sắt đầu ra  65%.  
Hệ thống này được thiết kế đường bơm và đường thải nước theo chu trình tuần hoàn 
khép kín nên nước thải không chảy thoát ra ngoài làm ảnh hưởng đến môi trường.  
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(11) 38324 
(21) 1-2013-00169 (51) 7 H03H 7/48 

(22) 17.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2013 
(71) LANTEK ELECTRONICS INC.  (TW) 

1F., No. 9, Lane 369, Sec. 3, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan 
(72) LU, Shan-Jui (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ ghép công suất có chức năng bù tần số

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ ghép công suất có chức năng bù tần số bao gồm: vỏ có khoang 
chứa, lỗ thứ nhất, lỗ thứ hai, lỗ thứ ba; đầu nối thứ nhất nhô ra ngoài vỏ qua lỗ thứ nhất; 
đầu nối thứ hai nhô ra ngoài vỏ qua lỗ thứ hai; đầu nối thứ ba nhô ra ngoài vỏ qua lỗ thứ 
ba; và khác biệt ở chỗ, bộ ghép công suất này còn bao gồm tụ điện, trong đó cực nối thứ 
nhất của tụ điện được tạo ra với cuộn dây có ít nhất nửa vòng dây và được nối với cực tín 
hiệu của đầu nối thứ ba, cực nối thứ hai của tụ điện được tạo ra với cuộn dây có ít nhất 
nửa vòng dây và được nối với cực tín hiệu của đầu nối thứ hai, do đó tạo ra chức năng bù 
tần số.  
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(11) 38325 
(21) 1-2013-00365 (51) 7 D06F  39/08,  39/12 

(22) 02.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/006293   02.10.2012 (87) WO 2013/061516 02.05.2013 
(30) 2011-236875      28.10.2011 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) Yuji ADACHI (JP), Shinji KONDOU (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt được trang bị thùng nước, lồng, van cấp nước (6), và ống 

mềm cấp nước (20). ống mềm cấp nước (20) có cấu trúc kép được tạo thành bởi ống 
mềm bên trong (16), và ống mềm bên ngoài (26) mà tạo thành khoảng trống (28) giữa 

ống mềm bên ngoài và ống mềm bên trong (16) để chứa ống mềm bên trong (16). ống 
mềm bên trong (16) có một đầu được nối với vòi cấp nước thông qua bộ phận nối vòi 
cẩp nước (17) và đầu còn lại được nối với van cấp nước (6) thông qua bộ phận nối ống 
mềm cấp nước (19). Phía vòi cấp nước của ống mềm bên ngoài (26) được bịt kín bởi bộ 
phận bịt kín phía vòi cấp nước (21), và phía van cấp nước của nó được bịt kín bởi bộ 

phận bịt kín phía van cấp nước (22). ống mềm chia nhánh (23) chia nhánh từ ống mềm 
bên ngoài (26) và thông với khoảng trống (28) được nối với ống mềm bên ngoài (26).  
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(11) 38326 
(21) 1-2013-01246 (51) 7 B01D  63/00, C02F  3/30, B01D  

61/00 
(22) 20.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/006603  20.08.2012 (87) WO2013/048010 04.04.2013 
(30) 10-2011-0098489       28.09.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2013 
(75) KIM, SEONG JONG  (KR) 

207-1504, A danji, BucheonJungdong Station 2Cha Purgio Apt., 377-7, Songnae-dong, 
Sosa-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 422-763, Korea 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống xử lý nước thải sử dụng màng phân tách cải tiến 

bằng cách loại bỏ photpho và vật gây tắc nghẽn màng ra 

khỏi dòng phụ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống xử lý nước thải sử dụng màng phân tách cải tiến bằng cách 
loại bỏ photpho và vật gây tắc nghẽn màng ra khỏi dòng phụ. Hệ thống bao gồm bể điều 
tiết lưu lượng (1), bể khử photpho (2), bể khử nitrat sơ cấp (3), bể khử nitrat thứ cấp (4), 
bể hiếu khí (5), bể hiếu khí phân tách bằng màng (6), bể ổn định (7), các bộ phận màng 
phân tách (18), bể chứa chất làm đông tụ (19), bể chứa bùn (8), bể xả (9) và máy sục khí 
(12). Thiết bị làm giảm photpho tổng số và chất gây nhiễm bẩn màng (40) được lắp đặt 
để một phần nước dòng phụ được dẫn từ bể ổn định (7) trở lại đi qua bể phản ứng đông 
tụ vô cơ (23), bể phản ứng pH (24), bể phản ứng đông tụ polime (25), bùn chứa photpho 
tạo thành cụm xốp tại đó nhờ sự đông tụ, và dòng nước phụ chứa photpho đã đông tụ đi 
qua thiết bị phân tách rắn-lỏng chân không (26) để được loại bỏ dưới dạng bánh.  
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(11) 38327 
(21) 1-2013-01608 (51) 7 B27D  1/04 

(22) 24.05.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 2012-003159U 28.05.2012 JP 
(71) TEIJI UTSUMI  (JP) 

5-5, Sakura 4-chome, Iwanuma-shi, Miyagi 989-2433, Japan 
(72) Teiji UTSUMI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Tấm gỗ dán chống động đất

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm gỗ dán chống động đất có độ bền đối với tải trọng từ hướng 
thẳng đứng, hướng bên và hướng nghiêng đối với tấm gỗ dán được cải thiện.  

Để đạt được mục đích nêu trên, tấm gỗ dán theo sáng chế bao gồm tấm có thớ gỗ 
bên là tấm lõi (2); tấm lõi phụ (3) và (4) kẹp giữa tấm lõi (2) từ cả hai phía, thớ gỗ của 
một trong các tấm lõi phụ (3) và (4) nghiêng 45o và thớ gỗ của tấm lõi khác nghiêng góc 
45o theo hướng ngược lại; và tấm trước (5) và tấm sau (6) có thớ gỗ dọc và chồng lên 
phía ngoài của tấm lõi phụ (3) và (4), trong đó các tấm cấu thành tấm gỗ dán được tạo 
thành bằng cách lắp các mẩu cắt thu được bằng cách cắt dọc theo đường cắt thu được 
bằng cách lắp hình tam giác vuông cân mà không hở hoặc bằng cách cắt dọc theo đường 
cắt thu được bằng cách lắp hình ngũ giác của phần phía trên là hình tam giác vuông cân 
và tam giác cân.  
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(11) 38328 
(21) 1-2013-01958 (51) 7 A61K  31/34, A61P  31/00, C07D  

507/00 
(22) 25.11.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/IN2011/000813 25.11.2011 (87) WO 2012/070071 31.05.2012 
(30) 3555/CHE/2010      25.11.2010 IN 

3096/CHE/2011      09.09.2011 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2014 
(71) ALLECRA THEURAPEUTICS GMBH  (DE) 

c/o Loeba Treuhand GmbH, Wallbrunnstr. 24, 79539 Lorrach, Germany 
(72) Senthilkumar UDAYAMPALAYAM PALANlSAMY (IN), Maneesh PAUL-

SATYASEELA (IN), Shridhar NARAYANAN (IN), Gopalan BALASUBRAMANIAN  
(IN), Aravind APPU  (IN), Senthilnathan MANICKAM (IN), Hariharan PERlASAMY  
(IN) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất B-lactam, chất ức chế B-lactamaza và dược phẩm 

chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

 
 
được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm trùng, các dẫn xuất của chúng, các chất tương 
tự, các dạng hỗ biến (tautome), các chất đồng phân lập thể, các dạng đa hình, solvat, các 

muối dược dụng và dược phẩm chứa hợp chất này hữu ích dùng làm chất ức chế -
lactamaza, khôi phục hoặc nâng cao phổ kháng sinh của một chất kháng sinh phù hợp. 

Hợp chất theo sáng chế hoạt động như là các chất ức chế -lactamaza. Hợp chất này 

khôi phục lại/tạo khả năng hoạt động của các chất kháng sinh -lactam kháng lại 

carbapenemaza. Hợp chất này được dùng trong trị liệu để phát hiện các -lactamaza  
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(11) 38329 
(21) 1-2013-01994 (51) 7 A63B  69/36 

(22) 07.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/004452 07.06.2012 (87) WO 2013/042857 A1 28.03.2013 
(30) 10-2011-0095903      22.09.2011 KR 

PCT/KR2012/004452 07.06.2012 KR 
(75) PARK, SEONG-SU  (KR) 

107-704, Jayu2cha Apt., Uam 1-dong, Nam-gu, Busan-si, 608-774, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tấm ván luyện tập đánh bóng gôn

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm ván luyện tập đánh bóng gôn bao gồm: tấm ván có dạng tấm; 
đường bóng lăn được tạo ra trên tấm ván mà trên đường này quả bóng gôn được lăn sau 
khi được đánh bởi gậy đánh gôn; roto thứ nhất được bố trí trên tấm ván gần đầu của 
đường bóng lăn, và được xoay nhờ sự tiếp xúc với quả bóng gôn di chuyển dọc theo 
đường bóng lăn; và roto thứ hai được bố trí trên tấm ván gần đầu của đường bóng lăn và 
đối diện với roto thứ nhất, và được quay nhờ sự tiếp xúc với quả bóng gôn di chuyển dọc 
theo đường bóng lăn. Quỹ đạo thẳng của quả bóng gôn có thể được nhận thấy nhờ sự lắp 
đặt các roto quay để cảm biến quỹ đạo thẳng của quả bóng gôn, gậy dẫn hướng được bố 
trí có thể tháo ra được tại vị trí gần đường bóng lăn của tấm ván, và người sử dụng có thể 
luyện tập tư thế đánh gôn có sử dụng bộ cảm biến quỹ đạo thẳng của gậy đánh bóng.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
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Luitpoldstrasse 6, 85276 Pfaffenhofen, Germany 
2. CERAMTEC GMBH  (DE) 
CeramTec-Platz 1-9, 73207 Plochingen, Germany 
3. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastr. 27c, 80686 Munich, Germany 

(72) Siegmund KOBILKE (GB), Michel KAZEMPOOR (GB), Alfred THIMM (GB), 
Thomas SCHREIR-ALT (GB), Katja HEUMANN (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ tản nhiệt làm mát bằng chất lỏng dùng cho bảng LED 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ tản nhiệt làm mát bằng chất lỏng bao gồm tấm trên có chuỗi 
kênh dẫn chất lỏng vòng quanh, mỗi kênh dẫn có cửa vào kênh dẫn riêng biệt và với các 
kênh dẫn dùng chung kênh dẫn ra ngoài ở giữa. Bộ tản nhiệt còn bao gồm tấm đế có cửa 
vào và cửa ra. Bộ tản nhiệt còn bao gồm tấm giữa có các kênh dẫn vào để nối thông 
dòng chảy giữa cửa vào của tấm đế và các cửa vào kênh dẫn của tấm trên, tấm giữa nói 
trên còn bao gồm kênh dẫn ra để nối thông dòng chảy giữa kênh dẫn ra ngoài chung ở 
giữa của tấm trên và cửa ra của tấm đế.  
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(11) 38331 
(21) 1-2013-02179 (51) 7 D05B  1/10,  65/02,  65/06,  73/12 

(22) 07.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/070714   07.08.2012 (87) WO 2013/022115 A1 14.02.2013 
(30) 2011-183121      08.08.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2013 
(71) YAMATO SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.  (JP) 

4-12, Nishi-Temma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0047, Japan 
(72) HASHIMOTO, Seiji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Máy khâu đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ có thiết bị ngăn 

ngừa  rối đường khâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy khâu đường khâu kiểu mắt xích nhiều chỉ, cụ thể là đề cập đến 
bệ mặt nguyệt của máy khâu bao gồm thiết bị ngăn ngừa rối đường khâu, trong đó thiết 
bị này được chia thành bệ mặt nguyệt trái (11L) dùng để gắn mặt nguyệt (P) vào đó và 
đỡ trục đỡ xoay (30) của móc treo chỉ (3); và bệ mặt nguyệt phải (11R) dùng để đỡ theo 
kiểu cố định bộ phận chặn (4) và trụ khí nén điều khiển chỉ (32) và trụ khí nén chặn 
(42). Bệ mặt nguyệt phải (11R) được gắn chặt vào đế máy khâu (B). Bệ mặt nguyệt trái 
(11L) được gắn theo kiểu tháo lắp được vào bề mặt trên của đế (B) thông qua các bộ 
phận ốc vít (102). Việc điều chỉnh mũi khâu, và bảo trì, ví dụ, thay thế các bộ phận khác 
nhau được lắp đặt bên trong đế, có thể được thực hiện một cách dễ dàng và đơn giản mà 
không gặp phải nhiều rắc rối và tốn nhiều công sức và thời gian, và do đó, đường khâu 
và chức năng ngăn ngừa rối đường khâu được thực hiện một cách ổn định.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Con dấu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến con dấu có giá đỡ, phần đóng dấu, hộp mực, lò xo, vỏ và cơ cấu 
đẩy. Phần đóng đấu được lắp trong giá đỡ và có thể được di chuyển theo chiều dọc 
tương đối với giá đỡ và có thể được quay. Hộp mực và lò xo được lắp trong giá đỡ. Vỏ 
được lắp bao quanh giá đỡ và có lỗ thông được tạo ra xuyên qua mặt trước của vỏ. Cơ 
cấu đẩy được lắp vào mặt trước của vỏ và có bộ phận bị đẩy. Bộ phận bị đẩy được lắp có 
thể trượt được trong lỗ thông và có thể đẩy hộp mực ra khỏi giá đỡ. Nhờ cơ cấu đẩy, con 
dấu thuận lợi cho người sử dụng đẩy và thảo hộp mực.  
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THO, Tommy  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị pha chế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị pha chế (100) bao gồm buồng (400) có các vách có sự kết 
hợp của ít nhất một lớp bịt cứng (102) và ít nhất một lớp bịt mềm (101a, 101, 103, 103a) 
trong đó lớp bịt mềm (101a, 101, 103, 103a) này vắt qua các vách (105) của rãnh (200). 
Rãnh (200) dẫn chất đến ít nhất một lớp bịt mềm (101a, 101, 103, 103a). Rãnh (200) 
được xác định bằng cách có ít nhất một vách (105) được tạo ra bởi ít nhất một lớp bịt 
cứng (102) mở rộng vào bên trong từ ít nhất một lớp bịt mềm (101a, 101, 103, 103a). 
Khi rãnh (200) có các lớp bịt mềm (101a, 101, 103, 103a), thì ít nhất một buồng đệm 
(300) được tạo ra các lớp bịt mềm (101a, 101, 103, 103a). Phía xả của rãnh (201) có lớp 
bịt mềm ngoài cùng (101a). Thiết bị pha chế (100) để pha chế khi áp lực ngoài tác dụng 
vào buồng (400).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2013 
(75) Trường đại học Bách khoa Hà Nội  (VN)

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(54) Cảm biến khí NH3 dạng màng và thiết bị đo khí NH3 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cảm biến khí NH3 dạng màng bao gồm chip cảm biến được tạo ra 
trên mặt đế SiO2/Si (1) kích thước 5x5 mm2 bao gồm các thành phần như hệ điện cực 
răng lược Pt (3), lò vi nhiệt Pt (2) bao quanh hệ điện cực, lớp vật liệu nano WO3 (4) có 
kích thước hạt 20 nm được phủ lên trên hệ điện cực răng lược Pt; chip cảm biến được 
đóng gói trong vỏ bằng sắt và có bốn chân được đưa nhô ra ngoài. Sáng chế còn đề xuất 
thiết bị đo khí NH3 sử dụng cảm biến NH3 dạng màng theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, có 
tính năng lưu trữ dữ liệu đo được vào thẻ nhớ ngoài (như thẻ SD, thẻ MMC).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Thiết bị quay cho thùng xe tự đổ

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực sửa chữa xe tải tự đổ, cụ thể là đề cập đến thiết bị dùng để sửa 
chữa tại chỗ thùng tự đổ của xe tải. Thiết bị này bao gồm hai tháp tháo rời được, phương 
tiện kẹp có các phần lắp vào thùng tự đổ và một phần quay lắp vào các tháp, cơ cấu an 
toàn và cơ cấu nâng. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sử dụng thiết bị này để sửa 
chữa và bảo dưỡng thùng tự đổ.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và hệ thống điện tử để quản lý tự động việc tự 

quản năng lượng của phương tiện giao thông mà cụ thể là 

phương tiện giao thông chạy bằng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp (100) để quản lý tự động sự độc lập năng lượng của 
phương tiện giao thông thuộc loại bao gồm động cơ có thể điều khiển bằng mô men 
quay (21), nhiều bộ cảm biến (22) để đo tức thời nhiều thông số điều khiển phương tiện 
và năng lượng xung kích (C) của phương tiện giao thông và bộ điều khiển trung tâm thứ 
nhất (23) được ghép với động cơ (21), có khả năng tạo ra yêu cầu mô men quay tức thời 
(md) dựa trên yêu cầu của người dùng. Phương pháp (10) bao gồm các pha nhận (101) 
tín hiệu để chỉ dẫn khoảng cách và/hoặc quãng đường từ phương tiện giao tiếp (11) và 
chia khoảng cách và/hoặc quãng đường thành nhiều khoảng cách; tính toán (102) sự 

biến thiên cho phép của năng lượng xung kích (C) trong khoảng cách dựa trên năng 
lượng xung kích (C) được phát hiện bởi nhiều bộ cảm biến (22) và dựa trên định luật 
biến thiên của năng lượng xung kích (C); xác định (103) các điều kiện giới hạn đối với 
vận tốc và/hoặc gia tốc của phương tiện giao thông (20), dựa trên bản đồ, được chọn 
trong số nhiều bản đồ vận tốc-gia tốc-biến thiên năng lượng xung kích; tạo ra (110) yêu 
cầu mô men quay tức thời được điều chỉnh (m) dựa trên vận tốc và/hoặc gia tốc được 
phát hiện bởi nhiều bộ cảm biến (22), các điều kiện giới hạn được xác định đối với vận 
tốc và/hoặc gia tốc và yêu cầu mô men quay tức thời (md) được tạo ra bởi bộ điều khiển 
trung tâm thứ nhất (23). Hơn nữa, hệ thống điện tử (10) có khả năng thực hiện phương 
pháp theo sáng chế.  
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(11) 38337 
(21) 1-2013-02884 (51) 7 G21F  1/12 

(22) 13.09.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2013 
(71) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  (VN)

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Phúc Bình (VN) 
(54) Tấm vật liệu cản xạ có lớp vải gia cường dùng làm quần áo và 

các trang bị cản xạ và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm vật liệu cản xạ có lớp vải gia cường dùng làm quần áo và các 
trang bị cản xạ và phương pháp sản xuất chúng. Trong đó, tấm vật liệu cản xạ có lớp vải 
gia cường đối xứng (L) được tạo thành từ ba lớp vật liệu, trong đó hai lớp vật liệu (1) và 
(3) giống nhau làm từ vật liệu cản xạ tổng hợp, được dán lên hai mặt của lớp vải gia 
cường (2), ba lớp vật liệu này liên kết chặt với nhau trên toàn bộ các mặt tiếp giáp tạo 
nên một tấm vật liệu liền khối. Nhờ có lớp vải gia cường (2) được bố trí ở chính giữa 
chiều dày tấm vật liệu cản xạ (L), nên tấm vật liệu cản xạ này có độ bền kéo, xé cao, độ 
cứng uốn về hai mặt giống nhau và không cao hơn so với trước khi được gia cường. Độ 
giãn đàn hồi của tấm vật liệu cản xạ (L) được điều chỉnh thông qua lựa chọn loại vải gia 
cường phù hợp từ các vải dệt kim đan ngang, vải dệt kim đan dọc và vải dệt thoi và sợi 
để dệt chúng. Xếp chồng nhiều tấm vật liệu cản xạ (L) lại với nhau sẽ có được tấm vật 
liệu cản xạ nhiều lớp (CL) với độ cản xạ tương đương chì bằng tổng độ cản xạ của các 
tấm vật liệu cản xạ (L) có trong tấm ghép. Khi bọc tấm vật liệu cản xạ (L) hay tấm vật 
liệu cản xạ nhiều lớp (CL) bằng hai lớp vải bọc ngoài (C1) và (C2) làm từ vải dệt thoi có 
tráng phủ chống thấm sẽ tạo thành tấm vật liệu cản xạ có vỏ bọc (P). Phương pháp sản 
xuất tấm vật liệu cản xạ (L) theo sáng chế được thực hiện theo hai phương án trực tiếp 
và gián tiếp.  
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(11) 38338 
(21) 1-2013-02896 (51) 7 E02D  5/38,  5/62 

(22) 28.02.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/001477  28.02.2012 (87) WO/2012/138058 11.10.2012 
(30) 10-2011-0030744       04.04.2011 KR 
(71) HAKYONG ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 

2F Daewoong Building, 689-4, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 
(72) Lee, Seung Soo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xây dựng cọc đúc bê tông tại chỗ có sử dụng 

khuôn đúc 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xây dựng cọc bê tông đúc tại chỗ có sử dụng khuôn đúc. 
Bê tông được rót vào trong khuôn đúc mà nó bảo vệ khung cốt thép và sau đó khuôn đúc 
đã điền đầy bê tông được nhồi vào trong lỗ cọc khoan đào, nhờ đó ngăn chặn sự biến 
dạng của khung cốt thép lắp ghép. Tùy chọn, bê tông được rót vào trong khuôn đúc và 
khuôn đúc được nhồi vào trong lỗ cọc khoan đào và được rút lên trong lúc đặt lực rung 
động, nhờ đó dễ dàng đảm bảo đúc bê tông, ngăn chặn được sự chia tách bê tông, và duy 
trì hoàn hảo hình dáng của cọc bê tông. Tùy chọn, khuôn đúc được lồng vào trong lỗ cọc 
khoan đào và được đóng nhẹ nhàng, tấm đế dưới được tách ra, và sau đó chỉ có khuôn 
đúc được rút lên, nhờ đó xử lý dễ dàng bùn tại đầu trước của khuôn đúc. Phương pháp 
này bao gồm các bước: lồng khung cốt thép đã lắp ghép vào trong khuôn đúc trước đó 
được chuẩn bị trên mặt đất, rót bê tông vào trong khuôn đúc, nhồi toàn bộ khuôn đúc 
vào trong lỗ được khoan trước đó đào trong nền đất, và chỉ rút khuôn đúc lên để tạo ra 
cọc đúc bê tông tại chỗ ở đây, việc chỉ rút khuôn đúc lên để tạo ra cọc đúc bê tông tại 
chỗ được thực hiện sau khi khả năng chịu lực tại đầu của khuôn đúc nhồi vào được đảm 
bảo bằng cách đóng nhẹ nhàng khuôn đúc đã nhồi vào để ép hoặc loại bỏ bùn còn lại và 
đặt khuôn đúc trên nền đất chịu tải trước khi khuôn đúc đã nhồi được rút lên.  
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(11) 38339 
(21) 1-2013-03019 (51) 7 A23L  1/30, A61K  31/201,  31/202, 

A61P  19/00 
(22) 20.03.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/029796 20.03.2012 (87) WO 2012/129222 27.09.2012 
(30) 11380021.3      21.03.2011 EP 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, United States 
of America 

(72) PEDROSA, Jose Maria Lopez (ES), MARTIN, Manuel Manzano  (ES), CABRERA, 
Ricardo Rueda  (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức dinh dưỡng chứa axit béo đa bất bão hòa mạch 

dài được sử dụng để cải thiện sức khỏe của xương ở trẻ sơ sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sữa công thức dinh dưỡng được sử dụng để cải thiện sức khỏe, độ 
bền và sự hình thành xương ở trẻ sơ sinh là đối tượng có thể dễ phát triển các vấn đề về 
sức khỏe của xương từ khi thụ thai đến thiếu niên. Sữa công thức dinh đưỡng chứa ít 
nhất một axit béo đa bất bão hòa mạch dài và có thể được dùng cho phụ nữ trong quá 
trình mang thai và tùy ý trong thời gian tiết sữa và cho con bú.  
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(11) 38340 
(21) 1-2013-03136 (51) 7 E21B  17/01,  15/02,  7/12 

(22) 05.04.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/032403 05.04.2012 (87) WO 2012/138912 11.10.2012 
(30) 61/472,754      07.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2014 
(71) HORTON WISON DEEPWATER, INC.  (US) 

1400 Broadfield, Suite 500, Houston, TX 77084, United States of America 
(72) MAHER, James V.  (US), HORTON, III, Edward E. (US), FINN, Lyle G. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thùng nổi có ống đứng được kéo căng phần trên 

ngoài khơi và phương pháp khai thác mỏ ngoài khơi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để khai thác mỏ ngoài khơi bao gồm bước (a) là lắp 
ghép nhiều ống đứng được kéo căng phần trên vào tàu thứ nhất ở vị trí thứ nhất. Ngoài 
ra, phương pháp còn bao gồm bước (b) là tách rời tàu thứ nhất khỏi nhiều ống đứng được 
kéo căng phần trên sau bước (a). Hơn nữa, phương pháp bao gồm bước (c) là lắp ghép 
tàu thứ hai vào nhiều ống đứng được kéo căng phần trên sau bước (b) ở vị trí thứ nhất.  
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(11) 38341 
(21) 1-2013-03224 (51) 7 B08B  9/051 

(22) 14.10.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 10-2013-0001026 04.01.2013 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.10.2013 
(71) GAUS CO., LTD.  (KR) 

36, 19-gil Seongseo-ro, Dalseo-gu, Daegu-si, Korea. 
(72) KIM, Young Won (KR), KIM, Eui Yeon (KR), JANG, Byong Taek (KR), JEONG, 

Sung Yul (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Rôbot làm sạch đường ống

  (57)     Sáng chế đề cập đến rôbot làm sạch đường ống bao gồm: các xe di chuyển thứ nhất và 
thứ hai (11, 12) bao gồm các bánh xe (20) được dẫn động riêng lẻ và kết nối với nhau 
bởi khớp nối bản lề (13); bộ dẫn động để điều khiển góc gập giữa các xe di chuyển thứ 
nhất và thứ hai (11,12) quanh khớp nối bản lề (13); và chi tiết làm sạch (30) được bố trí 
ở một phía của các xe di chuyển thứ nhất và thứ hai (11,12) để làm sạch bên trong 
đường ống bằng lực quay, trong đó các bánh được bố trí ở một đầu của các xe di chuyển 
thứ nhất và thứ hai (11,12) liền kề với khớp nối bản lề (13) được tạo áp và được đỡ bởi 
một mặt trong của đường ống, và các bánh khác được bố trí ở đầu còn lại của các xe di 
chuyển thứ nhất và thứ hai (11,12) được tạo áp và đỡ bởi mặt trong khác của đường ống 
trong khi rôbot làm sạch đường ống đang dịch chuyển. Rôbot làm sạch đường ống có 
thể được gập để dễ dàng đi vào đường ống miệng nhỏ ở giai đoạn ban đầu, có thể linh 
hoạt tăng hoặc giảm kích thước tương ứng với nhiều đường kính khác nhau của đường 
ống, và có thể gắn các xe di chuyển thứ nhất và thứ hai bám chặt vào thành trong của 
đường ống trong khi truyền để ngăn ngừa sự lắc ngang do sự va đập và rung động được 
tạo ra trong quá trình làm sạch.  
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(11) 38342 
(21) 1-2013-03259 (51) 7 A23L  1/308, A61P  19/00, A61K  

31/733 
(22) 20.03.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/029788 20.03.2012 (87) WO/2012/129220 27.09.2012 
(30) 11380020.5      21.03.2011 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2014 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Dept. 0377 AP6A-1, Abbott Park, lllinois 60064, United States 
of America 

(72) PEDROSA, Jose Maria Lopez (ES), MARTIN, Manuel Manzano (ES), CABRERA, 
Ricardo Rueda (ES) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa chất tiền sinh học dùng cho phụ nữ 

có thai để cải thiện sức khỏe của xương ở trẻ sơ sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa chất tiền sinh học được sử dụng để cải 
thiện sức khỏe, độ bền và sự hình thành của xương ở trẻ sơ sinh mà có thể dễ phát triển 
các vấn đề về sức khoẻ của xương từ khi thụ thai đến hết giai đoạn thiếu niên. Chế phẩm 
này được dùng cho người mẹ của trẻ sơ sinh này trong quá trình mang thai và tùy ý 
trong thời gian tiết sữa và trong quá trình cho con bú.  
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(11) 38343 
(21) 1-2013-03294 (51) 7 B63H 3/12 

(22) 18.10.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.10.2013 
(71) Cơ sở cơ khí Trương Dương  (VN)

283, quốc lộ 80, ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 
(72) Trương Hồng Dũng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Chân vịt có cánh tháo ra được và điều chỉnh được độ nghiêng 

khi lắp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chân vịt có cánh tháo ra được và điều chỉnh được độ nghiêng của 
cánh khi lắp, chân vịt này bao gồm bệ ép, lõi chân vịt và cánh chân vịt. Bệ ép bao gồm 
phần ép (2.1), đế bệ ép (2.2) và lỗ bắt bu lông (2.3). Lõi chân vịt (3) có dạng hình trụ với 
mặt cắt ngang có dạng hình ngũ giác, lõi chân vịt này bao gồm một lỗ hình trụ (3.1) ở 
tâm và chạy xuyên suốt chiều dài của lõi chân vịt (3), các mặt ngoài (3.2) của lõi chân 
vịt (3) được làm nhẵn và phẳng và có các lỗ bắt bu lông (3.3). Cánh của chân vịt bao 
gồm cuống cánh (4.1) và thân cánh (4.2), trong đó cuống cánh (4.1) có rãnh lắp (4.1.1).  
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(11) 38344 
(21) 1-2013-03334 (51) 7 B25B  23/14 

(22) 23.10.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 2012-247787 09.11.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2013 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) WANG, Gang (JP), YOKOYAMA, Hiroshi  (JP), INOUE, Kozo  (JP), SANO, 

Yasutaka (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống quản lý vận hành và phương pháp quản lý vận hành 

làm chặt bu lông và đinh vít 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống quản lý vận hành mà làm giảm lỗi vận hành như thất bại 
trong việc làm chặt bu lông hoặc đinh vít, làm giảm gánh nặng đối với người vận hành là 
người thực hiện ghi lại vận hành và có thể làm tăng tính hiệu quả của việc quản lý ghi lại 
vận hành. Hệ thống quản lý vận hành (10) theo sáng chế bao gồm thiết bị đầu cuối vận 
hành (20) gồm có: phần đọc (22) mà có thể đọc, từ bên ngoài, dữ liệu quản lý bao gồm ít 
nhất một chi tiết vận hành của chi tiết đích vận hành và chi tiết vận hành được nêu chi 
tiết của chi tiết vận hành; phần nhập dữ liệu (24) mà có thể thực hiện việc nhập vào chi 
tiết vận hành và chi tiết vận hành được nêu chi tiết được đọc bởi phần đọc (22); phần xử 
lý hình ảnh (26) mà có thể nhận và xử lý hình ảnh được cảm nhận của chi tiết đích vận 
hành và thành phần đích vận hành của chi tiết vận hành được nêu chi tiết; và phần kiểm 
soát (28) mà có thể nhận giá trị đo được của thành phần đích vận hành được sử dụng 
trong chi tiết vận hành được nêu chi tiết và hình ảnh được xử lý bằng phần xử lý hình 
ảnh, thể hiện chi tiết đích vận hành trên màn hình hiển thị, bổ sung dấu hiệu lựa chọn 
vào thành phần đích vận hành mà trên đó vận hành đối với chi tiết đích vận hành được 
chọn trong chi tiết vận hành được nêu chi tiết được thực hiện, ghi lại hình ảnh được cảm 
nhận của thành phần đích vận hành mà trên đó vận hành được thực hiện và có thể tạo ra 
dữ liệu vận hành bằng cách thay đổi dấu hiệu lựa chọn trên màn hình hiển thị thành dấu 
hiệu hoàn thiện và hiển thị và ghi lại dấu hiệu hoàn thiện.  
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(21) 1-2013-03338 (51) 7 B41C  1/00 

(22) 10.10.2012 (43) 25.07.2014 
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(30) 2011-229051      18.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2013 
(71) THINK LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

1201-11, Takada, Kashiwa-shi, Chiba 2778525, Japan 
(72) Tatsuo SHIGETA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp quản lý từ xa vật liệu tạo khuôn in tiêu hao 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp quản lý từ xa vật liệu tạo khuôn in tiêu hao, phương pháp 
này có thể quản lý từ xa vật liệu tạo khuôn in trong mỗi thiết bị gia công trong hệ thống 
tạo khuôn in hoàn toàn tự động qua một mạng truyền thông. Phương pháp quản lý từ xa 
vật liệu tạo khuôn in tiêu hao dùng trong hệ thông gia công tạo khuôn in hoàn toàn tự 
động bao gồm: bố trí bộ điều khiển trung tâm được kết nối với mỗi thiết bị gia công qua 
một đường truyền thông, để tiếp nhận thông tin trạng thái của vật liệu tạo khuôn in tiêu 
hao trong mỗi thiết bị gia công và tiếp nhận thông tin trạng thái từ bộ điều khiển trung 
tâm qua mạng truyền thông bằng thiết bị nhận bên ngoài để quản lý từ xa vật liệu tạo 
khuôn in tiêu hao.  
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(11) 38346 
(21) 1-2013-03423 (51) 7 E06B  9/58 

(22) 08.03.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/FR2012/050489 08.03.2012 (87) WO2012/131207 04.10.2012 
(30) 1100931      30.03.2011 FR 
(71) SOFINECO  (FR) 

8-14, rue Vaucanson, F-69150 Decines, France 
(72) PANSERI Anne Sophie (FR), SIMON Romain (FR), POYET Armand (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cửa dỡ xếp hàng hoá mở theo phương thẳng đứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa dỡ xếp hàng hóa mở theo phương thẳng đứng có cơ cấu giữ đàn 
hồi (10) bao gồm phương tiện giữ (11), một mặt cho phép màn che hoặc vách ngăn dễ 
uốn (12) được giữ trên đường dịch chuyển giữa vị trí mở và vị trí đóng, và mặt khác, 
trong trường hợp bất thường, cho phép màn che hoặc vách ngăn dễ uốn (12) biến dạng 
theo cách đàn hồi mà không gây hư hại màn che hoặc vách ngăn dễ uốn (12) khi được 
tháo hoặc đẩy ra khỏi các giá đỡ bên (13, 14) và trở lại dạng ban đầu của nó sau khi 
trạng thái bất thường biến mất.  
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(11) 38347 
(21) 1-2013-03443 (51) 7 H04L  12/28 

(22) 16.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/MY2012/000203   16.07.2012 (87) WO 2013/015673 31.01.2013 
(30) PI 2011003441        22.07.2011 MY 
(75) LEE, CHOOI TIAN  (MY) 

A-20-03A, Rhythm Avenue, Persiaran Kewajipan, USJ 19, 47620 Uep Subang Jaya, 
Selangor, Malaysia 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ thống mạng số để tạo các phiên kết nối liên mạng đa chế 

độ và phương pháp đăng ký và thiết lập các dịch vụ kết nối 

internet 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống mạng số có thể tạo phiên kết nối liên mạng đa chế độ 
thông qua nhiều hệ thống khác loại, từ thiết bị tại nhà người dùng (UPD) tới các cổng 
mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng (NSP), nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP) 
hoặc nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), để tạo nhiều môi trường liên mạng. Sáng 
chế cũng đề cập tới các phương pháp đăng ký và thiết lập các dịch vụ phiên kết nối liên 
mạng sau đây: a) các dịch vụ internet đa phương tiện chia sẻ và công cộng; b) các dịch 
vụ mạng riêng ảo (VPN) trên nền IP và chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS); c) các 
phiên kết nối hệ thống lai giữa các hệ thống mạng phi kết nối và định hướng kết nối 
khác loại; và d) các phiên kết nối chuyển mạch, định hướng kết nối, điểm-tới-điểm cho 
các dịch vụ ứng dụng trên nền liên kết mạng đa phương tiện riêng ảo (VDMI) thông qua 
bộ thu phát số, là đường thuê bao số (DSL) hoặc đường dây đất trên nền kết nối mạch ảo 
(VCC) hoặc phương tiện không dây.  
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(11) 38348 
(21) 1-2013-03456 (51) 7 H04W  24/10 

(22) 29.09.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CN2011/080373   29.09.2011 (87) WO 2013/044482 04.04.2013 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Hui TONG (CN), Masayuki HOSHINO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Ming XU  (CN)
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp xác định chỉ thị chất lượng kênh, trạm gốc và 

thiết bị người dùng sử dụng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định các chỉ số chất lượng kênh cần được thông 
báo bởi các thiết bị người dùng khi có sự hợp tác giữa các trạm cơ sở, và trạm cơ sở và 
thiết bị người dùng sử dụng phương pháp này. Phương pháp bao gồm: ấn định chuỗi hệ 
số điều chỉnh cho các kiểu hợp tác giữa các trạm cơ sở có thể thực hiện khác nhau; 
truyền các hệ số điều chỉnh được ấn định cho các UE; tính CQI ban đầu cho mỗi kiểu 
hợp tác giữa các trạm cơ sở có thể thực hiện trong mỗi UE; điều chỉnh các CQI ban đầu 
dựa trên các hệ số điều chỉnh nhận được trong các UE; và thông báo một hoặc nhiều 
CQI ban đầu mà đó là (các) CQI cao nhất sau khi điều chỉnh và xác nhận như trên về các 
CQI được thông báo cho trạm cơ sở bởi mỗi UE.  

 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
59 

(11) 38349 
(21) 1-2013-03483 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/5513 

(22) 03.05.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/058142 03.05.2012 (87) WO/2012/150305 08.11.2012 
(30) 11164960.4      05.05.2011 EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) MEERPOEL, Lieven (BE), MAES, Louis, Jules, Roger, Marie (BE), DE WIT, Kelly 

(BE), AUGUSTYNS, Koen, Jan, Ludovicus (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-a][1,4]benzodiazepin và 6H-

pyrolo [1,2-a][1,4]benzodiazepin có tính kháng nấm được thế 

bằng dẫn xuất dị vòng và dược phẩm chứa chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 5,6-dihydro-4H-pyrolo[1,2-a] [1,4]benzodiazepin và 6H-
pyrolo [1,2-a][1,4]benzodiazepin có tính kháng nấm được thế bằng dẫn xuất dị vòng có 
công thức (I):  
 

 
 
trương đó, R1, R2, R3, R4 và Het là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng 
chế có hoạt tính chủ yếu là kháng nấm ngoài da và bệnh nhiễm nấm toàn thân. Sáng chế 
còn đề cập đến hợp chất nêu trên sử dụng làm thuốc, quy trình điều chế hợp chất này và 
dược phẩm chứa hợp chất này làm thành phần hoạt tính.  
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(72) RITTER, Allen (US), WILLIAMS, Amy C. (US), WALDMANN, Lars (DE), ZHANG, 

Huamin (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm rắn, phương pháp bào chế dược phẩm này và sản 

phẩm thuốc chứa dược phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn chứa EC145. Dược phẩm này được làm đông khô 
nhanh có độ ổn định thích hợp để lưu trữ ở nhiệt độ trong phòng và có khả năng tái hòa 
tan trong chất pha loãng trong nước trước khi sử dụng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp bào chế dược phẩm này, sản phẩm thuốc chứa dược phẩm này và dung 
dịch dược dụng chứa dược phẩm này.  
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(72) LEE, Young Hun (KR), CHONG, Ki Bong (KR), LEE, Suk Joon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị kiểm tra bộ linh kiện bán dẫn

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị kiểm tra bộ linh kiện bán dẫn trong đó nhiều đèn chiếu sáng 
được lắp ở nhiều góc dựa vào cảm biến để kiểm tra xem có xảy ra lỗi trong bộ cảm biến 
hay không, tụ điện có được nối với cảm biến, mối hàn tròn, dây dẫn và chân cấu thành 
bộ linh kiện bán dẫn hay không, thiết bị kiểm tra này bao gồm: bộ phận lọc phản chiếu 
hoặc chuyển ánh sáng được chiếu từ các đèn chiếu sáng được đặt bên trên bộ cảm biến 
qua nó; và máy ảnh chụp ánh sáng được lọc bằng bộ phận lọc.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) REUZEAU, Christophe (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây trồng có một hoặc nhiều tính trạng liên quan đến năng 

suất được tăng cường và phương pháp tạo ra cây trồng này 

  (57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh học phân tử và cụ thể là đề xuất phương pháp cải thiện các 
tính trạng liên quan đến năng suất quan trọng về mặt kinh tế khác nhau ở cây trồng. Cụ 
thể là, sáng chế đề xuất phương pháp cải thiện tính trạng liên quan đến năng suất ở cây 
trồng bằng cách điều hòa sự biểu hiện trong cây trồng của axit nucleic mã hóa cho 
polypeptit POI (protein of interest: protein quan tâm). Sáng chế còn đề xuất cây trồng 
được điều hòa sự biểu hiện axit nucleic mã hóa cho PtMYB12L, mà cây trồng này có 
tính trạng liên quan đến năng suất được cải thiện so với cây đối chứng. Sáng chế cũng đề 
xuất axít nuleic mã hóa cho PtMYB12L và cấu trúc chứa axit nucleic này, hữu dụng 
trong các phương pháp theo sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyrazolospiroketon được thế dùng làm chất ức chế 

axetyl-CoA carboxylaza và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức chung (I) sau:  
 

  
 

hoặc muối dược dụng của nó; trong đó  
G là  

 

  
 

R1, R2, và R3 là như được xác định trong phần mô tả; dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp 
chất theo sáng chế dùng để điều trị các bệnh, tình trạng bệnh hoặc rối loạn bằng cách ức 
chế (các) enzym axetyl-CoA carboxylaza ở động vật.  
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(22) 09.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/006358 09.08.2012 (87) WO/2013/035985 14.03.2013 
(30) 10-2011-0090838      07.09.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2013 
(71) 1. IL SOP, SO  (KR) 

819-101 Pung Rim Apt., Wondang-dong, Seo-gu Incheon 404-320, Republic of Korea 
2. DAE SIK, KIM  (KR) 
302-902 Sinseong Misojium Apt., 448-1, Samsan-dong, Bupyeong-gu, Incheon, 403-
090, Republic of Korea 

(72) IL SOP, SO (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Kính đeo mắt cho người chơi gôn có chức năng hiệu chỉnh các 

lỗi về tư thế xoay người để đánh gôn (lỗi xuynh) khác nhau và 

lỗi di chuyển đầu lên phía trước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính đeo mắt cho người chơi gôn có chức năng hiệu chỉnh các lỗi 
về tư thế xoay người để đánh gôn (lỗi xuynh-swing) khác nhau và lỗi di chuyển đầu lên 
phía trước, trong đó một cơ cấu điều chỉnh tiêu điểm của trái bóng gôn màu được gắn 
theo cách có thể tháo ra được trên kính mắt, do đó tạo thành một vòng kiểm soát điều 
chỉnh tiêu điểm của trái bóng gôn màu với một tầm nhìn hạn chế, để sửa lỗi trong các tư 
thế xuynh khác nhau thường xuyên xảy ra với người chơi gôn. Ngoài ra, kính đeo mắt 
cho người chơi gôn cho phép người chơi gôn thực hiện các tư thế xuynh bằng cách sử 
dụng một tầm nhìn hạn chế của vòng điều chỉnh tiêu điểm của trái bóng gôn màu có thể 
điều chỉnh, theo đó làm cho người chơi gôn tập trung chú ý nhiều hơn đến trái bóng gôn 
mục tiêu, và tự nhận ra các lỗi xuynh khác nhau và lỗi di chuyển đầu lên phía trước ngay 
khi trái bóng gôn lệch khỏi vòng điều chỉnh tiêu điểm của trái bóng gôn màu có thể điều 
chỉnh và sửa tư thế của người chơi gôn, và do đó cho phép bất cứ ai từ người chơi gôn 
nghiệp dư đến người chơi gôn chuyên nghiệp đều có thể sử dụng thuận tiện kính đeo mắt 
để chơi gôn với chi phí thấp.  
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(11) 38355 
(21) 1-2013-03701 (51) 7 C12N  9/24, A61K  38/47 

(22) 20.04.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/034479 20.04.2012 (87) WO 2012/145644 A1 26.10.2012 
(30) 61/478,336      22.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2013 
(71) GENZYME CORPORATION  (US) 

500 Kendall Street Cambridge, MA 02142, United States of America 
(72) CANFIELD, William, M. (US), MORELAND, Rodney, J. (US), KUDO, Mariko (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Polypeptit chứa axit alpha glucosida ở người và dược phẩm 

chứa polypeptit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit chứa axit alpha glucosida ở người và dược phẩm chứa 
polypeptit này.  
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(11) 38356 
(21) 1-2013-03727 (51) 7 F04B 17/03 

(22) 26.11.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2013 
(71) Viện bơm và thiết bị thủy lợi  (VN)

Số 7, ngõ 95, Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Văn Thu (VN) 
(54) Máy bơm hướng trục ngang đặt chìm dưới nước dạng hình con 

nhộng có tỷ tốc cao 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy bơm với kết cấu máy bơm có dạng hình con nhộng, trục bơm liền 
trục động cơ lắp chìm trong nước loại có chân đế được lắp nằm ngang, loại không có 
chân đế được lắp trên cánh cửa van. Kết cấu loại máy bơm dạng con nhộng này ngắn, 
gọn, động cơ điện được đỡ trên bốn cánh có dạng profin thẳng.  
Cánh bơm có tỷ tốc cao, loại hướng trục hai lá cánh, cánh hướng dạng hướng chéo lắp 
trên vỏ động cơ điện.  
Trạm bơm được bố trí trên kênh, ngăn cách kênh hút và kênh xả bởi tường ngăn bằng bê 
tông hoặc cánh cửa van có lắp máy bơm trên đó, nhằm tận dụng được động năng tới của 
dòng chảy để tăng hiệu suất.  
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(11) 38357 
(21) 1-2013-03782 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 29.11.2013 (43) 25.07.2014 
(30) JP2012-263700 30.11.2012 JP 

JP2013-008311 21.01.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2013 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700, Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime 799-2692 Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto (JP), Mitsuo Konda (JP), Yasuhito Nakanishi (JP), Makoto 

Kawada (JP), Kazuhiro Ishiyama (JP), Yusuke Okudaira (JP), Huang Chunbo (JP), 
Takahide Shiozaki (JP), Masafumi Saeki (JP), Hitoshi Okumura (JP), Seiya Nishikaze 
(JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây con 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy trồng cây con nhằm cải thiện khả năng hoạt động, độ an toàn, 
hiệu quả di chuyển, năng suất trồng cây và làm giảm chi phí.  
Để đạt được mục đích nêu trên, máy trong cây con theo sáng chế bao gồm bánh xe bên 
phải và bên trái; hộp truyền động di động bên phải và bên trái, được lắp quay, để lần 
lượt lắp bánh xe bên phải và bên trái; cần bên phải và bên trái quay cùng với các hộp 
truyền động di động bên phải và bên trái tương ứng; thanh liên động bên phải (20) và 
bên trái (20) được nối với cần bên phải và bên trái; trục bản lề (19) được lắp, theo chiều 
từ phải sang trái, giữa các thanh liên động bên phải (20) và bên trái (20); chi tiết liên kết 
(18) được lắp quay trên trục bản lề (19); chi tiết liên kết (18) lần lượt được nối với các 
thanh liên động bên phải (20) và bên trái (20), việc quay chi tiết liên kết (18) làm quay 
hộp truyền động di động bên phải và bên trái; chi tiết đàn hồi (80) để nối các thanh liên 
động bên phải (20) và bên trái (20), bộ phận có thể mở rộng/thu gọn (22) để kích hoạt 
chi tiết liên kết (18) từ phía trước đến phía sau, hoặc từ phía sau đến phía trước; và chi 
tiết đàn hồi (80) có dạng lồi mở rộng trên bộ phận có thể mở rộng/thu gọn (22).  
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(21) 1-2013-03822 (51) 7 A61K  39/295,  39/187,  39/12, A61P  

31/14 
(22) 25.05.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CN2012/076125 25.05.2012 (87) WO 2012/163258 06.12.2012 
(30) 201110140951.5 27.05.2011 CN 

201110331159.8 27.10.2011 CN 
201110331206.9 27.10.2011 CN 

(71) SINOVET (BEIJING) BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
B302 Zhongguancun Biomedical Park, 5 Shangdikaituo Road, Haidian District, 
Beijing, 100085 China 

(72) Hua WU (CN), Yanliang HE (CN), Mingqi XIA (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hỗn hợp vacxin và phương pháp bào chế hỗn hợp vacxin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp vacxin chứa vacxin phòng virut gây hội chứng sinh sản 
và hô hấp ở lợn (VHCSSHHL) và vacxin phòng virut thứ hai ở lợn. Về cơ bản, các 
vacxin thành phần không ức chế miễn dịch lẫn nhau. Vacxin phòng virut thứ hai ở lợn 
có thể là vacxin phòng virut gây bệnh sốt cổ điển ở lợn (VSCDL) và/hoặc phòng virut 
gây bệnh giả dại (VGD). Các phương pháp bào chế các vacxin này và các thành phần 
của các vacxin này cũng được đề xuất. Các hỗn hợp vacxin được đề xuất theo sáng chế 
tạo khả năng miễn dịch bảo vệ cho lợn kháng lại hội chứng sinh sản và hô hấp ở lợn, 
bệnh sốt cổ điển ở lợn và/hoặc bệnh giả dại ở lợn.  
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(11) 38359 
(21) 1-2013-03824 (51) 7 H05K  7/20, H01L  23/34 

(22) 19.09.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2011/052074 19.09.2011 (87) WO 2012/150953 08.11.2012 
(30) 61/482,878       05.05.2011 US 
(71) CLEAN WAVE TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

650 Castro St., Suite 120-329, Mountain View, CA 94041, United States of America 
(72) Rudolph GARRIGA (US), Michael KUBIC (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử công suất và phương pháp để làm mát thiết bị 

này 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử công suất với kết cấu điện cơ được tối ưu hóa. Thiết bị 
điện tử công suất này có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ phận tranzito công suất, một 
hoặc nhiều bộ phận tụ điện, một hoặc nhiều bộ phận liên kết công suất có thể được nối 
điện với một hoặc nhiều bộ phận tranzito công suất và một hoặc nhiều bộ phận tụ điện, 
và một hoặc nhiều bộ phận tiêu nhiệt. Một hoặc nhiều bộ phận tranzito công suất và một 
hoặc nhiều bộ phận tụ điện có thể truyền nhiệt với một hoặc nhiều bộ phận tiêu nhiệt, và 
từng bộ phận có thể được bố trí trên các phía gần như đối diện của một hoặc nhiều bộ 
phận tiêu nhiệt, sao cho nhiệt có thể được truyền từ một hoặc nhiều bộ phận tranzito 
công suất và một hoặc nhiều bộ phận tụ điện đến cùng một hoặc nhiều bộ phận tiêu 
nhiệt. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp để làm mát thiết bị điện tử công suất này.  
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(11) 38360 
(21) 1-2013-03832 (51) 7 G06T  3/40, H04N  13/00 

(22) 05.12.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2011/063223 05.12.2011 (87) WO/2012/161734 29.11.2012 
(30) 61/490,179      26.05.2011 US 

61/626,496      27.09.2011 US 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) REDMANN, William Gibbens (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp, thiết bị xác định và tạo ra thuộc tính độ phân 

giải riêng đối với vùng và độ phân giải kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, thiết bị xác định và tạo ra thuộc tính độ phân giải riêng 
đối với vùng và độ phân giải kết hợp. Một số phương án xác định giá trị độ chênh lệch 
được xác định dựa trên bội chung nhỏ nhất (SCM - Smallest Common Multiple) cho các 
« tỷ lệ không đổi. Các phương án cụ thể xác định tín hiệu hoặc cấu trúc chứa thuộc tính 
này. Ngoài ra, các phương án khác truy nhập và xử lý thuộc tính này. Một phương án cụ 
thể truy nhập thuộc tính đối với một vùng của ảnh. Vùng này trùng với số lượng nguyên 
điểm ảnh thứ nhất ở một độ phân giải cụ thể, và với số lượng nguyên điểm ảnh thứ hai ở 
một độ phân giải thứ hai. Thuộc tính là riêng cho vùng và cho độ phân giải kết hợp được 
xác định là kết hợp của độ phân giải cụ thể và độ phân giải thứ hai. Thuộc tính này được 
chuyển đổi để xác định thuộc tính riêng cho độ phân giải cụ thể. Thuộc tính được 
chuyển đổi có liên quan đến số lượng nguyên điểm ảnh thứ nhất. Các phương án khác sử 
dụng thuộc tính được chuyển đổi trong các thao tác xử lý sau, như bố trí phụ đề sử dụng 
thông tin độ chênh lệch.  
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(71) CHANNELL COMMERCIAL CORPORATION  (US) 

26040 Ynez Road, Temecula, CA 92589, United States of America 
(72) BURKE Edward J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp hầm kỹ thuật và cụm lỗ nâng nắp dùng cho nắp hầm kỹ 

thuật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm lỗ nâng nắp dùng cho nắp hầm kỹ thuật dưới đất (78) gồm có 
máng lót (10, 50) được định vị trong lỗ nâng nắp có đầu hở (38, 80), và hốc (12, 66) 
được định vị bên dưới máng lót (10, 50). Hốc (12, 66) này có thành đáy (22, 68) với các 
thành bên thẳng đứng (24, 26) tạo ra khoảng trống hở quay lên trên (28, 76) bên trong 
hốc (12, 66). Các thành bên đối diện (24) của hốc có các lỗ xuyên (32, 72) để tiếp nhận 
các chi tiết bắt chặt (30, 77). Các lỗ xuyên (32, 72) nằm thẳng hàng với các lỗ bắt chặt 
(34) trong các thành bên đối diện (16) của máng lót (10, 50). Các chi tiết bắt chặt (30, 
77) kéo dài qua các lỗ xuyên (32, 72) và vào trong các lỗ hắt chặt (34) (từ bề mặt dưới 
của nắp (78)) được siết chặt (để tác dụng áp lực vào mối nối giữa hốc (12, 66) và máng 
lót (10, 50)) nhằm khóa chặt máng lót (10, 50) trong lỗ nâng nắp (38, 80). Hốc (12, 66) 
tạo ra thể tích mở rộng (44), khoang dạng hộp cứng vững (nhưng tháo được) được giữ 
bên dưới đường đi hở qua máng lót (10, 50). Khoảng trống (28,76) bên trong hốc (12, 
66) có thể chứa mảnh vỡ giữ không cho đi vào vùng làm việc của hầm. Khoảng trống 
(28, 76) bên trong hốc (12, 66) cũng được tạo hình dạng nhằm tiếp nhận dụng cụ để tháo 
nắp (78).  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật mang để xử lý nước, phương pháp để sản xuất vật mang 

này và hệ thống xử lý nước thải sử dụng vật mang này 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật mang để xử lý nước, phương pháp để sản xuất vật mang này, và hệ 
thống xử lý nước thải sử dụng vật mang (1) để xử lý nước bao gồm chất hoạt động bề 
mặt không ion loại este có giá trị HLB lớn hơn hoặc bằng 11, có sucroza hoặc glyxerin 
làm nhóm ưa nước, và dược cho phép dính vào bề mặt khung nhựa của bọt nhựa (2). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm vacxin và thuốc chứa protein, phương pháp phân lập 

protein và phương pháp sản xuất vacxin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm vacxin và thuốc chứa protein, phương pháp phân lập 
protein và phương pháp sản xuất vacxin.  

 
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
74 

(11) 38364 
(21) 1-2013-03901 (51) 7 G09B  9/02 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Xe và cơ cấu chuyển động không có đường ray 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu chuyển động tạo ra các chuyển động nghiêng trước-sau và 
chuyển động liệng bao gồm các tấm trên và tấm dưới. Khớp chốt xoay có các trục trên 
và trục dưới kéo dài từ tâm của khớp chốt xoay được liên kết giữa các tấm trên và tấm 

dưới. ít nhất hai cơ cấu dẫn động tuyến tính được liên kết giữa các tấm này. Sự thò ra và 
thụt vào của các cơ cấu dẫn động tuyến tính là quay tấm trên quanh khớp chốt xoay 
tương đối so với tấm dưới. Xe còn bao gồm hai bánh đẩy có thể lái được được liên kết 
vào khung gầm. Tấm dưới của cơ cấu có chuyển động nghiêng trước-sau và chuyển 
động liệng, tương tự như vừa được mô tả, liên kết vào khung gầm thông qua ổ đỡ quay. 
Ghế ngồi được liên kết với tấm trên. Ghế ngồi quay theo khung gầm thông qua chuyển 
động quay được điều khiển của ổ đỡ quay theo khung gầm. Ghế ngồi có thể được quay 
đến vị trí theo hướng bất kỳ theo khung gầm mà không phụ thuộc vào hướng các bánh 
đẩy có thể lái làm di chuyển khung gầm.  
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CHIEN, Jason (US), LI, Xiaoming (US), SHAO, Lixin (US), BORNSTEIN, Jeffrey, D. 
(CA) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phát hiện, chẩn đoán hoặc giám sát bệnh và thiết 

bị thử nghiệm để xác định hàm lượng polypeptit giống lysyl 

oxidaza 2  

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện, chẩn đoán hoặc giám sát bệnh và thiết bị 
thử nghiệm để xác định hàm lượng polypeptit giống lysyl oxidaza 2 (LOXL2).  
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100 A Albright Way, Los Gatos, California 95032, United States of America 

(72) ALBRECHT, Thomas A. (US), GILLIAM, Ryan J. (CA), BOGGS, Bryan (US), SELF, 
Kyle (US), SOLAS, Dennis W. (US), KOSTOWSKYJ, Michael (CA), LECLERC, 
Margarete K. (DE), GORER, Alexander (IL), WEISS, Michael (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp oxy hóa ion kim loại từ trạng thái 

oxy hóa thấp sang trạng thái oxy hóa cao 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống cho pin điện hóa bao gồm anôt và catôt trong 
đó anôt được tiếp xúc với ion kim loại mà chuyển đổi ion kim loại từ trạng thái oxy hóa 
thấp sang trạng thái oxy hóa cao hơn. Ion kim loại ở trạng thái oxy hóa cao hơn được 
phản ứng với khí hyđro, hyđrocacbon không no, và/hoặc hyđrocacbon no để tạo ra sản 
phẩm. 
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(72) TURK, Brian (US), MANG, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa chất kết tụ, sản phẩm chứa chế phẩm này và 

phương pháp phủ bằng cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất kết dính; chất kết tụ có công thức chung là  
 

 
 

trong đó Z là C1-C10, trong đó X là -H và Y là =O hoặc X là =O và Y là H hoặc - CH3, 
và trong đó R1 và R2 có thể chọn độc lập và chứa C1-C12 hoặc dẫn xuất của chứng; và 
dung môi. Chế phẩm có thể được sử dụng trong sản phẩm như sơn, chất phủ, chất kết 
dính, mực, mực in, chất bịt kín, chất nhuộm màu, nước men, lót thảm, và sơn lót. Sáng 
chế còn đề cập đến sản phẩm chứa chế phẩm này và phương pháp phủ bằng cách sử 
dụng chế phẩm này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Peptit, peptit biến thể có tác dụng làm tăng cường hoạt tính ở 

thụ thể glucagon/GLP-1 và dược phẩm chứa peptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit và peptit biến thể có tác dụng làm tăng cường hoạt tính ở thụ 
thể glucagon/GLP-1 so với glucagon tự nhiên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thể 
tiếp hợp chứa peptit này, đime chứa peptit này, multime chứa peptit này và dược phẩm 
chứa peptit này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bảng mạch in dễ uốn và thiết bị điện tử

  (57)    Sáng chế đề xuất bảng mạch in dễ uốn có ký tự lá đồng có độ biểu kiến tốt và không làm 
tróc mẫu hình lá đồng. Bảng mạch in dễ uốn có vật liệu nền (13) trong suốt, mẫu hình 
đấu dây (12) được tạo trên một bề mặt của vật liệu nền; màng che mờ thứ nhất (10a) che 
bề mặt của mẫu hình đấu dây, ký tự (15) được tạo trên bề mặt kia của vật liệu nền; và 
màng che mờ thứ hai (10b) che bề mặt của ký tự. Màng che mờ thứ nhất có phần trống 
(11) được tạo trong đó, và ký tự được tạo sao cho nó được nhận dạng một cách trực quan 
qua phần trống nêu trên.  
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Pharma Parc II, Voie de I'Innovation Batiment C, F-27100 Val De Reuil, France 
(72) DELIENCOURT-GODEFROY GÐraldine (FR), LOPES LÐnaig (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dẫn xuất aryl glucosit được thế flo, dược phẩm, mỹ phẩm 

chứa chúng và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm, mỹ phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế nó. Hợp chất theo sáng chế 
được dùng làm chất ức chế chất đồng vận chuyển glucoza phụ thuộc natri (sodium-
dependent glucose co-transporters - SGLT) như SGLT1, SGLT2 và SGLT3, và do đó, 
hữu ích dùng trong điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh đái tháo đường, cụ thể hơn là bệnh đái 
tháo đường typ II, các biến chứng liên quan đến bệnh đái tháo đường như viêm khớp 
động mạch của chi dưới, bệnh nhồi máu cơ tim, thiểu năng thận, bệnh thần kinh hoặc 
chứng mù, chứng tăng glucoza huyết, chứng tăng insulin huyết, bệnh béo phì, chứng 
tăng triglyxerit huyết, hội chứng X và bệnh xơ cứng động mạch; hợp chất này cũng có 
thể dùng làm thuốc chống ung thư, chống lây nhiễm, kháng virut, chống huyết khối 
hoặc kháng viêm, hoặc dùng để làm sáng da, trắng da, loại bỏ sắc tố da, nám da, cụ thể 
là các đốm nám và tàn nhang, hoặc ngăn ngừa sự tạo sắc tố da.   
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý nung chảy chất thải

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nung chảy chất thải được thực hiện bằng cách 
nạp chất thải vào lò nung chảy chất thải (1), phân hủy bằng nhiệt và đốt chất thải, và 
nung chảy phần cặn cháy, khác biệt ở chỗ, tạo ra cốc than và sản phẩm đúc sinh khối 
bằng cách nung nguyên liệu sinh khối ở nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ cacbon hóa nó 
trong khi đúc áp lực nguyên liệu này, tạo ra ghi lò có nhiệt độ cao với cốc than ở phần 
dưới của lò nung chảy, và đốt cốc than và sản phẩm đúc sinh khối để tạo ra nguồn nhiệt 
nung chảy.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sơn bột tĩnh điện và các chi tiết được sơn bột 

tĩnh điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sơn bột tĩnh điện chi tiết nhạy nhiệt có cạnh bên, bao 
gồm bước gắn kín cạnh bên ngăn chặn hơi ẩm thoát ra, phun sơn bột lên bề mặt chi tiết, 
và hóa cứng sơn bột và chi tiết được sơn theo phương pháp này. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp sơn bột tĩnh điện chi tiết nhạy nhiệt, bao gồm bước phun sơn bột lên bề 
mặt chi tiết, làm nóng bề mặt trong gian đoạn nóng chảy trong 60-90 giây sao cho bề 
mặt có nhiệt độ bề mặt đạt đến tối đa cao hơn nhiệt độ hóa cứng để làm nóng chảy sơn 
bột, và bước làm nóng bề mặt trong giai đoạn hóa cứng để duy trì nhiệt độ bề mặt ở 
nhiệt độ hóa cứng trong 120-180 giây để hóa cứng sơn bột và chi tiết được sơn theo 
phương pháp này.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hấp phụ nền thủy tinh và phương pháp sản xuất nền 

thủy tinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị hấp phụ nền thủy tinh, thiết bị này bao gồm đường dòng 
chảy, phần hấp phụ được tạo cấu hình để hấp phụ nền thủy tinh bằng lực Van der Waals, 
phần kiểm soát áp suất được tạo cấu hình để làm thay đổi áp suất chất lưu trong dường 
dòng chảy, và tấm mỏng được tạo cấu hình để làm thay đổi lực hấp phụ được tạo ra giữa 
phần hấp phụ và nền thủy tinh được tiếp xúc bởi phần hấp phụ bằng cách làm biến dạng 
giữa đường dòng chảy và phần hấp phụ tương ứng với sự thay đổi của áp suất chất lưu.  
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6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Takeshi MITSUYASU (JP), Motoo AOYAMA (JP), Takuji NAGAYOSHI (JP), 

Kenichi KATONO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm nhiên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm nhiên liệu (1), trong đó các thanh nhiên liệu (2) được bố trí 
thành dãy 10 hàng và 10 cột theo mặt cắt. Chi tiết ngăn dòng chảy (15) được bố trí ở 
phần giữa mặt cắt và phía trên của các thanh nhiên liệu có độ dài riêng (2B). Trong chi 
tiết ngăn dòng chảy, các chi tiết chặn (16, 17) đều được bố trí giữa các vòng sắt đệm (9) 
được bố trí trong dãy 6 hàng và 6 cột, theo chiều đường chéo và đường bao của chi tiết 
ngăn dòng chảy. Nhờ bố trí các chi tiết chặn, tổn thất áp suất vùng bên trong mặt cắt của 
cụm nhiên liệu tăng lên, và tốc độ dòng chảy hai pha khí - lỏng vùng bên ngoài bao 
quanh vùng bên trong được tăng lên.  
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(86) PCT/US2012/044809 29.06.2012 (87) WO 2013/006400 10.01.2013 
(30) 61/503,923      01.07.2011 US 
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333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of America 
(72) CANNIZZARO, Carina, E. (US), GRAUPE, Michael (AT), GUERRERO, Juan, A. 

(US), LU, Yafan (US), STRICKLEY, Robert, G. (US), VENKATARAMANI, 
Chandrasekar (IN), ZABLOCKI, Jeff (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị chứng nghiện và dược phẩm chứa hợp 

chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mới có công thức (I):  
 

  
 

Hợp chất này là hữu ích để điều trị chứng phụ thuộc vào các chất của chứng nghiện ở 
bệnh nhân, ví dụ, chúng nghiện chất tạo dopamin như cocain, morphin, amphetamin, 
mcotin, và/hoặc rượu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm có chứa lượng hữu 
hiệu có tác dụng điều trị bệnh của hợp chất có công thức (I).  
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(86) PCT/EP2012/062351 26.06.2012 (87) WO 2013/000906 03.01.2013 
(30) 61/501,318      27.06.2011 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) WEISER, Juergen (DE), BIHLMEYER, Daniel (US), KAISER, Claus (DE), FABER, 

Michael (DE), IZQUIERDO, Agustin (MX), SCHAFFERT, Stefan (DE), STELLO, 
Nils (DE), GROESCHL, Torsten (DE), SCHMIDT, Udo (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống bảo vệ hàng hóa lưu giữ

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống bảo vệ hàng hóa lưu giữ (50) trong nhà kho (1), hệ thống 
này bao gồm một hoặc hơn một kết cấu lưu kho (2) được tạo bằng một hoặc hơn một 
lưới được xử lý bằng thuốc diệt sinh vật gây hại (30, 31) có khả năng bọc kín hàng hóa 
lưu giữ (50), 
trong đó kết cấu lưu kho (2) còn bao gồm khung treo (10), phương tiện treo khung treo 
(35),  
phương tiện mở và đóng ít nhất một phần (13) của kết cấu lưu kho (2) trong khi khung 
treo (10) ở trạng thái treo,  
và phương tiện loại bỏ toàn bộ sự sụp cấu trúc (32) nếu lưới (30, 31) bị mắc. Hệ thống 
này đặc biệt hữu dụng để lưu kho thuốc lá, cà phê, quả sấy, cacao, hạt, chè, ngũ cốc và 
gia vị.  

 
  

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
87 

(11) 38377 
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Wim de Koerverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer, Netherlands 
(72) MOMBARG, Envin (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nước chứa kháng nguyên sinh học và polyme của 

axit acrylic và dược phẩm tiêm chứa chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nước chứa kháng nguyên sinh học và polyme của axit 
acrylic, trong đó chế phẩm này chứa chất điện giải để cung cấp nồng độ mol cao hơn 
nồng độ mol của dung dịch muối natri clorua 0,9% (khối lượng/thể tích) trong nước. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm tiêm chứa chế phẩm này.  
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Tokushima Science Center, 209-5, HIRAISHI-SUMIYOSHI, KAWAUCHI-CHO, 
TOKUSHIMA-SHI, Tokushima 7710134 Japan 

(72) Yves Lacroix  (CA) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo nhiệt độ của lớp bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đo và thiết bị đo nhiệt độ của lớp bán dẫn, theo đó nhiệt 
độ của lớp bán dẫn (7) có thể được đo một cách trực tiếp và chính xác cao tại thời điểm 
phủ và tạo màng lớp bán dẫn. Phương pháp đo nhiệt độ lớp bán dẫn này áp dụng ánh 
sáng laze có bước sóng thứ nhất có hệ số truyền ánh sáng giảm trong khoảng nhiệt độ 
thứ nhất (T3-T4) và ánh sáng laze có bước sóng thứ hai có hệ số truyền ánh sáng giảm 
trong khoảng nhiệt độ thứ hai (T5-T6) cho lớp bán dẫn, và ánh sáng đi qua lớp bán dẫn 
này được nhận bởi bộ phận nhận ánh sáng (11). Thiết bị đo nhiệt độ (20) để đo nhiệt độ 
của lớp bán dẫn bao gồm: thiết bị phát ra ánh sáng (21), thiết bị đo ánh sáng (16), và bộ 
điều khiển để tính nhiệt độ của lớp bán dẫn.  
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(11) 38379 
(21) 1-2013-04138 (51) 7 G06K  7/00, H04B  5/00 
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(72) HILLAN, John (GB), O'DONOGHUE, Jeremy R. (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)   Sáng chế đề cập đến sự cải thiện báo cáo việc sử dụng công nghệ NFC RF trong quá 
trình kích hoạt và trao đổi dữ liệu cho thiết bị NFC. Theo một ví dụ, thiết bị NFC RF có 
thể được tạo cấu hình để thu được giá trị công nghệ và chế độ tần số vô tuyến (RF - 
radio frequency) thứ nhất, giá trị công nghệ và chế độ RF thứ hai, và một hoặc nhiều 
thông số riêng RF gắn với thiết bị giao tiếp tầm ngắn (NFC - near field communication) 
từ xa trong pha kích hoạt của đường liên kết truyền thông bằng cách sử dụng công nghệ 
NFC  RF thứ nhất. Theo một khía cạnh, một hoặc nhiều thông số riêng RF và công nghệ 
NFC RF thứ nhất được dựa vào giá trị công nghệ và chế độ RF thứ nhất. Hơn nữa, bộ 
điều khiển NFC (NFCC - NFC controller) có thể được tạo cấu hình để cấu hình cuộc 
truyền sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ NFC RF thứ hai để sử dụng trong pha trao đổi dữ 
liệu của đường liên kết truyền thông. Theo một khía cạnh, công nghệ NFC RF thứ hai có 
thể được dựa vào giá trị công nghệ và chế độ RF thứ hai.  
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BUTCHER, John, W.  (US), CLOSE, Joshua, T. (US), MARTINEZ, Michelle (US), 
MACCOSS, Rachel Nicola (US), JUNG, Joon, O.  (US), SILIPHAIVANH, Phieng 
(US), ZHANG, Hongjun (CN), ASLANIAN, Robert, G.  (US), BIJU, Purakkattle Johny 
(US), DONG, Li (CN), HUANG, Ying (US), MCCORMICK, Kevin, D. (US), 
PALANI, Anandan (US), SHAO, Ning  (CN), ZHOU, Wei (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất tetrahydroquinolin được dung hợp với xycloalkyl 

để dùng làm chất điều biến thụ thể CRTH2 và dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất tetrahydroquinolin được dung hợp với xycloalkyl có công 
thức I,  

 

  
 
 

và các muối và các este dược dụng của chúng, trong đó R1, R2, R7, R8, R8a, E, Y, Z, n, u, 
và t là như được xác định ở đây. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất này và 
phương pháp sử dụng hợp chất này để điều trị các bệnh và các tình trạng bệnh lý có liên 
quan đến sự kích thích không được kiểm soát hoặc không thích hợp của chức năng 
CRTH2.  
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(30) 61/502,167      28.06.2011 US 
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94a Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RY (GB) 
(72) Christian ROHLFF (DE), Jonathan, Alexander TERRETT (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với ADP-ribosyl xyclaza 2 (BST1) 

và phương pháp tạo kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể có chức năng liên kết vào ADP-ribosyl xyclaza 2. 
Các phân tử axit nucleic mã hóa kháng thể, vectơ biểu hiện, tế bào chủ và phương pháp 
biểu hiện kháng thể cũng được đề cập. Các kháng thể có thể được sử dụng cho việc điều 
trị bệnh ung thư của người, trong đó có bệnh bạch cầu tủy sống cấp tính (AML), bệnh 
bạch cầu bạch huyết bào tế bào B mãn tính, ung thư vú, ung thư trực tràng-ruột kết, ung 
thư thận, ung thư đầu và cổ, ung thư phổi, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tụy và 
các bệnh viêm của người, trong đó có hen suyễn, bệnh gót, bệnh Crohn, bệnh luput, xơ 
cứng rải rác, viêm đa khớp dạng thấp, bệnh vảy nến, bệnh đái tháo đường và vữa xơ 
động mạch.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sàng lọc alpha-amylaza và biến thể polypeptit 

có hoạt tính alpha-amylaza 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sáng lọc alpha-amylaza và biến thể polypeptit có hoạt 
tính alpha-amylaza. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ nhỏ giọt dùng để truyền dung dịch Ringer 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ nhỏ giọt để truyền dung dịch Ringer mà chứa tạm thời 
dung dịch Ringer hoặc dung dịch khác, và nối với bộ điều chỉnh dòng chính xác trên 
khoang chứa dung dịch nhỏ giọt, nhờ đó cho phép dung dịch được dùng chính xác hơn, 
ngăn ngừa rủi ro xảy ra do bộ điều chỉnh nằm ngoài tầm với của bệnh nhân và cho phép 
ống được kết nối được bố trí một cách dễ dàng. Dụng cụ nhỏ giọt để truyền dung dịch 
Ringer bao gồm khoang chứa dung dịch nhỏ giọt, ống dẫn dòng dung dịch vào có kim 
truyền và ống dẫn dòng dung dịch ra, và nút đậy dưới có ống dẫn dòng dung dịch ra và 
khớp nối ống, trong đó tấm định hướng dung dịch thoát ra có lỗ thoát được đưa vào để 
dẫn dung dịch chảy xuống, bộ điều chỉnh dòng chính xác được bố trí trên tấm được quay 
từ mặt này sang mặt khác, và lỗ nhỏ giọt nối với khớp nối ống được bố trí trong bộ điều 
chỉnh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ có van cầm máu

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ có van cầm máu để đưa dây dẫn hoặc ống thông mạch vào 
động mạch vành bên phải hoặc bên trái qua động mạch đùi hoặc động mạch cánh tay tại 
thời điểm thực hiện quá trìnb phẫu thuật thông tim hoặc phẫu thuật tạo hình mạch vành, 
trong đó hai bộ phân độc lập để bịt kín được mở và đóng bằng cách ép hoặc nhả nút bấm 
được gắn trên phần thân cũng như xoay ống vặn chặt, để dừng sự rò rỉ của máu hoặc 
dòng vào của không khí từ bên ngoài một cách đơn giản và hiệu quả trong quá trình 
phẫu thuật, và ống dăn thuốc đề dẫn thuốc, như thuốc làm tan huyết khối, vào bệnh nhân 
trong quá trình phẫu thuật và được điều chỉnh theo từng bước trong khoảng đo góc xác 
định trên cơ sở về các điều kiện của cơ thể hoặc sự vận động của bệnh nhân, để nâng cao 
hơn sự tiện lợi trong quá trình phẫu thuật.  
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(11) 38385 
(21) 1-2014-00057 (51) 7 A44B  11/00 

(22) 07.01.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 13/739,265 11.01.2013 US 
(71) DURAFLEX HONG KONG LIMITED  (CN) 

Blk 1, 15/F Tern Centre, 237 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, China 
(72) Yick Fai CHAN (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khóa cài khóa kép

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm khóa cài có phần đế với thanh giữ dải và lỗ trong được bố trí 
giữa các thành bên, và phần khóa có thanh giữ dải và phần nhô kéo dài ra ngoài từ mỗi 
thành bên. Chiều dài của phần khóa lớn hơn chiều dài của lỗ, và chiều rộng của lỗ rộng 
hơn chiều rộng của phần khóa. Các thành bên của phần đế mỗi thành có khe hở được bố 
trí để chứa các phần nhô trên phần khóa khi phần khóa được đặt trên phần đế. Phần khóa 
được nối với phần đế bằng cách trượt phần khóa qua lỗ từ phía dưới đến phía trên của 
phần đế, căn thẳng phần khóa để kéo dài song song với phần đế, và cài sập các phần nhô 
vào trong các khe hở.  
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(11) 38386 
(21) 1-2014-00088 (51) 7 B65H  3/52,  3/06,  5/06 

(22) 09.01.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2013-010241 23.01.2013 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Akihiro MINE (JP), Toshihiro TAMURA (JP), Takehiko HYODO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chi tiết cấp tấm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết cấp tấm được làm từ chế phẩm đàn hồi dẻo nhiệt bao gồm: 
polyme nền chứa thể đàn hồi dẻo nhiệt của polyuretan và thể đàn hồi dẻo nhiệt của 
polyeste; và ít nhất một chất dẫn điện bằng ion được chọn từ nhóm gồm muối amoni thế 
bốn lần và muối liti/polyol, trong đó chất dẫn điện bằng ion có mặt với tỷ lệ nằm trong 
khoảng từ 0,2 đến 4 phần khối lượng tính theo 100 phần khối lượng của polyme nền 
trong chế phẩm đàn hồi dẻo nhiệt.  
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(11) 38387 
(21) 1-2014-00100 (51) 7 H04B  17/00,  7/08, H04L  1/20 

(22) 20.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/043239 20.06.2012 (87) WO 2012/177690 27.12.2012 
(30) 13/165,325      21.06.2011 US 
(71) IBIQUITY DIGITAL CORPORATION  (US) 

6711 Columbia Gateway Drive, Suite 500, Columbia, Maryland 21046, United States 
of America 

(72) Brian W. KROEGER (US), Paul J. PEYLA (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị áp dụng số đo chất lượng tín hiệu và 

điều khiển chuyển mạch phân tập ăng ten 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tìm ra số đo chất lượng của tín hiệu vô tuyến, phương 
pháp bao gồm bước: nhận tín hiệu vô tuyến chứa phần dạng số được điều chế bởi các 
chuỗi của các ký hiệu mà mỗi chuỗi chứa nhiều mẫu; tính toán điểm đối chiếu giữa các 
mẫu điểm đầu nút trong các vùng tiền tố tuần hoàn của các ký hiệu liền kề và sử dụng 
các điểm đối chiếu để tạo ra số đo chất lượng tín hiệu số. Sáng chế cũng đề cập tới các 
bộ thu áp dụng phương pháp này. 
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(11) 38388 
(21) 1-2014-00153 (51) 7 H04L  27/26,  1/00 

(22) 15.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/004740 15.06.2012 (87) WO 2012/173425 A2 20.12.2012 
(30) 61/497,330 15.06.2011 US 

61/591,067 26.01.2012 US 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) PAPASAKELLARIOU, Aris (GR), CHO, Joon-Young (KR), JI, Hyoung-Ju  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sử dụng trong thiết bị người dùng

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dùng trong thiết bị người dùng (UE: User 
Equipment) để thu trên nhóm tài nguyên thứ nhất kênh điều khiển liên kết xuống vật lý 
(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) thuộc loại thứ nhất có các phần tử kênh 
điều khiển (CCE: Control Channel Element) thuộc loại thứ nhất, thu trên nhóm tài 
nguyên thứ hai kênh pDCCH thuộc loại thứ hai có các phần tử CCE thuộc loại thứ hai, 
và xác định tài nguyên dùng để truyền tín hiệu báo nhận đáp lại việc tìm thấy kênh 
PDCCH thuộc loại thứ nhất hoặc đáp lại việc tìm thấy kênh PDCCH thuộc loại thứ hai.  
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(11) 38389 
(21) 1-2014-00173 (51) 7 C10L  1/00 

(22) 23.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/043906 23.06.2012 (87) WO 2012/178131 27.12.2012 
(30) 61/500,250      23.06.2011 US 
(71) FOSTER WHEELER USA CORPORATION  (US) 

585 North Dairy Ashford Road, Houston, Texas 77079, United States of America 
(72) ELLIOTT, John, Daniel  (US), WEDLAKE, David, Allan (CA) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học và quy trình sản xuất 

than cốc đẳng hướng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ nguyên liệu cấp bao gồm 
nguyên liệu sinh khối dạng rắn như là thực vật họ bèo tấm (lemna). Cụ thể, các loại thực 
vật thủy sinh như thực vật họ bèo tấm đã được xử lý sơ bộ hoặc hoàn toàn đóng vai trò 
làm nguồn giàu các lipit, carbohyđrat, protein còn dư, xenluloza và các nguyên liệu hữu 
cơ khác có khả năng biến đổi thành các hyđrocacbon. Nguyên liệu hyđrocacbon được 
cấp cho quy trình cốc hoá và các sản phẩm phản ứng được tạo thành từ quá trình xử lý 
nhiệt được thu gom lại. Than cốc thành phẩm có cấu trúc đẳng hướng.  
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(11) 38390 
(21) 1-2014-00180 (51) 7 B21H  3/02, B23G  1/44 

(22) 16.01.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102200958 16.01.2013 TW 

102210660 06.06.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2014 
(71) EASYLINK INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

6F.-1, No 284, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Tien-Fu Tsao (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Khuôn cán ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn cán ren bao gồm bệ khuôn (1) có tấm đáy (11) được nối giữa 
các thành bên thứ nhất (12) và thứ hai (13). Các tấm khuôn cán ren (21, 22) được lắp vào 
bệ khuôn (1). Mỗi tấm khuôn cán ren (21, 22) bao gồm mặt tiếp giáp thứ nhất (211, 
221) hướng vào thành bên thứ nhất (12), mặt tiếp giáp thứ hai (212, 222) hướng vào 
thành bên thứ hai (13), và nhiều rãnh tạo ren (215, 225) đối diện với tấm đáy (11). Các 
rãnh tạo ren (215, 225) của các tấm khuôn cán ren (21, 22) được sắp thẳng hàng với 
nhau. Các lỗ định vị (14) được tạo ra trong thành bên thứ nhất (12) hoặc thành bên thứ 
hai (13). Chi tiết định vị (15) kéo dài vào trong và được cố định trong mỗi lỗ định vị (14) 
để cố định các tấm khuôn cán ren (21, 22) giữa các thành bên thứ nhất (12) và thứ hai 
(13) bằng cách ép chặt.  
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(11) 38391 
(21) 1-2014-00208 (51) 7 E01C  3/06 

(22) 20.01.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2014 
(71) KUROSAWA CONSTRUCTION CO., LTD.  (JP) 

1-36-7, Wakaba-cho, Chofu-shi, Tokyo, 182-0003 Japan 
(72) Ryohei KOROSAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và kết cấu để gia cường sườn dốc

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp gia cường sườn dốc bao gồm các bước: cắt đất nền từ 
phần trên tới phần dưới của đất cắt của đất nền với một lượng tương ứng với dãy các 
khung bê tông dự ứng lực gia cường để tạo hình một sườn dốc định trước; khoan các lỗ 
với độ sâu định trước trên sườn dốc được tạo hình; luồn các chi tiết neo đã được xử lý 
chống gỉ trên các bề mặt thép của chúng và phun vữa lỏng vào trong các lỗ dưới áp lực; 
thực hiện công việc đắp trả trên sườn dốc được tạo hình; lắp các khung bê tông dự ứng 
lực trên sườn dốc được tạo hình bên cạnh nhau theo phương nằm ngang và liền kề; kéo 
căng và neo các đầu sau của các chi tiết neo trên các lỗ neo của các khung bê tông dự 
ứng lực tạo ra thành giữ gia cường ở dãy thứ nhất, và lặp lại công việc tương tự về phía 
dưới của dãy thứ nhất liền kề để tạo ra các dãy thành giữ gia cường theo tuần tự từ dãy 
thứ hai trở đi.  
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(11) 38392 
(21) 1-2014-00212 (51) 7 C07D  213/40,  213/61,  213/81,  

401/12,  401/14,  403/12,  405/12,  
405/14,  409/12,  413/12,  417/12,  
471/04,  487/04, A61K  31/45, A61P  
29/00 

(22) 21.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/043566 21.06.2012 (87) WO/2012/177893 27.12.2012 
(30) 61/500,843      24.06.2011 US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, United States of 
America 

(72) BISWAS, Kaustav (US), BROWN, James (CA), CHEN, Jian, J.  (US), GORE, Vijay, 
Keshav (US), HARRIED, Scott  (US), HORNE, Daniel, B. (US), KALLER, Matthew, 
R. (US), LIU, Qingyian (US), MA, Vu, Van (US), MONENSCHEIN, Holger (DE), 
NGUYEN, Thomas, T. (US), YUAN, Chester, Chenguang (US), ZHONG, Wenge 
(US), ST. JEAN, David, J., Jr. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất có tính chất đối kháng thành phần 8 của siêu họ kênh 

cation điện thế thụ thể tạm thời M (transient receptor 

potential cation channel subfamily M member 8 - TRPM8) và 

dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hữu dụng làm chất đối kháng thành phần 
8 của siêu họ kênh cation điện thế thụ thể tạm thời M (transient receptor potential cation 
channel subfamily M member 8 - TRPMa). Hợp chất này là hữu dụng để điều trị một số 
rối loạn và tình trạng bệnh do TRPM8 làm trung gian và có thể được sử dụng để bào chế 
dược phẩm hữu dụng để điều trị các rối loạn và tình trạng bệnh này. Ví dụ về các rối 
loạn như vậy bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, bệnh đau nửa đầu và đau do bệnh 
thần kinh. Hợp chất có công thức I có cấu trúc như được nêu dưới đây, trong đó các biến 
là như được thể hiện trong phần mô tả.  
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(11) 38393 
(21) 1-2014-00225 (51) 7 C07D  209/80, H01L  51/50 

(22) 10.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/068049     10.07.2012 (87) WO 2013/015144 31.01.2013 
(30) 2011-161161     22.07.2011 JP 
(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036, Japan 
(72) SUZUKI, Hiroki (JP), SEO, Satoshi (JP), KAWAKAMI, Sachiko (JP), SUZUKI, 

Tsunenori (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dibenzo[c,g]carbazol, phần tử phát sáng, thiết bị 

chiếu sáng và thiết bị điện tử chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có thể được sử dụng cho lớp truyền hoặc làm vật liệu chính 
hay vật liệu phát sáng trong phần tử phát sáng và do đó, có thể sản xuất phần tử phát 
sáng hiệu suất cao. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất hợp chất dibenzo[c,g]carbazol trong đó 
nhóm aryl có từ 14 đến 30 nguyên tử cacbon và bao gồm ít nhất một dẫn xuất antraxen 
được liên kết với nitơ của khung dibenzo[c,g]carbazol được tổng hợp. Hợp chất 
dibenzo[c,g]cacbazol này có thể được sử dụng cho phần tử phát sáng để tạo ra các đặc 
tính tốt.  
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(11) 38394 
(21) 1-2014-00228 (51) 7 B24B  7/24 

(22) 21.01.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2013-008782 21.01.2013 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Hiroshi KIMURA (JP), Masabumi ITO (JP), Ryu YAMAGUCHI (JP), Shigeki 

TAKANO (JP), Hiroyuki EZURA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị đánh bóng, phương pháp đánh bóng nền thủy tinh và 

phương pháp sản xuất nền thủy tinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh bóng bao gồm trục cuốn bao gồm bề mặt đánh bóng, 
vật mang có khả năng duy trì nhiều nền thủy tinh được đánh bóng bởi bề mặt đánh 
bóng, nhiều động cơ mà làm thay đổi các vị trí tương đối giữa bề mặt đánh bóng và vật 
mang, và phần kiểm soát được tạo cấu hình đế kiểm soát các điều kiện đánh bóng của 
nhiều nền thủy tinh, sao cho sự chênh lệch tốc độ đánh bóng ở bề mặt đánh bóng của 
trục cuốn là giảm.  
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(11) 38395 
(21) 1-2014-00232 (51) 7 B01D  15/18, C11B  3/10, C11C  

1/00,  1/08 
(22) 06.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/GB2012/051597 06.07.2012 (87) WO 2013/005052 10.01.2013 
(30) 1111591.2      06.07.2011 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2014 
(71) BASF PHARMA (CALLANISH) LIMITED  (GB) 

PO Box 4, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire SK8 6QG, United Kingdom 
(72) KELLIHER, Adam  (NZ), MORRISON, Angus  (GB), OROSKAR, Anil (US), NAIR 

REMA, Rakesh Vikraman  (IN), AGARWAL, Abhilesh  (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit béo đa 

bất bão hoà từ hỗn hợp nạp và sản phẩm axit béo đa bất bão 

hoà thu được từ quy trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit béo đa bất bão 
hòa (PUFA) từ hỗn hợp nạp. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm axit béo đa bất bão hòa 
(PUFA) thu được từ quy trình này.  
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(72) KELLIHER, Adam (NZ), MORRISON, Angus  (GB), OROSKAR, Anil (US), NAIR 

REMA, Rakesh Vikraman (IN), AGARWAL, Abhilesh  (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit béo đa 

bất bão hoà từ hỗn hợp nạp và sản phẩm axit béo đa bất bão 

hoà thu được từ quy trình này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phảm axit béo đa bất bão 
hòa (PUFA) từ hỗn hợp nạp là dầu cá hoặc có nguồn gốc từ dầu cá. Sáng chế cũng đề 
cập đến sản phẩm axit béo đa bất bão hòa (PUFA) thu được từ quy trình này.   

 
  

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
107 
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(21) 1-2014-00237 (51) 7 B01D  15/18, C11B  3/10, C11C  
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(22) 06.07.2012 (43) 25.07.2014 
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(72) KELLIHER, Adam  (NZ), MORRISON, Angus  (GB), OROSKAR, Anil (US), NAIR 

REMA, Rakesh Vikraman (IN), AGARWAL, Abhilesh  (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit đa bất 

bão hoà từ hỗn hợp nạp là dầu cá và sản phẩm thu được từ quy 

trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tách bằng sắc ký để thu hồi sản phẩm axit béo đa bất bão 
hòa (PUFA) từ hỗn hợp nạp là dầu cá hoặc có nguồn gốc từ dầu cá. Sáng chế cũng đề 
cập đến sản phẩm axit béo đa bất bão hòa (PUFA) thu được từ quy trình này.  
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(11) 38398 
(21) 1-2014-00267 (51) 7 B23D  1/547, B08B  5/02, B26D  

1/553, B26F  3/12 
(22) 22.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/SG2012/000222 22.06.2012 (87) WO2012/177221 27.12.2012 
(30) 201104704-0      23.06.2011 SG 
(71) FA SYSTEMS AUTOMATION (S) PTE LTD.  (SG) 

36 Changi South Street 1, Changi South Industrial Estate, Singapore 486766, 
SINGAPORE 

(72) Eng Hwa CHUA (SG) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Máy cắt thỏi và phương pháp cắt thỏi

  (57)    Sáng chế đề xuất máy cắt thỏi, trong đó máy cắt này bao gồm giá mang được tạo kết cấu 
để gắn thỏi lên trên đó, các dây được tạo kết cấu để cắt thỏi, và thùng chứa được tạo kết 
cấu để tạo dòng nước chảy trên các dây và thỏi trong khi cắt và làm ngập các phần cắt 
của thỏi vào nước trong thùng chứa mà không làm ngập các dây.  
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(21) 1-2014-00273 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 
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(86) PCT/KR2012/005151 28.06.2012 (87) WO/2013/002589 03.01.2013 
(30) 61/501,985      28.06.2011 US 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), CHEN, Jianle (CN), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự báo thành phần màu của hình ảnh 

bằng cách sử dụng thành phần độ chói của hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dự báo thành phần màu của hình ảnh từ 
thành phần độ chói của hình ảnh bằng cách sử dụng sự tương quan giữa thành phần độ 
chói và thành phần màu. Theo sáng chế, phương pháp dự báo thành phần màu của hình 
ảnh bao gồm các bước: tạo ra thành phần độ chói đã được lấy mẫu giảm khớp với thành 
phần màu nhờ xem xét sự chênh lệch kích thước giữa đơn vị dự báo độ chói, tương ứng 
với định dạng màu, và đơn vị dự báo màu, và nhờ thực hiện nhiều phương pháp lấy mẫu 
khác nhau dựa theo vị trí của mỗi điểm ảnh độ chói; và dự báo thành phần màu từ thành 
phần độ chói đã được lấy mẫu giảm.  
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(11) 38400 
(21) 1-2014-00302 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/4375, A61P  

31/04, C07D  487/04 
(22) 10.08.2012 (43) 25.07.2014 
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(71) JANSSEN R&D IRELAND  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) GUILLEMONT, Jer«me, Emile, Georges (FR), LANCOIS, David, Francis, Alain (FR), 

MOTTE, Magali, Madeleine, Simone (FR), KOUL, Anil (IN), BALEMANS, Wendy, 
Mia, Albert (BE), ARNOULT, Eric, Pierre, Alexandre (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 3,4-đihyđro-1H-[1,8]naphtyridinon được thế 

xyclopenta[c]pyrol có hoạt tính kháng khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) có khả năng ức chế hoạt tính của FabI, do 
đó hữu ích để điều trị bệnh nhiễm khuẩn. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp 
chất này và quy trình điều chế hợp chất này.  
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(11) 38401 
(21) 1-2014-00308 (51) 7 A23D  9/013 
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(71) DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS  (DK) 

Langebrogade 1 P.O. Box 17 DK-1001 Copenhagen K Denmark 
(72) FORREST, Brad, Alexander (AU), BECH, Allan, Torben (DK), NIELSEN, Jens, 

Mogens (DK) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dầu cọ olein và quy trình ức chế sự kết tinh của 

chất béo trung tính ở dầu cọ olein 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu cọ olein bao gồm: (a) dầu cọ olein (b) (i) este axit 
lactic được chọn từ este của axit lactic và axit béo từ C12 đến C22, muối của nó và hỗn 
hợp của nó; hoặc (ii) este của axit fumaric được chọn từ este của axit fumaric và rượu 
béo từ C12 đến C22, muối của chúng và hỗn hợp của chúng. Sáng chế còn đề cập đến 
quy trình ức chế sự kết tinh của chất béo trung tính ở dầu cọ olein.  
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E. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị phun chất lưu và phương pháp phát hiện trở kháng 

trong chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phun chất lưu và phương pháp phát hiện trở kháng trong 
chất lưu. Phương pháp này bao gồm việc thiết lập sự trao đổi chất lưu giữa buồng phun 
và buồng cung cấp chất lưu của thiết bị phun chất lưu sao cho buồng phun bao gồm vòi 
và cơ cấu phun để phun có lựa chọn chất lưu qua vòi. Phương pháp này còn bao gồm 
việc phát hiện ít nhất một trở kháng trong chất lưu bằng cơ cấu cảm biến có tấm cảm 
biến.  
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Gyeonggi-do 415-714 Republic of Korea 

(72) HONG, Jung Sun (KR) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thùng đựng hàng gấp nếp

  (57)    Sáng chế đề cập đến thùng chứa gấp nếp có thể chứa nhiều loại hàng hóa khác nhau và 
được vận chuyển. Thân thùng của thùng chứa gấp nếp gồm tấm trần, tấm đáy, tấm bên 
trái và tấm bên phải, và tấm trước và tấm sau. Mỗi tấm bên gồm phần thân phía trên và 
phần thân phía dưới được nối với nhau và với các tấm bên trên và bên dưới bởi các bản lề 
có lò xo. Trục quay được lắp trong thân của thùng chứa, và một đai nối với trục quay 
được kết nối với các tấm bên trái và bên phải tại vị trí liền kề với vị trí kết nối giữa phần 
phía trên và phần phía dưới của tấm. Tấm bên trái và tấm bên phải được kéo vào trong và 
gấp bằng cách quay trục quay và cuộn đai xung quanh trục quay.   
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(11) 38404 
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(72) SUZUKI, Masaki (JP), KONDO, Kazumi  (JP), KURIMURA, Muneaki (JP), 

VALLURU, Krishna Reddy (IN), TAKAHASHI, Akira (JP), KURODA, Takeshi  (JP), 
TAKAHASHI, Haruka  (JP), FUKUSHIMA, Tae  (JP), MIYAMURA, Shin  (JP), 
GHOSH, Indranath  (IN), DOGRA, Abhishek  (IN), HARRIMAN, Geraldine  (US), 
ELDER, Amy  (US), SHIMIZU, Satoshi (JP), HODGETTS, Kevin, J.  (GB), 
NEWCOM, Jason, S.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất quinazolin dùng để điều trị bệnh và dược phẩm chứa 

hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) có tác dụng điều biến tyrosin phosphataza 
được làm giàu trong thể vân (striatal-enriched tyrosine phosphatase - STEP) để sử dụng 
trong điều trị các rối loạn như được thể hiện trong phần mô tả. Các rối loạn này bao gồm 
bệnh tâm thần phân liệt và suy giảm nhận thức.  
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(71) 1. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO  (IT) 

Via Festa del Perdono 7 - 20122 MILANO, Italy 
2. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE  (IT) 
Via Daniele Manin 23 - 20121 MILANO, Italy 

(72) FORMARO, Leonardo (IT), LONGHI, Mariangela (IT), MESSINA, Pierluc (IT), 
GALBIATI, Ivano (IT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất xúc tác thích hợp để khử điện hóa oxy và quy trình để 

điều chế chất xúc tác này 

  (57)     Sáng chế đề xuất các chất xúc tác mới để khử oxy thích hợp cho các pin nhiên liệu 
PEM, quy trình để điều chế chúng và việc sử dụng chúng trong các quy trình điện phân 
khác.  
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(11) 38406 
(21) 1-2014-00353 (51) 7 H02P  9/00 

(22) 06.02.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102104929 07.02.2013 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chi-Chien LIN  (TW), Kuan-Hsu LIN  (TW), Chih-Wei HUANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ điều chỉnh chỉnh lưu

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ điều chỉnh chỉnh lưu để giảm bớt tải động cơ xe môtô, bộ điều 
chỉnh chỉnh lưu này bao gồm mạch chỉnh lưu, mạch điều chỉnh DC (một chiều), và bộ 
điều khiển. Mạch chỉnh lưu được nối với bộ phát điện để biến đổi điện áp AC (xoay 
chiều) thành điện áp DC và có đầu nối ra dương và đầu nối ra âm, để đưa ra điện áp DC. 
Mạch điều chỉnh DC có đầu nối vào dương và đầu nối vào âm lần lượt được nối với đầu 
nối ra dương và đầu nối ra âm của mạch chỉnh lưu, vì thế điện áp DC có thể đưa ra điện 
áp tải nhờ đầu nối ra dương của mạch điều chỉnh DC. Bộ điều khiển được nối với đầu 
nối ra dương của mạch điều chỉnh DC và với một chuyển mạch để kiểm soát chuyển 
mạch và để phát hiện điện áp tải. Khi bộ điều khiển phát hiện thấy đầu nối ra dương của 
mạch điều chỉnh DC đưa ra điện áp tải tiến đến giá trị điện áp không đổi, bộ điều khiển 
điều khiển chuyển mạch để duy trì mạch điều chỉnh DC đưa ra giá trị điện áp không đổi.  
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(72) GRAHAM, Richard S. (US), PUJARA, Chetan P. (US), GORE, Anuradha V. (US), 

WARNER, Kevin S. (US), NEERVANNAN, Sesha (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng khu trú cho mắt chứa bimatoprost và 

brimonidin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hỗn hợp của brimoniđin và bimatoprost hữu ích để 
làm giảm nhãn áp ở bệnh nhân và để điều trị bệnh tăng nhãn áp.  
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(72) Jussi Pekka KOSKINEN (FI), Jarkko T. KOSKELA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý chia tách nhận diện ô vật lý

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp, thiết bị và vật ghi phi chuyển tiếp đọc được bằng máy 
tính để quản lý chia tách nhận diện ô vật lý. Phương pháp và thiết bị theo sáng chế xóa 
và/hoặc không sử dụng việc chia tách nhận diện ô vật lý/mã đồng bộ sơ cấp (PCIl/PSC - 
Physical Cell Identification/Primary Synchronization code) trong các trường hợp mà tại 
đó việc chia tách PCI/PSC không còn hợp lệ nữa trong vị trí hiện tại. Phương pháp theo 
sáng chế đề xuất bao gồm bước xác định xem liệu việc chia tách PCI hiện tại có được 
định cấu hình trên ô được chọn hay không. Phương pháp còn bao gồm bước thực hiện để 
việc chia tách PCI hiện tại không được sử dụng trong trường hợp mà tại đó việc chia tách 
PCI là không được định cấu hình trên ô được chọn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị sấy khô, xử lý và bảo quản 

thức ăn rắn hoặc bán rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gồm các bước sấy khô, xử lý và bảo quản thức ăn 
rắn và bán rắn bằng cách thay đổi áp suất có giá trị bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn áp suất 
khí quyển để cung cấp và kiểm soát khí oxy hóa và sau đó loại bỏ khí. Hệ thống và thiết 
bị theo sáng chế được tạo thành từ buồng được bịt kín khí hoặc bộ phận tiếp nhận, bao 
gồm cơ cấu cung cấp áp suất dương hoặc áp suất âm, và hệ thống điều chỉnh nhiệt độ và 
độ ẩm.  
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(US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm vacxin kháng Norovirut dùng ngoài đường tiêu hóa

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm vacxin gây miễn dịch bảo vệ kháng virut Norovirut dùng 
ngoài đường tiêu hóa bao gồm một liều duy nhất chứa hỗn hợp các hạt giống như 
Norovirut đơn giá. Chế phẩm theo sáng chế được sử dụng để bảo vệ kháng nhiễm 
Norovirut trên người.  
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Mengwei Huang (CN), Chungen Liang (CN), Yongfu Liu (CN), Lisha Wang (CN), 
Jason Christopher Wong (US), Jim Zhen Wu (US), Xihan Wu (CN), Hongying Yun 
(CN), Xiufang Zheng (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất để điều trị và phòng ngừa bệnh do nhiễm virut hợp 

bào đường hô hấp và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
cũng như muối dược dụng của nó, trong đó R1 đến R10, A, Q, X và Y là như được xác 
định trong bản mô tả. Hợp chất này có thể dùng làm thuốc để điều trị bệnh do nhiễm 
virut hợp bào đường hô hấp.  
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Siemensstrasse 10, 27283 Verden, Germany 
(72) BRANDHORST, Bjorn (DE), PRAHM, Andreas (DE), SACHS, Frank (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý các vật phẩm

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý các vật phẩm (dẹt) (10), cụ thể là các sản phẩm 
vệ sinh như băng vệ sinh, khăn ăn hoặc tương tự, trong đó các vật phẩm (10) được cấp ở 
băng chuyền cấp thứ nhất (11) và được lấy ra dưới dạng nhóm (12) các vật phẩm nén 
(10) ở băng chuyền dẫn ra (14). Sáng chế khác biệt ở chỗ, băng chuyền cấp (11) và băng 
chuyền dẫn ra (14) được dẫn động liên tục và nhóm (13) các vật phẩm (10) được vận 
chuyển từ băng chuyền cấp được dẫn động liên tục (11) tới thiết bị nén được dẫn động 
liên tục (16) trong đó nhóm (13) các vật phẩm (10) được nén, và ở chỗ nhóm (13) các 
vật phẩm nén (10) được vận chuyển từ thiết bị nén (16) tới băng chuyền dẫn ra được dẫn 
động liên tục (14).  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kit chứa chất đối kháng gắn kết PD-1 và chất ức chế MEK để 

điều trị bệnh ung thư 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kit chứa chất đối kháng PD-1 và chất ức chế MEK để điều trị bệnh 
ung thư. Ngoài ra, sáng chè còn đề cập đến phương pháp sử dụng kit này trong điều trị, 
bao gồm các phương pháp điều trị bệnh nhằm gây miễn dịch tăng cường như sự gia tăng 
tính miễn dịch, để điều trị bệnh ung thư.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khối rỗng và quy trình sản xuất khối rỗng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối rỗng chứa bọt polyuretan cứng có tỷ trọng nằm trong khoảng 
từ 30 đến 70 g/l trong ít nhất một khoang, bọt polyuretan cứng này thu được bằng cách 
cho phản ứng ít nhất một polyisoxyanat a) với ít nhất một hợp chất có ít nhất hai nguyên 
tử hyđro dễ phản ứng với isoxyanat b) với sự có mặt của ít nhất một chất xúc tác d) và 
bằng cách sử dụng ít nhất một chất tạo khí c) bao gồm ít nhất một chất tạo khí ci) chỉ tạo 
ra hiệu quả tạo khí của nó ở thời điểm phản ứng của a) với b) và ít nhất một chất tạo khí 
cii) có điểm sôi thấp hơn nhiệt độ mà ở đó các thành phần nêu trên a) và b) được trộn 
lẫn, trong đó mức áp suất trong phản ứng tạo bọt của polyuretan thấp hơn 20 kPa, và 
ngoài ra sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất khối rỗng tương ứng.  
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(72) OSTERHOUT Robin E. (US), BURGARD Anthony P. (US), BURK Mark J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên, phương pháp sản xuất 2,4-

penta®ienoat, buta®ien, propylen, 1,3-butan®iol và rượu 

crotylic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các vi sinh vật không có trong tự nhiên có quá trình sinh tổng hợp 
2,4-penta®ienoat, buta®ien, propylen, 1,3-butan®iol, rượu crotylic hoặc 3-buten-1-ol 
chứa ít nhất một axit nucleic ngoại sinh mã hóa enzym tham gia vào quá trình sinh tổng 
hợp butađien được biểu hiện với lượng đủ để tạo ra 2,4-pentađienoat, butađien, propylen, 
1,3-butanđiol, rượu crotylic hoặc 3-buten-l-ol. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất 2,4-pentađienoat, butađien, propylen, 1,3- butanđiol, rượu  
crotylic hoặc 3-butađien-1ol, bằng cách nuôi cấy vi sinh vật không có trong tự nhiên có 
quá trình sinh tổng hợp 2,4-pentađienoat, butađien, propylen, 1,3- butanđiol, rượu 
crotylic hoặc 3-buten-1-ol như được mô tả trong sáng chế trong các điều kiện và thời 
gian đủ để tạo ra 2,4-pentađienoat, butađien, propylen, 1,3-butanđiol, rượu crotylic hoặc 
3-buten-1-ol.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm mi giả và dụng cụ gắn kết hợp

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm mi giả và dụng cụ gắn kết hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc gắn mi giả bằng cách giữ dụng cụ gắn bằng các ngón tay của người sử dụng gần 
như nằm ngang sao cho phải uốn cổ tay của người sử dụng nhưng không cần phải ép 
dụng cụ gắn bằng các ngón tay của người sử dụng khi đeo mi giả. Hai khay gắn được 
đựng tháo ra được trong hộp đựng. Hai hàng lông mi giả được gắn tháo ra được vào các 
đầu thao tác tương ứng của hai khay gắn các đầu tương ứng khác của hai khay gắn được 
đỡ bằng các ngón tay của người sử dụng gần như nằm ngang sao cho phải uốn cổ tay 
của người sử dụng nhưng không cần phải ép các đầu tương ứng khác của hai khay gắn 
bằng các ngón tay của người sử dụng khi gắn hai hàng lông mi giả này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu cách nhiệt được gia cường

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu cách nhiệt được gia cường có một hoặc nhiều tấm vật liệu 
cách nhiệt, trong đó mỗi tấm có các lỗ hổng, các tấm được liên kết với nhau theo kết cấu 
phân lớp, các lỗ hổng khớp với nhau để tạo ra các đường dẫn dạng hình trụ hoặc đường 
thẳng để đưa chất kết dính hoặc vật liệu tổng hợp vào để dính các tấm thành kết cấu 
phân lớp hoặc dạng được ghép. Các lỗ hổng có thể có các hình dạng khác nhau bao gồm 
hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình dạng thích hợp khác mà khi tạo ra các 
tấm phân lớp thì các lỗ này xếp thẳng hàng để cho phép đưa vật liệu hoặc chốt vào để 
tạo thành cụm được gia cường. Các lớp có thể có các hình dạng khác nhau bao gồm 
dạng bán tròn để bao quanh ống, hoặc khối vật liệu. Cụm hoàn chỉnh chịu được lực nén 
và tạo ra sự cách nhiệt khi được bố trí bao quanh ống hoặc bên dưới thùng.  
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(72) OHASHI, Toshiyuki (JP), ODATE, Kazuki (JP), INOMATA, Satoshi (JP), MASUDA, 

Takenori  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị dừng thân mở/đóng của thiết bị mở/đóng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị dừng thân mở/đóng để ngăn các lực như lực kẹp hoặc lực 
ma sát tác động lên vật liệu dạng dây khi vật liệu dạng dây được kéo theo chiều mà thiết 
bị hãm hoạt động. Khi màn đóng (1), tức là thân mở/đóng thực hiện các dịch chuyển 
mở/đóng, tiếp xúc với vật cản trong dịch chuyển đóng, thì dây khóa (36), tức là bộ phận 
dạng dây, được nối với màn, và lực kéo căng tác động lên dây khiến thiết bị hãm được 
bật lên và dừng dịch chuyển đóng của màn. Thiết bị kéo (56) kéo dây theo chiều bật 
thiết bị hãm khi và/hoặc sau khi màn tiếp xúc với vật cản được lắp trên màn. Thiết bị kéo 
được tạo kết cấu để làm thiết bị quấn (40), tức là thiết bị dẫn dây ra khi màn dịch chuyển 
đóng, thực hiện công đoạn quấn dây, thiết bị này khiến cho phần thẳng của dây trở nên 
không thẳng nhờ sử dụng bộ phận ép có thể xoay được, nhờ đó bộ phận dẫn hướng có 
thể xoay được sẽ dẫn hướng dây để thực hiện dịch chuyển, do đó thiết bị quấn sẽ thực 
hiện dịch chuyển.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Cọc tổ hợp với sức chịu tải mũi được nâng cao và phương pháp 

đóng cọc sử dụng cọc này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cọc tổ hợp với sức chịu tải mũi cọc được nâng cao và phương pháp 
đóng cọc sử dụng cọc này. Sau khi ống lắp ráp thêm xuyên vào tầng chịu tải được lắp 
ráp vào mũi cọc bê tông dự ứng lực cường độ cao (PHC) và được đưa xuống hố khoan 
được khoan trên nền đất, khi cọc PHC được ép để xuyên qua tầng chịu tải ở phần dưới 
của hố khoan bởi búa đập mạnh và/hoặc nhẹ, thì ống lắp ráp thêm xuyên vào tầng chịu 
tải có sức kháng xuyên thấp xuyên qua cả bùn được tạo ra ở đáy của hố khoan trong quá 
trình khoan hố và tầng chịu tải có sức chịu tải yếu ở phần dưới của hố khoan mà vẫn còn 
bùn ở đó và được cắm vào tầng chịu tải khác có sức chịu tải cao ở phần dưới của hố 
khoan để có thể bảo đảm sức chịu tải mũi cọc tốt hơn.  
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WANG, Xianglin (US), KARCZEWICZ, Marta (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã và mã hóa hệ số biến đổi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã các hệ số biến đổi trong 
quy trình mã hóa và giải mã viđeo. Theo một ví dụ, sáng chế đề cập đến phương pháp 
giải mã hệ số biến đổi trong quy trình giải mã viđeo, bao gồm các bước giải mã mảng 
một chiều của các hệ số biến đổi, và thực hiện quét mảng một chiều của các hệ số biến 
đổi theo thứ tự quét khối con và thứ tự quét hệ số để tạo ra khối hệ số biến đổi, trong đó 
thứ tự quét khối con là thứ tự mà theo đó mỗi khối con trong số các khối con của khối 
được quét, và trong đó thứ tự quét hệ số là thứ tự mà theo đó các hệ số biến đổi tương 
ứng với mỗi khối con trong số các khối con này được quét.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện cực khuếch tán khí và phương pháp sản xuất điện cực 

khuếch tán khí này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực khuếch tán khí có lớp khuếch tán khí được đúc và thiêu 
kết có suất đàn hồi cao. Điện cực này hữu dụng làm anot tiêu thụ hydro hoặc catot tiêu 
thụ oxy của pin điện giải được khử cực như pin điện chiết, pin cloralkali hoặc pin thấm 
tách bằng điện. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất điện cực khuếch tán khí 
này và pin điện hóa bao gồm điện cực khuếch tán khí này.  
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17-12, Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-0042 Japan 
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1-3-5, Matsugaya, Taito-ku, Tokyo 111-0036 Japan 

(72) Kenjiro YAMAMOTO (JP), Yasuhide TAKAGI (JP), Suburo ISEYA (JP), Satoru 
WAKUI (JP), Masaru HAKUTA (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kính nhiều lớp và tấm cách âm trong mờ

  (57)    Sáng chế đề cập đến kính nhiều lớp được thiết kế theo cách sao cho lớp kính cường lực 
hóa học thứ nhất được đặt ở mặt ngoài so với đường đi và lớp kính cường lực hóa học 
thứ hai được đặt ở mặt trong so với đường đi, được liên kết với nhau bằng màng trung 
gian đặt ở giữa, độ dày của lớp kính cường lực hóa học thứ nhất nằm trong khoảng từ 1,5 
mm đến 4 mm, độ dày của lớp kính cường lực hóa học thứ hai là 1,5 mm hoặc lớn hơn 
và độ dày của màng trung gian là 6,0 mm hoặc nhỏ hơn. Chu vi của kính nhiều lớp này 
được bao quanh bởi khung kim loại, tạo thành tấm cách âm trong mờ.  
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20-7, Ebie 7-chome, Fukushima-ku, Osaka-shi, Osaka 5530001, Japan 
(72) Kenji TOKURA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp chế tạo bộ trao đổi nhiệt sử dụng thân kẹp ống, 

máy điều hòa không khí có bộ trao đổi nhiệt được chế tạo 

bằng phương pháp này và bộ trao đổi nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo bộ trao đổi nhiệt sử dụng thân kẹp ống bao gồm 
các bước: tạo ra thân kẹp ống (3) có các phần tiếp xúc ống (3f) có các vấu (3e) nhô ra về 
phía tâm trục của thân kẹp ống (3), khác biệt ở chỗ, phương pháp này có bước lắp trục 
gá (2) trong thân kẹp ống (3) để ống giãn nở, mà một đầu được bố trí ở miệng ống (7b) 
của ống (7) và có chiều dài tổng định trước, phần trong của thân kẹp ống (3) được cắt 
với chiều sâu định trước theo hướng từ đầu này đến đầu kia, trong vùng lân cận của một 
đầu của phần trong của thân kẹp ống (3), phần phình ra (3z) phình ra về phía tâm trục 
của thân kẹp ống (3) và tạo ra đường kính trong nhỏ hơn so với đường kính trong của 
thân kẹp ống (3) đã cắt; sau bước tạo ra phần phình ra (3z), các phần tiếp xúc ống (3f) có 
khả năng giãn nở và tiếp xúc theo hướng kính được tạo ra theo các hướng vuông góc với 
chiều dọc của ống (7) trong thân kẹp ống (3), và bằng cách tạo ra các khe hở của rãnh xẻ 
(3a) có chiều rộng định trước (3u) với chiều dài định trước dọc theo chiều dọc của thân 
kẹp ống (3) từ mặt đầu này đến mặt đầu kia, phần phình ra (3z) chia các khe hở của rãnh 
xẻ (3a); và bước mở rộng chiều rộng định trước (3u) đến chiều rộng mở rộng (3x) giãn 
nở dần ra phía ngoài từ các vị trị định trước của mỗi khe hở của rãnh xẻ (3a) về phía 
miệng ống (7b) của ống (7), độ nghiêng của các bề mặt nghiêng (3b) được tạo ra trên 
các bề mặt ngoài của mỗi phần tiếp xúc ống (3f) và nghiêng theo hướng giãn nở về phía 
miệng ống (7b) của ống (7) đối diện, độ nghiêng này được tạo ra lớn hơn so với độ 
nghiêng của các bề mặt nghiêng (3b) vào lúc các khe hở của rãnh xẻ (3a) được tạo ra.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tái khoáng hóa cho nước

  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình xử lý nước và sử dụng canxi cacbonat trong quy trình này. 
Cụ thể, sáng chế đề cập tới quy trình tái khoáng hóa cho nước bao gồm các bước (a) 
chuẩn bị nước cấp có nồng độ cacbon đioxit ít nhất bằng 20 mg/l, tốt hơn là nằm trong 
khoảng từ 25 đến 100 mg/l, và tốt hơn nữa là nằm trong khoảng từ 30 đến 60 mg/l, (b) 
chuẩn bị huyền phù nước chứa canxi cacbonat cỡ vi hạt, và (c) kết hợp nước cấp ở bước 
(a) với huyền phù nước ở bước (b) để thu được nước tái khoáng hóa.  
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Hiroatsu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dầu hoặc chất béo được hydro hóa một phần và oxy hóa 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm dầu có hương vị và mùi gây ra bởi sản phẩm thoái hóa của 
axit béo trans có cấu trúc đặc biệt như trước đây và có sự tồn lưu của mùi này, trong khi 
duy trì hàm lượng axit béo trans như của dầu trộn xà lách tiêu chuẩn, cũng như đề xuất 
nguyên liệu ban đầu chứa chúng. Dầu được oxy hóa và hydro hóa một phần theo sáng 
chế có hàm lượng đồng phân trans C18:2 trong khoảng từ 10 đến 60% khối lượng của 
tổng hàm lượng axit béo cấu trúc toàn phần và chỉ số peroxit trong khoảng từ 8 đến 350 
mili đương lượng/kg. Tốt hơn nếu tỷ lệ khối lượng của hàm lượng đồng phân trans C18: 
2 với hàm lượng đồng phân trans C18:1 trong axit béo cấu trúc toàn phần là từ 0,3 đến 1,8.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tạo ra nước sạch

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra nước sạch để thu được nước sản phẩm bằng 
cách xử lý nước thô (1). Phương pháp theo sáng chế có thể thu được nước sản phẩm một 
cách ổn định và hiệu quả, đáp ứng chất lượng nước mục tiêu, ngay cả khi chất lượng 
nước thô thay đổi, bao gồm bước chia tách ít nhất một phần ống dẫn dòng nước mà nước 
thô (1) chảy qua đó thành các ống nhánh bao gồm ống nhánh (A1) và ống nhánh (A2) 
và tạo khác biệt về thời gian lưu từ chỗ chia tách đến chỗ kết hợp với nhau giữa ống 
nhánh (A1) và ống nhánh (A2).  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất nhiên liệu dạng lỏng dùng cho vận tải dựa 

trên rác thải nhựa bằng nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra nhiên liệu dạng lỏng dùng cho vận tải (15) dựa trên 
rác thải nhựa (10), bao gồm các bước: tạo ra (S101) rác thải nhựa dưới dạng tan chảy 
(10); khử polyme (S103) rác thải nhựa tan chảy (10) trong khoang phản ứng có sử dụng 
chất xúc tác đá vôi (20) ở nhiệt độ trong phạm vi từ 420 độ C đến 450 độ C trong điều 
kiện áp suất khí quyển bình thường là 750mmHg; và dẫn (S106) các sản phẩm đã được 
khử polyme dạng khí (25) vào bộ phận chưng cất theo đó cho phép các sản phẩm đã 
được khử polyme dạng khí (25) được chưng cất phân đoạn và ngưng tụ thành nhiên liệu 
dạng lỏng dùng cho vận tải (15).  
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(22) 31.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/006082 31.07.2012 (87) WO 2013/047991 04.04.2013 
(30) 10-2011-0099741      30.09.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2014 
(71) POONGSAN CORPORATION  (KR) 

680-1, Naegi-ri, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-821, Republic of 
Korea 

(72) LEE, Beum Jae (KR), KIM, Won Hone (KR), PARK, Cheol Min (KR), CHO, Young 
Re (KR), JEONG, Min Jae (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hợp kim đồng không chì dễ cắt và phương pháp sản xuất hợp 

kim này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp kim đồng không chì dễ cắt có khả năng gia công được trên máy, 
khả năng gia công nguội với tính kháng ô-xy hóa khử kẽm cao và phương pháp sản xuất 
hợp kim này. Hợp kim đồng không chì dễ cắt có thành phần gồm 56-77% khối lượng 
đồng (Cu); 0,1-3,0% khối lượng man-gan (Mn); 1,5-3,5% khối lượng si-lic (Si), và lượng 
còn lại là kẽm (Zn) và các tạp chất không tránh khỏi khác, do đó hợp kim này có tính 
thân thiện với môi trường, có khả năng gia công được trên máy, khả năng gia công nguội 
và tính kháng ô-xy hóa khử kẽm.  
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(21) 1-2014-00579 (51) 7 H04N  7/173, G06F  13/00 

(22) 30.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/071969      30.08.2012 (87) WO 2013/035618 A1 14.03.2013 
(30) 61/531,360      06.09.2011 US 
(71) 1. SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
2. SONY ELECTRONICS INC.  (US) 
Sony Drive 1, Park Ridge, New Jersey 07656, United States of America 

(72) KITAZATO Naohisa (JP), EYER Mark  (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thu, phương pháp thu, vật ghi chứa chương trình và hệ 

thống xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thu, phương pháp thu, chương trình máy tính, và hệ thống 
xử lý thông tin để cấp các chương trình ứng dụng được thực hiện theo mối tương quan 
được khóa liên động với nội dung AV như các chương trình TV dạng số. Thiết bị thu để 
thu nội dung AV, trích thông tin kích thích để thực hiện chương trình ứng dụng được 
phát cùng với nội dung AV và được thực hiện theo mối tương quan được khóa liên động 
với nội dung AV, tiếp nhận bảng tương ứng để kết hợp thông tin kích thích với các lệnh 
để điều khiển sự thực hiện của chương trình ứng dụng; dựa vào bảng tương ưng được 
tiếp nhận, xác định các lệnh được kết hợp với thông tin kích thích được trích; và điều 
khiển sự thực hiện của chương trình ứng dụng đáp lại các lệnh được xác định. Giải pháp 
kỹ thuật theo sáng chế này có thể áp dụng cho các bộ giải mã đầu vào TV để thu các tín 
hiệu phát quảng bá truyền hình dạng số, chẳng hạn.  
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(21) 1-2014-00591 (51) 7 C11D  3/37,  17/00,  3/50, D06M  

23/12, C08F  251/00 
(22) 24.08.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CN2011/001412 24.08.2011 (87) WO 2013/026181 A1 28.02.2013 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) CHEN Honggang (CN), JONES Christopher Clarkson (GB), PAN Xiaoyun (CN), 

WANG, Jinfang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt chứa tác nhân hữu ích và chế phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất hạt chứa:  
a) tác nhân hữu ích (tốt hơn là chất thơm);  
b) polyme ở bề mặt ngoài của hạt này chứa:  
i) ít nhất một vùng xa bề mặt ngoài của hạt về cơ bản là polyeste (tốt hơn là được tạo ra 
từ phtalat hoặc ete xenluloza), và  
ii) vùng đệm gần bề mặt ngoài của hạt có thể hòa tan trong nước và về cơ bản không 
phải là polyeste.  

Vùng đệm tốt hơn là vùng polysacarit về cơ bản là xenluloza (tốt hơn nếu có liên kết -
1,4, tốt hơn nữa là poly-manan, poly-glucomanan, poly-xyloglucan hoặc poly-
galactomanan), tốt nhất là polyme ghép của gôm thiên nhiên của cây họ đậu và polyme 
polyetylen terephtalat (PPT)/ polyoxyetylenterephtalat (PET).  
Sáng chế còn đề xuất chế phẩm tẩy rửa hoặc chế phẩm dưỡng vải chứa ít nhất một chất 
hoạt động bề mặt và polyme theo sáng chế.  
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(22) 23.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/RU2012/000594 23.07.2012 (87) WO 2013/019146 07.02.2013 
(30) 2011131937      29.07.2011 RU 
(75) LYUBOMIRSKIY, ANDREY VILENOVICH  (RU) 

ul. Yasenevaya 36/2-132, Moscow, 115597, Moscow, Russia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Tấm ốp dùng cho bề mặt và phần bên trong nhà 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm ốp dùng cho bề mặt và phần bên trong nhà được làm bằng kim 
loại hoặc lưỡng kim với bề mặt trang trí chạm nổi. Lớp ngoài của tấm ốp được làm bằng 
vật liệu chịu mài mòn và chứa phần trang trí chạm nổi trên mặt ngoài của nó. Các chỗ 
lõm trong hình trang trí chạm nổi được lấp đầy bằng chất chứa chất liên kết và các hạt có 
độ cứng nằm trong khoảng từ 50 đến 1600 đơn vị trên thang độ cứng tuyệt đối.  
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(11) 38432 
(21) 1-2014-00598 (51) 7 B44C  5/04, E04F  13/03 

(22) 23.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/RU2012/000595 23.07.2012 (87) WO 2013/019147 07.02.2013 
(30) 2011131935      29.07.2011 RU 
(75) LYUBOMIRSKIY, ANDREY VILENOVICH  (RU) 

ul. Yasenevaya 36/2-132, Moscow, 115597, Moscow, Russia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Vật dụng có chi tiết đắp nổi trên bề mặt của nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng có chi tiết đắp nổi trên bề mặt của nó dùng cho bề mặt bên 
trong và bên ngoài của tòa nhà. Vật dụng này có chi tiết đắp nổi được điền đầy chất hóa 
rắn trên bề mặt của nó. Chất hóa rắn này chứa chất kết đính và các hạt làm từ ít nhất một 
loại vật liệu có độ cứng nằm trong khoảng từ 20 đến 1600 đơn vị trên thang độ cứng 
tuyệt đối. Các hạt vật liệu được dùng trong chất hóa rắn nêu trên có kích thước nằm 
trong khoảng từ 0,003 đến 2mm.  
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(21) 1-2014-00600 (51) 7 H02J  7/00 

(22) 26.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/048358 26.07.2012 (87) WO/2013/016548 31.01.2013 
(30) 61/511,900 26.07.2011 US 

61/511,887 26.07.2011 US 
61/511,880 26.07.2011 US 
61/534,772 14.09.2011 US 
61/534,753 14.09.2011 US 
61/534,761 14.09.2011 US 
61/557,170 08.11.2011 US 
61/581,566 29.12.2011 US 
61/601,404 21.02.2012 US 
61/601,949 22.02.2012 US 
61/601,953 22.02.2012 US 
61/647,936 16.05.2012 US 
61/647,941 16.05.2013 US 

(71) GOGORO, INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman 
Islands 

(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), TAYLOR, Matthew Whiting (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống bảo an thiết bị lưu trữ điện năng xách tay, phương 

pháp vận hành và thiết bị lưu trữ điện năng xách tay. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng máy thu nhận, nạp điện và phân phối thiết bị lưu trữ điện 
năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện). Để nạp điện, máy thu nhận, nạp 
điện và phân phối sử dụng dòng điện từ một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như, lưới điện 
hoặc một dịch vụ điện tại vị trí lắp đặt. Mặc định, mỗi thiết bị lưu trữ điện năng xách tay 
không được chấp nhận việc nạp trừ khi nó nhận được thông tin xác thực từ máy thu 
nhận, nạp điện và phân phối xác thực, thiết bị nạp được xác thực khác, hoặc thiết bị được 
xác thực mà truyền kết quả xác thực. Ngoài ra, mặc định, mỗi thiết bị lưu trữ điện năng 
xách tay không được phóng điện trừ khi nó nhận được thông tin xác thực từ thiết bị bên 
ngoài mà nó sẽ cấp điện cho, chẳng hạn như, xe hoặc thiết bị được xác thực khác.  
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(86) PCT/US2012/048367 26.07.2012 (87) WO/2013/016555 31.01.2013 
(30) 61/511,900 26.07.2011 US 

61/511,887 26.07.2011 US 
61/511,880 26.07.2011 US 
61/534,772 14.09.2011 US 
61/534,753 14.09.2011 US 
61/534,761 14.09.2011 US 
61/557,170 08.11.2011 US 
61/581,566 29.12.2011 US 
61/601,404 21.02.2012 US 
61/601,949 22.02.2012 US 
61/601,953 22.02.2012 US 
61/647,936 16.05.2012 US 
61/647,941 16.05.2012 US 

(71) GOGORO, INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman 
Islands 

(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), TAYLOR, Matthew Whiting (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống quản lý phân phối lại thiết bị lưu trữ điện xách tay 

và phương pháp vận hành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng máy thu nhận, nạp điện và phân phối thiết bị lưu trữ điện 
năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện). Để nạp điện, máy thu nhận, nạp 
điện và phân phối sử dụng dòng điện từ một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như, lưới điện 
hoặc một dịch vụ điện tại vị trí lắp đặt. Khi nhu cầu tại máy thu nhận, nạp điện và phân 
phối riêng biệt tăng hoặc giảm so với nhu cầu tại máy thu nhận, nạp điện và phân phối 
khác, hệ thống quản lý phân phối bắt đầu việc phân phối lại các thiết bị lưu trữ điện 
năng xách tay từ máy thu nhận, nạp điện và phân phối này sang máy thu nhận, nạp điện 
và phân phối khác một cách nhanh chóng. Ngoài ra, ưu đãi trả lại được cung cấp cho 
người dùng trả lại hoặc đổi thiết bị lưu trữ điện năng xách tay của họ tại máy thu nhận, 
nạp điện và phân phối được lựa chọn trong mạng để thực hiện việc phân phối lại.  
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61/511,880 26.07.2011 US 
61/534,772 14.09.2011 US 
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61/534,761 14.09.2011 US 
61/557,170 08.11.2011 US 
61/581,566 29.12.2011 US 
61/601,404 21.02.2012 US 
61/601,949 22.02.2012 US 
61/601,953 22.02.2012 US 
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(71) GOGORO, INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands 

(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), TAYLOR, Matthew Whiting (US), HUNG, Huang-Cheng (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy thu nhận, nạp điện và phân phối và phương pháp vận hành

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy thu nhận, nạp điện và phân phối thiết bị lưu trữ điện năng xách 
tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện). Để nạp, máy sử dụng dòng điện từ nguồn bên ngoài, chẳng 
hạn như, lưới điện hoặc dịch vụ điện ở nơi lắp đặt. Máy xác định số lượng thứ nhất thiết 
bị sẽ được nạp nhanh, sử dụng số lượng thứ hai thiết bị được xác định để nạp. Do đó, 
một số thiết bị có thể được nạp đồng thời thông qua dòng điện từ dịch vụ điện và dòng 
điện từ thiết bị khác, để đạt được khả năng nạp nhanh tập con thiết bị. Sau đó, thiết bị 
nạp có thể được nạp và do đó có thể đảm bảo tính sẵn sàng của thiết bị cho người dùng cuối.  
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61/534,761 14.09.2011 US 
61/557,170 08.11.2011 US 
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(71) GOGORO, INC.  (KY) 
Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman 
Islands 

(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), TAYLOR, Matthew Whiting (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống điện cho xe và phương pháp vận hành

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành hệ thống điện cho xe trong đó sự quản lý 
nhiệt của các bộ phận khác nhau như các thiết bị lưu trữ điện năng (ví dụ, pin, siêu tụ 
điện), bộ biến đổi điện và/hoặc mạch điều khiển, trong xe chạy bằng điện có thể sử dụng 
các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ chủ động (ví dụ, thiết bị Peltier), có thể có lợi được cấp 
điện bằng cách sử dụng điện được tạo ra bởi động cơ điện kéo trong khi vận hành hãm 
tái tạo. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến hệ thống điện cho xe bao gồm việc điều chỉnh 
nhiệt độ có thể bao gồm việc làm mát hoặc làm nóng một hoặc nhiều bộ phận. Việc điều 
chỉnh có thể dựa trên nhiều yếu tố hoặc điều kiện, ví dụ nhiệt độ phát hiện, dòng phát 
hiện, điện áp phát hiện, tốc độ quay phát hiện.  
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(72) WU, Yi-Tsung (TW), TAYLOR, Matthew Whiting (US), LUKE, Hok-Sum, Horace 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống cung cấp thông tin về sự có sẵn thiết bị lưu trữ điện 

năng xách tay và phương pháp vận hành 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạng lưới máy thu thập, nạp và phân phối để thu thập, nạp và phân 
phối các thiết bị lưu trữ điện năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện). Sự có 
sẵn các thiết bị lưu trữ điện năng xách tay khả dụng ở máy thu thập, nạp, và phân phối 
được truyền đến hoặc thu được bởi thiết bị di động của người dùng hoặc xe của người 
dùng. Một khi thiết bị di động của người dùng hoặc xe của người dùng đi vào trong khu 
vực gần máy thu thập, nạp, và phân phối hoặc trong khu vực riêng xung quanh máy thu 
thập, nạp, và phân phối, máy thu thập, nạp, và phân phối hoặc hệ thống quản lý máy thu 
thập, nạp, và phân phối truyền cảnh báo (ví dụ, trên mạng di động, tín hiệu không dây 
tầm ngắn hoặc mạng trung thực không dây (Wi-Fi)) cho thiết bị di động hoặc xe biểu thị 
bao nhiêu thiết bị lưu trữ điện năng xách tay có sẵn tại máy phân phối.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống cung cấp vị trí máy thu thập, nạp và phân phối và 

phương pháp vận hành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng lưới máy thu thập, nạp và phân phối thiết bị lưu trữ điện năng 
xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện). Vị trí của máy thu thập, nạp, và phân 
phối có thiết bị lưu trữ điện năng xách tay được nạp có sẵn được truyền đến hoặc thu 
được bởi thiết bị di động của người dùng hoặc hệ thống dẫn đường của xe của người 
dùng. Vị trí được biểu thị trên giao diện người dùng đồ họa trên bản đồ liên quan đến vị 
trí hiện tại của người dùng. Người dùng có thể chọn vị trí cụ thể trên bản đồ để dành 
riêng thiết bị lưu trữ điện năng xách tay có sẵn tại vị trí máy thu thập, nạp, và phân phối 
riêng. Vị trí máy thu thập, nạp, và phân phối được hiển thị cũng có thể dựa trên khoảng 
cách vật lý hay thời gian lái từ vị trí hiện tại của thiết bị di động người dùng hoặc xe.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống lưu trữ dữ liệu chẩn đoán xe, phương pháp vận hành 

và thiết bị lưu trữ điện năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng lưới máy thu nhận, nạp điện và phân phối thiết bị lưu trữ điện 
năng xách tay (ví dụ pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện). Dữ liệu chẩn đoán xe của xe sử dụng 
thiết bị lưu trữ điện năng xách tay được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dữ liệu chẩn đoán 
của thiết bị lưu trữ điện năng xách tay trong khi sử dụng thiết bị lưu trữ điện năng xách 
tay của xe tương ứng. Một khi người dùng lắp thiết bị lưu trữ điện năng xách tay trong 
máy thu thập, nạp điện và phân phối, hoặc đang trong phạm vi truyền thông không dây 
của máy thu thập, nạp điện và phân phối, một kết nối được thiết lập giữa máy thu thập, 
nạp điện và phân phối và thiết bị lưu trữ điện năng xách tay. Sau đó, máy thu thập, nạp 
điện và phân phối đọc dữ liệu chẩn đoán xe được lưu trữ trên hệ thống lưu trữ dữ liệu 
chẩn đoán của thiết bị lưu trữ điện năng xách tay và cung cấp thông tin liên quan đến dữ 
liệu chẩn đoán này.  
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61/581,566 29.12.2011 US 
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(72) LUKE, Hok-Sum, Horace (US), TAYLOR, Matthew Whiting (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy thu thập, nạp và phân phối thiết bị lưu trữ điện năng xách 

tay và phương pháp vận hành bộ điều khiển của nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạng các thiết bị lưu trữ điện năng xách tay để thu thập, nạp, và 
phân phối máy thu thập, nạp, và phân phối (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ điện). Để nạp, 
các máy sử dụng dòng điện từ nguồn bên ngoài, chẳng hạn như lưới điện hoặc dịch vụ 
điện của vị trí lắp đặt. Máy thu thập, nạp, và phân phối có thể phân phối thiết bị lưu trữ 
điện năng xách tay có các đặc tính hiệu suất riêng và các thuộc tính khác dựa trên sở 
thích của khách hàng và/hoặc lược sử khách hàng. Máy thu thập, nạp, và phân phối có 
thể cung cấp lệnh cho hoặc ngược lại chương trình thiết bị lưu trữ điện năng xách tay 
được lưu trữ trong máy thu thập, nạp, và phân phối để thực hiện ở các mức khác nhau 
theo sở thích của người dùng và lược sử người dùng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khoang chứa, hệ thống khoang chứa thiết bị lưu trữ điện 

năng xách tay và phương pháp vận hành 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạng lưới máy thu thập, nạp điện và phân phối để thu thập, nạp 
điện và phân phối thiết bị lưu trữ điện năng xách tay (ví dụ, pin, siêu tụ điện hoặc tụ 
điện). Để cho phép dễ dàng tiếp cận khoang trống chứa thiết bị lưu trữ điện năng xách 
tay trong xe, nếu xe ở trong vùng lân cận của máy thu nhận, nạp điện và phân phối hoặc 
thiết bị bên ngoài được xác thực khác, chẳng hạn như, bộ phận bảo mật khóa hoặc thiết 
bị không dây khác của người sử dụng, khoang trống chứa thiết bị lưu trữ điện năng xách 
tay được đóng hoặc bị khóa, được mở khóa, mở chốt hoặc được mở tự động. Ngoài ra, 
nếu hệ thống khoang chứa thiết bị lưu trữ điện năng xách tay trong trạng thái mong 
muốn có khoang mở khóa, chẳng hạn như, có thiết bị lưu trữ điện năng xách tay trong 
khoang có mức điện nạp thấp hơn một ngưỡng cụ thể, khoang chứa sẽ được mở khóa, 
mở chốt hoặc mở tự động.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Xe và phương pháp vận hành 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành xe (ví dụ, tốc độ, gia tốc) trong đó hoạt 
động của xe có thể bị giới hạn dựa trên các điều kiện khác nhau như điều kiện nạp điện 
của thiết bị lưu trữ điện năng (ví dụ, pin, siêu tụ điện), lịch sử của chúng, các điều kiện 
liên quan đến xe (ví dụ, quãng đường đi, trọng lượng, kích thước, hệ số kéo), người lái 
hoặc người vận hành của xe (ví dụ, lịch sử liên quan đến tốc độ, gia tốc, quãng đường đi) 
và/hoặc các điều kiện môi trường (ví dụ, nhiệt độ môi trường, địa hình). Ngoài ra sáng 
chế còn đề cập đến xe bao gồm bộ điều khiển có thể điều khiển hoạt động của một hoặc nhiều 
bộ biến đổi điện để hạn chế dòng điện và/hoặc điện áp cung cấp cho động cơ điện kéo.  
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(FR), BEL HADJ ALI, Habib (TN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển mã thích ứng luồng đa phương tiện

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo luồng cho luồng nội dung đầu ra được chuyển mã 
thích ứng từ luồng nội dung đầu vào tương ứng, phương pháp bao gồm các bước: cung 
cấp cho thiết bị máy khách, một số phiên bản thay thế của luồng nội dung đầu ra để lựa 
chọn bằng thiết bị máy khách; chia luồng nội dung đầu vào thành hai hoặc nhiều đoạn 
dữ liệu; chuyển mã và lưu trữ ít nhất đoạn dữ liệu thứ nhất của luồng nội dung đầu vào 
thành ít nhất một đoạn dữ liệu tương ứng của luồng nội dung đầu ra tương ứng với ít 
nhất một phiên bản từ nhiều phiên bản thay thế đã được cung cấp cho thiết bị máy 
khách; nhận yêu cầu, từ thiết bị máy khách, để tạo luồng cho đoạn dữ liệu của phiên bản 
được chọn từ nhiều phiên bản thay thế của luồng nội dung đầu ra; tạo luồng bằng cách 
sử dụng một trong số ít nhất một đoạn dữ liệu tương ứng đầu tiên của luồng nội dung 
đầu ra tương ứng với ít nhất một phiên bản từ nhiều phiên bản được cung cấp cho thiết bị 
máy khách đã được chuyển mã; tách các thông số chuyển mã từ yêu cầu tạo luồng nêu 
trên, để điều khiển việc chuyển mã của đoạn dữ liệu sau đó của luồng nội dung đầu vào 
trong phiên bản đã được chọn bằng thiết bị máy khách; và tạo luồng cho đoạn dữ liệu 
sau đó được chuyển mã thành phiên bản được yêu cầu.  
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(21) 1-2014-00628 (51) 7 C11D  1/46,  3/50,  3/37,  17/00 

(22) 12.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/063728  12.07.2012 (87) WO 2013/026620 A1 28.02.2013 
(30) PCT/CN2011/001419     25.08.2011 CN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) BARNETT Stuart Anthony (GB), HUNTER Robert Allan (GB), JONES Christopher 

Clarkson (GB), JONES Craig Warren (GB), PAN Xiaoyun (CN), WANG Jinfang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải chứa tác nhân hữu ích được bọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng vải dạng lỏng chứa:  
(a) chất dưỡng vải bazơ chứa hoạt chất dưỡng vải và có độ pH từ 2,0 đến 5,0; và  
(b) hạt chứa:  
(b1) viên nang, trong đó chứa: 
(x) lõi chứa tác nhân hữu ích, và  
(y) vỏ, và  
(b2) lớp phủ chứa rượu polyvinyl được biến đổi;  
trong đó rượu polyvinyl được biến đổi chứa:  
(i) nhóm kỵ nước, được chọn từ chuỗi alkyl và chuỗi aryl, có từ 4 đến 16 nguyên tử 
cacbon; và  
(ii) nhóm ưa nước được chọn từ chuỗi alkyl và chuỗi aryl, nhóm ưa nước nói trên có từ 4 
đến 16 nguyên tử cacbon và chứa nhóm amin được lựa chọn từ amin bậc một, bậc hai và 
bậc ba, và  
(iii) tỷ lệ mol các nhóm kỵ nước so với các nhóm ưa nước là từ 1:0,5 đến 1:10; và  
trong đó các hạt có tỷ lệ trọng lượng của viên nang so với lớp phủ nằm trong khoảng từ 
1:1 đến 4:1; và rượu polyvinyl được biến đổi có mức độ biến đổi tính kỵ nước từ 2,0 đến 
15,0% mol, với điều kiện là tỷ lệ trọng lượng của viên nang so với lớp phủ nằm trong khoảng 
1:1, tốt hơn là từ 1:1 đến 1,25:1, mức độ biến đổi của tính kỵ nước là 2 đến 10% mol.  
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(86) PCT/IB2012/054452     30.08.2012 (87) WO/2013/030777 07.03.2013 
(30) 61/528,776 30.08.2011 US 

11179335.2 30.08.2011 EP 
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(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) SOWA, Christian (DE), GOLD, RandaII Evan (US), CHIODO, Tiziana (IT), VOGEL, 
Ralf (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất dạng đồng tinh thể của xyprodinil và dithianon, quy 

trình điều chế chất này, chế phẩm chứa chất này và quy trình 

điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất dạng đồng tinh thể của xyprođinil và dithianon như được nêu 
trong phần mô tả, quy trình điều chế chất dạng đồng tinh thể này và chế phẩm chứa ít 
nhất là chất dạng đồng tinh thể này. Sáng chế cũng đề cập đến việc sử dụng chất dạng 
đồng tinh thể hoặc chế phẩm này để chống lại nấm gây hại.  
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(22) 24.08.2012 (43) 25.07.2014 
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(30) 11178921.0 25.08.2011 EP 
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Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 

(72) CASSAYRE, JÐr«me, Yves (FR), RENOLD, Peter (CH), PITTERNA, Thomas (AT), 
EL QACEMI, Myriem (FR) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dẫn xuất isoxazolin làm hợp chất diệt côn trùng và sản phẩm 

kết hợp chứa chúng, phương pháp kiểm soát loài gây hại và 

chế phẩm diệt loài gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I  
 

  
 
 

trong đó các nhóm thế được định nghĩa như trong bản mô tả. Sáng chế còn đề xuất chất 
trung gian hữu dụng để điều chế hợp chất có công thức 1, cũng như phương pháp kiểm 
soát côn trùng, ve bét, giun tròn hoặc loài thân mềm gây hại bằng cách dùng hợp chất có 
công thức 1.  
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(11) 38447 
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(67) 2-2014-00018   
(22) 20.01.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102201259 21.01.2013 TW 
(71) NAN YA PLASTICS CORPORATION  (TW) 

201, Tung Hwa N. Road, Taipei, Taiwan 
(72) Hong-Kuo Cheng (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dải vách ngăn nhựa khóa liên động chặt

  (57)     Sáng chế đề cập đến dải vách ngăn được dùng để giữ đất đá trên các bờ sông, hồ và biển 
nhằm bảo vệ các bờ. Các dải vách ngăn được làm bằng nhựa và được tạo liên tục bởi 
máy ép đùn chất dẻo thành dạng sóng hoặc các dải dạng chữ M, chữ Z hoặc các dải vách 
ngăn nhựa rỗng có bốn mặt hoặc ba mặt dạng cột kiểu chữ U hoặc hai mặt dạng cột kiểu 
chữ V. Dải vách ngăn có mép vấu và rãnh mép trên cả hai phía của nó; có ít nhất một 
hoặc tối đa là bốn gờ nhô bịt kín được tạo trên cả hai hoặc một trong số mép vấu và rãnh 
mép của dải vách ngăn. Khi các dải vách ngăn được khóa liên động với nhau, gờ nhô bịt 
kín khe hở giữa bề mặt ngoài của mép vấu và bề mặt trong của rãnh mép để có kết cấu 
như lường chắn để giữ đất đá hoặc ngăn nước nhằm giữ cho nước sông hoặc nước biển 
không chảy ra và ngăn ngừa sự sụt lớp đáy và lún đất.  
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(71) GENECTIVE  (FR) 

Rue Limagrain BP 1, F-63720 Chappes, France 
(72) ARTIM MANN, Lori (US), BEILINSON, Vadim (US), CAROZZI, Nadine (US), 

DETER, Rebekah (US), VANDE BERG, Brian (US), TOPPAN, Alain (FR), BEUF, 
Laurent (FR), FREYSSINET, Georges (FR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cây ngô có khả năng chống chịu glyphosat chứa gen chuyển 

VCO- O1981-5, kit và phương pháp phát hiện gen chuyển này 

  (57)    Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh học nông nghiệp, cụ thể là đề cập đến cây trồng được biến 
nạp gen có khả năng chống chịu glyphosat. Cụ thể, sáng chế đề cập đến cây ngô được 
biến nạp gen mã hóa 5-enolpyruvylshikimat-3-phosphat synthaza (EPSPS) để tạo ra 
giống ngô có khả năng chống chịu chất diệt cỏ glyphosat khi chất này được dùng để diệt 

trừ cỏ dại. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến gen chuyển VCO-1981-5 bao gồm gen cấu 
trúc, kit và phương pháp phát hiện gen chuyển này.  
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(72) PANDHER, Ranjit (IN), SINGH, Bawa (US), SARKAR, Siuli (IN), CHEGUDI, 
Sujatha (IN), KUMAR, Anil K. N. (IN), CHATTOPADHYAY, Kamanio (IN), 
LODGE, Dominic (GB), DE AVILA RIBAS, Morgana (BR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp kim hàn có độ bền chống va đập cao

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp kim, tốt hơn là hợp kim hàn không chứa chì, chứa các nguyên tố 
sau, tính theo % trọng lượng: Bi với lượng từ 35 đến 59%; Ag với lượng từ 0 đến 1,0%; 
Au với lượng từ 0 đến 1,0%; Cr với lượng từ 0 đến 1,0%; In với lượng từ 0 đến 2,0%; P 
với lượng từ 0 đến 1,0%; Sb với lượng từ 0 đến 1,0%; Sc với lượng từ 0 đến 1,0%; Y với 
lượng từ 0 đến 1,0%; Zn với lượng từ 0 đến 1,0%; nguyên tố đất hiếm với lượng từ 0 đến 
1,0%; một hoặc nhiều nguyên tố trong số các nguyên tố sau: Al với lượng từ lớn hơn 0 
đến 1,0%; Ce với lượng từ 0,01 đến 1,0%; Co với lượng từ lớn hơn 0 đến 1,0%; Cu với 
lượng từ lớn hơn 0 đến 1,0%; Ge với lượng từ 0,001 đến 1,0%; Mg với lượng từ lớn hơn 
0 đến 1,0%; Mn với lượng từ lớn hơn 0 đến 1,0%; Ni với lượng từ 0,01 đến 1,0%; và Ti 
với lượng từ lớn hơn 0 đến 1,0%, và Sn với lượng còn lại, cùng với các tạp chất không 
tránh khỏi bất kỳ.  
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Jan Klaas (DE), CRAIG, Ian Robert (GB), HADEN, Egon (DE), LAUTERWASSER, 
Erica May Wilson (US), MULLER, Bernd (DE), GRAMMENOS, Wassilios (GR), 
GROTE, Thomas (DE) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hợp chất 1-2-[2-halo-4-(4-halogen-phenoxy)-phenyl]-2-alkoxy-3-

metyl-butyl- 1H-[1,2,4]triazol được thế dùng để diệt nấm, quy 

trình điều chế hợp chất này, chế phẩm chứa hợp chất này và 

hạt giống được phủ hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 1-{2-[2-halo-4-(4-halogen-phenoxy)-phenyl]-2-alkoxy-3-
metyl-butyl}-1H-[1,2,4]triazol được thế có công thức I như được xác định trong bản mô 
tả, N-oxit và muối của chúng, quy trình và các hợp chất trung gian để điều chế hợp chất 
này và cũng đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một hợp chất này. Sáng chế còn đề cập 
đến việc sử dụng hợp chất và chế phẩm này để phòng trừ nấm hại và hạt giống được phủ 
với ít nhất một hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dao cắt sợi quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dao cắt sợi quang có thể đếm và chỉ báo một cách chính xác số vết 
cắt của sợi quang. Dao cắt sợi quang (1) có thân đế dao (3) có phần dẫn hướng giá giữ 
(7) mà định vị giá giữ sợi (6) giữ sợi quang (2), và thân nắp dao cắt (4) lắp vào thân đế 

dao (3) có thể mở ra và đóng lại. ổ trượt có chi tiết dao cắt đục sợi quang (2) được lắp 
vào thân đế dao (3) để có thể dịch chuyển theo hướng chiều rộng. Chi tiết bánh cóc (20) 
được bố trí ở thành bên của phần dẫn hướng giá giữ (7). Ngoài ra, cơ cấu chỉ báo số đếm 
(21) mà đếm và chỉ báo số lần ổ trượt quay trở về vị trí ban đầu được bố trí ở thân đế dao 
(3). Dao cắt sợi quang (1) được kết cấu cho phép thao tác đếm của cơ cấu chỉ báo số 
đếm (21) chỉ khi giá giữ sợi (6) được đặt ở phần dẫn hướng giá giữ (7) sao cho chi tiết 
bánh cóc (20) bị ép. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bột composit và phương pháp sản xuất bột này

  (57)     Sáng chế đề xuất bột composit có thể ổn định ngay cả khi nếu nó có mặt trong nước 
trong thời gian dài.  
Bột composit, bao gồm:  
bột vô cơ,  
lớp phủ thứ nhất chứa hợp chất hữu cơ không thấm nước trên bề mặt của bột vô cơ; và  
lớp phủ thứ hai có chứa ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm có chứa silicon oxit, 
silicon oxit hyđrat, nhôm oxit, và nhôm hyđroxit, và được tạo thành trên lớp phủ thứ 
nhất.  
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(72) FARNABY, William (GB), FIELDHOUSE, Charlotte (GB), HAZEL, Katherine (GB), 
KERR, Catrina (GB), KINSELLA, Natasha (GB), LIVERMORE, David (GB), 
MERCHANT, Kevin (GB), MILLER, David (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyridazinon, phương pháp điều chế và dược phẩm 

chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và muối dược dụng của chúng, trong đó 
R1 và R2 như được thể hiện trong phần mô tả, quy trình điều chế chúng, dược phẩm 
chứa chúng để điều trị bệnh.  
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(21) 1-2014-00709 (51) 7 B41J  2/175 

(22) 22.12.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2011/007191     22.12.2011 (87) WO 2013/030900 A1 07.03.2013 
(30) 2011-187776     30.08.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2014 
(71) BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 4678561, JP. 
(72) KANBE, Tomohiro (JP), TAKAGI, Yuki (JP), NAKAMURA, Hirotake (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực in lỏng và thiết bị in bao gồm hộp mực in này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực in lỏng được tạo kết cấu để lắp vào phần lắp ráp hộp mực 
in bao gồm bộ cảm biến quang học và ít nhất một phần tiếp xúc. Hộp mực in lỏng bao 
gồm ít nhất một mặt cách điện được tạo kết cấu để được đấu nối điện với ít nhất một 
phần tiếp xúc và phần làm giảm dần ánh sáng được tạo kết cấu để được chèn vào giữa 
cực phát ánh sáng và cực tiếp nhận ánh sáng của bộ cảm biến quang học và được dò nhờ 
bộ cảm biến quang học. Sáng chế cũng đề xuất thiết bị in bao gồm hộp mực in lỏng này.  
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(11) 38455 
(21) 1-2014-00711 (51) 7 A61K  39/145 

(22) 15.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/065940 15.08.2012 (87) WO2013/024113 21.02.2013 
(30) 61/523,772      15.08.2011 US 
(71) 1. BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA S.A. DE C.V.  (MX) 

Calle 30 2614, Guadalajara, Jalisco, 44940, Mexico 
2. BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH  (DE) 
Binger StraBe 173, 55216 lngelheim am Rhein, Germany 

(72) REALPE-QUlNTERO, Mauricio (MX), GONZALEZ-HERNANDEZ, Paulino Carlos 
(MX), VAUGHN, Eric (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Protein H5 của virut H5N1, tổ hợp của protein này, vacxin và 

kit chứa protein này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến protein H5 của virut H5N1 nhánh 1 dùng để điều trị hoặc ngăn 
ngừa sự lây nhiễm của virut H5N1 thuộc một nhánh khác. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến tổ hợp của protein này, vacxin chứa protein này và kit chứa protein này.  
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(11) 38456 
(21) 1-2014-00713 (51) 7 F25B  15/14 

(22) 08.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/065519 08.08.2012 (87) WO2013/021005 14.02.2013 
(30) 10 2011 110 018.4      11.08.2011 DE 
(71) AAA WATER TECHNOLOGIES AG  (CH) 

c/o 4S Treuhand AG, HinterbergstraBe 18, CH-6330 Cham, Switzerland 
(72) HElNZL, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy làm lạnh hấp thụ

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy làm lạnh hấp thụ có thiết bị bay hơi để làm bay hơi chất làm 
lạnh trong khi nhiệt được hấp thụ từ chu trình tác nhân làm lạnh và thiết bị hấp thụ để 
hấp thụ hơi chất làm lạnh bởi cặp môi chất đậm đặc có tác dụng làm lạnh thấp. Máy làm 
lạnh hấp thụ này được đặc trưng ở chỗ, thiết bị bay hơi bao gồm ít nhất một cơ cấu bay 
hơi có kênh chất làm lạnh mà chất làm lạnh chảy qua đó và được kết nối ít nhất một 
phần bởi thành dẫn nhiệt, kín hơi và không thấm lỏng và có ít nhất một kênh chất làm 
lạnh liền kề với thành dẫn nhiệt và được nạp chất làm lạnh và được tách biệt với khoảng 
hơi bởi thành màng không thấm lỏng thoát hơi ở phía kênh chất làm lạnh hướng về 
thành dẫn nhiệt và thiết bị hấp thụ bao gồm ít nhất một cơ cấu hấp thụ có ít nhất một 
kênh chất làm lạnh mà chất làm lạnh chảy qua đó và được kết nối ít nhất một phần bởi 
thành dẫn nhiệt, kín hơi và không thấm lỏng và có ít nhất một kênh hấp thụ liền kề với 
thành dẫn nhiệt mà qua đó cặp môi chất đậm đặc có tác dụng làm lạnh thấp được nạp 
vào và được tải với hơi chất làm lạnh từ khoảng làm lạnh bởi thành màng không thấm 
lỏng thoát hơi được bố trí ở phía kênh hấp thụ hướng về thành dẫn nhiệt.  
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(21) 1-2014-00723 (51) 7 C07K  16/24, A61P  11/00,  19/02, 

A01P  17/06, A61P  35/02 
(62) 1-2010-01478   
(22) 12.11.2008 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2008/012680 12.11.2008 (87) WO2009/064399 22.05.2009 
(30) 2007-294945      13.11.2007 JP 

PCT/JP2008/052471      14.02.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2014 
(71) 1. EVEC INC.  (JP) 

Showa Building, Odori W5, Chuo-ku, Sapporo 060-0042, Japan 
2. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 

(72) TAKADA, Kenzo (JP), NAKAJIMA, Kantou (JP), KISTLER, Barbara (DE), PARK, 
John (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể đơn dòng kháng hGM-CSF và chế phẩm chứa kháng 

thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể đơn dòng kháng hGM-CSF và các phần gắn kết kháng 
nguyên của kháng thể này có khả năng trung hoà hoạt tính hGM-CSF được cải thiện. 
Sáng chế cũng đề xuất chế phẩm chứa kháng thể này dùng để điều trị các bệnh liên quan 
đến sự biểu hiện bất thường của hGM-CSF.  
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(11) 38458 
(21) 1-2014-00728 (51) 7 A61K  38/18, C07K  14/50 

(22) 25.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/057053 25.09.2012 (87) WO2013/052311 11.04.2013 
(30) 61/542,906      04.10.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2014 
(71) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, United States of America 
(72) DARLING, Ryan, James (US), DICKINSON, Craig, Duane (US), DRIVER, David, 

Albert (US), GONCIARZ, Malgorzata, Donata (PL), MICANOVIC, Radmila (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Biến thể của nhân tố phát triển nguyên bào sợi 21 và dược 

phẩm chứa biến thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến biến thể có hiệu lực và/hoặc ổn định về mặt dược lý của nhân tố 
phát triển nguyên bào 21 (FGF21) của người dùng để điều trị bệnh đái tháo đường typ 2, 
bệnh béo phì, bệnh rối loạn lipit máu, hoặc hội chứng chuyển hóa, hoặc tổ hợp bất kỳ 
của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa biến thể này.  
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(21) 1-2014-00729 (51) 7 C02F  1/00 

(22) 05.03.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2014 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc Phòng  (VN) 

Số 17 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Thiều Quốc Hân (VN), Vũ Tân Cảnh (VN), Trần Lưu Kiên (VN), Nguyễn Thế Anh 

(VN), Đặng Quốc Hiệu (VN), Đặng Quốc Toản (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Quy trình xử lý nước thải sử dụng vật liệu nano kim loại hóa 

trị 0 trên nền vật liệu nano sắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý nước thải sử dụng vật liệu tổ hợp nano kim loại hóa 
trị 0 trên nền vật liệu nano sắt (vật liệu NZVI) bao gồm các bước như thu gom, hòa trộn 
nước thải với vật liệu NZVI, trộn hóa chất tạo bông nhằm tạo bông các chất lơ lửng, lắng 
sơ cấp nhằm loại bỏ các chất lơ lửng trong nước thải để thu lấy phần nước trong, sục 
không khí có bổ sung hóa chất khử trùng để khử trùng nước thải, lắng thứ cấp nước để 
tách loại hoàn toàn các hợp chất lơ lửng ra khỏi nước, nước sau khi được lắng thứ cấp sẽ 
được kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A thì sẽ được xả ra môi 
trường, nếu chưa đạt sẽ xử lý lại từ đầu.   
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(30) 60/734,798 08.11.2005 US 

60/820,561 27.07.2006 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2014 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 Dna Way, South San Francisco, California 94080, United States of America 
(72) WATTS, Ryan, J. (US), WU, Yan (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể kháng neuropilin-1 (NRP1); polynucleotit mã hóa 

kháng thể này; vật truyền và tế bào chủ chứa polynucleotit 

này; dược phẩm, bộ kit và vật phẩm sản xuất chứa kháng thể 

này; phương pháp sản xuất kháng thể này; và phương pháp 

phát hiện protein NRP1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng neuropilin- 1(NRP1) có các đặc tính về cấu trúc 
và chức năng độc đáo, cũng như phương pháp sản xuất kháng thể NRP1 này và sử dụng 
kháng thể kháng NRP1 này để phát hiện NRP1. Sáng chế còn đề cập đến các 
polynucleotit mã hóa kháng thể kháng NRP1 và các vật truyền và tế bào vật chủ liên 
quan, cũng như dược phẩm, bộ kit và vật phẩm chứa kháng thể kháng NRP1 này.  
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(22) 10.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/070570  10.08.2012 (87) WO/2013/022107 14.02.2013 
(30) 2011-176272      11.08.2011 JP 
(71) 1. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
2. National University Corporation Tokyo Medical and Dental University  (JP) 
5-45 Yushima 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1138510, Japan 

(72) SASAKI, Sei (JP), OHMOTO, Yasukazu (JP), MORI, Toyoki  (JP), IWATA, Fusako 
(JP), MURAGUCHI, Masahiro (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ mẫu sinh học chứa protein và thử 

nghiệm miễn dịch để xác định protein chứa trong mẫu sinh học 

được xử lý bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sơ bộ mẫu sinh học chứa protein và thử nghiệm 
miễn dịch xác định protein trong mẫu sinh học được xử lý bằng phương pháp này. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: (1) làm đông lạnh mẫu sinh học ở nhiệt 
độ cao hơn -80oC, cụ thể là ở -70oC hoặc cao hơn; (2) làm tan mẫu sinh học đông lạnh; 
và (3) hoà tan mẫu sinh học bằng cách sử dụng chất hoạt động bề mặt.  
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(22) 14.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/065852 14.08.2012 (87) WO 2013/024083 21.02.2013 
(30) 11177557.3      15.08.2011 EP 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen (DE) 
(72) DIETZ, Jochen (DE), RIGGS, Richard (GB), BOUDET, Nadege (FR), LOHMANN, 

Jan Klaas (DE), CRAIG, lan Robert (GB), HADEN, Egon (DE), LAUTERWASSER, 
Erica May Wilson (US), MULLER, Bernd (DE), GRAMMENOS, Wassilios (GR), 
GROTE, Thomas (DE) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hợp chất 1-2-[2-halo-4-(4-halogen-phenoxy)-phenyl]-2-alkoxy-2-

alkynyl/alkenyl-etyl-1H-[1,2,4]triazol được thế có tác dụng 

diệt nấm, quy trình điều chế hợp chất này, chế phẩm chứa hợp 

chất này và hạt giống được phủ hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công th−c được thế I 1-{2-[2-halo-4-(4-halogen- 
phenoxy)-phenyl]-2-alkoxy-2-alkynyl/alkenyl-etyl}-1H-[1,2,4]triazol được xác định như 
mô tả, và các N-oxit và các muối của chúng, các quy trình và chất trung gian để điều chế 
các hợp chất này và các chế phẩm chứa ít nhất một hợp chất này. Sáng chế cũng đề cập 
đến việc sử dụng các hợp chất này và các chế phẩm để diệt nấm có hại và hạt giống được 
phủ ít nhất một hợp chất này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2014 
(75) Huỳnh Nhật Quang  (VN)

Tổ 39A, An Hải Đông, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 
(74) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN LUAT JSC) 
(54) Tuabin gió hai tầng cánh sử dụng hệ truyền động hành tinh

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tuabin gió hai tầng cánh sử dụng hệ truyền động kiểu hành 
tinh bao gồm hai tầng cánh được bố trí quay ngược chiều nhau ở vị trí đồng trục và cùng 
tác dụng mômen quay tới trục quay chính thông qua hệ truyền động giúp cải thiện hiệu 
quả thu năng lượng từ luồng gió đi qua tuabin. Hệ truyền động được sử dụng là hệ 
truyền động áp dụng nguyên lý truyền động kiểu hành tinh sao cho các tầng cánh quạt 
quay ngược chiều nhau có thể cùng truyền mômen quay tới trục quay chính, do đó tăng 
tốc độ của trục quay chính, làm giảm tỷ số truyền động cho hộp điều tốc, tăng cường lực 
tác dụng lên trục quay chính, tăng khả năng hứng lực cũng như tăng tính ổn định của 
thiết bị khi tiếp xúc với luồng gió do được cân bằng lực. Tuabin gió hai tầng cánh theo 
sáng chế giúp tận thu nguồn năng lượng gió đi qua tuabin và làm tăng tốc độ quay của 
các trục trong hệ truyền động. Do đó, nâng cao hiệu suất thu nguồn năng lượng gió và 
chuyển thành điện năng.  
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(86) PCT/MY2011/000186 12.08.2011 (87) WO/2013/025089 21.02.2013 
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KG. DAMBAI, MILE 10, JALAN TUARAN, MENGGATAL, P.O. BOX 10074, 
KOTA KlNABALU, 88801 SABAH, MALAYSIA 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Động cơ tịnh tiến chạy điện

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ điện, cụ thể hơn sáng chế đề cập đến động cơ điện để thay 
thế cho động cơ điện thông thường cho các ứng dụng chung bao gồm ít nhất một bộ 
phận đẩy (101) và phương tiện cấp dòng điện tới bộ phận đẩy (101). Bộ phận đẩy (101) 
bao gồm thành phần đẩy (11) và thân (12) có cặp chi tiết dẫn hướng thứ nhất (13) được 
bắt chặt vào hệ giằng ngang đối diện, và các chi tiết dẫn hướng thứ hai (14) được đặt 
cách nhau và được bố trí dọc theo bề mặt của thân (12) nêu trên, để tiếp nhận và dẫn 
động thành phần đẩy (11).  
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(21) 1-2014-00766 (51) 7 C10G  3/00, C10L  1/04, C07C  4/04,  
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(22) 13.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/050649 13.08.2012 (87) WO2013/025642 21.02.2013 
(30) 61/523,280      13.08.2011 US 
(71) MCALISTER TECHNOLOGIES, LLC  (US) 

2901 E. Camelback Road, Phoenix, AZ 85016, United states of America 
(72) MCALISTER, Roy, Edward (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp được thực hiện nhờ lò phản ứng để phân ly chất 

thải thành nguồn năng lượng tái sinh được hoặc sản phẩm 

chứa cacbon hoặc cả hai và hệ thống dùng cho sự phân ly của 

chất thải này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp được thực hiện nhờ lò phản ứng để phân ly chất thải 
thành nguồn năng lượng tái sinh được hoặc sản phẩm phụ chứa cacbon hoặc cả hai bao 
gồm bước nhận chất thải mà bao gồm cacbon, hydro và oxy để được phân ly trong phản 
ứng kỵ khí. Nhiệt thải được gom từ nguồn nhiệt bên ngoài để gia nhiệt cho chất thải sinh 
khối thô nhận được. Chất thải sinh khối thô được gia nhiệt được phân ly để tạo ra nhiên 
liệu tái sinh, sản phẩm phụ chứa cacbon hoặc cả hai. Việc phân ly bao gồm bước nén 
chất thải sinh khối thô được gia nhiệt, tạo ra nhiệt từ nguồn nhiệt bên trong, và áp dụng 
nhiệt được tạo ra cho chất thải sinh khối được nén ở điều kiện có áp lực. Sáng chế còn đề 
cập đến hệ thống dùng cho sự phân ly của chất thải thành nhiên liệu tái sinh hoặc sản 
phẩm phụ chứa cacbon hoặc cả hai.  

 
  

  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
177 

(11) 38466 
(21) 1-2014-00767 (51) 7 D06M  11/48, C01G  39/00, D06M  

11/49 
(22) 24.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/006781 24.08.2012 (87) WO 2013/028035 A2 28.02.2013 
(30) 10-2011-0085181      25.08.2011 KR 

10-2012-0024050      08.03.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2014 
(75) KOOK SEUNG WON  (KR) 

126-1503, LG Metrocity 1 Cha, 176-30 Yongho 1-dong Nam-gu Busan 608-890, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Polyoxit kim loại và nguyên liệu dệt hoặc sợi chức năng được 

sản xuất bằng cách sử dụng polyoxit kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến polyoxit kim loại, và nguyên liệu dệt hoặc sợi chức năng tạo ra được 
bằng cách sử dụng polyoxit kim loại này. Polyoxit kim loại này là hợp chất trong đó nhiều 
nguyên tử oxy được kết hợp với nguyên tố kim loại chuyển tiếp, và ngoài các hoạt tính 
kháng khuẩn và khử mùi, nó có điện trở bề mặt. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến mangan 
(IU) molybdat và coban (III) molypđat có cấu trúc mới, phương pháp điều chế chúng và 
phương pháp sản xuất nguyên liệu dệt hoặc sợi chức năng bằng cách sử dụng chúng. Theo 
sáng chế, polyoxit kim loại có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi tốt, và nguyên liệu dệt 
hoặc sợi chức năng sản xuất được bằng cách sử dụng polyoxit kim loại này không bị suy 
giảm chức năng theo thời gian bởi liên kết ion mạnh và có tác dụng kháng khuẩn và khử 
mùi tốt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu dệt hoặc sợi 
chức năng có các chức năng khác nhau bằng cách cho polyoxit kim loại, trong đó nhiều 
nguyên tử oxy được kết hợp với nguyên tố kim loại chuyển tiếp, phản ứng với nguyên liệu 
dệt hoặc sợi ở nhiệt độ trong phòng hoặc ở điều kiện được gia nhiệt. Theo sáng chế, nguyên 
liệu dệt hoặc sợi chức năng này không bị suy giảm các đặc tính và tác dụng theo thời gian 
bởi mối liên kết ion mạnh, có tác dụng kháng khuẩn và khử mùi tốt, và có tác dụng chắn 
điện từ do có sự gia tăng điện trở bề mặt.  
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(11) 38467 
(21) 1-2014-00786 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 30.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/071955     30.08.2012 (87) WO 2013/031875 A1 07.03.2013 
(30) 2011-190042     31.08.2011 JP 
(71) BROTHER KOGYO KABUSHIKl KAISHA  (JP) 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 4678561, JP. 
(72) ITABASHI, Nao (JP), KAMIMURA, Naoya (JP), MUSHIKA, Motoaki (JP), 

FUKAMACHI, Yasuo (JP), UKAI, Masamitsu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp mực in

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực in lắp ráp được trên thiết bị in sử dụng hệ thống tạo hình 
ảnh bằng điện. Hộp mực in (7) bao gồm: hộp chứa (13) bao gồm ngăn chứa mực in (14) 
để chứa hộp mực in trong đó, thành bên thứ nhất (41) và thành bên thứ hai (42) đối 
nhau; thành phần tiếp nhận (45-49) được tạo kết cấu đề tiếp nhận lực dẫn động từ bên 
ngoài; thành phần quay (16) được tạo ra ở giữa các thành bên thứ nhất và thứ hai sao cho 
thành phần này quay đuợc quanh đường tâm thứ hai (17) kéo dài song song với đường 
tâm thứ nhất và được tạo kết cấu để quay bởi lực dẫn động được tiếp nhận bởi thành 
phần tiếp nhận; khối dò (50,102) được định vị ở phía đối diện từ ngăn chứa mực in so 
với thành bên thứ hai và bao gồm phần được dò (70, 112) được tạo kết cấu để được dò 
bởi cụm dò bên ngoài (92).  
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(11) 38468 
(21) 1-2014-00793 (51) 7 A61K  9/14, A61J  3/02, A61K  9/72,  

31/4418,  47/10,  47/26,  47/30, A61P  
11/00 

(22) 13.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/073514     13.09.2012 (87) WO 2013/039167 A1 21.03.2013 
(30) 2011-200150     14.09.2011 JP 
(71) 1. SHIONOGI & CO., LTD.  (JP) 

1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
2. SHIZUOKA PREFECTURAL UNIVERSITIES CORPORATION  (JP) 
2-1, Oshika 2-chome, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8021 Japan 

(72) ONOUE, Satomi (JP), YAMADA, Shizuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm bột và quy trình sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng bột, và phương pháp bào chế chế phẩm này, để làm 
tăng hiệu quả điều trị và làm giảm nguy cơ phản ứng có hại của dược chất có khả năng 
gây ra tình trạng nhạy cảm với ánh sáng do dược chất. Để bào chế dược chất thành dược 
phẩm dạng khí dung để cho phép điều trị bằng cách xông một cách dễ dàng, có thể làm 
tăng hiệu quả dược lý của dược chất bằng cách khu trú dược chất trong phổi, và liều 
dùng có thể được giảm xuống. Hơn nữa, sự di chuyển của dược chất đến da được ngăn 
ngừa bởi kỹ thuật phân phối dược chất đặc hiệu tới phổi, và nhờ đó tình trạng nhạy cảm 
với ánh sáng là phản ứng có hại có thể được giảm bớt.  
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(11) 38469 
(21) 1-2014-00800 (51) 7 A01N  43/30, A61K  31/36 

(22) 10.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/050268 10.08.2012 (87) WO/2013/028371 28.02.2013 
(30) 61/525,440 19.08.2011 US 

61/650,681 23.05.2012 US 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) CHONG, Pek Yoke (US), MILLER, John F (US), PEAT, Andrew James (US), 

SHOTWELL, John Brad (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất benzofuran để điều trị bệnh nhiễm virut gây bệnh 

viêm gan C và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
và muối của nó, dược phẩm chứa hợp chất này, và sử dụng các hợp chất này để điều trị 
hoặc phòng ngừa bệnh nhiễm virut, như bệnh nhiễm virut HCV, và các bệnh liên quan 
đến bệnh nhiễm virut này.  
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(71) DIRECTOR GENERAL, DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT 

ORGANIZATION  (IN) 
Ministry of Defence, Govt. of India, DRDO Bhawan Rajaji Marg 110 011 New Delhi, 
INDIA 

(72) PANDEY, Anurag (IN), CHATTOPADHYAY, Pronobesh (IN), BARUAH, Indra (IN), 
SINGH, Lokendra (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm sinh học dùng để diệt mối

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm sinh học chứa:  
nước chiết hạt của cây Thì là Ai Cập với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 60%,  
tinh dầu nghệ trắng với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 30%, chất chuyển hóa thứ cấp 
được phân lập từ trực khuẩn mủ xanh với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 45% và 
chất mang trơ với lượng không quá 12%.  
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(86) PCT/EP2012/069135 27.09.2012 (87) WO 2013/045582 04.04.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2014 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) RINKER, Arno (DE), LITZENBERCTER, Philipp (DE) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị chứa bộ bay hơi bao gồm thiết bị đốt nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chứa bộ bay hơi bao gồm thiết bị đốt nóng dưới dạng màng 
kim loại hoặc tấm mỏng có hình dạng ống xoắn kép (101) và/hoặc dây cáp uốn lượn 
(102) có hai đầu và có kích thước tiết diện ngang của một điếu thuốc lá hoặc một điếu xì 
gà nhỏ, để làm bay hơi chất chứa thành phần hoạt tính và/hoặc thơm từ miệng xả (3) 
dưới dạng hình trụ rỗng (31) bao gồm một hoặc nhiều màng bay hơi (32) và mặt bích 
(33) để nối theo cách tháo ra được với nguồn điện áp được kiểm soát hoặc được điều 
chỉnh (4).  
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(86) PCT/EP2012/068097 14.09.2012 (87) WO2013/037956 21.03.2013 
(30) 11181703.7      16.09.2011 EP 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) HACKER, Erwin (DE), BONFIG-PICARD, Georg (DE), LEHR, Stefan (DE), HESS, 

Martin (DE), BICKERS, Udo (DE), SCHMIDT, Mathias (DE), ZIEMER, Frank (DE), 
TRABOLD, Klaus (DE), RUIZ-SANTAELLA MORENO, Juan Pedro (ES) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 5-phenyl- hoặc 5-benzyl-2-isoxalolin-3-carboxylat, 

phương pháp và chế phẩm chứa hợp chất này để nâng cao sản 

lượng của thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất (A) có thể được sử dụng để làm gia tăng sản lượng của 
thực vật hoặc cây trồng hữu ích đối với các cơ quan thực vật được thu hoạch của chúng, 
trong đó hợp chất (A) được chọn từ hợp chất có công thức (I) dưới đây hoặc muối của 
nó.  
 

  
 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp và chế phẩm chứa hợp chất này để làm gia tăng 
sản lượng của thực vật.  
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Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Johannes Aebi (CH), Kurt Amrein (CH), Benoit Hornsperger (FR), Henner Knust 

(DE), Bernd Kuhn (CH), Yongfu Liu (CN), Hans P. Maerki (CH), Alexander V. 
Mayweg (DE), Peter Mohr  (CH), Xuefei Tan (US), Mingwei Zhou (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dihydroquinolin-2-on và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (I)  
 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, A1, A2 và A3 là như được mô tả trong bản mô tả, dược 
phẩm bao gồm hợp chất này. 
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(71) PURAC BIOCHEM B.V.  (NL) 

Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, Netherlands 
(72) DE HAAN AndrÐ Banier (NL), VAN BREUGEL Jan (NL), VAN DER WEIDE Paulus 

Loduvicus Johannes  (NL), JANSEN Peter Paul  (NL), VIDAL LANCIS JosÐ MarÝa  
(ES), CERDμ BARã AgustÝn (ES) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế axit carboxylic

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit carboxylic, trong đó phương pháp này 
bao gồm các bước:  
- tạo ra magie cacboxylat, trong đó axit carboxylic tương ứng với cacboxylat này có độ 
tan trong nước ở nhiệt độ 20oC bằng 80g/100g nước hoặc nhỏ hơn;  
- axit hóa magie cacboxylat bằng HCl, để thu được dung dịch chứa axit carboxylic và 
magie clorua (MgCl2);  
- tuỳ ý cô dung dịch chứa axit carboxylic và MgCl2;  
- kết tủa axit carboxylic ra khỏi dung dịch chứa axit carboxylic và MgCl2, để thu được 
axit carboxylic ở dạng kết tủa và dung dịch MgCl2, 
Các tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng bằng cách bổ sung HCl vào muối magie của 
axit carboxylic và sau đó kết tủa axit carboxylic ra khỏi dung dịch này, có thể tách axit 
carboxylic ra khỏi dung dịch magie cacboxylat với hiệu quả rất cao.  
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(86) PCT/NL2012/050573 16.08.2012 (87) WO2013/025106 21.02.2013 
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Arkelsedijk 46, NL-4206 AC Gorinchem, Netherlands 
(72) DE HAAN AndrÐ Banier (NL), VAN BREUGEL Jan (NL), VAN DER WEIDE Paulus 

Loduvicus Johannes (NL), JANSEN Peter Paul (NL), VIDAL LANCIS JosÐ MarÝa 
(ES), CERDμ BARã AgustÝn (ES) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế axit carboxylic

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit carboxylic, phương pháp này bao gồm 
các bước:  
- tạo ra magie cacboxylat, trong đó axit carboxylic tương ứng với cacboxylat này được 
chọn từ nhóm bao gồm axit 2,5-furan®icarboxylic, axit fumaric, axit a®ipic, axit 
itaconic, axit xitric, axit glutaric, axit maleic, axit malonic, axit oxalic và các axit béo có 
nhiều hơn 10 nguyên tử cacbon;  
- axit hóa magie cacboxylat bằng hyđro clorua (HCl), để thu được dung dịch chứa axit 
carboxylic và magie clorua (MgCl2);  
- tuỳ ý cô dung dịch chứa axit carboxylic và MgCl2;  
- kết tủa axit carboxylic ra khỏi dung dịch chứa axit carboxylic và MgCl2, để thu được 
axit carboxylic ở dạng kết tủa và dung dịch MgCl2,  
Các tác giả sáng chế đã phát hiện ra rằng bằng cách bổ sung HCl vào muối magie của 
axit carboxylic và sau đó kết tủa axit carboxylic ra khỏi dung dịch này, có thể tách axit 
carboxylic ra khỏi dung dịch magie cacboxylat với hiệu quả rất cao.  
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(22) 17.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/051251 17.08.2012 (87) WO/2013/025960 21.02.2013 
(30) 61/524,494      17.08.2011 US 
(71) ARCH CHEMICALS, INC.  (US) 

5660 New Northside Drive NW, Suite 1100, Atlanta, Georgia 30328, United States of 
America 

(72) KAPPOCK, Paul S. (US), MARTIN, Robert J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa các hạt đồng pyrithion, chế phẩm sơn phủ 

chống bám bẩn chứa các hạt đồng pyrithion và quy trình điều 

chế chế phẩm chứa các hạt đồng pyrithion 

  (57)   Sáng chế đề cấp đến chế phẩm chứa các hạt đồng pyrithion trong đó nhiều hơn từ 20% 
khối lượng đến 90% khối lượng là các hạt có cỡ hạt lớn hơn 10 micron, như được xác 
định bằng tán xạ ánh sáng laze sử dụng máy phân tích sự phân bố cỡ hạt, và trong đó các 
hạt có dạng hình kim dẹt được mô tả trong bản mô tả. Sáng chế còn bộc lộ chế phẩm sơn 
phủ chống bám bẩn chứa các hạt đồng pyrithion và quy trình điều chế chế phẩm chứa 
hạt đồng pyrithion.  
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(30) 20-2011-0008334      15.09.2011 KR 
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181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-777 Republic of Korea 
(72) PARK, Wooram (KR), CHOI, Jungsun (KR), KlM, Joobo  (KR), HWANG, Yoonkyun  

(KR), SHIM, Jongwon  (KR), Kim, Junoh  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ làm đẹp có chức năng chuyển động thẳng đứng 

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ làm đẹp bao gồm khối hộp có hai phần thân trên và thân dưới 
có thể tháo lắp vào với nhau, trụ dẫn được nằm giữa hai phần thân trên và thân dưới; bộ 
phận tạo từ trường được gắn vào bên trong thân dưới nằm giữa trụ dẫn và thân dưới; khối 
từ tính di chuyển dọc đường dẫn bên trong thân dưới theo sự thay đổi của từ trường tạo ra, tấm 
di chuyển nối với khối từ tính di chuyển dọc lỗ dẫn hướng, giới hạn quãng di chuyển của khối 
từ tính; và miếng đệm bao quanh trụ dẫn nhận các rung động từ tấm di động.  
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(30) 10-2011-0094448 20.09.2011 KR 
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(71) QL CO., LTD.  (KR) 

25-302, 92 LS-ro Dongan-gu Anyang-si, Gyeonggi-do 431-763, Republic of Korea 
(72) NOE, Ye-Sol (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nhãn nhận biết sự thâm nhập của nước sử dụng cấu trúc màng 

bao phủ hai lớp 

  (57)   Sáng chế đề cập đến nhãn nhận biết sự thâm nhập của nước sử dụng cấu trúc màng bao 
phủ hai lớp. Nhãn này bao gồm: lớp thấm nước được tạo ra từ một trong số các vật liệu 
gồm giấy, giấy tổng hợp, vải không dệt, vải không dệt tổng hợp, giấy Hàn Quốc hoặc 
lớp phủ thấm nước để thấm nước; lớp mực được tạo ra bằng cách in lên bề mặt sau của 
lớp thấm nước, mực có cấu trúc màng bao phủ hai lớp bao gồm thuốc nhuộm màu được 
chọn từ một hoặc nhiều hợp chất trong số sắc tố màu, kim loại, silic, oxit kim loại, mica, 
cùng với nhựa có thể thấm nước/hút nước không chứa halogen; và lớp chặn mực có chức 
năng chống ẩm và chống thấm nước được tạo ra trên bề mặt sau của lớp mực và ngăn 
chặn sự rò rỉ thuốc nhuộm màu của một hoặc nhiều hợp chất trong số thuốc nhuộm, sắc 
tố màu, kim loại, silic, oxit kim lọại và mica qua bề mặt sau của lớp mực. Nhãn theo 
sáng chế có tính chống ẩm cao nhờ lớp chặn mực, các lớp chống thấm nước trên cả hai 
bề mặt, chất liên kết ngang và các đặc tính về phạm vi liên kết ngang đặc tính điều 
chỉnh chiều dày, và các đặc tính vật lý của nhựa trong mực có cấu trúc màng bao phủ 
hai lớp nêu trên. Nhãn nhận biết theo sáng chế tạo ra hai sự thay đổi màu sắc, nhờ đó có 
thể kiểm tra chính xác sự thâm nhập của nước có xảy ra hay không ngay cả trong phạm 
vi hẹp.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất xenlulaza

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất xenlulaza bằng cách sử dụng chủng nấm sợi 
trong thiết bị lên men có sục khí và khuấy trộn, bao gồm hai công đoạn sau: công đoạn 
thứ nhất là nuôi cấy theo mẻ với sự có mặt của ít nhất một cơ chất cacbon sinh trưởng ở 
nồng độ nằm trong khoảng từ 10g/L đến 80g/L;  
công đoạn thứ hai là nuôi cấy theo mẻ có bổ sung dinh dưỡng với sự có mặt của ít nhất 
một cơ chất cachon cảm ứng, và tốc độ dòng cấp nguồn cacbon nằm trong giới hạn từ 50 
đến 140mg/g sinh khối tế bào/giờ.  
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(72) COLQUHOUN, Robin Stuart (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống cột neo và bộ nối

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cột neo và bộ nối, cụ thể là cột neo bể và hệ thống chuyển 
chất lỏng. Bộ nối có phần thứ nhất (2A) được cấu tạo để ghép vớí một hoặc nhiều đường 
cột neo (1), và phần thứ hai (2B) được cấu tạo để ghép với bể. Phần thứ nhất và phần thứ 
hai là có thể quay được với nhau để cho phép bộ ghép bể trên phần thứ hai khớp khuyên 
quanh bộ ghép cột neo trên phần thứ nhất. Trong phương án ưu tiên thực hiện sáng chế, 
bộ nối bao gồm cơ cấu dẫn (2E) dùng cho ống dẫn, mà có thể là ống dẫn chuyển chất 
lỏng như là cơ cấu nâng linh hoạt (6). Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sử dụng hệ 
thống cột neo được mô tả.  
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STIERL, Reinhard (DE) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vi nang, chế phẩm bao gồm vi nang này, phương pháp diệt trừ 

loài gây bệnh và phương pháp tăng cường sức khoẻ của cây 

lúa bằng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vi nang, chế phẩm bao gồm vi nang này, phương pháp diệt trừ loài 
gây bệnh và phương pháp tăng cường sức khoẻ của cây lúa bằng chế phẩm này. Trong 
đó, vi nang bao gồm:  
(i) viên nang có cấu trúc lõi - vỏ;  
(ii) ít nhất 80% thuốc trừ sâu được hoà tan trong dung môi hữu cơ ở 250C trong lõi;  
(iii) vỏ nang dựa trên polyuretan bao gồm isoxyanat đa chức năng và polyamin dưới 
dạng polyme hoá; và  
(iv) tỷ lệ trọng lượng của vỏ nang so với trọng lượng của viên nang này năm trong 
khoảng từ 1 đến 20% trọng lượng.  
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(72) TYSON Brent Vickers (GB), REYNOLDS Kevin John (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm ngăn ngừa đóng bám, phương pháp ức chế sự đóng 

bám của nền trong môi trường thủy sinh bằng chế phẩm này 

và nền được phủ bằng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm ngăn ngừa đóng bám bao gồm chất đàn hồi và thành 
phần chứa sterol và/hoặc dẫn xuất sterol, trong đó thành phần này được chọn từ mỡ lông 
cừu được axyl hoá, mỡ lông cừu được alkoxyl hoá, hoặc dầu mỡ lông cừu, hoặc chế 
phẩm bao gồm ít nhất 20% khối lượng của một hoặc nhiều sterol, ít nhất 20% khối 
lượng của một hoặc nhiều C1-C12 sterol este, hoặc ít nhất 20% khối lượng của sterol được 
alkoxyl hoá, trong đó % khối lượng là tỷ lệ phần trăm giữa sterol hoặc dẫn xuất sterol và 
tổng khối lượng của thành phần. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp ức chế sự đóng 
bám lên nền trong môi trường thủy sinh bằng chế phẩm này và nền được phủ bằng chế 
phẩm này.  
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(72) ZAGORSKI, Kenneth (US), DONOGHUE, Joseph, A. (US), BOCK, Michael, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm neo giữ ống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm neo giữ ống có chi tiết chặn ngõng trục của ống để gắn vào bề 
mặt ngoài của ống bằng cách hàn. Giá đỡ trên và giá đỡ dưới tương ứng bao bọc và giữ 
một đoạn chiều dài của ống. Giá đỡ dưới có phần đi xuyên qua để chứa chi tiết chặn 
ngõng trục của ống. Cụm neo giữ ống theo sáng chế còn có chân đế mà giá đỡ dưới 
được đặt lên, chân đế này có một khoảng trống mà ngõng trục của ống được lắp chặt 
vào. Lớp cách nhiệt được bố trí giữa ống và giá đỡ trên và giá đỡ dưới, và bao quanh chi 
tiết chặn ngõng trục của ống. Cụm bulông trên phần giá đỡ trên và cụm bulông tương 
ứng trên phần giá đỡ dưới lắp chặt phần giá đỡ trên và phần giá đỡ dưới vào nhau. Theo 
một phương án khác, có nhiều chi tiết chặn ngõng trục của ống cùng với phần đi xuyên 
qua và các đoạn khoảng trống của chân đế.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất triazolopyridin dùng làm chất ức chế 

photpho®iesteraza 10A (PDE10A) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất triazolopyridin có công thức (I), trong đó R1, R2 và R3 là 
như được thể hiện trong phần mô tả và yêu cầu bảo hộ, cũng như muối dược dụng của 
chúng. Hợp chất này có tác dụng ức chế photphodiesteraza 10A (PDE10A) và có thể 
được sử dụng làm thuốc. 
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(11) 38485 
(21) 1-2014-00883 (51) 7 D04B  9/14, D01H  5/50 

(22) 20.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/003918    20.09.2012 (87) WO 2013/041220 28.03.2013 
(30) PCT/DE2011/001770       21.09.2011 DE 
(75) REINHARD KOENIG  (DE) 

Albstrasse 2, 76275 Ettlingen, Germany 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ chập-kéo dùng cho thiết bị kéo sợi-dệt kim

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chập - kéo dùng cho thiết bị kéo sợi - dệt kim với hai vị trí làm 
việc bao gồm lần lượt: 
- hai tay ép (10) lần lượt có khung được lắp lắc lư (10.1) trong vùng kéo duỗi sơ bộ, 
khung được lắp lắc lư (10.1) mang hai con lăn (W1, W2),  
- tay ép dài (12) với con lăn được lắp lắc lư W3 của cặp con lăn thứ ba (WIII/W3) và ray 
đảo chiều dưới (4.1) của cặp ray đảo chiều (4, 4.1) và  
- tay ép ngắn (15) với con lăn được lắp lắc lư (W4) của cặp con lăn phân phối (WIV, 
W4).  
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(86) PCT/JP2012/001291     24.02.2012 (87) WO 2013/061485 02.05.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2014 
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164, Hira 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi 4520802, Japan 
(72) FUKAI, Yasuhiro (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống bao gói sấy khô quần áo và phương pháp bao gói sấy 

khô quần áo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống bao gói sấy khô và phương pháp bao gói sấy khô quần áo 
để không cần phải loại bỏ một cách cưỡng bức các vết nhăn xuất hiện trên quần áo bằng 
cách là hoặc phương pháp tương tự sau khi quần áo đã được bao gói sấy khô để vận 
chuyển.  
Phương pháp bao gói sấy khô khác biệt ở chỗ bao gồm các bước như sau: Sấy khô quần 
áo đã may nhờ thiết bị sấy khô bằng không khí nóng có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 
86oC đến 94oC trong thời gian từ 16 phút đến 24 phút mà không cần giặt hoặc làm sạch; 
hàn kín túi kín khí với độ ẩm tương đối bên trong túi kín khí sau khí hàn kín ở mức 5% ở 
nhiệt độ trong phòng.  
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(86) PCT/MY2012/000232 16.08.2012 (87) WO/2013/043037 28.03.2013 
(30) PI2011004449      20.09.2011 MY 
(71) NUMONI PTE LTD  (SG) 

10 Ubi Crescent #02-09 Ubi Techpark (Lobby B), Singapore 408564 
(72) TAN, SENG CHUAN (MY), SIT, MENG LYE (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp để nhận và giải ngân tiền từ thiện

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo thuận lợi cho các giao dịch của các quỹ từ thiện. Hệ 
thống cho phép việc quyên góp và giải ngân các khoản tiền từ thiện theo định kỳ. Hệ 
thống này bao gồm nhiều nhà từ thiện (110), ít nhất một tổ chức quyên góp tiền từ thiện 
(120) và nhiều người nhận (130). Nhiều nhà từ thiện (110) quyên góp tiền từ thiện cho 
tổ chức quyên góp tiền từ thiện (120), trong đó các khoản tiền từ thiện được quyên góp 
thành các quỹ từ thiện. Các quỹ từ thiện được giám sát và kiểm soát bởi ít nhất một thực 
thể toàn cầu (125) mà giải ngân và phân phối các quỹ từ thiện đến nhiều người nhận 
(130) thông qua nhiều đầu cuối ki-ốt dưới dạng tài khoản điện thoại di động và các điểm 
trong ví tiền di động.  
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(22) 16.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/MY2012/000234 16.08.2012 (87) WO/2013/043038 28.03.2013 
(30) PI2011004448      20.09.2011 MY 
(71) NUMONI PTE LTD  (SG) 

10 Ubi Crescent #02-09 Ubi Techpark (Lobby B), Singapore 408564 
(72) TAN, SENG CHUAN (MY), SlT, MENG LYE (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp mua các chứng từ điện tử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống mua các chứng từ điện tử. Hệ thống này bao gồm nhiều 
thiết bị đầu cuối ki-ốt (100) để nhận sự thanh toán được thực hiện bởi người sử dụng của 
hệ thống, nhóm các máy chủ (140-142) phối hợp giao dịch mua và thực thể chứng từ 
điện tử (180) để quản lý và giám sát tại ít nhất một bản kiểm kê chứng từ (181, 182, 
183). Các thiết bị đầu cuối ki-ốt (100) được kết nối với nhóm các máy chủ (140-142), 
trong đó nhóm các máy chủ (140-142) thiết lập kết nối với thực thể chứng từ điện tử 
(180). Người sử dụng của hệ thống sử dụng thiết bị đầu cuối ki-ốt (100) để mua chứng 
từ điện tử theo tùy chọn từ bản kiểm kê chứng từ (181, 182, 183) từ các thực thể chứng 
từ điện tử (180) mà sau đó sẽ gửi chứng từ điện tử đã mua bởi người sử dụng đến thiết bị 
di động của người sử dụng (110) dưới hình thức tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn hình ảnh 
hoặc cả hai.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt nấm dùng trong nông nghiệp và nghề làm vườn

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt nấm dùng trong nông nghiệp và nghề làm vườn chứa 
hợp chất A mà là ít nhất được chọn từ hợp chất dị vòng chứa nitơ có cấu trúc đặc biệt 
bao gồm hợp chất được biểu thị bằng công thức (1) và muối của chúng, và hợp chất B ít 
nhất được chọn từ nhóm gồm hợp chất hoạt tính diệt loài gây hại đặc hiệu:  
[Công thức hoá học 1]  

 

  
 

trong công thức (1), từng X, một cách độc lập, là nhóm halogen hoặc nhóm alkyl C1-6; 
n biểu thị số lượng X và là một số nguyên từ 0 đến 6; và X' biểu thị nhóm halogen; và 
R1, R2 và R3, một cách độc lập, là nhóm alkyl C1-6 hoặc nhóm hyđroxyl.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý nhiệt vật liệu dạng cục hoặc vật 

liệu kết tụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nhiệt vật liệu dạng cục hoặc vật liệu kết tụ trong thiết 
bị đốt (1) bao gồm ghi di động (2) trên đó vật liệu được vận chuyển qua thiết bị đốt (1), 
buồng đốt (4) để tạo ra nhiệt độ cần thiết cho việc xử lý nhiệt, vùng làm nguội (5) trong 
đó các khí làm nguội được đưa qua vật liệu đã được xử lý nhiệt, và ống thu hồi nhiệt (7) 
mà qua đó các khí làm nguội đã được gia nhiệt được đưa vào buồng đốt (4). Trần (8) của 
buồng đốt (4) có các lỗ (9) mà qua đó các khí làm nguội đã được gia nhiệt từ ống thu hồi 
nhiệt (7) có thể đi vào buồng đốt (4). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử 
lý nhiệt vật liệu dạng cục hoặc vật liệu kết tụ trong thiết bị đốt (1).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2014 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, NL-1101 CN Amsterdam, Netherlands 
(72) PURNHAGEN, Heiko (SE), SEHLSTROM, Leif (SE), ENGDEGARD, Jonas  (SE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp để giảm nhiễu cho tín hiệu vô tuyến điều 

tần (FM) đa kênh thu được và phương tiện lưu trữ chứa chương 

trình phần mềm để thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đển việc xử lý tín hiệu âm thanh, cụ thể là đề cập đến thiết bị và phương 
pháp tương ứng để nâng cao tín hiệu âm thanh của máy thu tín hiệu lập thể vô tuyến FM. 
Cụ thể là, sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giảm nhiễu cho tín hiệu vô tuyến 
FM đa kênh thu được và phương tiện lưu trữ chứa chương trình phần mềm để thực hiện 
phương pháp này. Thiết bị (2) được tạo cấu hình để giảm nhiễu cho tín hiệu vô tuyến 
FM đa kênh thu được được mô tả, trong đó tín hiệu vô tuyến FM đa kênh thu được có 
thể được thể hiện dưới dạng tín hiệu giữa thu được và tín hiệu bên thu được. Thiết bị (2) 
bao gồm đơn vị xác định tham số (77) được tạo cấu hình để xác định một hoặc nhiều 
tham số chỉ báo sự tương quan và/hoặc khử tương quan giữa tín hiệu giữa thu được và tín 
hiệu bên thu được; và đơn vị giảm nhiễu (79) được tạo cấu hình để tạo ra tín hiệu bên 
được giảm nhiễu từ tín hiệu giữa thu được và không phải từ tín hiệu bên thu được nhờ sử 
dụng một hoặc nhiều tham số này.  
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35-58, Sakashita 3-Chome, Itabashi-ku, Tokyo 1748520, Japan 
(72) YAMAGUCHl Hirofumi (JP), YASUI Yoshiaki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Chế phẩm chất tạo màu, chế phẩm nhựa polyeste thơm, sản 

phẩm đúc và chất hóa dẻo dùng cho nhựa polyeste thơm 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất hóa dẻo dùng cho nhựa polyeste thơm, trong đó chất hóa dẻo có 
độ bền nhiệt ưu việt như có khả năng chịu được quá trình nhào trộn nóng chảy với nhựa 
polyeste thơm, cải thiện tính chất dễ bung ra (tính chất giải kết tụ) của bột màu trong 
chế phẩm chứa hàm lượng bột màu cao, và có thể ngăn chặn sự hình thành các hạt thô, 
ví dụ như, vật liệu chưa giải kết tụ. Sáng chế còn đề xuất chế phẩm chất tạo màu chứa 
nhựa polyeste thơm, bột màu, và chất phụ gia trên cơ sở este, trong đó chất phụ gia trên 
cơ sở este là este axit polycacboxylic thơm ankyl và mạch ankyl của este ankyl là nhóm 
ankyl mạch thẳng có số nguyên tử cacbon từ 20 đến 26.  
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(72) ZIKELI Stefan (AT), ECKER Friedrich (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất các vật phẩm đã được định hình rắn 

bằng xenluloza 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất các vật phẩm đã được định hình rắn bằng 
xenluloza, hoặc các màng mỏng, từ dung dịch của xenluloza, NMMO (N- 
metylmorpholin N-oxit) và nước bởi việc ép đùn dung dịch này qua một hoặc nhiều lỗ 
ép đùn dưới áp suất và hóa cứng các vật phẩm, hoặc các màng mỏng này, trong bể gom, 
trong đó dung dịch kéo sợi này được dẫn hướng qua khe không khí nằm giữa các lỗ ép 
đùn và bể gom, khác biệt ở chỗ, nhiệt độ của dung dịch ở các lỗ ép đùn là dưới 105oC và 
mức chênh áp giữa áp suất của dung dịch ngay trước khi ép đùn và sau khi ép đùn trong 
khe không khí là nằm trong khoảng từ 8 đến 40 bar (800-4000KPa).  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
205 

(11) 38494 
(21) 1-2014-00937 (51) 7 B01D  53/56 

(22) 21.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/051684 21.08.2012 (87) WO/2013/028668 28.02.2013 
(30) 61/525,899 22.08.2011 US 

13/590,424 21.08.2012 US 
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, Germany 
(72) SUCHAK, Naresh, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp loại bỏ các tạp chất ra khỏi dòng khí thải của 

quy trình sản xuất axit nitric, phương pháp loại bỏ các tạp 

chất ra khỏi dòng khí từ quy trình công nghiệp và phương 

pháp sản xuất axit nitric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ các tạp chất ra khỏi dòng khí thải của quy 
trình sản xuất axit nitric và phương pháp loại bỏ các tạp chất ra khỏi dòng khí từ quy 
trình công nghiệp bằng cách bổ sung ôzôn vào cột hấp thụ của quy trình này. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất axit nitric bao gồm bước bổ sung ôzôn 
vào cột hấp thụ.  
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(11) 38495 
(21) 1-2014-00938 (51) 7 H04N  21/43,  21/433,  21/436,  
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(22) 25.09.2012 (43) 25.07.2014 
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1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) LEGALLAIS, Yvon (FR), LAURENT, Anthony (FR), HOWSON, Christopher  (GB), 

STRAUB, Gilles  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp lưu nội dung vào tệp tin trên máy chủ và thiết bị 

tương ứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị chuyển đổi dòng dữ liệu truyền nội dung 
vào tệp tin trên máy chủ, nội dung bao gồm các nhãn thời gian để phát lại nó, các nhãn 
thời gian chỉ ra thời gian trôi qua kể từ khi bắt đầu nội dung, phương pháp này đặc trưng 
ở chỗ, phương pháp này bao gồm các bước nhận (S2, S3) nội dung tạo dòng từ kênh 
truyền quảng bá, tính toán (S4) ít nhất một đoạn thông tin phát lại tạm thời từ ít nhất một 
trong số các nhãn thời gian và đồng hồ tham chiếu, đồng hồ tham chiếu là tham chiếu 
thời gian đối với mạng cục bộ, lưu (S5) nội dung vào tệp tin trên máy chủ, tệp tin máy 
chủ có thể truy cập bằng trạm phát lại được kết nối với mạng cục bộ, và lưu (S6) đoạn 
thông tin phát lại tạm thời vào tệp tin máy chủ hoặc vào tệp tin mô tả đi kèm với tệp tin 
máy chủ.  
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1/053,  1/10 
(22) 29.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/071804     29.08.2012 (87) WO/2013/031813 A1 07.03.2013 
(30) 2011-190883     01.09.2011 JP 
(71) HACHIYO ENGINEERING CO. LTD.  (JP) 

4-22, Nakaminato 1-chome, Yaizu-shi, Shizuoka 4250021, Japan 
(72) KANEO, Hidetoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Máy điều hòa không khí

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí có khả năng tiết kiệm năng lượng cần đề 
loại bỏ nhiệt ẩn và nhiệt cảm biến được của không khí điểu hòa mục tiêu trong hoạt 
động làm mát và khử ẩm và còn có thể hoạt động an toàn và thân thiện với môi trường. 
Điều hòa không khí (100) bao gồm ống cấp khí (110), bộ làm mát phía tầng cao (120) 
để loại bỏ phần lớn nhiệt cảm biến được của không khí điều hòa mục tiêu (CA), bộ làm 
mát phía tầng thấp (130) để loại bỏ phần lớn nhiệt ẩn của không khí điều hòa mục tiêu 
(CA) mà tải nhiệt của nó đã được loại bỏ một phần bởi bộ làm mát phía tầng cao (120), 
và bộ làm mát không khí trong nhà (140) đề loại bỏ phần lớn nhiệt cảm biến được của 
không khí trong nhà (IA).  
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17 Ha'Mefalsim St., P.O.B. 3517, Petach Tikva 4951447, Israel 
(72) NEIFELD, Dani (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và phương pháp gây mê sinh vật thủy sinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm và phương pháp gây mê, gây ngủ và/hoặc gây chết sinh 
vật thủy sinh. 
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(72) MOHD SAlBOON, Ismail (MY), MUNlANDY, Balakrishnain (MY) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Tấm cố định xương chậu

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm cố định xương chậu (10) để cố định xương chậu trong trường 
hợp bị tổn thương. Tấm cố định xương chậu (10) bao gồm dây đai (12) gắn với vùng 
xương chậu bệnh nhân, trong đó dây đai (12) có hai đầu, hai khóa (16,18) gắn với phần 
phía trước của dây đai (12), trong đó dây đai (12) được tạo ra có đầu mở (20). Tấm cố 
định xương chậu (10) có ưu điểm là cho phép tiếp cận vùng xương chậu bệnh nhân và 
cho phép phẫu thuật chỉnh hình bên ngoài trong khi tấm cố định xương chậu (10) vẫn 
trên người bệnh nhân.  
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1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan  
(72) TAKANO, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông vô tuyến, phương pháp truyền thông vô 

tuyến và hệ thống truyền thông vô tuyến 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông vô tuyến bao gồm bộ thu nhận thông tin có 
cấu trúc để thu nhận thông tin của vị trí tần số mà tại đó thông tin cần thiết định trước 
được cấp phát trong vùng dữ liệu của khung con đường xuống được truyền bởi trạm gốc 
lân cận, và bộ điều khiển truyền sóng mang ảo có cấu trúc để truyền sóng mang ảo trong 
vùng dữ liệu của khung con đường xuống của tế bào hiện tại theo cách mà sóng mang ảo 
không chồng lên vị trí tần số mà tại đó thông tin cần thiết định trước được cấp phát, sóng 
mang ảo có băng hẹp hơn so với băng phân phát.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất hợp chất có cấu trúc 2-axyliminopyridin 

và hợp chất thu được bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hợp chất có cấu trúc 2-axyliminopyridin và 
có công thức (I) với lượng cần thiết dùng làm thuốc trừ dịch hại ổn định và có chi phí 
thấp, với điều kiện là phương pháp này bao gồm các bước: axyl hóa nhóm amino ở vị trí 
2 của hợp chất có công thức (A) bằng cách sử dụng chất axyl hóa, bằng cách đó tạo ra 
hợp chất có công thức (B), và tiếp đó alkyl hóa nguyên tử nitơ ở vị trí 1 của hợp chất có 
công thức (B):  
 

  
 
trong đó Ar là nhóm phenyl hoặc dị vòng có 5 đến 6 cạnh, R1 là nhóm C1-6 alkyl và Y là 
nguyên tử hydro; nguyên tử halogen; nhóm hydroxyl; nhóm C1-6 alkyl có thể được thế 
bằng nguyên tử halogen; nhóm C1-6 alkyloxy có thể được thế bằng nguyên tử halogen; 
nhóm xyano; nhóm formyl; hoặc nhóm nitro.  
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(72) HISHA, Yuki (JP), HAYASHI, Yasunori (JP), GOTO, Yoshitsugu (JP), YODA, 

Kimihiko (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm nhựa hóa rắn được và chế phẩm keo dính chứa chế 

phẩm nhựa này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa hóa rắn được có độ bền bám dính cao. Chế phẩm 
nhựa hóa rắn được bao gồm: (A) oligome (met)acrylat được chọn từ nhóm gồm các 
oligome (met)acrylat gốc uretan, các oligome (met)acrylat gốc polyeste, các oligome 
(met)acrylat gốc polyete, các oligome (met)acrylat gốc epoxy, các oligome (met)aerylat 
gốc polyme đianken và các oligome có mạng cơ sở là sản phẩm đã được hyđro hóa của 
(met)acrylat gốc polyme đianken; (B) (met)acrylat có nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh 
polime đồng nhất từ -100 đến 60oC; (C) ít nhất một hỗn hợp có một nhóm mercapto 
trong mỗi phân tử, hỗn hợp được lựa chọn từ nhóm gồm ankanethiol và carboxythiol; và 
(D) là chất khơi tạo quang polyme hoá.  
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(22) 23.08.2012 (43) 25.07.2014 
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(30) 102011081648.8      26.08.2011 DE 
(71) KRONES AG  (DE) 

BohmerwaldstraBe 5, 93073 Neutraubling (DE) 
(72) SCHNEID, Ralph (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất bia

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bia, bao gồm các bước: chuẩn bị dịch bia; 
thực hiện phân tách chất rắn/chất lỏng trong dịch bia để thu hèm, chia hèm đó thành a) 
phần cô đặc cao với hèm thứ nhất ("Vorderwĩrze") và b) phần cô đặc thấp, trong đó 

phần cô đặc thấp này chứa ít nhất 5% lượng chất chiết của dịch bia, xử lý phần hèm cô 
đặc cao, trong đó quá trình xử lý này bao gồm việc pha loãng phần hèm cô đặc cao trước 
khi bia được đóng chai, và dẫn ít nhất một phần của phần hèm cô đặc thấp đến quá trình ủ. 
Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị dùng để sản xuất bia nhằm thực hiện phương pháp nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác thực vật thể biến đổi quang học

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị xác thực vật thể biến đổi quang học, vật thể này thể hiện sự 
thay đổi màu sắc khi thay đổi góc nhìn, thiết bị này sử dụng một tấm vật liệu khúc xạ 
ánh sáng, tấm này có hai bề mặt và một mảng các phần lồi hoặc các phần lõm khúc xạ 
ánh sáng trên ít nhất một trong số các bề mặt nêu trên, và tấm này được bố trí trong thiết 
bị nêu trên để đem lại, ở mỗi bên, một góc nhìn thẳng và một góc nhìn qua tấm vật liệu 
khúc xạ vào ít nhất một phần của vật thể biến đổi quang học nêu trên, góc nhìn qua tấm 
này là góc lệch được tạo ra do sự khúc xạ ánh sáng ở các phần lồi hoặc các phần lõm 
nêu trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp xác thực vật thể biến đổi quang 
học, cũng như việc sử dụng tấm có hai mặt song song và mảng có các phần lồi hoặc các 
phần lõm khúc xạ ánh sáng dương hoặc âm trên ít nhất một trong số các bề mặt nêu trên 
để xác thực vật thể biến đổi quang học.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bán dẫn bao gồm các bóng bán dẫn có cùng phân cực tiêu 
thụ ít năng lượng và có thể ngăn chặn sự sụt giảm biên độ đầu ra điện thế. Thiết bị bán 
dẫn bao gồm dây dẫn thứ nhất có điện thế thứ nhất, dây thứ hai có điện thế thứ hai, dây 
thứ ba có điện thế thứ ba, bóng bán dẫn thứ nhất và bóng bán dẫn thứ hai có cùng phân 
cực, và các bóng bán dẫn thứ ba để lựa chọn việc cấp điện thế thứ nhất đến điện cực 
cổng của bóng bán dẫn thứ nhất và bóng bán dẫn thứ hai, việc cấp điện thế thứ ba đến 
điện cực cổng của bóng bán dẫn thứ nhất và bóng bán dẫn thứ hai và lựa chọn xem có 
cấp điện thế đến đầu cuối điện cực máng của bóng bán dẫn thứ nhất và bóng bán dẫn thứ 
hai. Đầu cuối nguồn của bóng bán dẫn thứ nhất được nối với dây dẫn thứ hai, và đầu 
cuối nguồn của bóng bán dẫn thứ hai được nối với dây dẫn thứ ba.  
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SHIMAZU, Takashi (JP), YAMAZAKI, Shunpei (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bán dẫn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bán dẫn bao gồm điện cực cổng (101), màng cách ly cổng 
(102) bao gồm vật liệu ôxi hóa có chứa silic và phủ trên điện cực cổng, màng bán dẫn 
ôxit (103) được cung cấp tiếp xúc với màng cách ly cổng và chồng lên ít nhất là điện cực 
cổng, và điện cực nguồn (105a) và điện cực máng (105b) nối điện với màng bán dẫn 
ôxit. Trong màng bán dẫn ôxit, vùng thứ nhất được cung cấp tiếp xúc với màng cách ly 
cổng và có độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 5nm, có nồng độ silic thấp hơn hoặc bằng 1,0%, 
và vùng trong màng bán dẫn ôxít khác với vùng thứ nhất có nồng độ silic thấp hơn so 

với vùng thứ nhất. ít nhất là vùng thứ nhất bao gồm phần tinh thể.  
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(86) PCT/JP2011/072588   30.09.2011 (87) WO 2013/046441 04.04.2013 
(71) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

5- 14- 15, Ogami, Ayase- shi, Kanagawa 2521104, Japan 
(72) Shukichi TAKII (JP), Noriaki TANEKO (JP), Shigeru MICHIWAKI (JP), Mitsuho 

KUROSU (JP), Yuichiro NAYA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT) 
(54) Phương pháp sản xuất bề mặt

  (57)    Phương pháp sản xuất bề mặt bao gồm bước hình thành mạch lớp bên trong để loại bỏ 
từng phần các màng kim loại từ vật liệu nền cách điện (2), hoặc cả hai bề mặt của màng 
kim loại bị kẹt, và hình thành mạch lớp bên trong (3); và bước hình thành lớp cách điện 
để phủ lóp nhựa cách điện thứ nhất (4) lên từng bề mặt của vật liệu nền cách điện (2) 
thông qua hệ thống in phun và hình thành lớp cách điện (5). Trong bước hình thành lớp 
cách điện, lỗ thông (6) mà qua đó mạch lớp bên trong (3) được lộ sáng một phần được 
hình thành đồng thời với quá trình phủ lớp nhựa cách điện đầu tiên (4). Kết quả là, bước 
tạo lỗ thông riêng bằng tia laze hoặc phương pháp tương tự, do đó chi phí tương đối thấp 
và có thể đơn giản hóa quá trình sản xuất.  
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10th, 434, World cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul 121-835, Korea 
(72) KIM, Hwan Chul (KR), KANG, Su Ryeon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống chiếu đa điểm

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống chiếu đa điểm có nhiều bề mặt chiếu trên đó các hình ảnh 
được chiếu vào, nhiều bề mặt chiếu được bố trí vào hai mặt hoặc nhiều hơn hai mặt 
không song song với nhau. Hệ thống chiếu đa điểm theo sáng chế tạo ra các hình ảnh ba 
chiều và có mức độ cao về sự đắm chìm trong các hình ảnh và còn tạo ra các hình ảnh đa 
tầm nhìn, nhờ đó tạo cho các khán giả rạp hát cảm giác giống như họ thật sự đang ở 
trong không gian được mô tả qua các hình ảnh.  
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(30) 2011-217811      30.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) NOZAKI Takayuki (JP), TAKAHASHI Manabu (JP), FUJITA Nobuhiro  (JP), 

AZUMA Masafumi  (JP), WAKABAYASHI Chisato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm bao gồm tấm thép và lớp mạ kẽm trên bề mặt của 
tấm thép này, trong đó tấm thép này bao gồm, dưới dạng thành phần hóa học tính theo 
phần trăm khối lượng: C: 0,05 đến 0,40, Si: 0,5 đến 3,0 và Mn: 1,5 đến 3,0, vi cấu trúc 
của tấm thép này bao gồm ferit, bainit, và martensit ram với tỷ lệ thể tích là 30% hoặc 
lớn hơn, và austenit với tỷ lệ thể tích là 8% hoặc lớn hơn, và độ bền kéo là 980MPa hoặc 
lớn hơn, và lớp mạ chứa oxit bao gồm ít nhất một nguyên tố hóa học được chọn từ Si, 
Mn và Al, và khi quan sát theo chiều dày tấm, mặt cắt ngang bao gồm tấm thép và lớp 
mạ, tỷ lệ diện tích chiếu của oxit này là 10% hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này.  
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(72) OH, Soo Mi  (KR), YANG, Moonock (SG) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo khối được khôi phục

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo khối được khôi phục, phương pháp bao gồm các 
bước: nhận chế độ dự báo trong ảnh của đơn vị dự báo; xác định kích thước của khối 
hiện tại bằng cách sử dụng thông tin kích thước biến đổi; tạo khối dự báo của khối hiện 
tại theo chế độ dự báo trong ảnh; tạo khối dư của khối hiện tại theo chế độ dự báo trong 
ảnh; và tạo khối được khôi phục của khối hiện tại sử dụng khối dự báo và khối dư. Các 
kích thước của khối dự báo và khối dư được thiết lập bằng kích thước của đơn vị biến 
đổi. Do đó, khoảng cách dự báo trong ảnh trở nên ngắn hơn, và lượng bit mã hóa của 
khối dư được giảm bằng cách tạo khối dự báo giống với khối gốc. Ngoài ra, các bit 
truyền tín hiệu cần thiết để truyền tín hiệu chế độ dự báo trong ảnh được giảm bằng cách 
tạo nhóm chế độ có nhiều khả năng nhất (nhóm MPM) thích ứng trong các chế độ dự 
báo trong ảnh lân cận.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tranzito có cực điều khiển cách ly (lGBT) và phương pháp sản 

xuất tranzito này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tranzito cực điều khiển cách ly (IGBT) gồm có: vùng cực phát (20), 
vùng khối trên (22) đưới vùng cực phát, vùng động (24) dưới vùng khối trên, vùng khối 
đáy (26) dưới vùng động, máng, màng cách ly cực cửa che phủ mặt trong của máng, và 
điện cực cửa bố trí trong máng. Dọc theo chiều dày của nền bán dẫn, phân phối mật độ 
của các tạp chất loại p trong vùng khối trên và vùng động giảm khi khoảng cách hướng 
xuống dưới tăng lên tính từ mặt trên của vùng khối trên được bố trí dưới vùng cực phát, 
và mang giá trị nhỏ nhất tại độ sâu định trước trong vùng động.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp biến đổi xe vận chuyển hybrid để di chuyển trên 

mặt đất và trong không khí và xe vận chuyển hybrid này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp biến đổi xe vận chuyển hybrid để di chuyển trên mặt 
đất và trong không khí gồm có các bước biến đổi và qua lại sau : nghiêng nắp che bù (7) 
lên, mở rộng toàn bộ cả hai cánh (1) từ vị trí theo chiều dọc xe vận chuyển quanh hai 
đưòng trục thẳng đứng (2) thành vị trí đang bay, mở rộng các phần sau của các cánh (1) 
từ các phần trước phía trên của các cánh (1) thành vị trí đang bay trải rộng bằng cách 
nghiêng phía sau của mỗi cánh (1) quanh đường trục nằm ngang (3), nghiêng các cánh 
để cất cánh và hạ cánh (1) theo góc alpha từ 0 đến 40o của các cánh lúc bắt đầu cất cánh 
và hạ cánh (1). Đường chạy các bánh trước (5) được giảm bằng cách dịch chuyển dọc 
trục các bánh trước (5) về phía thân xe. Hơn nữa, xe vận chuyển hybrid tương ứng để di 
chuyển trên mặt đất và trong không khí được đề xuất có các cơ cấu biến đổi qua lại để 
biến đổi từ ô tô lai có hai hoặc bốn đường chạy bánh thành máy bay lai để cất cánh và 
hạ cánh trên mặt đất hoặc nước, và ngược lại.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Oligonucleotit và đoạn mồi dùng để phát hiện sự biểu hiện gen 

PRAME trong bệnh ung thư và chế phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến oligonucleotit và đoạn mồi dùng để phát hiện sự biểu hiện gen 
PRAME trong bệnh ung thư và chế phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất thép 

tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép tấm mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất thép tấm 
này. Thép tấm theo sáng chế bao gồm thép tấm nền chứa các nguyên tố dễ oxy hoá bao 
gồm Si và Mn. Lớp mạ kẽm nhúng nóng (A) được tạo ra trên bề mặt của thép tấm nền 
và lớp (B) nằm dưới lớp (A) và bên trên thép tấm nền. Lớp (B) có độ dày nằm trong 

khoảng từ 0,001 m đến 0,5 m. Lớp (B) bao gồm: sắt không bị oxy hoá 50% khối 
lượng hoặc lớn hơn, nhỏ hơn 50% tổng khối lượng của một hoặc nhiều oxit của Fe, Si, 
Mn, P, S vμ/hoÆc Al, và còn chứa các nguyên tố C, Si, Mn, P, S vμ/hoÆc Al không bị oxy 
hoá với lượng C : nhỏ hơn 0,05%, Si nhỏ hơn 0,1%, Mn nhỏ hơn 0,5% P: nhỏ hơn 
0,001% và Al: nhỏ hơn 0,005%. Thép tấm theo sáng chế có tính thấm ướt và độ bám 
dính lớp mạ tốt.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất imidazopyridazin được thế amino

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazopyridazin được thế amino có công thức chung (I):  
 

  
 

trong đó A, R1, R3 và n là như được xác định trong phần Yêu cầu bảo hộ, sáng chế cũng 
đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm và tổ hợp chứa hợp chất này. 
Hợp chất này có thể được sử dụng để sản xuất dược phẩm dùng để điều trị hoặc phòng 
bệnh, cụ thể là rối loạn tăng sinh quá mức và/hoặc phát triển mạch, dưới dạng một hoạt 
chất riêng rẽ hoặc phối hợp với hoạt chất khác.  
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(11) 38515 
(21) 1-2014-01029 (51) 7 H04N  21/472,  21/235,  21/435 

(22) 24.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/068739 24.09.2012 (87) WO2013/050265 11.04.2013 
(30) 11306295.4      06.10.2011 EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Are, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) LAMBERT, Anne (FR), ORLAC, Izabela (FR), CHEVALLlER, Louis (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp thông tin cho hạng mục nội 

dung đa phương tiện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị (50) cung cấp thông tin cho hạng mục nội 
dung đa phương tiện (10) từ danh mục của các hạng mục nội dung đa phương tiện (10) 
tới người dùng với khả năng hiển thị thông tin nội dung trong và thông tin liên nội dung. 
Chuỗi (24) của các khái niệm được tạo ra cho hạng mục nội dung đa phương tiện (10) 
nhờ sử dụng biểu đồ khái niệm (20) và siêu dữ liệu (14) được kết hợp tới hạng mục nội 
dung đa phương tiện (10). Chuỗi được nâng cao (44) của các khái niệm cho hạng mục 
nội dung đa phương tiện (10) sử dụng chuỗi (24) của các khái niệm và biểu đồ khái 
niệm được nâng cao (26). Chuỗi được nâng cao (44) của các khái niệm sau đó được hiển 
thị tới người dùng.  
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(11) 38516 
(21) 1-2014-01030 (51) 7 G11B  27/10,  27/28, G06F  17/30, 

G06K  9/64, G06T  7/00 
(22) 26.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/068909 26.09.2012 (87) WO2013/050276 11.04.2013 
(30) 11306284.8      04.10.2011 EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) MONTALVO, Luis  (EC), STRAUB, Gilles (FR), GENDROT, RÐmy (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý tự động tập hợp các ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phát hiện tự động sự tương ứng giữa các 
ảnh trong bộ lưu trữ dữ liệu và thiết bị tương ứng, mà phương pháp và thiết bị này là rất 
có hiệu quả đối với việc quản lý tự động lượng lớn dữ liệu ảnh bị phân tán.  
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(21) 1-2014-01048 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/4545, A61P  

25/28 
(22) 31.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/067027 31.08.2012 (87) WO 2013/030374 A1 07.03.2013 
(30) 61/530,104      01.09.2011 US 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 
(72) LEE, Mei-yin (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Rilapladib dạng tinh thể và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rilapladib dạng tinh thể. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa 
rilapladib dạng tinh thể này.  
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(11) 38518 
(21) 1-2014-01050 (51) 7 F16K  17/16,  17/40, F28F  27/00 

(22) 03.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/067086 03.09.2012 (87) WO2013/030405 07.03.2013 
(30) 11179847.6 02.09.2011 EP 

201120484015.1 29.11.2011 CN 
(71) AUROTEC GMBH  (AT) 

WartenburgerstraBe 1a, A-4840 Vocklabruck, Austria 
(72) ZIKELI Stefan (AT), ECKER Friedrich (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết nối điều chỉnh nhiệt độ và phương pháp vận chuyển 

chất lỏng nhớt sử dụng chi tiết nối điều chỉnh nhiệt độ này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết nối điều chỉnh nhiệt độ (1) để vận chuyển chất lỏng nhớt 
gồm có chi tiết xả áp suất dư (2), chi tiết xả áp suất dư này tách ra bên trong chi tiết nối 
ra khỏi đường ống xả (4) và được lắp cố định vào mép ngoài (5) trên đường ống xả. Sáng 
chế khác biệt ở chỗ, chi tiết xả áp suất dư được thiết kế để mở thông đường ống xả trong 
trường hợp khi có áp suất dư định trước và chi tiết trộn được tạo ra ở bên trong chi tiết 
nối, chi tiết trộn này trộn kỹ dòng chất lỏng ở vùng của chi tiết xả áp suất dư. Đồng thời 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp vận chuyển chất lỏng nhớt sử dụng chi tiết nối 
điều chỉnh nhiệt độ nói trên.  
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(11) 38519 
(21) 1-2014-01055 (51) 7 A23G  3/00 

(22) 01.04.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2014 
(71) Công ty TNHH Tư vấn, Thiết bị và Công nghệ cao A&D  (VN) 

40/30/8 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Hệ (VN) 
(54) Quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở 

điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường và hệ thống thiết bị 

thực hiện quy trình này 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đưa ra quy trình và hệ thống thiết bị làm khô tách nước các 
dung dịch kém chịu nhiệt ngay ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường.  

Nhằm đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất quy trình và thiết bị làm khô 
tách nước của dịch, dùng tác nhân lấy ẩm là không khí khô và nóng (nhiệt độ < 45oC) 
tiếp xúc ngược chiều với dòng màng dịch tự chảy theo phương thẳng đứng ở bề mặt 
ngoài các ống truyền nhiệt dưới tác động của lực trọng trường. Tạo dòng chảy màng của 
dịch bằng cách tạo khe hở nhỏ (từ 0.1 đến 2 mm) ở đáy khoang chứa dịch bao quanh các 
ống dẫn hướng và truyền nhiệt.  
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(11) 38520 
(21) 1-2014-01058 (51) 7 A23J  3/14,  3/16, A23L  1/305,  1/00

(22) 20.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/056337 20.09.2012 (87) WO 2013/043873 28.03.2013 
(30) 61/537,048      20.09.2011 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 
(72) NEAL, Cynthia, S. (US), SEEDS, Jeffrey, K. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa công thức dinh dưỡng dạng bột chứa protein thực vật 

được sấy phun và phương pháp sản xuất sữa công thức dinh 

dưỡng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sữa công thức dinh dưỡng dạng bột chứa ít nhất một protein thực 
vật, như protein đậu hà lan, trong đó ít nhất một phần protein thực vật được sấy phun và 
được trộn khô vào trong sữa công thức dinh dưỡng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất sữa công thức dinh dưỡng này.  
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(11) 38521 
(21) 1-2014-01071 (51) 7 F28D  7/00,  7/08, F28F  13/08, 

D01D  1/09, C08B  1/00, B01J  19/00, 
F28D  7/02,  7/10 

(22) 03.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/067080 03.09.2012 (87) WO2013/030402 07.03.2013 
(30) 11179852.6 02.09.2011 EP 

201220002237.X 05.01.2012 CN 
(71) AUROTEC GMBH  (AT) 

WartenburgerstraBe 1a A-4840 Vocklabruck, Austria 
(72) ZIKELI Stefan (AT), ECKER Friedrich (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống đường ống trao đổi nhiệt và phương pháp vận 

chuyển các chất lưu nhớt nhờ hệ thống này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống đường ống trao đổi nhiệt để vận chuyển các chất lưu nhớt, 
bao gồm các bộ trao đổi nhiệt có kết cấu riêng 
biệt như các bộ phận cấu thành đường ống và có 
sự phân phối kiểm soát nhiệt độ và/hoặc áp suất 
định trước dọc theo hệ thống đường ống và trong 
mặt cắt ngang đường ống. Sáng chế đặc trưng ở 
chỗ các bộ trao đổi nhiệt được tạo ra có dạng các 
bộ phận cấu thành đường ống được bố trí cách 
đều nhau trong hệ thống đường ống. Các khoảng 
cách đều được chọn theo cách sao cho sự phân 
phối nhiệt độ và/hoặc áp suất định trước được duy 
trì dọc theo hệ thống đường ống, phương tiện làm 
nóng chất lưu nhớt vận chuyển trong bộ trao đổi 
nhiệt đường ống được bố trí trong các bộ trao đổi 
nhiệt và các bộ phận trộn tuỳ chọn được sử dụng 
để duy trì, theo mặt cắt ngang đường ống, sự phân 
phối nhiệt độ và áp suất định trước trên mặt cắt 
ngang ống, và ít nhất 30% chiều dài của hệ thống 
đường ống trao đổi nhiệt có các bộ trao đổi nhiệt. 
Sáng chế cũng đề cập tới phương pháp để vận 
chuyển các chất lưu nhớt nhờ các đường ống trao 
đổi nhiệt.  
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(11) 38522 
(21) 1-2014-01074 (51) 7 C07D  403/12, A61K  31/4155,  

31/506, C07D  491/10 
(22) 03.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/GB2012/052445 03.10.2012 (87) WO 2013/050757 A1 11.04.2013 
(30) 11183682.1 03.10.2011 EP 

11183688.8 03.10.2011 EP 
12168395.7 16.05.2012 EP 
12168396.5 16.05.2012 EP 

(71) RESPIVERT LIMITED  (GB) 
50-100 Holmers Farm Way, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 4EG, United 
Kingdom 

(72) ITO, Kazuhiro  (JP), CHARRON, Catherine Elisabeth (CA), KING-UNDERWOOD, 
John  (GB), ONIONS, Stuart Thomas (GB), LONGSHAW, Alistair Ian (GB), 
BROECKX, Rudy (BE), FILLIERS, Walter  (BE), COPMANS, Alex  (BE) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất 1-pyrazolyl-3-(4-((2-anilinopyrimidin-4-

yl)oxy)naphtalen-1-yl)ure làm chất ức chế p38 MAP (protein 

được hoạt hóa bằng tác nhân gây phân bào p38 - p38 mitogen-

activated protein) kinaza, dược phẩm và sản phẩm kết hợp 

chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) là chất ức chế p38 MAP (protein được 
hoạt hóa bằng tác nhân gây phân bào p38 - p38 mitogen-activated protein) kinaza, dược 
phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị các bệnh viêm, bao 
gồm các bệnh viêm phổi, như bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD).  
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(11) 38523 
(21) 1-2014-01088 (51) 7 C11D  3/12,  3/37,  3/50,  11/00,  

17/00 
(22) 08.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/069831 08.10.2012 (87) WO2013/050588 A1 11.04.2013 
(30) 1117231.9      06.10.2011 GB 
(71) GIVAUDAN SA  (CH) 

Chemin de la Parfumerie 5, CH-1214 Vernier, Switzerland 
(72) LOPES SCHIOZER, Adriana (BR), DEL NUNZIO, Mario Jovelino (BR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng và phương pháp điều chế chế 

phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa vi nang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa thành phần nền và các viên nang 

chứa hoạt chất có đường kính tối đa là 200M, khác biệt ở chỗ, thành phần nền có độ 
pH nằm trong khoảng từ 7 đến 11 và chế phẩm này còn chứa tác nhân tạo huyền phù là 
hỗn hợp của đất sét ưa nước và chất làm đặc dạng polyme là muối kim loại kiềm của 
axit polycarboxylic. Các viên nang vẫn được phân tán đều trong chế phẩm trong khoảng 
thời gian dài, do đó cho phép thu được lợi ích của hoạt chất trong quá trình sử dụng chế 
phẩm này.  
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm tẩy rửa dạng lỏng chứa vi 
nang.  
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(11) 38524 
(21) 1-2014-01094 (51) 7 B24D  3/20, C09K  3/14, C09C  1/68, 

B24D  3/34 
(22) 14.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/055529 14.09.2012 (87) WO2013/040423 21.03.2013 
(30) 61/535,530      16.09.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2014 
(71) 1. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC.  (US) 

One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of 
America 
2. SAINT-GOBAIN ABRASIFS  (FR) 
Rue de 1'Ambassadeur, F-78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 

(72) TIAN, Yinggang (CN), KHAUND, Arup K. (US), PEARLMAN, John (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật mài và phương pháp tạo ra vật mài này

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật mài bao gồm nền làm bằng dây thép, các hạt mài gắn với nền, 
các hạt mài này có lớp phủ thứ nhất phủ lên các hạt mài và lớp phủ thứ hai khác với lớp 
phủ thứ nhất phủ lên lớp phủ thứ nhất. Vật mài theo sáng chế còn có lớp liên kết phủ lên 
nền và các hạt mài.  
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(11) 38525 
(21) 1-2014-01101 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 08.01.2013 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CN2013/070222 08.01.2013 (87) WO 2013/107314 A1 25.07.2013 
(30) 10-2012-0005334      17.01.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2014 
(71) GENIP PTE. LTD.  (SG) 

10 Anson Road # 23-14G International Plaza, Singapore 079903, Singapore 
(72) JANG, Min (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp bù cạnh

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo chỉ số cạnh của mẫu hiện tại, và bù cạnh tương 
ứng với chỉ số cạnh cho mẫu hiện tại. Chỉ số cạnh được tạo ra bằng cách sử dụng các 
chênh lệch giữa mẫu hiện tại và hai mẫu lân cận được xác định bởi loại bù cạnh. Do đó, 
chênh lệch giữa các mẫu gốc và các mẫu được khôi phục được giảm một cách hiệu quả 
bằng cách tạo chỉ số cạnh tối ưu. Ngoài ra, số lượng bit cần thiết để giảm các chênh lệch 
được giảm bằng cách cố định dấu bù là dương hoặc âm.  
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(72) Beng Kiok Anthony KOH (SG), Moon Soo KIM (SG) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp định vị một hoặc nhiều thiết bị cùng 

mức 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp định vị một hoặc nhiều thiết bị cùng mức, 
phương pháp này bao gồm xác định thông tin vị trí (ví dụ vị trí địa lý) của thiết bị cùng 
mức yêu cầu; xác định thông tin vị trí của ít nhất một thiết bị cùng mức hiện có để hẹn 
gặp dựa trên thông tin vị trí của thiết bị cùng mức yêu cầu; và truyền thông tin vị trí của 
ít nhất một thiết bị cùng mức hiện có đến thiết bị cùng mức yêu cầu.  
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(22) 07.09.2012 (43) 25.07.2014 
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(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031, Japan 
(72) YAMASHITA, Tatsunori  (JP), NAGAO, Koji  (JP), KOBAYASHI, Shinichi  (JP), 

HAYAKAWA, Satoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất chất chiết trà được xử lý bằng enzym, 

chất chiết trà thu được bằng phương pháp này và đồ uống 

dạng trà 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chiết trà có hương vị đậm đà dễ chịu (Koku), đồ uống dạng trà 
chứa chất chiết trà này và phuơng pháp sản xuất chất chiết trà. Chất chiết trà được sản 
xuất bằng cách xử lý lá trà bằng enzym xenlulaza có mức hoạt tính pectinaza nhiễm tạp 
thấp.  
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430212, China 

(72) WANG, Zhilong (CN), ZHANG, Yanfeng (CN), CHEN, Yilong (JP), XUE, Yongjie 
(CN), TAO, Leiming (CN), LUO, Zhixiang (CN), ZHENG, Xingcai (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác để mêtan hóa cacbon đioxit, phương pháp điều 

chế và phương pháp sử dụng chất xúc tác này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác để mêtan hóa cacbon đioxit, phương pháp điều chế và 
phương pháp sử dụng chất xúc tác này. Chất xúc tác được điều chế bằng cách nung tro từ 
nhà máy điện sinh khối trộn với hỗn hợp niken kim loại ở nhiệt độ cao, thành phần của 
niken kim loại là 2-20% trọng lượng. Phương pháp điều chế bao gồm: 1) điều chế hỗn 
hợp niken kim loại làm dung dịch nước với nồng độ theo khối lượng là 5- 30% ; 2) nung 
tro từ nhà máy điện sinh khối ở nhiệt độ là 300-4000C trong khoảng giữa 20 phút đến 40 
phút đồng hồ; 3) chuyển tỷ lệ vật liệu thô theo phần trăm trọng lượng của thành phần 
niken trong chất xúc tác, trộn dung dịch nước của hỗn hợp niken kim loại điều chế ở 
bước 1 và tro đã nung của nhà máy điện sinh khối ở bước 2) khuấy và quay trong 
khoảng giữa 5 tiếng và 10 tiếng đồng hồ để thấm đều; 4) sấy tro đã thấm của nhà máy 
điện sinh khối ở nhiệt độ giữa 110oC đến 150oC giữa 0,5 tiếng đến 1,5 tiếng đồng hồ và 
5) nung tro đã sấy từ nhà máy điện sinh khối ở nhiệt độ giữa 400oC và 500oC trong 
khoảng giữa 3 tiếng và 6 tiếng đồng hồ. Chất xúc tác không chỉ làm cho chất thải thành 
chất có giá trị mà còn có hoạt tính xúc tác tuyệt vời, chất xúc tác này có thể được sử 
dụng để xúc tác phản ứng hyđrô hóa cacbon đioxit để biến cacbon đioxit thành mêtan, 
và đặc biệt có thể ứng dụng để tái chế nguồn tro từ nhà máy điện sinh khối.  
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(72) ONAGI, Nobuaki (JP), HIBINO, Eiko (JP), OKADA, Susumu (JP), ISHIHARA, 
Tatsumi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ắcquy thứ cấp điện phân không chứa nước

  (57)    Sáng chế đề cập đến ắcquy thứ cấp điện phân không chứa nước, bao gồm: điện cực 
dương, mà nó chứa vật liệu kích hoạt điện cực dương có thể đưa vào và tách ra các 
anion; điện cực âm, mà nó chứa vật liệu kích hoạt điện cực âm có thể tích lũy và giải 
phóng kim loại lithi, hoặc các ion lithi, hoặc cả hai trong số đó; và chất điện phân không 
chứa nước được tạo nên bằng cách hòa tan muối lithi trong dung môi không chứa nước, 
trong đó ắcquy thứ cấp điện phân không chứa nước chứa muối lithi rắn ở 25oC, và điện 
áp phóng điện là 4,0 V.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu đổi màu theo ánh sáng chứa naphtopyran được ngưng 

tụ indeno được thế amino ở vị trí số sáu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu đổi màu theo ánh sáng chứa một số naphtopyran được 
ngưng tụ indeno. Naphtopyran được ngưng tụ indeno có nhóm amin (ví dụ, nhóm 
piperidin hoặc morpholino) được liên kết ở vị trí số 6 và hyaro hoặc nhóm halo (ví dụ, 
flo) được liên kết ở vị trí số 11 của nó. Vật liệu đổi màu theo ánh sáng theo sáng chế có 
thể có phổ hấp thụ bức xạ điện từ dạng đóng được dịch chuyển về phía độ dài bước sóng 
lớn hơn (ví dụ, độ dài bước sóng lớn hơn 390nm), so với vật liệu đổi màu theo ánh sáng 
so sánh. Sáng chế cũng đề cập đến phần tử quang học, như kính mắt, mà bao gồm hợp 
chất đổi màu theo ánh sáng thco sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dây chuyền công nghệ sản xuất các hạt sấy đông khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây chuyền công nghệ (300) để sản xuất các hạt sấy đông khô 
trong điều kiện kín, dây chuyền công nghệ bao gồm ít nhất các thiết bị xử lý sau: một 
buồng phun (302) để tạo giọt và làm đông cứng các giọt chất lỏng để hình thành nên các 
hạt, và một máy sấy đông khô cỡ lớn (304) để sấy đông khô các hạt, trong đó bộ phận 
chuyển tiếp (308) được cung cấp để chuyển tiếp các hạt từ buồng phun (302) tới máy 
sấy đông khô (304), để sản xuất các hạt trong điều kiện khép kín từ đầu đến cuối của 
mỗi một thiết bị (302,304) và bộ phận chuyển tiếp (308) được lắp đặt tách biệt thích hợp 
để hoạt động kín, và buồng phun (302) được lắp đặt thích hợp cho sự tách biệt các giọt 
chất lỏng từ bất cứ mạch làm mát nào.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dây chuyền công nghệ sản xuất các hạt sấy đông khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây chuyền công nghệ (300) để sản xuất các hạt sấy đông khô 
trong điều kiện kín, dây chuyền công nghệ này bao gồm ít nhất các thiết bị xử lý sau: 
một buồng phun (302) để tạo giọt và làm kết đông cứng các giọt chất lỏng để hình thành 
các hạt, và một máy sấy đông khô cỡ lớn (304) để sấy đông khô các hạt, trong đó bộ 
phận chuyển tiếp (308) được cung cấp để chuyển tiếp các hạt từ buồng phun (302) tới 
máy sấy đông khô (304), để sản xuất các hạt trong điều kiện khép kín từ đầu đến cuối 
thì mỗi một thiết bị (302,304) và bộ phận chuyển tiếp (308) được lắp đặt tách biệt thích 
hợp để hoạt động kín, và buồng phun (302) được lắp đặt thích hợp cho sự tách biệt các 
giọt chất lỏng từ bất cứ mạch làm mát nào.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống quản lý quá trình gia công, thiết bị đầu cuối quản 

lý quá trình gia công, phương tiện ghi chương trình máy tính 

và phương pháp quản lý quá trình gia công 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống quản lý quá trình gia công gồm thiết bị tạo hình ảnh (1) và 
thiết bị đầu cuối (2) được bố trí cho mỗi trong số nhiều khu vực gia công (100). Các tập 
dữ liệu hình ảnh, các tập dữ liệu thời gian ghi lại, và các mã nhận dạng bộ phận tạo hình 
ảnh được truyền bởi thiết bị tạo hình ảnh (1) được lưu kết hợp với nhau trong cơ sở dữ 
liệu hình ảnh (DB1). Bộ phận điều khiển (21) của thiết bị đầu cuối (5) hiển thị vùng hiển 
thị tiến độ của mỗi quá trình gia công được thực hiện để sản xuất sản phẩm theo một 
cách sắp xếp định trước trên bộ phận hiển thị (25), và điều khiển bộ phận hiển thị (25) 
để hiển thị tiến độ trong mỗi vùng hiển thị tiến độ theo các nội dung lưu trong cơ sở dữ 
liệu tiến độ (DB6). Ngoài ra, bộ phận điều khiển (21) của thiết bị đầu cuối (5) chỉ định 
một vùng hiển thị tiến độ được hiển thị trên bộ phận hiển thị (25) theo tập dữ liệu được 
cấp từ bộ phận nhập (24), chỉ định các tập dữ liệu hình ảnh tương ứng với vùng hiển thị 
tiến độ được chỉ định bằng cách tham chiếu tới các nội dung lưu trong cơ sở dữ liệu tiến 
độ (DB6) và cơ sở dữ liệu quan hệ tương ứng (DB7), đọc các tập dữ liệu hình ảnh được 
chỉ định từ cơ sở dữ liệu hình ảnh, và điều khiển bộ phận hiển thị (25) để hiển thị các 
hình ảnh được thể hiện bởi các tập dữ liệu hình ảnh.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm vệ sinh răng miệng, chất ức chế hình thành màng 

sinh học do axit và các sản phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua đường miệng có hoạt tính ức chế sự hình thành 
màng sinh học. Chế phẩm dùng qua đường miệng có chứa phần chiết từ thực vật là phần 
chiết nước nóng của cây cải bó xôi Nhật Bản, cây cải canh, cây cải ngọt, củ cải trắng, 
cây cải xoong, cây dương xỉ, cây bạch chỉ Nhật Bản, hoặc cây họ phiên hạnh 
(aizoaceae).  
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(22) 27.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/SE2012/051030 27.09.2012 (87) WO2013/048324 04.04.2013 
(30) 61/540,628     29.09.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2014 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SAMUELSSON, Jonatan (SE), SJOBERG, Rickard (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ giải mã, bộ mã hóa, phương pháp mã hóa và giải mã viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa phép biểu diễn hình ảnh hiện tại của luồng 
viđeo gồm nhiều hình ảnh được thực hiện bởi bộ mã hóa. Theo khía cạnh thứ nhất của 
sáng chế, cờ một bit được báo hiệu, trong đó cờ một bit được kết hợp với hình ảnh tham 
chiếu trong tập mô tả đệm cho hình ảnh hiện tại. Cờ một bit được thiết lập để chỉ báo 
một cách cụ thể tới bộ giải mã là hình ảnh tham chiếu có nằm trong danh sách của các 
ảnh tham chiếu hay không. Danh sách các ảnh tham chiếu chỉ báo các hình ảnh mà có 
thể được sử dụng cho việc giải mã hình ảnh hiện tại.  
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(21) 1-2014-01145 (51) 7 B66C  17/00,  11/00 

(22) 12.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/006552    12.10.2012 (87) WO2013/054538 18.04.2013 
(30) 2011-226565    14.10.2011 JP 
(71) IHI TRANSPORT MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-0044, Japan 
(72) TAKAMATSU, Kaoru (JP), NISHIMURA, Yu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Cần trục dùng cho xe đẩy dạng tời

  (57)     Sáng chế đề cập đến cần trục dùng cho xe đẩy dạng tời bao gồm: dầm (3) được bố trí với 
thiết bị dẫn động di chuyển (2) để di chuyển trên đường ray di chuyển (1); xe đẩy (6) có 
thiết bị dẫn động ngang (5) để đi ngang trên đường ray ngang (4) của dầm (3) và thiết bị 
nâng (8) trên xe đẩy (6) để di chuyển ròng rọc có móc (7) lên và xuống. Cơ cấu điều 
khiển nâng và đi ngang (50) để nâng lên và hạ xuống ròng rọc có móc (7) bằng thiết bị 
nâng (8) và di chuyển ngang xe đẩy (6) bằng thiết bị dẫn động ngang (5) được lắp thông 
qua mặt lắp ghép (51) trên xe đẩy (6). Cơ cấu này giúp giảm một cách đáng kể số lượng 
các cáp tín hiệu để kết nối thiết bị điều khiển với dầm (3) và đơn giản hóa công việc liên 
quan đến kết nối cáp tín hiệu nhờ lắp đặt cần trục dùng cho xe đẩy dạng tời.  
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(22) 03.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/MY2012/000259   03.10.2012 (87) WO/2013/055202 18.04.2013 
(30) PI 2011004876        11.10.2011 MY 
(71) SIME DARBY MALAYSIA BERHAD  (MY) 

19th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, Malaysia 
(72) VEELLU, Jaya Kumar (MY), ABDULLAH, Zainan (MY), ASIS, Ahmad Jaril (MY), 

AHMAD SABRI, Maizatul Putri (MY), MOHAMED YUSOF, Khairul Muis (MY), 
NIK SULAIMAN, Nik Meriam Binti (MY), TAIEB AROUA, Mohamed Kheireddine 
Ben (TN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp thu hồi cao su từ nhựa mủ cao su tự nhiên xốp

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi cao su từ nhựa mủ cao su tự nhiên xốp. 
Phương pháp này bao gồm xử lý sơ bộ nhựa mủ xốp, cô đặc nhựa mủ xốp sử dụng một 
môđun kiểu màng hoặc hai môđun kiểu màng kết hợp với việc bổ sung amoni laurat, tùy 
ý xử lý nhựa mủ xốp cô đặc bằng thể phân tán của tetrametylthiuramđisulfua (TMTD) 
và kẽm oxit (ZnO), trộn nhựa mủ cô đặc với nhựa mủ nước tươi, quay ly tâm hỗn hợp 
này để thu được nhựa mủ cô đặc. Nhựa mủ cô đặc tiếp tục được trộn với nhựa mủ tuơi 
cô đặc và được xử lý bằng amoniac để thu đuợc nhựa mủ cô đặc cuối cùng.  
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(11) 38538 
(21) 1-2014-01167 (51) 7 C07D  217/26,  401/04,  401/10,  

401/14,  413/14,  471/10,  487/04,  
487/08,  487/10,  491/10, A61P  7/02, 
A61K  31/4725,  31/437,  31/4375 

(22) 12.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/059969 12.10.2012 (87) WO2013/056060 18.04.2013 
(30) 61/547,292      14.10.2011 US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) ORWAT, Michael J. (US), PINTO, Donald J.P. (US), SMITH II, Leon M. (US), 
SRIVASTAVA, Shefali (IN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất tetrahyđroisoquinolin được thế làm chất ức chế 

yếu tố XIa 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp chất có công thức (I):  
 

  
 

hoặc các chất đồng phân lập thể, muối dược dụng của chúng, trong đó tất cả các phần tử 
thế được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất này là các chất ức chế yếu tố XIa 
và/hoặc kallikrein huyết tương, có thể được dùng làm thuốc.  
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(86) PCT/EP2012/067704 11.09.2012 (87) WO 2013/037753 21.03.2013 
(30) 11181633.6      16.09.2011 EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) JUNG, Pierre Joseph Marcel (FR), LEIPNER, Joerg (DE), LACHIA, Mathilde Denise 

(FR), DE MESMAEKER, Alain  (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất và phương pháp điều chỉnh tăng trưởng thực vật, và 

phương pháp phòng trừ cỏ dại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất brassinosteroid không steroid mới, quy trình và các 
hợp chất trung gian để điều chế chúng, chế phẩm điều chỉnh tăng trưởng thực vật chứa 
chúng và phương pháp sử dụng chúng để kiểm soát sự tăng trưởng của cây và/hoặc thúc 
đẩy hạt nảy mầm.  
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(21) 1-2014-01177 (51) 7 C25D  3/22,  5/26 

(22) 04.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/006372     04.10.2012 (87) WO 2013/051268 A1 11.04.2013 
(30) 2011-219719     04.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2014 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) IMOKAWA, Toru (JP), TSUCHIMOTO, Kazuaki (JP), MATSUZAKI, Akira (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép được mạ điện

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép được mạ điện có độ sáng bóng cao, 
trong đó ngăn chặn được việc làm suy giảm hiệu quả của dòng điện. Việc mạ điện được 
thực hiện trong bể dung dịch mạ điện chứa ít nhất một hợp chất hữu cơ chứa nhóm 2-
benzothiazolylthio với tổng lượng nhỏ hơn 0,01ppm. Sau đó, việc mạ điện được thực 
hiện trong bể kẽm chứa một hoặc nhiều hợp chất hữu cơ chứa nhóm 2-
benzothiazolylthio với tổng lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 3ppm sao cho lượng 
kẽm lắng phủ chiếm 1 đến 50% tổng khối lượng của toàn bộ lớp mạ.  
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(30) 2011-231049      20.10.2011 JP 
(71) TOYOX CO., LTD.  (JP) 

4371, Maezawa, Kurobe-shi, Toyama 9388585 Japan 
(72) TAKIMOTO Shinji (JP), HAGIHARA Chihiro (JP), MORIKAWA Akira (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mối nối ống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mối nối ống được sử dụng để nối thân ống có thể biến dạng được. 
Mục đích của sáng chế là để ngăn sự sụt áp lực gây ra do sự giảm lượng chất lỏng chảy 
qua thân ống và khớp nối. Do toàn bộ ống lót được biến dạng bằng cách co đường kính 
khi bề mặt nghiêng thứ nhất và bề mặt nghiêng thứ hai dịch chuyển để tiếp cận nhau 
một cách tương đối, phần áp lực tiếp xúc nhẵn tiếp xúc bề mặt với bề mặt ngoài của thân 
ống sao cho đối diện đầu lỗ của khớp nối. Theo đó, ngay cả khi phần lồi được bố trí gần 
đầu lỗ của khớp nối, bề mặt trong của thân ống được ngăn không bị biến dạng theo cách 
nở ra vào phía trong bề mặt đường tròn bên trong của khớp nối.  
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No. 165, Tongshan Road Xuzhou, Jiangsu 221004, P.R. China 
(72) SHI, Xianxin (CN), FENG, Yu (CN), XU, Xiaodong (CN), ZHAO, Yangguang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy bơm nước kiểu trụ trượt và hệ thống điều khiển thủy lực 

của máy bơm nước này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy bơm nước kiểu trụ trượt bao gồm hai cụm pit tông trụ trượt (1, 
2), mỗi cụm có xi lanh chứa nước (11, 12) và xi lanh chứa dầu (12, 22). Pit tông của xi 
lanh chứa nước và pit tông của xi lanh chứa dầu của mỗi cụm pit tông trụ trượt (1, 2) 
dịch chuyển một cách đồng bộ với nhau, và cửa dẫn nước của mỗi thân xi lanh chứa 
nước (111, 211) có van một chiều ở đầu nước vào (12, 23) để cho phép chảy theo một 
chiều từ bên ngoài vào khoang bên trong của thân xi lanh chứa nước và van một chiều ở 
đầu nước ra (14, 24) để cho phép chảy theo một chiều từ khoang bên trong của thân xi 
lanh chứa nước đến cửa nước ra ở bên ngoài. Hai xi lanh chứa dầu (12, 22) được tạo kết 
cấu để đẩy luân phiên dưới sự điều khiển của van điều khiển. Máy bơm nước kiểu trụ 
trượt này giải quyết được những hạn chế về kết cấu và nguyên lý của máy bơm nước 
thông thường và cho phép chuyển đổi giữa hai trạng thái làm việc bằng cách dịch 
chuyển luân phiên hai pit tông của xi lanh chứa nước mà được dẫn động nhờ sự đẩy luân 
phiên của hai xi lanh chứa dầu (12, 22). So với các giải pháp đã biết, dựa trên việc cấp 
nước mà không bị gián đoạn, máy bơm nước kiểu trụ trượt này có thể nâng cao lưu 
lượng dòng ra và áp lực nước. Trên cơ sở này, hệ thống điều khiển thủy lực của máy 
bơm nước kiểu trụ trượt được tạo ra.  
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268 thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận  
(72) Nguyễn Văn Tài (VN) 
(54) Máy và quy trình cân vòi phun điện tử phức hợp dùng phương 

pháp cân chỉnh lưu lượng 

  (57)    Sáng chế đề cập máy cân vòi phun điện tử phức hợp dùng phương pháp cân chỉnh lưu 
lượng để sửa chữa những vòi phun bị hỏng của động cơ đốt trong Diesel, và quy trình 
sửa chữa. Khi cửa (23) đóng, bộ biến điện (5) điều khiển môtơ mặt bích (4) kéo cụm 
bơm cao áp (2) có van an toàn (3) đưa dầu từ thùng dầu nhôm (1) qua bộ điều áp cao và 
thấp (6-8), ống sáo dầu (7), van khóa cao áp (9), đồng hồ áp suất cao và thấp (12-13), 
van xả áp cao (10), cảm biến áp suất dầu (11), ống nối dầu (17) đến vòi phun (18). Bộ 
phát xung điện (14) cấp xung cho vòi phun (18) phun đầu vào bồn phun (19), đến ống 
đong (20) cảm biến lưu lượng (21) đưa tín hiệu về thiết bị báo thông số kỹ thuật cần điều 
chỉnh (22). Nguồn điện một chiều (15-16) cấp điện cho bộ điều khiển xung điện (14) và 
vòi phun (18).  
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(72) TSUCHIMOTO, Kazuaki (JP), IMOKAWA, Toru (JP), MATSUZAKI, Akira  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép được mạ điện

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất tấm thép được mạ điện có độ sáng bóng cao. 
Tấm thép được xử lý điện phân catot trong bể dung dịch mạ điện chứa từ 0,01 đến 3ppm 
theo tổng khối lượng của ít nhất một trong số các hợp chất benzothiazol, 2-
metylbenzothiazol, 2-aminobenzothiazol, và 2-benzothiazolon.  
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(72) Ryosuke EMORI (JP), Noriyuki KAWABATA (JP), Kengo HORl  (JP), Takaaki 

KATOH  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đập có khe hở bằng thép

  (57)    Sáng chế đề cập đến đập có khe hở bằng thép bao gồm các cấu kiện ống thép tự đứng 
được lắp đặt, mỗi cấu kiện này bao gồm cấu kiện móng lồng ống theo hướng thẳng đứng 
được đặt chìm vào trong nền và trụ ống thép tròn được lồng vào trong cấu kiện móng 
lồng ống để được dựng lên. Cấu kiện móng lồng ống được đặt chìm sao cho phần đầu 
trên của cấu kiện móng lồng ống gần như ngang bằng với mặt trên của nền và các chi 
tiết ngang duy trì tư thế dựng đứng của trụ ống thép nhô từ mặt thành trong của cấu kiện 
móng lồng ống. Các chi tiết thẳng đứng được định vị dưới các chi tiết ngang, nhô từ mặt 
bao ngoài của trụ ống thép được lồng vào trong cấu kiện móng lồng ống và khe hở được 
tạo giữa mặt thành trong của cấu kiện móng lồng ống và mặt bao ngoài của trụ ống thép 
được lấp đầy bằng vật liệu chèn.  
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(11) 38546 
(21) 1-2014-01226 (51) 7 B60L  9/00 

(22) 16.04.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102113575 17.04.2013 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chi-Chien LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tìm kiếm các điểm hoạt động tối ưu của động cơ 

và máy phát điện 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp tìm kiếm các điểm hoạt động tối ưu của động cơ và 
máy phát điện được áp dụng cho xe bao gồm động cơ, môđun cấp điện năng, và bộ điều 
khiển trung tâm. Môđun cấp điện năng có máy phát điện và acquy; và bộ điều khiển 
trung tâm có các bộ cảm biến và bộ phận tính toán. Phương pháp tìm kiếm theo sáng chế 
bao gồm các bước: (A) đo tốc độ quay của máy phát điện và tốc độ quay của động cơ; 
(B) tính toán công suất đầu ra trung bình của acquy, công suất nạp điện acquy, mômen 
quay của máy phát điện, và công suất máy phát điện để thu được điểm hoạt động tối ưu 
của công suất đối với máy phát điện; (C) tính toán mômen quay của động cơ và công 
suất động cơ; và (D) kiểm soát mômen quay của động cơ, dựa trên mômen quay của 
máy phát điện, để thu được điểm hoạt động tối ưu của công suất đối với động cơ.  
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(11) 38547 
(21) 1-2014-01240 (51) 7 H04N  7/26 

(22) 15.08.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/050918 15.08.2012 (87) WO/2013/039639 21.03.2013 
(30) 61/535,964 17.09.2011 US 

61/564,799 29.11.2011 US 
61/564,764 29.11.2011 US 
13/585,423 14.08.2012 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2014 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) WANG, Xianglin (US), ZHENG, Yunfei (CN), SEREGIN, Vadim (RU), 
KARCZEWICZ, Marta (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo. Bộ mã 
hóa viđeo tạo lập danh mục dự bị, cho mỗi đơn vị dự báo (PU - Prediction Unit) thuộc về 
đơn vị mã hóa (CU - Coding Unit). Bộ mã hóa viđeo tạo lập danh mục dự bị sao cho mỗi 
dự bị trong danh mục dự bị được tạo lập dựa vào thông tin chuyển động của ít nhất một 
PU khác được tạo lập mà không sử dụng thông tin chuyển động của PU nào trong số các 
PU thuộc về CU. Sau khi tạo lập danh mục dự bị cho PU, bộ mã hóa viđeo tạo lập khối 
viđeo dự báo cho PU dựa vào một hoặc nhiều khối tham chiếu được chỉ báo bởi thông 
tin chuyển động cửa PU. Thông tin chuyển động của PU có thể xác định được dựa vào 
thông tin chuyển động dược chỉ báo bởi dự bị đã chọn trong danh mục dự bị của PU.  
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(11) 38548 
(21) 1-2014-01242 (51) 7 F16F  15/12 

(22) 17.04.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102207080 18.04.2013 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chih-Wen YU (TW), Chun-Hsien WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm bánh răng trục cân bằng

  (57)    Sáng chế đề cập tới cụm bánh răng trục cân bằng có bích truyền động trục cân bằng 
trong, bánh răng truyền động trục cân bằng ngoài, các chi tiết đàn hồi, ít nhất một chốt 
hãm, lò xo hình đĩa, và vòng chặn. Bích truyền động trục cân bằng trong có các vấu nhô 
ra và bích theo trục. Bánh răng truyền động trục cân bằng ngoài có các vấu nhô ra, và 
bích truyền động trục cân bằng trong được lắp bao quanh trong bánh răng truyền động 
trục cân bằng ngoài, trong đó hốc tiếp nhận được tạo ra giữa hai vấu nhô ra liền kề của 
bánh răng truyền động trục cân bằng ngoài. Lò xo hình đĩa đẩy tỳ lên bích truyền động 
trục cân bằng trong và bánh răng truyền động trục cân bằng ngoài. Vòng chặn ngăn 
không cho bánh răng truyền động trục cân bằng ngoài bị trượt theo trục. Cụm bánh răng 
trục cân bằng theo sáng chế có bố trí nằm ngoài theo trục các hốc tiếp nhận, tấm ngoài 
này được tạo ra liền khối với bánh răng truyền động trục cân bằng ngoài, trong đó tấm 
ngoài này có lỗ xuyên để tiếp nhận bích theo trục, và lò xo hình đĩa được bố trí nằm kẹp 
theo trục giữa các vấu nhô ra của bích truyền động trục cân bằng trong và bánh răng 
truyền động trục cân bằng ngoài. 
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(11) 38549 
(21) 1-2014-01246 (51) 7 A61K  31/496,  9/08,  31/185,  

31/191,  31/194,  31/198,  31/661,  
47/02,  47/12,  9/00 

(22) 19.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/077668    19.10.2012 (87) WO 2013/058411 A1 25.04.2013 
(30) 61/548,859    19.10.2011  US 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) OKAMOTO, Ayako (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dung dịch dùng qua đường miệng

  (57)   Sáng chế đề cập đến dung dịch thích hợp dùng qua qua đường miệng chứa 7-[4-(4- 
benzo [b]thiophen-4-yl-piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-on(hợp chất (I)) hoặc 
muối của nó. Dung dịch dùng qua đường miệng này chứa hợp chất (I) hoặc muối của nó, 
và ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm gồm có axit lactic, axit phosphoric, axit glycolic, 
axit malic, axit tartaric, axit xitric, axit sucxinic và axit axetic và có độ pH 2,5 - 4,5.  
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(11) 38550 
(21) 1-2014-01247 (51) 7 C23C  2/06, C21D  9/46, C22C  

18/00,  38/00,  38/06,  38/58, C23C  
2/02,  2/28,  2/40 

(22) 28.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/075215     28.09.2012 (87) WO 2013/047820 A1 04.04.2013 
(30) 2011-217108 30.09.2011 JP 

2011-218046 30.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMlTOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) AZUMA Masafumi (JP), WAKABAYASHI Chisato (JP), NOZAKI Takayuki (JP), 

TAKAHASHI Manabu (JP), FUJITA Nobuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất tấm 

thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất tấm thép 
này. Tấm thép theo sáng chế bao gồm tấm thép nền và lớp mạ trên bề mặt của tấm thép 
nền, tấm thép này có cấu trúc tế vi bao gồm 20 đến 90% thể tích là tổng của hai pha 
mactensit và bainit, cấu trúc còn lại là ferit hoặc austenit dư với lượng nhỏ hơn 8% thể 
tích và/hoặc peclit với lượng nhỏ hơn 10% thể tích. Độ bền kéo của tấm thép này là 
980MPa hoặc cao hơn. Lớp mạ là lớp kẽm nhúng nóng mà chứa oxit của một hoặc nhiều 
nguyên tố Si, Mn, và Al và còn chứa tới 15% Fe, lượng còn lại là Zn và Al và tạp chất 
không tránh được. Trên mặt cắt ngang theo chiều rộng của tấm thép này, tỷ lệ hình chiếu 
của oxit này nằm trong khoảng từ 10 đến 90%.  
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(11) 38551 
(21) 1-2014-01256 (51) 7 D04B  9/10,  15/92,  9/40,  9/56 

(22) 23.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/064423 23.07.2012 (87) WO 2013/041269 28.03.2013 
(30) MI2011A001686     19.09.2011 IT 
(71) LONATI S.P.A.  (IT) 

Via Francesco Lonati, 3 I-25124 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Ettore (IT), LONATI, Tiberio (IT), LONATI, Fausto (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy dệt kim tròn có hai ống kim có cơ cấu để kéo căng sản 

phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy dệt kim tròn có hai ống kim có cơ cấu để kéo căng sản phẩm 
bao gồm kết cấu đỡ (2) có chân (3) và đỡ ống kim dưới (5) và ống kim trên (7). Các ống 
kim (5, 7) có thể dẫn động bằng chuyển động quay quanh các trục (4, 6) đối với kết cấu 
đỡ (2), và cơ cấu (11) để kéo căng sản phẩm (12) chứa bên trong các ống kim (5, 7) và 
bao gồm bộ phận (13) để giữ sản phẩm (12) gần với vùng ở đó vải dệt kim được tạo ra 
bởi các kim (10) chứa trong các ống kim (5, 7), và ống kéo căng (14) được chứa trong 
ống kim trên (7) và di chuyển theo yêu cầu dọc theo trục (6) của ống kim trên (7). Đầu 
dưới của ống kéo căng (14) có thể khớp với vùng sản phẩm (12) mà nằm từ bộ phận giữ 
(13) đến các kim (10) . Bộ phận giữ (13) thích hợp để di chuyển ống kéo căng (14) 
quanh bộ phận giữ (13), và bộ phận (15) để di chuyển tịnh tiến ống kéo căng (14) dọc 
theo trục (6) của ống kim trên (7) được bố trí. Bộ phận giữ (13) bao gồm ống hút (16) 
chứa bên trong và đồng trục với ống kim dưới (5), và chi tiết (17) để khóa sản phẩm (12) 
quay về phía đầu trên của ống hút (16) và được đỡ bằng ống kim trên (7). Chi tiết khóa 
(17) di chuyển theo yêu cầu dọc theo trục (6) của ống kim trên (7) để khớp với hoặc 
tách khỏi đầu trên của ống hút (16).  
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(11) 38552 
(21) 1-2014-01261 (51) 7 H04B  7/06 

(22) 25.06.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/SE2012/050707 25.06.2012 (87) WO2013/048305 04.04.2013 
(30) 61/539,033      26.09.2011 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON  (SE) 

S-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SHI, Nianshan (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Trạm gốc vô tuyến, bộ điều khiển mạng vô tuyến, các phương 

pháp dùng trong trạm gốc vô tuyến và bộ điều khiển mạng vô 

tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp trong trạm gốc vô tuyến (12, 12 ) để điều khiển Phân 
tập phát vòng kín đường lên (Uplink Closed Loop Transmit Diversity - UL CLTD). 
Trạm gốc vô tuyến (12,12') có cấu trúc để điều khiển UL CLTD của thiết bị người dùng 
(10) được phục vụ bởi trạm gốc vô tuyến (12,12'). Trạm gốc vô tuyến thu từ bộ điều 
khiển mạng vô tuyến (15) chỉ dẫn chỉ báo việc loại bỏ của UL CLTD. Trạm gốc vô 
tuyến (12,12') sau đó loại bỏ thao tác liên quan đến UL CLTD đối với thiết bị người 
dùng (10) dựa trên chỉ dẫn được thu.  
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(11) 38553 
(21) 1-2014-01266 (51) 7 G05B  23/02, H04L  12/28 

(22) 28.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/006224    28.09.2012 (87) WO 2013/054482 18.04.2013 
(30) 2011-227347    14.10.2011 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan  
(72) Hideaki, OI (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống chuyển tiếp dữ liệu, thiết bị đọc chuyển tiếp, thiết bị 

đánh dấu chuyển tiếp, thiết bị chuyển tiếp và phương pháp 

chuyển tiếp dữ liệu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thu thập dữ liệu (2) tạo ra thông tin thu thập dựa trên đầu 
vào cảm biến, và phát thông tin cảnh báo tới thiết bị đọc chuyển tiếp (3). Thiết bị đọc 
chuyển tiếp (3) thu thập thông tin cảnh báo từ các thiết bị thu thập dữ liệu (2), tạo ra 
thông tin cảnh báo tích hợp bằng cách tích hợp thông tin cảnh báo, và phát thông tin 
cảnh báo tích hợp tới thiết bị đánh dấu chuyển tiếp (4). Thiết bị đánh dấu chuyển tiếp (4) 
lưu trữ thông tin cảnh báo tích hợp thu được từ thiết bị đọc chuyển tiếp (3), và phát 
thông tin cảnh báo tích hợp đáp ứng cho tín hiệu yêu cầu dữ liệu từ thiết bị đọc đánh dấu 
chuyển tiếp (5). Thông tin cảnh báo được tạo theo định dạng mà trong đó thông tin có 
thể được phát từ thiết bị thu thập dữ liệu (2) tới thiết bị đọc đánh dấu chuyển tiếp (5), và 
thông tin cảnh báo tích hợp được tạo ra theo định dạng giống với định dạng của thông 
tin cảnh báo.  
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(11) 38554 
(21) 1-2014-01269 (51) 7 H04W  88/14, H04M  3/42, H04W  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2014 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) ZEMBUTSU, Hajime (JP), TAMURA, Toshiyuki (JP), lWAI, Takanori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mạng lõi bao gồm các nút mà đóng vai trò như là các nút quản lý sự 
di động của thiết bị đầu cuối và khác nhau đối với các chức năng dịch vụ mà các nút cấp 
tới thiết bị đầu cuối. Dựa trên thông tin thuê bao và thông tin thiết bị đầu cuối, nút cần 
được kết nối tới thiết bị đầu cuối được lựa chọn trên phía mạng lõi, phụ thuộc vào đặc 
tính dịch vụ được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối hoặc loại của thiết bị đầu cuối và thiết bị 
đầu cuối được kết nối tới nút được lựa chọn.  
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(11) 38555 
(21) 1-2014-01270 (51) 7 G06F  3/14,  9/44 

(22) 18.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/007460 18.09.2012 (87) WO 2013/042921 A1 28.03.2013 
(30) 10-2011-0094588      20.09.2011 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Hye-Won KOO (KR), Han-Jun KU (KR), Do-Yeon KIM (KR), Eun-Joo LEE (KR), 

Chung-Kyu LEE (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp chạy ứng dụng trong thiết bị đầu cuối 

di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp chạy ứng dụng trong thiết bị đầu cuối di 
động. Thiết bị này bao gồm màn hiển thị để hiển thị trên màn hình hiện thời đối tượng 
thứ nhất để chạy ứng dụng thứ nhất tương ứng với loại sự kiện chạm, và bộ điều khiển để 
hiển thị đối tượng thứ nhất để chạy ứng dụng thứ nhất theo loại sự kiện chạm, và hiển thị 
đối tượng thứ hai để chạy ứng dụng thứ hai theo loại sự kiện chạm đã xảy ra trên đối 
tượng thứ nhất trong khi hiển thị đối tượng thứ nhất này.  
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(11) 38556 
(21) 1-2014-01278 (51) 7 D04B  9/10 

(22) 23.07.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/064383  23.07.2012 (87) WO 2013/041267 28.03.2013 
(30) MI2011A001681      19.09.2011 IT 
(71) LONATI S.P.A.  (IT) 

Via Francesco Lonati, 3, I-25124 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Ettore (IT), LONATI, Tiberio  (IT), LONATI, Fausto  (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy dệt kim tròn có hai ống kim để sản xuất sản phẩm dệt kim 

dạng ống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy dệt kim tròn có hai ống kim (1) để sản xuất sản phẩm dệt kim 
dạng ống bao gồm kết cấu đỡ (2) có chân (3) để tỳ lên nền mà đỡ ống kim dưới (5). Kết 
cấu đỡ (2) bao gồm ít nhất trụ (6) được kéo dài gần như thẳng đứng, nhô lên trên từ chân 
(3) và đỡ ống kim trên (8) bố trí bên trên ống kim dưới (5). Máy dệt (1) bao gồm bộ 
phận (9) để dẫn động ống kim dưới (5) và ống kim trên (8) bằng chuyển động quay 
quanh các trục của chúng (4, 7). Bộ phận dẫn động (9) bao gồm động cơ chính (10) 
được nối động với ống kim dưới (5) và với ống kim trên (8) bởi trục chính (11) mà được 

bố trí trong trụ (6) và được định hướng để trục (12) của nó là thẳng đứng. ống kim trên 
(8) được đỡ bởi cần (13) được đỡ bởi trụ (6) để có thể quay quanh trục (12) của trục 
chính (11). Máy dệt (1) bao gồm bộ phận (14) để quay cần (13) quanh trục (12) của trục 
chính (11) đối với trụ (6) để chuyển ống kim trên (8) từ vị trí hoạt động, ở đó ống kim 
trên này được bố trí đồng trục với ống kim dưới (5), sang vị trí không hoạt động, ở đó 
ống kim trên này được đặt cách với trục (7) của nó theo hướng bên với trục (4) của ống kim 
dưới (5), và ngược lại. Bộ phận quay (14) được tạo ra bởi cùng một động cơ chính (10).  
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(11) 38557 
(21) 1-2014-01281 (51) 7 A63H  33/04,  33/08,  33/10 

(22) 20.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/007536 20.09.2012 (87) WO/2013/042953 28.03.2013 
(30) 10-2011-0096253 23.09.2011 KR 

10-2012-0086355 07.08.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) 1. SYNTHIA JAPAN CO., LTD.  (JP) 

1-53-3-101 Izumi, Suginami-ku, Tokyo, Japan 
2. KAJIN GROUP PTE. LTD.  (SG) 
20 Collyer Quay, #23-01, Singapore (049319) 

(72) KIM, Sang Hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cấu trúc răng cưa có khả năng lắp với khối đồ chơi và khối đồ 

chơi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cấu trúc răng cưa trong đó cấu trúc răng cưa ngoài và cấu trúc răng 
cưa trong ăn khớp với nhau để hỗ trợ chức năng điều chỉnh góc nối chính xác, và đề cập 
đến khối đồ chơi bao gồm cấu trúc này. Răng cưa theo sáng chế bao gồm cấu trúc răng 
cưa ngoài và cấu trúc răng cưa trong, trong đó cấu trúc răng cưa ngoài có mặt trong có 
một hoặc nhiều khu vực mà phần răng cưa trong của cấu trúc răng cưa ngoài bao gồm ít 
nhất hai hoặc nhiều răng cưa trong của cấu trúc răng cưa ngoài được tạo ra trên đó, và 
cấu trúc răng cưa trong có mặt ngoài có một hoặc nhiều khu vực mà phần răng cưa ngoài 
của cấu trúc răng cưa trong tương ứng với phần răng cưa trong của cấu trúc răng cưa 
ngoài và chứa ít nhất hai hoặc nhiều răng cưa ngoài của cấu trúc răng cưa trong được tạo 
ra trên đó. Do đó, góc nối của các khối sẽ được lắp bởi lực từ của nam châm có thể được 
điều chỉnh chính xác, và khi góc nối của các khối được điều chỉnh chính xác, các mặt 
nối của các khối rất phẳng.  
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(11) 38558 
(21) 1-2014-01284 (51) 7 A23L  3/34, A01N  35/02,  37/02, 

A01P  1/00, A23L  3/3463,  3/3481,  
3/3508,  3/3517, C02F  1/50 

(22) 06.11.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/063655 06.11.2012 (87) WO2013/081777 06.06.2013 
(30) 61/565,276     30.11.2011 US 
(71) ANITOX CORPORATION  (US) 

1055 Progress Circle, Lawrenceville, GA 30043, United States of America 
(72) Julio PIMENTEL (US), Kurt RICHARDSON (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm diệt vi sinh vật và phương pháp bảo quản nước, thực 

phẩm/thức ăn và thành phần thực phẩm/thức ăn 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm diệt vi sinh vật kéo dài thời hạn sử dụng của nước, thực 
phẩm/thức ăn hoặc các thành phần của thực phẩm/thức ăn, chứa:  
axit nonanoic với lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 25% trọng lượng, 
este của axit hữu cơ với lượng nằm trong khoảng từ 1% đến 25% trọng lượng,  
một alđehyt hoặc hỗn hợp gồm các alđehyt có 1 đến 24 nguyên tử cacbon với lượng nằm 
trong khoảng từ 1% đến 50% trọng lượng,  
hỗn hợp gồm các axit hữu cơ có 1 đến 24 nguyên tử cacbon, và nước.  
Sáng chế còn đề xuất phương pháp bảo quản nước, thực phẩm/thức ăn hoặc các thành 
phần của thực phẩm/thức ăn.  
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(11) 38559 
(21) 1-2014-01287 (51) 7 C08J  3/24,  3/20, C08L  23/22,  

51/08,  77/00 
(22) 28.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CA2012/000909 28.09.2012 (87) WO2013/044370 04.04.2013 
(30) 11183163.2      28.09.2011 EP 
(71) LANXESS BUTYL PTE. LTD.  (SG) 

3A International Business Park, #07-10/18, ICON@IBP Tower B, Singapore, 609935, 
Singapore 

(72) SIEGERS, Conrad (DE), SCHENKEL, Ralf-Ingo (DE), KRISTA, Rayner (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình sản xuất liên tục chế phẩm đàn hồi dẻo nhiệt không 

chứa halogen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất liên tục chất đàn hồi dẻo nhiệt được lưu hóa theo 
cách động lực bao gồm nhựa dẻo nhiệt và chất đàn hồi không được halogen hóa với hàm 
lượng multiolefin lớn hơn 3,5%mol được biến đổi tại chỗ với anhydrit carboxylic. Quy 
trình này tạo ra vật liệu có độ dãn dài đứt và độ bền kéo giới hạn được cải thiện mà có 
thể được sản xuất một cách kinh tế và ít tác động đến môi trường.  
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(11) 38560 
(21) 1-2014-01289 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

18/00,  38/60, C23C  2/02,  2/06,  
2/28 

(22) 28.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/075230     28.09.2012 (87) WO 2013/047830 A1 04.04.2013 
(30) 2011-216967     30.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan  
(72) WAKABAYASHI, Chisato (JP), AZUMA, Masafumi (JP), FUJITA, Nobuhiro (JP), 

SANO, Kohichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng 

hợp kim hóa và phương pháp sản xuất các thép tấm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến thép tấm mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao, có độ bám dính mạ, 
khả năng tạo hình, và khả năng mở rộng lỗ thích hợp với độ bền kéo giới hạn là 980MPa 
hoặc cao hơn, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng bao gồm lớp mạ kẽm nhúng nóng được tạo 
ra trên bề mặt thép tấm bản. Thép tấm bản chứa các nguyên tố sau tính theo % khối 
lượng C:0,05-0,4; Si: 0,01-3,0; Mn: 0,1-3,0; Al: 0,01-2,0; trong đó Si + Al > 0,5%, P: 
giới hạn đến 0,04% hoặc thấp hơn; S: giới hạn đến 0,05% hoặc thấp hơn; N: giới hạn 
đến 0,01% hoặc thấp hơn; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất thường gặp. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập thép tấm mạ kẽm nhúng nóng hợp kim hóa có độ bền cao và 
phương phảp sản xuất các thép tấm này.  
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(11) 38561 
(21) 1-2014-01291 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/06, C23C  2/06, B21B  3/00, C22C  
18/04,  38/58, C23C  2/12,  2/28 

(22) 28.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/075214     28.09.2012 (87) WO 2013/047819 A1 04.04.2013 
(30) 2011-218040     30.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) AZUMA, Masafumi (JP), WAKABAYASHI, Chisato (JP), NOZAKI, Takayuki  (JP), 

FUJITA, Nobuhiro (JP), TAKAHASHI, Manabu  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép tấm mạ kẽm nhúng nóng, thép tấm mạ kẽm nhúng nóng 

hợp kim hóa và phương pháp sản xuất các thép tấm này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến thép tấm mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao có tính dị hướng vật 
liệu thấp, khả năng tạo hình tốt với độ bền kéo giới hạn là 980MPa hoặc cao hơn. Thép 
tấm này bao gồm lớp mạ kẽm nhúng nóng được tạo ra trên bề mặt của bản thép tấm. Bản 
thép tấm chứa các thành phần sau (tính theo % khối lượng): C: 0,1-0,40, Si:0,5-3,0, Mn: 
1,5-3,0, O: giới hạn đến 0,006 hoặc thấp hơn, P: giới hạn đến 0,04 hoặc thấp hơn, S: giới 
hạn đến 0,01 hoặc thấp hơn, Al: giới hạn đến 2,0 hoặc thấp hơn, N: giới hạn đến 0,01 
hoặc thấp hơn, và lượng còn lại là Fe và các tạp chất thường gặp. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến thép tấm mạ kẽm nhúng nóng hợp kim hóa có độ bền cao và phương pháp 
sản xuất các thép tấm này.  
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(11) 38562 
(21) 1-2014-01295 (51) 7 G06F 17/30 

(22) 21.04.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Xuân Hiếu  (VN) 
(54) Quy trình lựa chọn quảng cáo để hiển thị cùng với một nội 

dung văn bản dựa trên cả nội dung văn bản đang đọc và lịch 

sử đọc văn bản của người dùng 

  (57)   Sáng chế đề xuất đến quy trình lựa chọn quảng cáo để hiển thị cùng với một nội dung 
văn bản dựa trên cả nội dung văn bản đang đọc và lịch sử đọc văn bản của người dùng. 
Đầu vào của quy trình là thông tin về các văn bản mà người dùng đã đọc, thông tin về 
văn bản mà người dùng đang đọc, thông tin về các văn bản của các quảng cáo cần lựa 
chọn; tất cả đều ở dạng các tập hợp chứa các bộ {chủ đề, trọng số thể hiện độ tương 
đồng về mặt chủ đề} và {khái niệm, trọng số thể hiện độ tương đồng về mặt khái niệm}. 
Đầu ra là danh sách các quảng cáo phù hợp nhất để hiển thị cùng với nội dung văn bản 
đang đọc.  
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(11) 38563 
(21) 1-2014-01296 (51) 7 G06F 19/00, 19/24, 17/27 

(22) 21.04.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2014 
(71) Viện nghiên cứu công nghệ FPT  (VN)

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Xuân Hiếu (VN) 
(54) Quy trình suy diễn ra chủ đề của văn bản

  (57)     Sáng chế đề xuất đến quy trình suy diễn ra được những chủ đề phù hợp nhất với nội 
dung một văn bản, trong số những chủ đề đã được xây dựng sẵn. Một chủ đề, được đề 
cập trong sáng chế, là một tập hợp chứa các cặp từ khóa, trọng số} trong đó từ khóa là 
các từ hoặc cụm từ có trong tập hợp chứa từ hoặc cụm từ có sẵn, còn trọng số là độ phù 
hợp của từ khóa trong chủ đề. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình lựa chọn ra được 
quảng cáo phù hợp nhất với nội dung một trang Web, từ một tập hợp các quảng cáo, để 
hiển thị cùng với trang Web, có sử dụng quy trình suy diễn chủ đề đã nêu trên.  
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(72) WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế đề 
xuất quy trình tìm ra tập hợp hình ảnh chuẩn. Tập hợp hình ảnh chuẩn xác định các hình 
ảnh chuẩn có khả năng sử dụng để dự báo liên cấu trúc cho hình ảnh hiện thời và hình 
ảnh sau hình ảnh hiện thời theo thứ tự giải mã. Theo một số phương án làm ví dụ, quy 
trình tìm ra tập hợp hình ảnh chuẩn có thể bao gồm bước thiết lập nhiều tập hợp con 
hình ảnh chuẩn kết hợp với nhau cùng tạo thành tập hợp hình ảnh chuẩn.  
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(72) WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa ®÷ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế đề 
xuất các kỹ thuật xuất ra và loại bỏ hình ảnh đã giải mã ra khỏi bộ nhớ đệm hình ảnh đã 
giải mã (DPB: Decoded Pieture Buffer). Các kỹ thuật theo sáng chế có thể loại bỏ hình 
ảnh đã giải mã ra khỏi bộ nhớ DPB trước khi mã hóa hình ảnh hiện thời. Ví dụ, các kỹ 
thuật theo sáng chế có thể loại bỏ hình ảnh đã giải mã nếu hình ảnh đã giải mã đó không 
được xác định trong tập hợp hình ảnh chuẩn của hình ảnh hiện thời.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo. Cụ thể, sáng chế đề 
xuất các kỹ thuật thiết lập các danh mục hình ảnh chuẩn. Các danh mục hình ảnh chuẩn 
có thể được thiết lập từ các tập hợp con hình ảnh chuẩn của tập hợp hình ảnh chuẩn. 
Theo một số phương án làm ví dụ, các kỹ thuật này có thể lặp lại việc liệt kê các hình 
ảnh chuẩn được xác định trong các tập hợp con hình ảnh chuẩn cho tới khi số lượng mục 
nhập trong danh mục hình ảnh chuẩn bằng số lượng mục nhập tối đa cho phép trong 
danh mục hình ảnh chuẩn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép có kết cấu thép mà thu được bằng cách thực hiện gia nhiệt 
ở nhiệt độ vùng đồng bộ kép là nhiệt độ Ac1 hoặc cao hơn và thấp hơn nhiệt độ Ac3 
trong thời gian gia nhiệt 15 giây hoặc lâu hơn và 35 giây hoặc nhanh hơn, tiếp theo, thực 
hiện làm nguội sơ bộ tới khoảng nhiệt độ 250oC hoặc cao hơn và 380oC hoặc thấp hơn 
trong thời gian 3 giây ở tốc độ làm nguội 0,5oC/giây hoặc lớn hơn và 30oC/giây hoặc 
thấp hơn, và thực hiện lưu giữ trong khoảng nhiệt độ 260oC hoặc cao hơn và 370oC hoặc 
thấp hơn trong thời gian 180 giây hoặc lâu hơn và 540 giây hoặc nhanh hơn. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép này.  
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Patent Services Group, 101 Columbia Road, AB-2B, P. O. Box 2245, Morristown, New 
Jersey 07962-2245, United States of America 

(72) RAGHURAMA, Raju (IN), MUTUKURI, Srinivas S N (IN), SRIVASTAVA, 
Abhilasha (IN), KUMBARAGERI, Reddappa Reddy (IN), BANAVALI, Rajiv (US), 
FOOKEN, Michael (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tinh chế nước

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tinh chế nước chứa thành phần magie oxit và chất kết dính. 
Theo một số phương án, chất kết dính được chọn từ nhóm bao gồm, chất kết dính dạng 
polyme, canxi nhôm silicat, và hỗn hợp của chúng. Theo một số phương án, chất kết 
dính dạng polyme được chọn từ nhóm bao gồm polymetyl metacrylat, polyetylen, và 
hỗn hợp của chúng và chế phẩm theo sáng chế chứa chất kết dính dạng polyme với hàm 
lượng nằm trong khoảng từ 12% đến 20% khối lượng. Theo các phương án khác, chế 
phẩm theo sáng chế chứa chất kết dính canxi nhôm silicat với hàm lượng nằm trong 
khoảng từ 1% đến 15% khối lượng.  

 
 
 
 
 
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
280 

(11) 38569 
(21) 1-2014-01332 (51) 7 D06N  3/14,  3/00,  3/02,  3/18, 

D06M  15/05,  15/09,  15/564 
(22) 16.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/070480    16.10.2012 (87) WO2013/057099 25.04.2013 
(30) PCT/CN2011/001733       18.10.2011 CN 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) lRNICH, Rolf (DE), ZHAO, Xuehui (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình sản xuất vải dệt được phủ, vải dệt được phủ thu 

được bằng quy trình này và muối oni hữu cơ để sản xuất vải 

dệt được phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vải dệt được phủ bao gồm ít nhất các bước a) cho 
lớp nền vải dệt tiếp xúc với dung dịch phân tán trong nước A chứa ít nhất một muối và ít 
nhất một xenluloza biến tính, b) cho lớp nền vải dệt tiếp xúc với dung dịch phân tán 
trong nước B chứa ít nhất một polyme được chọn từ nhóm gồm có polyuretan, 
polyacrylat và polybutadien và c) tiến hành kết tủa polyuretan trong hoặc trên lớp nền 
vải dệt. Muối của dung dịch phân tán A là muối oni hữu cơ của một hoặc nhiều nguyên 
tố của nhóm chính thứ năm của bảng tuần hoàn các nguyên tố. Sáng chế còn đề cập đến 
vải dệt được phủ có thể thu được bằng quy trình theo sáng chế và đề cập đến việc muối 
oni hữu cơ của một hoặc nhiều nguyên tố của nhóm chính thứ năm của bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hữu ích để sản xuất vải dệt được phủ.  
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(54) Thể phân tán polyisoxyanat khối trong nước, chế phẩm xử lý 

sợi và sợi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thể phân tán polyisoxyanat khối trong nước có độ bền của thể phân 
tán trong nước tuyệt vời, có thể tạo ra độ bền màng phủ cao, độ bền cơ học tuyệt vời làm 
chất xử lý sợi chứa flo, và có thể tạo ra sợi có tính bền giặt cao; và chế phẩm xử lý sợi 
chứa thể phân tán polyisoxyanat khối trong nước. Thể phân tán polyisoxyanat khối trong 
nước chứa nước và polyisoxyanat khối có ít nhất các nhóm thành phần từ 1) đến 3) dưới 

đây, polyisoxyanat khối có đường kính hạt phân tán trung bình  nằm trong khoảng từ 1 
đến 250 nm:  
1) nhóm polyisoxyanat có ít nhất một nhóm monome diisoxyanat được chọn từ nhóm 
bao gồm monome diisoxyanat béo và monome diisoxyanat vòng béo;  
2) nhóm polyetylen oxit có nhóm hydroxyl ở một đầu; và  
3) nhóm chất tạo khối.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất (4-phenylimidazol-2-yl)etylamin hữu dụng làm chất 

điều biến kênh natri và dược phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazol có tác dụng dùng trong y khoa, dược phẩm chứa 
nó, quy trình điều chế nó và các hợp chất trung gian được sử dụng trong quy trình này. 
Cụ thể, sáng chế đề cập đến chất điều biến imidazol Nav1.8 có công thức (I):   
 

  
 
hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R1, R2, R3, R4 và R5 có nghĩa như được xác định 
trong bản mô tả. Chất điều biến imidazol Nav1.8 này rất hữu ích trong việc điều trị nhiều 
(loại/chứng) rối loạn, cụ thể là chứng đau.  
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(54) Bộ khóa bánh xe máy tự động

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ khóa bánh xe máy tự động gồm càng trái (1a) và càng phải (1b) 
lắp bản lề trên tấm (11) và bàn đạp (2), khác biệt ở chỗ, bàn đạp (2) lắp bản lề với thanh 
trái (3a) và thanh phải (3b), bàn đạp (2) lắp với trục (6) trượt trong lỗ của thanh trên (4) 
và thanh dưới (13), lò xo đẩy (5) đẩy chốt (14) và trục (6), chốt móc (7) móc chốt (14) 
để giữ trục (6) không trượt lên, thiết bị (10) kéo chốt móc (7) đến vị trí nam châm (9) 
hút, chốt ngang (12) đi lên đẩy chốt móc (7) về trạng thái ban đầu nhờ lò xo kéo (8), nhờ 
vậy, khi bánh xe máy tỳ vào bàn đạp (2), càng trái (1a) và càng phải (1b) quay tạo ra khe 
hẹp giữ bánh xe bên trong.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
284 

(11) 38573 
(21) 1-2014-01351 (51) 7 B03D  1/012,  1/01, B01D  1/014,  

1/02 
(22) 17.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/060526 17.10.2012 (87) WO2013/059259 25.04.2013 
(30) 61/548,408      18.10.2011 US 
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.  (US) 

300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, United States of America 
(72) NAGARAJ Devarayasamudram R. (US), RICCIO Peter (US), BHAMBHANI Tarun 

(IN), ROTHENBERG Alan S. (US), QUlNTANAR Carmina (CL), WANG Bing (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tuyển nổi bọt  

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình tuyển nổi bọt bao gồm việc bổ sung chất gom cấu thành bởi 
muối amoni hữu cơ của axit chứa lưu huỳnh với lượng làm giàu khoáng chất có giá trị 
vào ít nhất một công đoạn của quy trình tuyển nổi bọt để thu hồi các khoáng chất có giá 
trị từ thân quặng khoáng.  
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Takashi (JP), YAMAMOTO, Hiroshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý nước thải hữu cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xử lý nước thải hữu cơ có khả năng ngăn 
ngừa mảng bám sinh học trên màng thẩm thấu ngược của thiết bị có màng thẩm thấu 
ngược để xử lý nước đã qua xử lý sinh học chứa nitơ amoniac, với chi phí thấp. Theo hệ 
thống và phương pháp này, hóa chất chứa clo như natri hypoclorit được bổ sung vào 
nước đã qua xử lý sinh học chứa nitơ amoniac để tạo ra phản ứng giữa nitơ amoniac và 
hợp chất này trong bể chứa trong 3 phút hoặc lâu hơn. Do đó, cloramin được tạo ra trong 
nước đã qua xử lý sinh học sao cho đạt được nồng độ clo hữu hiệu bằng 2ppm hoặc cao 
hơn, và nước đã qua xử lý sinh học chứa cloramin này được cấp vào thiết bị có màng 
thẩm thấu ngược.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng và quy trình sản xuất tấm thép 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao mà bao gồm tấm thép 
chứa các thành phần chính và chứa ít nhất 40% tổng thể tích của bainit và mactenxit, 8 
đến 60% thể tích austenit dư, và nhỏ hơn 40% thể tích ferit, phần còn lại là tổ chức 
không thể tránh khỏi khác. Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng theo sáng chế có, ở mặt phân 
cách giữa lớp kết tủa được tạo ra bằng cách mạ kẽm nhúng nóng và tấm thép nền, hợp 
chất liên kim loại chứa Fe, Al, Zn, và các tạp chất không thể tránh khỏi và có độ dày 

trung bình nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2 m, hợp chất liên kim loại này có đường kính 

hạt tính thể nằm trong khoảng từ 0,01 đến 1 m. Sau khi lớp mạ được tạo ra bằng cách 
mạ kẽm nhúng nóng được loại bỏ, bề mặt của tấm thép nền có độ nhám trung bình cộng 

Ra nằm trong khoảng từ 0,1 đến 2,0 m và có đường cong độ nhám trong đó các đoạn 

đồng mức có chiều dài trung bình RSm nằm trong khoảng từ 5 đến 300 m. Do đó, tạo 
ra tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao sử dụng tấm thép có độ bền cao làm nền 
và có khả năng tạo hình tuyệt vời mà có thể hạn chế được sự nứt hoặc gãy.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng được hợp kim hóa và quy trình 

sản xuất tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng được hợp kim hoá có độ bền cao thu 
được bằng cách cho bề mặt của tấm thép có độ bền cao này mạ kẽm nhúng nóng được 
hợp kim hoá, và được tạo ra từ tấm thép chứa ngoài các thành phần chính tính theo % 
trọng lượng, còn chứa ít nhất là 40% thể tích bainit và/hoặc mactenxit, 8 đến 60% thể 
tích austenit dư, và nhỏ hơn 40% thể tích ferit, phần còn lại là các tạp chất không thể 
tránh khỏi. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất tấm thép này.  
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(72) SATO, Koichi (JP), YAMANAKA, Shintaro  (JP), FUJlTA, Soshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao và quy trình sản 

xuất tấm thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao chứa thành phần 
chính, tấm thép này có ít nhất 40% trọng lượng ferit như pha chính theo tỷ lệ thể tích, và 
8 đến 60% austenit dư, tổ chức còn lại bao gồm một hoặc nhiều tổ chức trong số bainit, 
mactenxit, hoặc peclit. Các hạt austenit trong đó ứng suất dư trung bình (sigmaR) của nó 
thoả mãn biểu thức - 400MPa<=sigmaR<=200MPa (công thức (1)) có mặt với lượng 
bằng 50% hoặc lớn hơn trong tấm thép mạ kẽm nhúng nóng. Bề mặt của tấm thép này có 
lớp mạ kẽm nhúng nóng chứa ít hơn 7% trọng lượng Fe, phần còn lại là Zn, Al và các 
tạp chất không thể tránh khỏi.  
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HAMAMATSU, Norio  (JP), LICHT, Stuart (US), WELDON, Stephen Craig (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Protein dung hợp chứa biến thể FGF21 để điều trị rối loạn 

chuyển hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein dung hợp chứa polypeptit và biến thể protein của yếu tố 
sinh trưởng nguyên bào sợi (fibroblast growth factor 21 - FGF21) với các đặc tính dược 
lý được cải thiện. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chỉnh các rối 
loạn liên quan đến FGF21, bao gồm tình trạng bệnh lý về chuyển hóa.  
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Bernhard Hubert (DE), LICHT, Stuart  (US), LOEW, Andreas  (DE), WELDON, 
Stephen Craig  (US) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Protein dung hợp chức năng kép để điều trị rối loạn chuyển 

hóa 

  (57)   Sáng chế đề cập đến các protein mới chứa yều tố tăng trưởng nguyên bào sợi 21 
(Fibroblast growth factor 21-FGF21) và các chất điều hòa chuyển hóa khác, bao gồm 
các biến thể của chúng, đã biết để cải thiện các đặc tính chuyển hoá ở đối tượng dùng 
chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giá cán, cơ cấu và phương pháp bịt kín cổ trục cán của máy 

cán 

  (57)   Sáng chế đề cập đến cơ cấu và phương pháp bịt kín cổ trục cán của máy cán bằng cách 
bố trí đệm kín (6, 64) giữa vòng hắt dầu của trục cán (52, 54) có bề mặt dọc trục thứ 
nhất và bề mặt dọc trục thứ hai đối diện của đĩa giữ vỏ trục cán (30). Đệm kín được đẩy 
tiếp xúc tỳ vào một bề mặt trong số các bề mặt dọc trục nhờ nguồn chất lưu được gia áp, 
như không khí nén chẳng hạn. Do đệm kín mòn trong khi diễn ra hoạt động của cổ trục 
cán nên chất lưu được gia áp duy trì tiếp xúc đẩy giữa đệm kín và bề mặt dọc trục. Phần 
còn lại của đệm kín không tiếp xúc được giữ nguyên ép tiếp xúc với bề mặt dọc trục đối 
diện ghép đôi, ví dụ bề mặt của vòng hắt dầu của trục cán hoặc đĩa giữ. Một cách có lợi, 
đệm kín được chứa trong đĩa giữ cố định trong mối quan hệ dọc trục đối diện nhau với 
vòng hắt dầu quay.  
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(72) CHEN, Wanshi (CN), MONTOJO, Juan (US), MEYLAN, Arnaud (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển công suất truyền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị điều khiển công suất truyền. Cụ thể là, sáng 
chế đề cập đến kỹ thuật điều khiển công suất truyền để truyền dữ liệu liên kết lên đầu 
tiên trên kênh dùng chung liên kết lên vật lý (PUSCH) trong thủ tục truy nhập ngẫu 
nhiên trên kênh truy nhập ngẫu nhiên (RACH). Trường hợp thực hiện việc điều chỉnh 
mức điều khiển công suất để truyền thông báo đầu tiên trên kênh PUSCH sẽ có lợi hơn 
so với trường hợp thực hiện việc điều chỉnh mật độ phổ công suất dùng để truyền kênh 
truy nhập ngẫu nhiên vật lý (PRACH) thành công do có sự chênh lệch dải thông, v.v.. 
Kênh PRACH vận chuyển thông tin RACH được truyền bởi thiết bị người dùng (UE) 
khi đăng ký hoặc khi có cuộc gọi xuất phát từ trạm cơ sở Kênh PRACH bao gồm phần 
đầu và phần thông báo. Phần đầu là một loạt tín hiệu có "mức tăng" công suất truyền ở 
tần số vô tuyến để tăng công suất theo mức tăng công suất đã thiết lập cho đến khi đạt 
tới số lượng phần đầu tối đa hoặc khi trạm cơ sở có thông báo báo nhận. Khi thiết bị UE 
thu được thông tin chỉ báo khẳng định thu nhận thành công, thì thiết bị này sẽ truyền 
phần thông báo của kênh PRACH chứa dữ liệu thông báo và dữ liệu điều khiển có mức 
điều chỉnh hệ số khuếch đại công suất độc lập.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý gạo trước khi nghiền thành bột gạo và 

thiết bị để sử dụng trong phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý gạo trước khi nghiền thành bột gạo và thiết bị để 
sử dụng phương pháp này để làm giảm mạnh độ cứng của gạo mà không cần bước rửa và 
ngâm bằng nước. Phương pháp này bao gồm bước đồng nhất độ ẩm để cung cấp không 
khí có độ ẩm thấp vào gạo đã xay có hàm lượng ẩm nằm trong khoảng 13,0~16,0% ( 
w.b.%), để điều chỉnh hàm lượng ẩm trong gạo đã xay đến nằm trong khoảng từ 11,0 
~13,0% ( w.b.%), do đó làm đồng nhất độ ẩm và bước điều chỉnh độ ẩm để thêm nước 
vào các hạt gạo đã đi qua bước làm đồng nhất cho đến khi hàm lượng ẩm trong mỗi hạt 
gạo của gạo đạt đến nằm trong khoảng 20,0~45,0%( w.b.%), và làm dễ dàng hấp thụ 
nước vào nhân của mỗi hạt gạo đã xay sau khi thêm nước.  
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phương pháp vận hành hệ thống đốt cháy sử dụng thiết bị hấp 

thụ sấy phun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm lượng khí thải trong điều kiện hoạt động ở 
trạng thái ổn định để sử dụng với hệ thống loại lưu huỳnh có tháp lọc khí khô. Bột canxi 
hydroxit khô được phun vào đường dẫn khí và làm ướt trong thiết bị hấp thụ sấy phun. 
Tiếp đó, vữa đặc tạo ra được lắng đọng trên các túi lọc trong thiết bị lọc dạng túi. 
Phương pháp này có thể được thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn so với thiết bị hấp thụ sấy 
phun, cho phép loại lưu huỳnh sớm hơn trong quá trình đốt cháy, cụ thể là trong quá 
trình khởi động nồi hơi ở điều kiện nguội ở nhiệt độ môi trường. Hoạt động của nồi hơi 
cũng có thể ở chế độ dự phòng, chế độ bù, chế độ giảm hoặc tăng tùy thuộc vào điều 
kiện vận hành khác nhau. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp vận hành hệ thống đốt 
cháy sử dụng thiết bị hấp thụ sấy phun.  
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(21) 1-2014-01398 (51) 7 B29C  49/02,  49/08, B65D  1/00, 

B29L  22/00 
(22) 03.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/075635     03.10.2012 (87) WO2013/051601 11.04.2013 
(30) 2011-219932     04.10.2011 JP 
(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.  (JP) 

1-1, Ichigaya-kaga-cho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo-to, Japan 
(72) AKITOMO SEKINE (JP), MIE OOTA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phôi mẫu và chai nhựa

  (57)    Sáng chế đề cập đến phôi mẫu (10) bao gồm phần miệng (11), phần thân (20) có đường 
kính trong D1, và phần đáy (30). Theo hình dạng mặt cắt ngang, phần đáy (30) có bề mặt 
ngoài (31) có phần trung tâm của bề mặt ngoài (35) có bán kính R1 và phần mép của bề 
mặt ngoài (36) có bán kính R2, và bề mặt trong (32) có phần trung tâm của bề mặt trong 
(37) có bán kính R3 và phần mép của bề mặt trong (38) có bán kính R4, và thỏa mãn các 
mối quan hệ (a) R2<R1, (b) D1/2<R3<R1, và (c) R4<R3. Bằng cách tạo ra phần đáy (30) 
của phôi mẫu theo hình dạng phẳng, độ dày của đầu thấp hơn của đáy chai nhựa có thể 
tăng tương ứng sau quá trình đúc thổi, nhờ đó ngăn chai nhựa khỏi bị ép bẹp tại đầu thấp 
hơn của phần đáy trong quá trình vận chuyển và giao hàng, mặc dù bên trong được giữ 
dưới áp suất.  
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(11) 38585 
(21) 1-2014-01399 (51) 7 C07D  413/04,  413/14,  417/14,  

471/04,  487/04,  498/10,  513/04, 
A61K  31/506, A61P  35/00 

(22) 26.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/IB2012/055133   26.09.2012 (87) WO2013/046136 04.04.2013 
(30) 61/539,553      27.09.2011 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland  
(72) CHO, Young Shin (KR), LEVELL, Julian Roy (GB), TOURE, Bakary-Barry  (CA), 

YANG, Fan (CN), CAFERRO, Thomas  (US), LEI, Huangshu (US), LENOIR, 
Francois  (CA), LIU, Gang  (US), PALERMO, Mark G.  (US), SHULTZ, Michael 
David  (US), SMITH, Troy (US), COSTALES, Abran Q. (US), PFISTER, Keith Bruce 
(US), SENDZIK, Martin (DE), SHAFER, Cynthia (US), SUTTON, James (US), ZHAO, 
Qian (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất 3-pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-on và dược phẩm chứa 

nó có tác dụng ức chế protein isoxitrat dehydrogenaza (IDH) 

đột biến  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó R1-R6 có nghĩa như được xác định trong bản mô 
tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) này 
dùng để điều trị bệnh.  
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(11) 38586 
(21) 1-2014-01405 (51) 7 A01G 9/00, 9/10 

(22) 28.04.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2014 
(75) Nguyễn Thế Hùng  (VN)

35C Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Sỏi gốm xốp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giá thể dùng trong nông nghiệp, cụ thể là đề cập đến sỏi gốm xốp. 
Sỏi gốm xốp được làm từ các thành phần như: (a) Đất sét với lượng bằng khoảng 20%; 
(b) Đất phù sa với lượng bằng khoảng 30%; (c) Phế liệu nông nghiệp với lượng bằng 
khoảng 44%; và (d) Các chất vi lượng bao gồm bo, sắt, coban, đồng. . . với lượng bằng 
khoảng 1%. Sỏi gốm xốp có dạng hình trụ, có độ xốp nằm trong khoảng từ 50% đến 
60%, đường kính nằm trong khoảng từ 8mm đến 10mm, chiều dài nằm trong khoảng từ 
5mm đến 30mm, các lỗ xốp liên thông tạo thành một mạng các ống mao quản, đường 

kính các ống mao quản nằm trong khoảng từ 1 m đến 200 m.  
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(11) 38587 
(21) 1-2014-01410 (51) 7 A61K  36/185,  36/736,  36/889, 

A61P  36/53, A61K  9/00, A61P  
17/02,  17/06,  17/08 

(22) 10.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/003802 10.09.2012 (87) WO2013/045031 04.04.2013 
(30) 11007992.8      30.09.2011 EP 
(71) ALNAPHARM GMBH & CO. KG  (DE) 

Poppenbutteler Bogen 68, 22399 Hamburg, Germany 
(72) NAHAVANDI Ali (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài da

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài da, chứa chất dẫn thuốc tương thích với da, 
dầu dừa, dầu hạt dẻ và/hoặc dầu hạt phi, và dầu cây lá han.  
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(11) 38588 
(21) 1-2014-01413 (51) 7 B62K  5/027,  25/20, B60G  3/14,  

3/20,  21/05, B62M  7/12 
(22) 01.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/075326   01.10.2012 (87) WO 2013/051493 A1 11.04.2013 
(30) 2011-222265 06.10.2011 JP 

2012-199612 11.09.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) TSUJII, Eiichirou (JP), TERADA, Junji (JP), UENO, Atsushi  (JP), YAMADA, 

Masatoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Phương tiện giao thông hai bánh sau chạy điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông hai bánh sau chạy điện nhằm đạt được việc 
giảm trọng lượng của thân phương tiện giao thông mà vẫn đảm bảo điện dung ắc quy.  

Để đạt được mục đích nêu trên, phương tiện giao thông hai bánh sau chạy điện 
theo sáng chế được tạo kết cấu để nghiêng khung thân phương tiện của mình khi chuyển 
hướng bao gồm khung thân phương tiện (3), cặp các tay đòn sau bên trái (31L) và phải 
(31R), ắc quy (25, 71, 72) và bộ giảm xóc (61). Khung thân phương tiện bao gồm ống 
cổ (5), phần nghiêng phía trước (6), phần bên dưới (7) và phần nghiêng sau (8). Phần 
nghiêng phía trước kéo dài chếch xuống dưới và về phía sau từ ống cổ. Phần bên dưới 
gồm phần đỡ trước (A3) đỡ phần đầu trước của bộ giảm xóc. Phần bên dưới kéo dài về 
phía sau theo hướng trước-sau của phương tiện từ phần đầu sau của phần nghiêng phía 
trước. Phần nghiêng sau bao gồm phần đỡ ắc quy (27), và kéo dài chếch lên trên và về 
phía sau từ phần đầu sau của phần bên dưới. Trục xoay (A1) được bố trí nằm về phía sau 
của phần đỡ trước và bên dưới phần đỡ ắc quy.  
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(11) 38589 
(21) 1-2014-01417 (51) 7 B01D  53/56 

(22) 25.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/057111 25.09.2012 (87) WO/2013/049058 04.04.2013 
(30) 61/540,806 29.09.2011 US 

13/548,150 12.07.2012 US 
(71) BABCOCK & WILCOX POWER GENERATION GROUP, INC.  (US) 

20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203, U.S.A. 
(72) Jankura, Bryan. J. (US), SILVA, Anthony, A. (US), CAMPOBENEDETTO, Edward, J. 

(US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm giảm mức phát thải và phương pháp loại bỏ 

chất gây ô nhiễm trong khí ống khói 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm mức phát thải trong các khoảng thời gian 
thay đổi như khởi động để sử dụng với hệ thống khử lưu huỳnh bằng thiết bị làm sạch 
khí khô. Bột canxi hydroxit khô được phun vào đường dẫn dòng khí và hydrat hóa trong 
thiết bị hấp thụ sấy phun. Tiếp đó, bột hydrat hóa thu được được lắng trên các túi lọc 
trong buồng lọc. Bước này có thể được thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn so với thiết bị hấp 
thụ sấy phun mà mặt khác có thể vận hành, cho phép sự khử lưu huỳnh diễn ra sớm hơn 
trong quy trình đốt, như trong quá trình khởi động hệ thống đốt nguội ở nhiệt độ môi 
trường. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp loại bỏ chất gây ô nhiễm trong 
khí ống khói.  
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(11) 38590 
(21) 1-2014-01419 (51) 7 B29D  35/10,  35/00, A43B  23/02 

(22) 06.03.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/ES2012/070139    06.03.2012 (87) WO2013/050634 11.04.2013 
(30) PCT/ES2011/070692        05.10.2011 ES 
(71) SIMPLICITY WORKS EUROPE, S.L.  (ES) 

c/ Juan Manuel de la Morena, 2-entlo., E-03205 Elche, Alicante, Spain 
(72) HERNANDEZ HERNANDEZ, Adrian (ES) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình sản xuất vật phẩm ba chiều linh hoạt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật phẩm ba chiều linh hoạt, quy trình này bao 
gồm các bước: cắt các đoạn (4) mà sẽ tạo thành vật liệu bên ngoài của vật phẩm được 
tạo ra, chuẩn bị khuôn (1) và khuôn ngược (3) có các bề mặt đối nhau trơn mà các đoạn 
cắt (4) tạo thành vật liệu bên ngoài đặt trên đó, các đoạn cắt này, theo cạnh khuôn và 
khuôn ngược, phân định mạng lưới các kênh (6) mà vật liệu dẻo nóng chảy được phun 
qua đó.  
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(21) 1-2014-01420 (51) 7 A61K  47/48,  38/23, A61P  9/00,  

29/00,  11/00 
(22) 30.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/071507 30.10.2012 (87) WO2013/064508 10.05.2013 
(30) 11187735.3      03.11.2011 EP 
(71) 1. BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
2. BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 

(72) FLAMME, lngo (DE), KOBBERLING, Johannes (DE), LERCHEN, Hans-Georg (DE), 
GRIEBENOW, Nils (DE), SCHOHE-LOOP, Rudolf (DE), WITTROCK, Sven (DE), 
KOLLNBERGER, Maria (DE), WUNDER, Frank (DE), REDLlCH, Gorden (DE), 
KNORR, Andreas (DE), MARLEY, July (GB), PRITCHARD, lain (GB) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Tiền dược chất được tạo thành chủ yếu từ polyetylen glycol 

chứa adrenomedulin, quy trình điều chế tiền dược chất này 

và thuốc chứa tiền dược chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tiền dược chất được tạo thành chủ yếu từ polyetylen glycol (PEG) 
chứa adrenomedulin và quy trình điều chế tiền dược chất này. Tiền dược chất theo sáng 
chế là hữu hiệu để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh và để sản xuất thuốc để điều trị 
và/hoặc ngăn ngừa các bệnh, cụ thể là bệnh tim mạch, các rối loạn do bị phù và/hoặc 
viêm.  
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(11) 38592 
(21) 1-2014-01432 (51) 7 C22C  38/00, B21B  1/26,  3/00, 

C21D  9/46, C22C  18/04,  38/06,  
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(22) 28.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/075098     28.09.2012 (87) WO 2013/047755 A1 04.04.2013 
(30) 2011-218774     30.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2014 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KAWATA, Hiroyuki (JP), MARUYAMA, Naoki (JP), MURASATO, Akinobu (JP), 

MINAMI, Akinobu  (JP), YASUI, Takeshi  (JP), KUWAYAMA, Takuya (JP), BAN, 
Hiroyuki (JP), HIRAMATSU, Kaoru (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm thép mạ kẽm nhúng nóng 

được hợp kim hóa và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép nền có lớp mạ kẽm nhúng nóng được tạo ra trên bề mặt 
của nó, trong đó, trong cấu trúc của tấm thép trong khoảng 1/8 độ dày đến 3/8 độ dày 
trong 1/4 độ dày của tấm từ bề mặt, tỷ lệ thể tích của pha austenit dư bằng 5% hoặc nhỏ 
hơn, và tỷ lệ thể tích tổng cộng của pha bainit, pha ferit bainitic, pha mactenxit mới và 
pha mactenxit ram bằng 40% hoặc lớn hơn, đường kính hạt tinh thể hữu ích trung bình 

bằng 5,0 m hoặc nhỏ hơn, đường kính hạt tinh thể hữu ích lớn nhất bằng 20 m hoặc 

nhỏ hơn, và lớp được khử cacbon có độ dày nằm trong khoảng từ 0,01 m đến 10,0 m 
được tạo ra trên phần lớp bề mặt, trong đó mật độ của các oxit phân tán trong lớp được 
khử cacbon nằm trong khoảng từ 1,0 x 1012 đến 1,0 x 1016 oxit/m2, và đường kính hạt 
trung bình của các oxit bằng 500 nm hoặc nhỏ hơn.  
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(22) 12.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/076415      12.10.2012 (87) WO 2013/054872 A1 18.04.2013 
(30) 2011-227057      14.10.2011 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) INOUE, Yoshiharu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén chứa 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4-yl-piperazin-1-

yl)butoxyl-1H-quinolin-2-on hoặc muối của nó và phương pháp 

sản xuất viên nén này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nén chứa 7-[4-(4-benzo[b]thiophen-4-yl-piperazin-1-
yl)butoxy]-1H-quinolin-2-on hoặc muối của nó làm thành phần hoạt tính, mà có khả 
năng phân rã, độ ổn định cất giữ và độ bền quang tuyệt vời và phương pháp sản xuất 
viên nén này.  
Viên nén theo sáng chế là viên nén lúc chưa bao chứa 7-[4-(4- benzo [b]thiophen-4-yl-
piperazin-1-yl)butoxy]-1H-quinolin-2-on hoặc muối của nó làm thành phần hoạt tính, 
các tá dược như lactoza, tinh bột ngô, và xenluloza vi tinh thể; các chất gây rã như 
hydroxypropylxenluloza được thế thấp, natri croscarmenloza, và tinh bột natri 
carboxymetyl; các chất liên kết như hydroxypropylxenluloza; các chất làm trơn như 
stearat;  
và ngoài ra còn bao gồm lớp bao ngoài chứa hypromenloza; bột talc; titan oxit; chất tạo 
màu; và tương tự, lớp bao ngoài được phủ lên bề mặt của viên nén lúc chưa bao.  
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SHINOHARA, Hisashi (JP), HIRATA, Yuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc điều trị bệnh tiền phòng của mắt chứa rebamipit và 

chất giữ nước mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp gồm rebamipit và chất giữ nước mắt làm thuốc để điều trị 
các bệnh tiền phòng của mắt.  
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MINAMI, Akinobu (JP), YASUI, Takeshi (JP), KUWAYAMA, Takuya (JP), BAN, 
Hiroyuki (JP), HIRAMATSU, Kaoru (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm thép mạ kẽm nhúng nóng 

được hợp kim hóa và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền cao và tương tự có khả 
năng cắt bằng máy tuyệt vời, mà có tính dẻo cao trong khi đảm bảo độ bền cao với độ 
bền kéo lớn nhất bằng 900 MPa hoặc lớn hơn. Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng có độ bền 
cao này có độ dày tấm nằm trong khoảng từ 0,6 đến 5,0 mm và có lớp mạ trên bề mặt 
của tấm thép với các thành phần được thiết tập trong các khoảng thích hợp, trong đó cấu 
trúc của tấm thép chứa từ 40 đến 90% pha ferit và 3% hoặc lớn hơn pha austenit dư theo 
tỷ lệ thể tích. Sáng chế cũng đề cập đến tấm thép mạ kẽm nhúng nóng được hợp kim hoá 
có độ bền cao và phương pháp sản xuất các tấm thép này.  
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
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Hiroyuki  (JP), HIRAMATSU, Kaoru (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm thép mạ kẽm nhúng nóng 

được hợp kim hóa và phương pháp sản xuất chúng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến tấm thép chứa C, Si, Mn, P, S, Al, N, O, phần còn lại là Fe và các 
tạp chất không thể tránh khỏi, trong khoảng từ 1/8 độ dày trong 1/4 độ dày tấm từ bề 
mặt đến 3/8 độ dày trong 1/4 độ dày tấm từ bề mặt của tấm thép nền, cấu trúc của tấm 
thép nền chứa, theo tỷ lệ thể tích, 3% hoặc lớn hơn pha austenit dư, 50% hoặc nhỏ hơn 
pha ferit, và 40% hoặc lớn hơn pha cứng, mật độ lệch mạng trung bình là 5 x 1013/m2 
hoặc lớn hơn, lượng C dạng dung dịch rắn chứa trong pha austenit dư nằm trong khoảng 
từ 0,70 đến 1,00% trọng lượng, tỷ lệ cường độ ngẫu nhiên tia X của sắt mạng lập phương 
diện tâm trong cấu trúc của pha austenit dư bằng 3,0 hoặc nhỏ hơn, tỷ lệ giữa đường 
kính hạt theo hướng cán và đường kính hạt theo hướng chiều rộng tấm của pha austenit 
dư nằm trong khoảng từ 0,75 đến 1,33, hơn nữa, lớp mạ kẽm nhúng nóng được tạo ra 
trên bề mặt của tấm thép nền và độ dày tấm nằm trong khoảng tư 0,6 đến 5,0 mm.  
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(72) KAWATA, Hiroyuki (JP), MARUYAMA, Naoki  (JP), MURASATO, Akinobu  (JP), 

MINAMI, Akinobu  (JP), YASUI, Takeshi  (JP), KUWAYAMA, Takuya  (JP), BAN, 
Hiroyuki  (JP), HIRAMATSU, Kaoru  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng và phương pháp sản xuất tấm 

thép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lớp mạ kẽm nhúng nóng hoặc lớp mạ kẽm nhúng nóng được hợp 
kim hoá được tạo ra trên bề mặt của tấm thép nền chứa 40 đến 90% pha ferit và 5% hoặc 
nhỏ hơn pha austenit dư, và tỷ lệ ferit không được tái kết tinh so với toàn bộ pha ferit 
bằng 50% thể tích hoặc nhỏ hơn, và hơn nữa tỷ lệ đường kính hạt là giá trị, của các hạt 
tinh thể trong pha ferit, đường kính hạt trung bình theo hướng cán chia cho đường kính 
hạt trung bình theo hướng chiều rộng tấm nằm trong khoảng từ 0,75 đến 1,33, tỷ lệ 
chiều dài là giá trị, của các cấu trúc cứng được phân tán theo các hình dạng riêng rẽ, 
chiều dài trung bình theo hướng cán chia cho chiều dài trung bình theo hướng chiều 
rộng tấm nằm trong khoảng từ 0,75 đến 1,33, và tỷ lệ kích thước trung bình của các tạp 
chất bằng 5,0 hoặc nhỏ hơn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp hoàn nguyên vật liệu chứa sắt oxit và thiết bị để 

thực hiện phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp hoàn nguyên vật liệu chứa sắt oxit, trong đó vật liệu 
chứa sắt oxit tạo ra tầng chất rắn trong lò hoàn nguyên và vật liệu chứa sắt oxit được 
chuyển hóa thành vật liệu đã hoàn nguyên sơ bộ trong lò hoàn nguyên bằng ít nhất một 

khí hoàn nguyên sơ bộ được đưa vào tầng chất rắn ở áp suất p1. ít nhất một phần vật liệu 
đã hoàn nguyên sơ bộ này, tốt hơn nếu toàn bộ vật liệu đã hoàn nguyên sơ bộ, được đưa 
từ lò hoàn nguyên vào thiết bị khí hóa nấu chảy ở đó cuối cùng vật liệu này được hoàn 
nguyên bằng khí hoàn nguyên ở áp suất p2. Khí đỉnh lò có áp suất p3 được làm chuyển 
hướng ra khỏi khoang bên trên tầng chất rắn trong lò hoàn nguyên và ít nhất một khí 
thải chứa bụi có áp suất p4 được làm chuyển hướng ra khỏi tầng chất rắn trong lò hoàn 
nguyên. Mối quan hệ p1>p4 và p1>p3 , tốt hơn nếu cả p4>p3, được áp dụng ở đây. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để thực hiện phương pháp này.  
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(72) VAN ROOYEN Jacques (ZA), MILLER Duncan Edward Bach (ZA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất viên nang

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất viên nang (12) để chứa chất (14) bao gồm 
các bước tạo thân viên nang (2) có một đầu kín (5) và đầu đối diện hở (6); tạo màng 
ngăn (4) có một đầu kín (7) và đầu đối diện hở 8; nạp một phần thân (2) với chất (14); 
tạo khoang kín khí; tạo môi trường khí nitơ bên trong khoang; tác động chân không cục 
bộ vào khoang; đỡ mặt ngoài (43) của thân (2); đỡ mặt trong (102) của màng ngăn (4); 
đồng thời đỡ thân (2) và màng ngăn (4), đưa đầu kín (7) của màng ngăn (4) vào đầu hở 
(6) của thân (2) cho đến khi các vùng của thân 2 và màng ngăn 4 chồng khít với nhau, 
nhờ đó sẽ đóng kín đầu hở (6) của thân (2) và tạo ra khoang (104) mà chất (14) được giữ 
trong đó; và hàn nhiệt các vùng xếp chồng của thân viên nang (2) và màng ngăn (4) với 
nhau để bịt kín khoang (104).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất viên nang

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất viên nang (12) để chứa chất (14) bao gồm các 
bước tạo thân viên nang (2) có một đầu kín (5), đầu đối diện hở (6) và chiều dài định 
trước xác định giữa các đầu (5, 6); tạo màng ngăn (4) có một đầu kín (7), đầu đối diện 
hở 8 và chiều dài định trước xác định giữa các đầu (7, 8); nạp đầy một phần thân (2) 
bằng chất (14); lắp đầu kín (7) của màng ngăn (4) vào trong đầu hở 6 của thân (2) sao 
cho các vùng của thân (2) và màng ngăn (4) chồng khít với nhau với các đầu hở của thân 
viên nang 2 và màng ngăn (4) là đều, nhờ đó sẽ đóng kín đầu hở 6 của thân (2) và tạo 
thành khoang (104) mà chất (14) được giữ trong đó, và hàn nhiệt các đầu đều của thân 
(2) và màng ngăn (4) với nhau để bịt kín khoang 104.  
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Frank (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất 5-[2-tert-butyl-5-(4-flo-phenyl)-1H-imidazol-4-yl]-3-(2,2-

dimetyl-propyl)-3H-imidazo[4,5-b]-pyridin-2-ylamin để điều trị 

bệnh ung thư buồng trứng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-[2-tert-butyl-5-(4-flo-phenyl)-1H-imidazol-4-yl]-3-(2,2-
dimetyl-propyl)-3H-imidazo[4,5-b]-pyridin-2-ylamin để sử dụng trong liệu pháp kết hợp 
với gemxitabin, xisplatin hoặc carboplatin để điều trị bệnh ung thư buồng trứng ở động 
vật có vú cần điều trị.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất axit amino acrylic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình đơn giản, tiết kiệm và nhanh chóng để điều chế hợp chất 
axit amino acrylic có công thức chung (I) có đồng thời hoạt tính kháng khuẩn và kháng 
ký sinh trùng sốt rét (kháng bệnh sốt rét), có hiệu suất và độ tinh khiết cao. Quy trình 
này bao gồm bước gia nhiệt amin (A) và pantolacton hoặc pantolacton được thế (B) 
trong dung môi được chọn từ cyclohexan, benzen, toluen, xylen, điphenylete, anisol, 
dioxan, . . . ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 110 đến 150 độ C trong khoảng 24 giờ; tiếp 
theo là bước tăng nhiệt độ hỗn hợp tới nhiệt độ nằm trong khoảng từ 200 đến 230 độ C 
trong khoảng từ 15 đến 25 phút; tiếp theo là bước làm nguội hỗn hợp phản ứng thô tới 
nhiệt độ phòng để thu được hợp chất theo sáng chế.  
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(11) 38603 
(21) 1-2014-01485 (51) 7 C09J  7/02, A61F  13/02, B65B  

11/10 
(22) 23.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/077321   23.10.2012 (87) WO 2013/061951 A1 02.05.2013 
(30) 2011-233069      24.10.2011 JP 
(71) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 8410017 Japan 
(72) MIYACHIKA Takafumi (JP), TAKADA Kiyotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất bao gói băng dính nhạy áp lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để sản xuất bao gói băng dính nhạy áp lực thích hợp 
trong sản xuất hàng loạt. Phương pháp sản xuất theo sáng chế giúp cho việc sản xuất bao 
gói băng dính nhạy áp lực là bao gói băng dính nhạy áp lực (10) chứa băng dính nhạy áp 
lực (14) có nền đỡ (18) và lớp chất dính (12) được bố trí trên một mặt của nền đỡ (18), 
bao gói băng dính nhạy áp lực bao gồm màng tách (16) theo đó lớp chất dính của băng 
dính được gắn tách ra được. Theo phương pháp này, băng dính (14) được gắn vào nền 
màng tách (116), và được gấp thành hai. Sau đó, các băng dính (14) được bịt kín bằng nhiệt 
và được gắn tạm thời vào một nền màng tách (116), và nền màng tách (116) được cắt.  
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(11) 38604 
(21) 1-2014-01488 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 24.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/071083 24.10.2012 (87) WO 2013/060743 02.05.2013 
(30) 11250870.0      25.10.2011 EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel (CH) 
(72) RUSClO, Dani (IT), GREIM, Olivier (CH), PLOJOUX, Julien (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Thiết bị tạo ra khí dung và phương pháp đốt nóng chất nền 

tạo thành khí dung 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ra khí dung, bao gồm: vỏ được cấu tạo để chứa chất nền 
tạo thành khí dung có khoang bên trong, bộ phận đốt nóng được cấu tạo để được chứa 
bên trong khoang bên trong của chất nền tạo thành khí dung, và cơ cấu điều chỉnh được 
cấu tạo để di chuyển bộ phận đốt nóng giữa các vị trí đốt nóng bên trong khoang bên 
trong, hoặc di chuyển bộ phận đốt nóng từ ví trí thứ nhất gần vị trí thứ nhất của chất nên 
tạo thành khí dung, tới vị trí thứ hai cách xa chất nền tạo thành khí dung và sau đó tới vị 
trí thứ ba gần vị trí thứ hai của chất nền tạo thành khí dung, hoặc di chuyển bộ phận đốt 
nóng về phía và cách xa bề mặt bên trong của khoang bên trong.  

 
  
 
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
316 

(11) 38605 
(21) 1-2014-01504 (51) 7 C07B  37/00, C07C  31/04 

(22) 09.05.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2014 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chế biến Dầu khí (PVPro)  

(VN) 

Số 4 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Anh Đức (VN), Đặng Thanh Tùng (VN), Lê Phúc Nguyên (VN), Bùi Vĩnh 

Tường (VN), Vũ Thị Thanh Nguyệt (VN), Trần Văn Trí (VN) 
(54) Chất xúc tác dùng để chuyển hóa hỗn hợp H2/CO2 thành 

metanol và phương pháp sản xuất metanol sử dụng chất xúc 

tác này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất xúc tác dùng để chuyển hóa hỗn hợp H2/CO2 thành metanol 
trên cơ sở CuO/ZnO/Al2O3 được biến tính với CeO2 và ZrO2. Chất xúc tác này chứa:  

(i) chất mang -Al2O3 với lượng nằm trong khoảng từ 8 đến 22% khối lượng của chất 
xúc tác;  
(ii) pha hoạt tính là hỗn hợp của CuO với lượng từ 20 đến 40% khối lượng của chất xúc 
tác và ZnO với lượng từ 20 đến 40% khối lượng của chất xúc tác;  
(iii) pha biến tính là hỗn hợp của oxit CeO2 với lượng từ 4 đến 16% khối lượng của chất 
xúc tác và ZrO2 với lượng từ 8 đến 22% khối lượng của chất xúc tác,  

trong đó chất mang -Al2O3 được điều chế từ nhôm hydroxit Tân Bình, là nguồn nguyên 
liệu sẵn có, rẻ tiền có các tính chất hóa lý phù hợp cho chất xúc tác tổng hợp metanol. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất metanol từ hỗn hơp H2/CO2 bao gồm 
bước: cho dòng nguyên liệu chứa H2/CO2 tiếp xúc và thực hiện phản ứng với nhau trên 
chất xúc tác của sáng chế.  
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(11) 38606 
(21) 1-2014-01516 (51) 7 C07D  307/88, A61K  31/365, A61P  

9/10, C07F  9/655, A61K  31/665, 
A61P  25/20 

(22) 26.09.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/CN2012/081963 26.09.2012 (87) WO 2013/053287 A1 18.04.2013 
(30) 201110309074.X     13.10.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2014 
(71) SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (CN) 

No. 238 Tianshan Street, Hi-Tech. Development District Shijiazhuang, Hebei 050035, 
P. R. China 

(72) WANG, Wei (CN), ZHOU, Yayao (CN), LIU, Ya'nan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất (-)-(S)-3-(3'-hydroxy)-butylphtalit, este của hợp chất 

này và dược phẩm chứa hợp chất này hoặc este của hợp chất 

này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất (-)-(S)-3-(3'-hydroxy)-butylphtalit (hợp chất có công thức I) 
và este thu được từ phản ứng giữa hợp chất này với axit. Các hợp chất này đã được chứng 
minh qua các thử nghiệm là có khả năng phòng và điều trị bệnh thiếu máu cục bộ não và 
có tác dụng cải thiện giấc ngủ. Axit được sử dụng là axit vô cơ hoặc hữu cơ dược dụng. 
Axit vô cơ là axit nitric, axit sulfuric hoặc axit phosphoric. Ngoài gốc axit, axit hữu cơ 
còn chứa ít nhất một nhóm được chọn trong số nhóm amino, nhóm hydroxyl, và nhóm 
carboxyl. Không hợp chất nào trong số các hợp chất có công thức I và este của nó là chất 
tan trong nước. Este thu được từ hợp chất này với axit còn được cho phản ứng với axit 
hoặc bazơ để tạo muối, muối này tan trong nước và được sử dụng để bào chế thuốc tiêm. 
Các thử nghiệm đã cho thấy rằng muối này không kích thích mạch. Sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất nêu trên hoặc este của hơp chất này.  
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(11) 38607 
(21) 1-2014-01528 (51) 7 C12N  15/62, C07K  14/00 

(22) 10.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/069981 10.10.2012 (87) WO 2013/053719 18.04.2013 
(30) 11184706.7      11.10.2011 EP 
(71) ALIOPHTHA AG  (CH) 

Elisabethenstrasse 43, CH-4051 Basel (CH) 
(72) FLAMMER, Josef (CH), NEUTZNER, Albert (DE), HUXLEY, Alice (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Yếu tố phiên mã nhân tạo và dược phẩm chứa yếu tố phiên mã 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đề cập đến yếu tố phiên mã nhân tạo chứa protein ngón tay kẽm 
polydactyl nhắm đích đặc hiệu vùng khởi đầu phiên mã gen thụ thể được dung hợp với 
miền protein ức chế hoặc hoạt hóa, trình tự định vị nhân, và miền tải nạp protein. Trong 
các ví dụ cụ thể các vùng khởi đầu phiên mã gen thụ thể điều hòa sự biểu hiện của thụ 
thể nội mô A, thụ thể nội mô B, thụ thể giống Toll 4 hoặc thụ thể IgE ái lực cao. Yếu tố 
phiên mã nhân tạo mà định hướng đến các thụ thể nội mô A hoặc B là hữu dụng trong 
điều trị các bệnh được điều biến bằng endothelin, như bệnh tim mạch, và, đặc biệt, các 
bệnh về mắt, ví dụ bệnh tắc tĩnh mạch võng mạc, bệnh tắc động mạch võng mạc, bệnh 
phù hoàng điểm, bệnh thần kinh thị giác, bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch, bệnh 
viêm võng mạc sắc tố, bệnh thần kinh thị giác di truyền Leber, và các bệnh khác. Yếu tố 
phiên mã nhân tạo mà định hướng đến thụ thể giống Toll 4 hoặc thụ thể IgE lần lượt hữu 
dụng để điều trị các rối loạn tự miễn, và các rối loạn khác, và các rối loạn dị ứng. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa yếu tố phiên mã nhân tạo này.  
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(11) 38608 
(21) 1-2014-01551 (51) 7 B23K  9/167,  9/16,  9/23 

(22) 18.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/076958    18.10.2012 (87) WO 2013/058321 25.04.2013 
(30) 2011-229533    19.10.2011  JP 
(71) TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION  (JP) 

3-26, Koyama 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558, Japan 
(72) Hiroki OONO (JP), Katsunori WADA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp hàn bằng điện cực vonfram trong môi trường khí 

trơ dùng cho tấm thép không gỉ ferit 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp hàn bằng điện cực vonfram trong môi trường khí trơ (hàn 
TIG) dùng cho tấm thép không gỉ ferit sử dụng khí bảo vệ thứ nhất là hỗn hợp gồm khí 
argon và khí heli, trong đó tỷ lệ % thể tích của khí heli trong hỗn hợp này nằm trong 
khoảng từ 20 đến 90%, tốc độ dòng chảy S1 của khí bảo vệ thứ nhất được thiết lập nằm 
trong khoảng từ 0,175 m/giây đến 1,75m/giây, và sử dụng khí bảo vệ thứ hai là khí 
argon, tốc độ dòng chảy S2 của khí bảo vệ thứ hai được thiết lập nằm trong khoảng từ 
0,05 m/gi©y đến 1,51m/gi©y.  

 
  
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
320 
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(21) 1-2014-01554 (51) 7 C05F  11/08, C05G  1/00 

(22) 10.05.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/062013    10.05.2012 (87) WO 2013/094235 A1 27.06.2013 
(30) 2011-279565     21.12.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2014 
(71) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 1308602 Japan 
(72) KITAGAWA Takanori (JP), MAEKAWA Yoshio (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phân bón khử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phân bón có giá trị tăng cao sử dụng vi sinh vật hoặc thành phần 
của vi sinh vật và đặc biệt là phân bón có khả năng thúc đẩy việc ra quả của các cây ăn 
quả và các loại rau củ quả. Phân bón khử thu được bằng cách đưa hỗn hợp của vi sinh 
vật hoặc thành phần của vi sinh vật với thành phần axit phosphoric và/hoặc thành phần 
kali đi xử lý bằng phản ứng thủy nhiệt có khả năng thúc đẩy sự sinh trưởng rễ, đặc biệt 
là, rễ tơ của các cây ăn quả và cũng thúc đẩy độ lớn của quả. Cụ thể, vì đặc tính khử, 
phân bón khử của sáng chế có ái lực tuyệt vời đối với các tế bào cấu tạo nên rễ, và cho 
phép thành phần axit phosphoric và thành phần kali, là các thành phần phân bón hữu ích, 
được hấp thụ một cách hiệu quả.  
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(11) 38610 
(21) 1-2014-01559 (51) 7 B28B  19/00, B28C  5/08, F16L  

41/02,  47/32 
(22) 24.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/061607 24.10.2012 (87) WO 2013/063055 02.05.2013 
(30) 61/550,873 24.10.2011 US 

61/550,885 24.10.2011 US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 
(72) WITTBOLD James (US), LI Alfred (US), LEE Chris C. (US), CHAN Cesar (US), 

RAGO William (US), SONG, Weixin David (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu ống phân phối nhiều đầu ra, hệ thống trộn và phân phối 

vữa thạch cao và phương pháp chuẩn bị sản phẩm làm bằng 

vật liệu dạng xi măng 

  (57)   Sáng chế đề cập tới cơ cấu ống phân phối nhiều đầu ra có ống dẫn nạp và các ống dẫn 

đầu ra thứ nhất và thứ hai được tách rời bởi phần nối. ống dẫn đầu vào có phần đầu vào, 

phần chuyển tiếp và phần uốn nằm giữa phần đầu vào và phần chuyển tiếp. ống dẫn đầu 
vào có đầu nạp và đầu nối. Phần nối được bố trí ở đầu nối của ống dẫn nạp giữa các lỗ 
nối thứ nhất và thứ hai. Phần nối có vùng thành gần như phẳng vuông góc với trục đi ra 
của dòng chính. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hệ thống trộn và phân phối vữa thạch 
cao và phương pháp chuẩn bị sản phẩm làm bằng vật liệu dạng xi măng.  
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(11) 38611 
(21) 1-2014-01571 (51) 7 C07D  495/16, C08G  83/00, C09B  

57/14 
(22) 13.11.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/EP2012/072514  13.11.2012 (87) WO 2013/075980 A1 30.05.2013 
(30) PCT/EP2011/070869      23.11.2011 EP 

61/563,381 23.11.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2014 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) CÐcile PASQUIER (CH), Patrick WYSS (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất hyđrocacbon thơm đa vòng, quy trình điều chế hợp 

chất này và chế phẩm mực in chứa hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất hyđrocacbon thơm đa vòng có một nguyên tử S hoặc 
nhóm chức S(=O)2 được đưa vào trong cấu trúc đa vòng cơ bản của nó mà có thể có một 
nhóm heteroxycloaliphatic chứa nitơ và/hoặc một nhóm phenoxy được thế hoặc không 
được thế và/hoặc một nhóm chức polyme liên kết với cấu trúc đa vòng. Sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm chứa hợp chất này, ví dụ như, mực in chứa hợp chất hyđrocacbon 
thơm đa vòng này làm thuốc nhuộm màu.  
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(11) 38612 
(21) 1-2014-01573 (51) 7 A01P  3/00,  7/00,  13/00, A01N  

25/02,  31/00,  33/00,  41/00,  43/00,  
59/06 

(22) 17.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/060571 17.10.2012 (87) WO2013/059288 25.04.2013 
(30) 61/548,273      18.10.2011 US 
(71) FMC CORPORATION   (US) 

1735 Market Street, Philadelphia, PA 19103, United States of America 
(72) MARTIN, Timothy (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm đậm đặc dạng huyền phù nhũ tương có tính chất diệt 

cỏ, quy trình điều chế chế phẩm huyền phù nhũ tương có tính 

chất diệt cỏ và chế phẩm đậm đặc dạng huyền phù trong nước 

có tính chất diệt cỏ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm đậm đặc dạng huyền phù nhũ tương, quy trình điều chế 
chế phẩm huyền phù nhũ tương và chế phẩm đậm đặc dạng huyền phù trong nước. Các 
chế phẩm này có tính chất diệt cỏ và chứa hoạt chất diệt cỏ và nhôm oxit được hun khói 
làm tác nhân ổn định mà có tính ổn định về mặt hoá học và vật lý cũng như đặc tính 
phân tán lại mỹ mãn.  
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(11) 38613 
(21) 1-2014-01577 (51) 7 A61K  47/12,  47/38,  31/445 

(22) 28.03.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/KR2012/002288 28.03.2012 (87) WO 2013/058450 25.04.2013 
(30) 10-2011-0106388      18.10.2011 KR 
(71) NAVIPHARM CO., LTD.  (KR) 

No. 202, Fitech Technology Business Incubation Cenler 111-7, Guun-dong, 
Gwonseon-gu Suwon-si Gyeonggi-do 441-340 Republic of Korea 

(72) LEE, Chang-Kyoo (KR), PARK, Sang-Geun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm chứa eperison ổn định và chế phẩm giải phóng kéo 

dài chứa dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa eperison ổn định. Dược phẩm này chứa muối 
eperison và chất oxy hóa để duy trì độ ổn định hóa học của hoạt chất trong thời gian 
thuốc ở trong cơ thể cũng như trong quá trình bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến chế phẩm giải phóng kéo dài chứa dược phẩm này.  
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(11) 38614 
(21) 1-2014-01581 (51) 7 A01N  43/40,  37/24,  43/16,  43/56,  

43/90,  47/32, A01P  3/00,  7/04 
(22) 15.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/077168     15.10.2012 (87) WO 2013/058391 A1 25.04.2013 
(30) 2011-228647     18.10.2011 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) FUKUCHI, Atsushi (JP), TOKORO, Naomi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất được thể hiện bằng 
công thức (1) :  
 

  
 
trixyclazol và ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm (A):  
nhóm (A): nhóm bao gồm flutolanil, penxycuron, N-[2-(1,3- dimetylbutyl)phenyl]-1,3-
®imetyl-5-flo-1H-pyrazol-4-carboxamit, furametpyr và validamyxin A.  
Chế phẩm phòng trừ loài gây hại theo sáng chế có hiệu quả tuyệt vời trong phòng trừ 
loài gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phòng trừ loài gây hại sử dụng chế 
phẩm này.  
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(11) 38615 
(21) 1-2014-01590 (51) 7 B28B  19/00, B05C  5/02, B29C  

47/00,  47/08,  47/16,  47/70 
(22) 24.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/061632 24.10.2012 (87) WO 2013/063073 02.05.2013 
(30) 61/550,827 24.10.2011 US 

61/550,857 24.10.2011 US 
61/550,873 24.10.2011 US 

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 

(72) LI, Alfred (US), LEE, Chris C. (US), CHAN, Cesar (US), SCHENCK, Ronald E. (US), 
SONG, Weixin David (US), LORING, Curt (US), WITTBOLD, James (US), RAGO, 
William (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu phân phối vữa, hệ thống trộn và phân phối vữa thạch 

cao và phương pháp chuẩn bị sản phẩm thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phân phối vữa có ống dẫn nạp liệu và ống dẫn phân phối được 

nối thông chất lưu với nó. ống dẫn nạp liệu có các cửa nạp liệu thứ nhất và thứ hai được 

bố trí cách nhau. ống dẫn phân phối kéo dài gần như theo trục dọc và có phần đầu vào 
và cửa xả phân phối được nối thông chất lưu với nó. Phần đầu vào được nối thông chất 
lưu với các cửa nạp liệu thứ nhất và thứ hai của ống dẫn nạp liệu. Cửa xả phân phối kéo 
dài với khoảng cách định trước dọc theo trục ngang. Mỗi một trong hai cửa nạp liệu thứ 
nhất và thứ hai có lỗ hở với diện tích tiết diện nhất định. Phần đầu vào của ống dẫn phân 
phối có lỗ hở với diện tích tiết diện lớn hơn so với tổng diện tích tiết diện của các lỗ hở 
của các cửa nạp liệu thứ nhất và thứ hai. Cơ cấu phân phối vữa có thể được nối thông 
chất lưu với cơ cấu trộn vữa thạch cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hệ thống trộn 
và phân phối vữa thạch cao và phương pháp chuẩn bị sản phẩm thạch cao.  
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(21) 1-2014-01591 (51) 7 B28B  19/00, F16K  7/06, F16L  
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(22) 24.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/061589 24.10.2012 (87) WO 2013/063044 02.05.2013 
(30) 61/550,827 24.10.2011 US 

61/550,857 24.10.2011 US 
61/550,873 24.10.2011 US 

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, United States of America 

(72) LI, Alfred (US), LEE, Chris C.  (US), CHAN, Cesar  (US), SCHENCK, Ronald E. (US), 
SONG, Weixin David (US), LORING, Curt (US), WITTBOLD, James (US), RAGO, 
William (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu chia dòng, hệ thống trộn và phân phối vữa dạng xi 

măng và phương pháp chuẩn bị sản phẩm làm bằng vật liệu 

dạng xi măng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu chia dòng (200) có ống dẫn nạp (202) và các ống dẫn đầu ra 

thứ nhất và thứ hai (204, 206) được tách rời bởi phần nối (210). ống dẫn đầu vào (202) 

có đầu nạp (203) và đầu nối (205). ống dẫn đầu vào (202) được bố trí dọc theo trục 
dòng chính (75) kéo dài giữa đầu nạp (202) và đầu nối (205). Đầu nạp (203) xác định lỗ 
nạp (207). Đầu nối (205) xác định các lỗ nối thứ nhất và thứ hai (209, 211). Lỗ nối thứ 
nhất (209) được bố trí có khoảng cách với lỗ nối thứ hai (211). Phần nối (210) được bố 
trí ở đầu nối (205) của ống dẫn nạp (202) giữa các lỗ nối thứ nhất và thứ hai (209, 211). 
Phần nối (210) có vùng thành gần như phẳng (219) vuông góc với trục dòng chính (75). 
Cơ cấu chia dòng (200) có thể được nối thông chất lưu với cơ cấu trộn vữa dạng xi măng 
(102) và cơ cấu phân phối vữa (104) với cơ cấu chia dòng (200) nằm giữa hai cơ cấu 
này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới hệ thống trộn và phân phối vữa dạng xi măng và 
phương pháp chuẩn bị sản phẩm làm bằng vật liệu dạng xi măng.  
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(11) 38617 
(21) 1-2014-01597 (51) 7 C03C  17/36 

(22) 17.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/FR2012/052362 17.10.2012 (87) WO 2013/057424 A1 25.04.2013 
(30) 1159478      20.10.2011 FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 Avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) PALACIOS-LALOY, Agustin (FR), SANDRE-CHARDONNAL, Etienne (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kính đơn trong suốt và tấm ốp mặt tiền kiểu kính tường lửng 

kết hợp kính này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kính đơn trong suốt và tấm ốp mặt trước kiểu kính tường lửng kết 
hợp kính này. Kính đơn trong suốt bao gồm một tấm kính được trang bị lớp phủ bao 
gồm chồng lớp mỏng tác động lên bức xạ mặt trời, theo cách sao cho kính này có hệ số 
truyền ánh sáng lớn hơn hoặc bằng 48% và hệ số truyền nhiệt U nhỏ hơn hoặc bằng 
5W/m2/K, cụ thể sau quá trình xử lý nhiệt như làm mềm dẻo.  
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(21) 1-2014-01648 (51) 7 A61K  9/20,  31/4439 

(22) 19.10.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/JP2012/077662     19.10.2012 (87) WO 2013/058409 A1 25.04.2013 
(30) 2011-232302     21.10.2011 JP 
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) TANOUE, Yutaka (JP), MURAKAWA, Yusuke (JP), ISHII, Yumiko (JP), 

TAKENAKA, Kaoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm giải phóng kéo dài và phương pháp sản xuất chế phẩm 

này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm giải phóng kéo dài chứa pioglitazon hoặc muối của nó 
làm thành phần hoạt tính và thể hiện khả năng kéo dài vượt trội. Chế phẩm giải phóng 
kéo dài chứa pioglitazon hoặc muối của nó, mà có tỷ lệ hoà tan pioglitazon trung bình 
nằm trong khoảng từ 25% đến 58% ở thời điểm 2 giờ và trung bình nằm trong khoảng từ 
60% đến 100% ở thời điểm 4 giờ, trong thử nghiệm hoà tan theo phương pháp Paddle 
USP 50 vòng/phút và sử dụng chất đệm KCl/HCl có độ pH = 2,0 ở 37oC làm dung dịch 
thử nghiệm. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm này.  
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(86) PCT/JP2012/077137    19.10.2012 (87) WO2013/061891 02.05.2013 
(30) 2011-234402     25.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2014 
(71) SAPPORO BREWERIES LIMITED  (JP) 

20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522 Japan 
(72) KOZAKI, Yoichi (JP), KATAYAMA, Yuta (JP), ARAKI, Shigeki (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất dịch lỏng nguyên liệu thô ngũ cốc thứ 

hai, phương pháp sản xuất đồ uống có ga, phương pháp cải 

thiện đặc tính bọt của đồ uống có ga, dịch lỏng nguyên liệu 

thô ngũ cốc và đồ uống có ga 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất dịch lỏng nguyên liệu thô ngũ cốc thứ hai dùng 
để sản xuất đồ uống có ga bao gồm bước cho dịch lỏng nguyên liệu thô ngũ cốc thứ nhất 
tiếp xúc với nấm men, phương pháp sản xuất đồ uống có ga, và phương pháp cải thiện 
đặc tính bọt của đồ uống có ga sản xuất được bằng cách dùng dịch lỏng nguyên liệu thô 
ngũ cốc bao gồm bước cho dịch lỏng nguyên liệu thô ngũ cốc tiếp xúc với nấm men. 
Sáng chế cũng đề xuất dịch lỏng nguyên liệu thô ngũ cốc và đồ uống có ga. Nấm men 
có thể là nấm men được làm bất hoạt.  

 
  
 

  
 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
331 
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(21) 1-2014-01735 (51) 7 A61K  31/44, A61P  19/06,  19/00,  

9/12 
(22) 02.11.2012 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/US2012/063415 02.11.2012 (87) WO2013/067425 10.05.2013 
(30) 61/555,450 03.11.2011 US 

61/616,363 27.03.2012 US 
(71) ARDEA BIOSCIENCES, INC.  (US) 

4939 Directors Place, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) YEH, Li-tain (US), QUART, Barry, D. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất pyridin được thế hai lần ở vị trí 3,4, và dược phẩm 

chứa hợp chất này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến axit 2-((3-(4-xyanonaphtalen-1-yl)pyridin-4-yl)thio)-2-
metylpropanoic là hữu ích trong việc điều hòa hàm lượng axit uric trong máu hoặc huyết 
thanh. Theo một số phương án, axit 2-((3-(4- xyanonaphtalen-1-yl)pyridin-4-yl)thio)-2-
metylpropanoic được sử dụng trong điều trị hoặc ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến 
hàm lượng bất thường của axit uric. Theo một số phương án, axit 2-((3-(4-
xyanonaphtalen-1-yl)pyndin-4-yl)thio)-2-metylpropanoic được sử dụng để làm giảm 
hàm lượng axit uric trong huyết thanh ở người. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa axit 2-((3-(4-xyanonaphtalen-1-yl)pyridin-4-yl)thio)-2-metylpropanoic để sử dụng 
trong việc điều hòa hàm lượng axit uric trong máu hoặc huyết thanh.  
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Phần ii 

 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2490 
(21) 2-2012-00286 (51) 7 C02F 1/00 

(22) 20.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2012 
(71) Viện Khoa học và Công nghệ môi trường  (VN)

Tầng 3, nhà C10, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Ngọc Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống pilot xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa 

nâng cao peroxon 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống pilot xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa 
nâng cao peroxon là hệ thống xử lý nước thải thứ cấp - loại nước thải sau khi đã được xử 
lý sơ bộ bằng phương pháp cơ học hay hóa lý, nhằm xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy 
sinh học. Hệ thống theo giải pháp hữu ích bao gồm: tháp lọc thô loại bỏ thành phần SS 
sử dụng vật liệu lọc bằng cát, bộ phận điều chỉnh độ pH được sử dụng nhằm mục đích 
tạo ra độ pH tối ưu cho quá trình xử lý bằng phương pháp peroxon, và tháp oxy hóa sử 
dụng các tác nhân có tính oxy hóa mạnh như H2O2 và O3. Các loại nước thải của các 
ngành công nghiệp: dệt nhuộm, sơn, côn, mía đường, nước rỉ rác. . . đều có khả năng áp 
dụng phương pháp này.  
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(11) 2491 
(21) 2-2012-00292 (51) 7 A47F  5/02,  5/04 

(22) 25.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2012 
(75) LIU, LI-HSING  (TW) 

No. 6, Jinming St., Jinxing Vil., Luzhu Township, Taoyuan Country 33848, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 

CO.,LTD.) 
(54) Giá đỡ loa có khả năng thay đổi góc và vị trí của loa 

  (57)    Giá đỡ loa của loa được sử dụng để đỡ loa bao gồm đế, ống thẳng đứng, ống có thể điều 
chỉnh, bộ giữ chặt, cần nối, bộ phận cố định, bộ phận quay và tấm định vị. Đế bao gồm 

ống thẳng đứng được bố trí vào đó. ống có thể điều chỉnh được lắp vào và di chuyển lên 
và xuống trên đế. Bộ giữ chặt, được lắp trên đầu mút trên cùng của ống có thể điều 
chỉnh, quay 360 độ sang trái và sang phải so với ống thẳng đứng, và di chuyển lên và 
xuống. Bộ phận cố định được đặt ở một đầu mút của cần nối. Bộ phận quay được kết nối 
theo trục với và quay so với bộ phận cố định, và tấm định vị được gắn chặt vào một bên 
của bộ phận quay và quay theo bộ phận quay.  
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(11) 2492 
(21) 2-2012-00297 (51) 7 A23F 3/16 

(22) 28.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2012 
(75) Ngô Xuân Cường  (VN)

Tân An, Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 
(54) Quy trình chiết hợp chất clorophyl trong lá chè để làm chất 

phụ gia thực phẩm 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết hợp chất clorophyl trong lá chè theo giải 
pháp hữu ích bao gồm các bước: a) phá vỡ tế bào lá chè; b) chiết hợp chất chlorophyl ra 
khỏi tế bào lá chè; c) chuyển hợp chất chlorophyl thành natri chlorophyl; và d) thu hợp 
chất chlorophyl. Trong đó, điểm khác biệt của giải pháp ở chỗ là chiết hợp chất 
chlorophyl không tan trong nước trong dung môi cồn và chuyển hợp chất này thành natri 
chlorophyl tan trong nước, đồng thời loại bỏ được các hợp chất phenol và các hợp chất 
hữu cơ kết tủa khác để thu được hợp chất chlorophyl có thể sử dụng làm chất phụ gia 
màu được trong ngành chế biến thực phẩm.  
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(11) 2493 
(21) 2-2012-00298 (51) 7 A23F 3/06 

(22) 28.12.2012 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2012 
(71) 1. Ngô Xuân Cường  (VN)

Tân An, Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

2. Phạm Thanh Bình  (VN) 

Khu 18, Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 
(72) Ngô Xuân Cường (VN), Phạm Thanh Bình (VN) 
(54) Thiết bị hấp lá chè tươi để dừng quá trình lên men trong lá 

chÌ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị hấp lá chè tươi để dừng quá trình lên men trong lá 
chè bao gồm: buồng hấp (5) có dạng hình trụ, bên trong có bố trí lồng hấp (7) có dạng 
thùng quay, lồng hấp (7) được dẫn động quay nhờ hệ thống truyền động có thể điều 
chỉnh được tốc độ, phía đầu của buồng hấp (5) có bố trí ống cấp không khí nóng (3) để 
dẫn không khí nóng từ lò nhiệt (13) vào trong buồng hấp (5) và một ống dẫn cấp liệu (4) 
để đưa chè vào lồng hấp (7). Không khí nóng được thổi vào trong buồng hấp (5) có nhiệt 
độ cao trong khoảng phù hợp để tạo thành tác nhân bất hoạt enzym có trong lá chè, 
không khí nóng này khi vào trong lồng hấp (7) sẽ truyền nhiệt trực tiếp vào khối chè làm 
bay hơi nước trong đọt chè đồng thời bất hoạt các loại enzym có trong lá chè và trở 
thành không khí nóng, ẩm để cho độ ẩm trong đọt chè giảm và độ mềm dẻo thích hợp 
quá trình vò sau đó.  
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(11) 2494 
(21) 2-2013-00002 (51) 7 D05B  27/12,  27/00,  27/14 

(22) 03.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2013 
(71) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO. LTD.  (TW) 

1F, No. 32, Wuquan 7th Road, Wugu District, New Taipei City 24890, Taiwan 
(72) Hsu Hui CHEN (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu ly hợp của máy khâu

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu ly hợp của máy khâu sử dụng chi tiết quay được lắp 
ở một đầu của cần quay, đảm bảo sự vận hành cơ học thông suốt, có ma sát thấp hơn và 
kéo dài chu kỳ bảo dưỡng của các chi tiết cấu thành bộ ly hợp. 
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(11) 2495 
(21) 2-2013-00004 (51) 7 E04C 3/34 

(22) 04.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2013 
(75) Dương Đình Khang  (VN)

Tổ 26, khu phố 4, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
(54) Trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC, nhằm khai thác ưu 
điểm của bê tông và của ống nhựa PVC. Trụ bê tông được bọc vỏ nhựa PVC theo giải 
pháp hữu ích được tạo ra bằng cách nhồi vữa bê tông mác cao vào ống nhựa PVC có đặt 
trước cốt thép hoặc cốt tre. Đặc điểm kỹ thuật của trụ này là dễ chế tạo, không cần dùng 
cốp pha, không cần trát, cốt thép được bảo vệ tốt, không bị oxy hóa, không bị xâm thực 
bởi môi trường.  
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(11) 2496 
(21) 2-2013-00006 (51) 7 E05C 1/00 

(22) 07.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2013 
(75) Trần Trung  (VN) 

Thôn Thạch Bi 1, Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi 
(54) Chốt giữ cánh cửa 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến chốt giữ cánh cửa gồm một lõi chốt (1) hình trụ tròn 
(vuông), có đầu được cắt vát khoảng 400 - 450. Lõi chốt được lồng vào trong một thân 
chốt là một ống trụ rỗng (2) và được giữ bởi nắp chụp thân chốt (3). Lõi chốt luôn được 
đẩy lên nhờ một lò xo (4) và có thể dịch chuyển lên xuống một khoảng từ 1cm - 1,5cm. 
Thân chốt được cố định trên một chân đế (5) hình chữ T có khoan lỗ. Cụm chốt giữ cánh 
cửa này sẽ được bắt vào tường sao cho khi cánh cửa mở ra sát tường thì sẽ bị chốt này 
giữ cố định một chỗ.  

Khi cánh cửa mở ra, cạnh ngoài của cánh cửa sẽ đè vào cạnh vát của lõi chốt và 
làm lõi chốt thụt xuống, cánh cửa đi qua một cách nhẹ nhàng. Sau khi cánh cửa đi qua 
khỏi lõi chốt, lõi chốt sẽ được lò xo đẩy lên và chặn giữ cố định cánh cửa.  
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(11) 2497 
(21) 2-2013-00007 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 08.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.01.2013 
(75) Phan Thành Công  (VN)

1A- 26 Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp thông khí cho chậu trồng cây

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp thông khí cho chậu trồng cây, bao gồm các 
bước trộn lẫn đá (sỏi) có kích cỡ khác nhau vào đất để tạo thành vô số khe hở nhỏ, hoặc 
cắm các ống nhựa có nhiều lỗ nhỏ vào đất kết hợp với trộn lẫn đá (sỏi) có kích cỡ nhỏ 
vào đất, nhờ đó tạo ra sự thông khí cho toàn bộ khối đất và đảm bảo cho cây trồng có thể 
sống và phát triển thuận lợi.  
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(11) 2498 
(21) 2-2013-00012 (51) 7 E03F  005/16 

(22) 15.01.2013 (43) 25.07.2014 
(71) 1. YI-CHUM INDUSTRY CO. LTD.  (TW) 

No. 12-1, Gong 3rd Rd., Linkou District, New Taipei City, Taiwan 
2. TSAI, KUEI-LIN  (TW) 
No. 12-1, Gong 3nd Rd., Linkou District, New Taipei City, Taiwan 

(72) Tsai, Kuei-Lin  (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị lọc rửa ngược dùng vật liệu lọc bên trong 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị lọc rửa ngược dùng vật liệu lọc bên trong bao gồm 
thiết bị lọc và thiết bị rửa ngược dùng vật liệu lọc trong được kết nối vào thiết bị lọc. 
Thiết bị lọc chứa thiết bị rửa ngược dùng vật liệu lọc trong nối dài vào vật liệu lọc dùng 
để rửa ngược bằng chất làm sạch. Trong hoạt động rửa ngược, thiết bị rửa ngược dùng 
vật liệu lọc trong được vận hành để rửa ngược vật liệu lọc.  

 
 
 
 

  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
341 

(11) 2499 
(21) 2-2013-00019 (51) 7 B65D  1/09 

(22) 31.01.2013 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.01.2013 
(75) Ngô Mộc Thuận  (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Vỉ ống đựng hương liệu thực phẩm

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến vỉ ống đựng hương liệu thực phẩm bao gồm hai hay nhiều 
ống nhựa (1) hình lăng trụ, mỗi ống bao gồm thân ống (11) có một đầu kín (12) và một 
đầu hở (13) và đầu hở (13) này được đóng kín nhờ nắp đậy (2). Các ống nhựa (1) được 
liên kết với nhau thành vỉ nhờ phần nối (3) được tạo ra kéo dài theo chiều dọc trên một 
phần thành theo chu vi ngoài của thân ống (11) của hai ống nhựa (1) liền kề. Các nắp 
đậy (2) được liên kết với nhau thành một dải nhờ dây nối (21) nối giữa chúng. Chiều 
rộng của phần nối (3) giữa các ống nhựa (1) xấp xỉ bằng chiều dài của dây nối (21) giữa 
các nắp đậy (2).  
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(11) 2500 
(21) 2-2013-00089 (51) 7 H01R  13/627 

(22) 15.09.2011 (43) 25.07.2014 
(86) PCT/TH2011/000043  15.09.2011 (87) WO 2012/036644 A1 22.03.2012 
(75) KHANAMPORNPAN, Viroj  (TH) 

23 Soi 14, Lad-Ya Road, Klong-San Bangkok 10600, Thailand 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp đầu nối kiểu cắm

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới cụm lắp ráp đầu nối kiểu cắm (15) bao gồm đầu cắm đực 
(20) có một thân để tiếp nhận ít nhất hai chốt cắm điện nằm cách nhau (30), trong đó 
một đầu của chốt cắm (30) được nối với một cực nối điện trong khi đầu tự do của chốt 
cắm (30) được làm nhô ra từ thân và đầu cắm cái (25) có một thân có ít nhất hai khe 
cắm nằm cách nhau (35). Từng khe cắm (35) này nối với một cực nối điện sao cho các 
khe cắm (35) tiếp nhận liên kết nối của các chốt cắm (30) của đầu cắm đực (20), nhờ đó 
xác định phương tiện nối điện giữa đầu cắm đực (20) và đầu cắm cái (25). Cụm lắp ráp 
còn có phương tiện khoá đẩy một cách đàn hồi và có thể nhả được tạo ra trên đầu cắm 
đực (20) và đầu cắm cái (25). Phương tiện khoá có thể di động giữa vị trí cắm và vị trí 
nhả sao cho đầu cắm đực (20) và đầu cắm cái (25) có thể được cắm vào nhau hoặc tháo 
ra khỏi nhau.  
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(11) 2501 
(21) 2-2013-00320 (51) 7 B60K  013/02 

(22) 23.12.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 101225405 28.12.2012 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2013 
(75) HSU, YUNG CHUN  (TW) 

3F., No. 362, Dingnei St., Nuannuan Dist., Keelung City 20543, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống tuabin kiểu cánh quạt tự động

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống tuabin kiểu cánh quạt tự động bao gồm tuabin kiểu 
cánh quạt tự động được bố trí trong ống nạp kéo dài giữa bộ phận làm sạch không khí và 
động cơ. Tuabin kiểu cánh quạt tự động bao gồm vỏ được lắp khớp vào ống nạp và vỏ 
tạo ra bên trong một không gian tiếp nhận, trong đó trục gá được bố trí. Hệ thống tuabin 
kiểu cánh quạt tự động bao gồm nhiều chi tiết quay được lắp khớp quanh nhiều chi tiết 
quay khác, sau đó được gắn xung quanh trục gá để các bộ cánh quạt nằm trong không 
gian tiếp nhận thông qua hai đầu hở của vỏ. Không khí nạp được chuyển từ bộ phận làm 
sạch không khí đến động cơ thông qua ống nạp làm quay các bộ cánh quạt và các bộ 
cánh quạt lần lượt làm tăng hàm lượng oxy trên mỗi đơn vị thể tích của không khí nạp, 
cho phép sự đốt cháy hoàn toàn của nhiên liệu trong động cơ để nâng cao hiệu suất của 
động cơ và giảm lượng khí cacbon đioxit thải ra từ động cơ.  
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(11) 2502 
(21) 2-2013-00325 (51) 7 B01J  8/08,  14/00 

(22) 24.12.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 1203001498 27.12.2012 TH 
(71) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 

555/1, Energy Complex Building A, 14th-18th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand 

(72) Sutheerawat Samingprai (TH), Tienkul Kangwanwong (TH), Nared Phetrak (TH), 
Anucha Euapermkiati (TH), Chaya Chandavasu (TH) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị để tạo ra và chuyển hỗn hợp hoặc dung dịch 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để tạo ra và chuyển hỗn hợp hoặc dung dịch bao gồm vật 
chứa (20) có thể tích chứa hỗn hợp hoặc dung dịch, lối vào (22) được bố trí ở phần trên 
cùng của vật chứa (20), lối thoát ra (24) được bố trí ở phần dưới của vật chứa (20) đối 
diện với lối vào (22) và bộ điều khiển tốc độ dòng chảy (26) được bố trí ở trên lối thoát 
ra (24) để điều khiển tốc độ dòng chảy của hỗn hợp hoặc dung dịch xả ra qua lối thoát 
ra (24). Thân của vật chứa (20) bao gồm các phương tiện để duy trì các đặc tính và đặc 
điểm của hỗn hợp hoặc dung dịch được chứa bên trong vật chứa (20). Các phương tiện 
này thực hiện như ít nhất một vỏ bọc (28) bọc ít nhất một phần thân của vật chứa (20).  
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(11) 2503 
(21) 2-2013-00329 (51) 7 H01Q  3/34 

(22) 27.12.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 61/746,681 28.12.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2013 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O.Box 1589, Tiberias 14115, Israel 
(72) Haim YONA (IL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten băng thông siêu rộng có chân tiếp đất ghép điện dung

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến anten bao gồm một mặt phẳng đất, một bộ phận bức xạ 
băng thông rộng định vị trên mặt phẳng đất và gồm có một tiếp điểm, tiếp điểm có một 
trở kháng thứ nhất, một nguồn cấp để cấp cho bộ phận bức xạ băng thông rộng tại tiếp 
điểm, nguồn cấp có một trở kháng thứ hai và một chân tiếp đất kéo dài giữa bộ phận bức 
xạ băng thông rộng và mặt phẳng đất để làm cho trở kháng thứ nhất thích ứng với trở 
kháng thứ hai, chân tiếp đất được ghép điện dung với bộ phận bức xạ băng thông rộng.  
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(11) 2504 
(21) 2-2014-00003 (51) 7 G02B  13/00 

(22) 03.01.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102100221 04.01.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2014 
(75) Chen-Wei HSU  (TW) 

NO.9, LANE 5, TAIZI 4th ST., RENDE DIST., TAINAN CITY, TAIWAN 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN CO., LTD.) 
(54) Kính phóng đại có nhiều lớp dùng cho sự chiếu sáng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kính phóng đại có nhiều lớp dùng cho sự chiếu sáng chủ yếu bao 
gồm thân kính mà có ít nhất một bề mặt cong tự do trên một mặt. Bề mặt cong tự do được 
thiết kế gồm nhiều bề mặt cong phóng đại có nhiều lớp. Bên cạnh đó, một mặt của bề mặt 
cong được thiết kế trong suốt và mặt còn lại là bề mặt cong. Do đó, bề mặt cong có thể 
được phân chia thành nhiều kiểu với nhiều tiêu điểm qua những kết hợp khác nhau của bề 
mặt cong tự do. Hơn nữa, sự kiểm soát cường độ sáng và góc chiếu sáng có thể đạt được 
bằng những sự kết hợp khác nhau của sự phóng đại và hội tụ trên bề mặt cong.  
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(11) 2505 
(21) 2-2014-00028 (51) 7 D03D  13/00,  15/00 

(22) 07.02.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 102216687 05.09.2013 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2014 
(71) DEERTEX, INC  (TW) 

No.46, Lane 257, See. 5, Luho Rd, Homei, Changhua 50849, Taiwan 
(72) YUN, CHING TING (TW) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Vải dệt thoi chống hư mòn

  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến vải dệt thoi chống hư mòn bao gồm: nhóm sợi dọc có 
nhiều sợi dọc thứ nhất và nhiều sợi dọc thứ hai, trong đó nhiều sợi dọc thứ nhất và nhiều 
sợi dọc thứ hai độc lập bao gồm các vật liệu hoặc đường kính sợi khác nhau; và nhóm 
sợi ngang có nhiều sợi ngang; trong đó nhiều sợi dọc thứ nhất, nhiều sợi dọc thứ hai và 
nhiều sợi ngang được xử lý bằng quy trình gia cố để dệt xen lẫn nhiều sợi dọc thứ nhất, 
nhiều sợi dọc thứ hai và nhiều sợi ngang theo cấu trúc hợp thành. Vải dệt thoi chống hư 
mòn được tạo ra theo giải pháp hữu ích này có đặc tính chống hư mòn và tạo ra ấn tượng 
về độ thoáng tốt.  
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(11) 2506 
(21) 2-2014-00089 (51) 7 F23K  3/02, C10B  53/02 

(22) 10.04.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2-2013-00069 11.04.2013 VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2014 
(75) Nguyễn Tuấn Anh  (VN)

30A Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lò đốt tạo than hoa 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến lò đốt tạo than hoa nhằm tận dụng được khí sinh ra trong 
quá trình tạo than hoa. Lò đốt theo giải pháp hữu ích bao gồm: thân lò (110) được tạo ra 
bởi các thành bên (111) và đáy, các thành bên (111) và đáy này xác định khoang đốt 
(115) bên trong thân lò này dùng để chứa nhiên liệu đốt. Thành bên (111) bao gồm lớp 
bên trong và lớp bên ngoài nằm cách nhau tạo thành một đường dẫn khí phụ (114) để 
cấp không khí từ bên ngoài vào khoang đốt (115). Đường dẫn khí phụ (114) này có cửa 
nạp khí phụ (114a) tại lớp bên ngoài thông với môi trường bên ngoài và cửa xả khí phụ 
gồm nhiều lỗ (114b) tại lớp bên trong của thành bên (111) thông với khoang đốt (115). 
Nắp đậy (116) có hình dạng thích hợp để lắp khít với miệng của thân lò (110), trong đó 
nắp đậy này có một lỗ (116') thông khoang đốt (115) với môi trường bên ngoài.  
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(11) 2507 
(21) 2-2014-00094 (51) 7 B44C  5/06, B65D  65/38 

(22) 11.04.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2014 
(75) Phùng Minh Tâm  (VN) 

Số 25 Yersin, tổ 3, khu phố 1, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(54) Bao bì mỹ nghệ làm bằng quả dừa khô

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bao bì mỹ nghệ làm bằng quả dừa khô bao gồm phần quả 
bên dưới và phần quả bên trên, phần quả bên trên có hai lỗ xuyên ở hai bên để hai đầu 
của dây quai xuyên qua sao cho phần quả bên trên có thể đi chuyển dọc theo dây quai và 
lắp cố định vào phần quả bên dưới. Nhờ đó, bao bì mỹ nghệ làm bằng quả dừa khô vừa 
giữ nguyên hình dạng tự nhiên bên ngoài của quả dừa, vừa có thể chứa đồ bên trong.  
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(11) 2508 
(21) 2-2014-00136 (51) 7 A01K 61/00 

(22) 26.05.2014 (43) 25.07.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa Chí Thành V.N  (VN)

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Lập (VN) 
(54) Thiết bị tạo oxy bằng chân vịt có dạng thuyền phao 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tạo oxy bằng chân vịt có dạng thuyền phao bao 
gồm: hệ khung phao, các phao và hệ thống truyền động, hệ thống truyền động được đỡ 
trên hệ khung phao và các phao được liên kết với hệ khung phao bằng các tấm nẹp, tấm 
chặn phao ngoài (12) và dây liên kết (13). Hệ khung phao bao gồm hai khung phao dọc 
(6) và hai khung phao ngang (7) vuông góc với hai khung phao dọc (6), các khung phao 
dọc và ngang này được liên kết với nhau bằng các rãnh và gân được tạo ra trên các 
khung phao; các tấm nẹp bao gồm tấm nẹp trên (10), tấm nẹp trong (11), các nẹp ốp (9), 
trong đó tấm nẹp trên (10) được liên kết vào phần dưới của khung phao dọc (6) theo 
phương nằm ngang và tấm nẹp trong (11) được liên kết với khung phao dọc (6) theo 
phương thẳng đứng, trên tấm nẹp trên (10) và tấm nẹp trong (11) có các rãnh để lắp các 
nẹp ốp (9) để ốp vào các cạnh của phao (8).  
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Phần III 

 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 23903 
(21) 3-2013-01682 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 24.10.2013 (43) 25.07.2014 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) Koichiro Oishi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 23904 
(21) 3-2013-01830 (28) 01 
(54) Hộp đựng giấy (51) 09-05 

(22) 15.11.2013 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần Kim Việt   (VN)

Số 24, An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Kim Toàn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 23905 
(21) 3-2013-01892 (28) 01 
(54) Bộ sạc USB (51) 13-02, 14-02 

(22) 22.11.2013 (43) 25.07.2014 
(30) 12408/2013 24.05.2013 AU 
(71) SCHNEIDER ELECTRIC (AUSTRALIA) PTY LIMITED   (AU) 

78 Waterloo Road Macquarie Park, 2113 New South Wales, Australia  
(72) Gerrit de Man  (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 23906 
(21) 3-2013-01900 (28) 01 
(54) Hệ thống xử lý nước sinh 

hoạt 

(51) 23-99 

(22) 25.11.2013 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam (VICEN)  (VN)

Số 160 Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Xuân Đức (VN) 
(55)  
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(11) 23907 
(21) 3-2013-01997 (28) 01 
(54) Thùng chứa  (51) 09-02 

(22) 11.12.2013 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y 

(VEMEDIM)  (VN) 

Số 7, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Nguyễn Đức Hiền (VN) 
(55)  
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(11) 23908 
(21) 3-2014-00020 (28) 01 
(54) Bóng đèn (51) 26-04 

(22) 08.01.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN)

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 23909 
(21) 3-2014-00021 (28) 01 
(54) ổ cắm kéo dài (51) 13-03 

(22) 08.01.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN)

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 23910 
(21) 3-2014-00022 (28) 01 
(54) ổ cắm quay (51) 13-03 

(22) 08.01.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN)

49/40/20-49/40/22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 23911 
(21) 3-2014-00128 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 22.01.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần Sao Việt Nam  (VN)

Thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Nhung  (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT (LEADCONSULT) 
(55)  
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(11) 23912 
(21) 3-2014-00145 (28) 01 
(54) Bộ phận dẫn và đẩy ga (51) 07-02 

(22) 23.01.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH TAKA Việt Nam  (VN)

Thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đức Hùng (VN) 
(55)  
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(11) 23913 
(21) 3-2014-00164 (28) 01 
(54) Máy tời (51) 12-05 

(22) 25.01.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH Minh Ngọc CNC  (VN)

Thôn Mán, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 
(72) Lê Thu Hằng (VN) 
(55)  
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(11) 23914 
(21) 3-2014-00218 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 19-08 

(22) 20.02.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Trần Thị Lệ Chi  (VN) 

Số 493 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
(72) Trần Thị Lệ Chi  (VN) 
(55)  
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(11) 23915 
(21) 3-2014-00257 (28) 01 
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(54) Mâm giặt dùng cho máy 
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(22) 13.03.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2014-003064 14.02.2014 JP 
(71) Haier Asia International Co., Ltd.  (JP)
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(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

 
 
 
 
 
 

      
 
 

                             1.1                          1.2                      1.3                    1.4            1.5 
 
 

  
 
 

                                                          1.6                                1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
375 

(11) 23927 
(21) 3-2014-00415 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 21.03.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Việt My  (VN)

101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

       
 
 

                          1.1                            1.2                            1.3                   1.4              1.5 
 
 

  
 
 

                                                        1.6                                  1.7 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
376 

(11) 23928 
(21) 3-2014-00424 (28) 01 
(54) Thanh ray hộp dẫn hướng (51) 25-01 

(22) 25.03.2014 (43) 25.07.2014 
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1188 Sherbrooke West, Montreal, QC H3A 3G2, Canada 
(72) Joseph Langlais (CA), Peter Donald Waite (CA), Francis Breton (CA), Serge Munger 

(CA), Martin Beaulieu (CA) 
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(71) Suzuki Motor Corporation  (JP)
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(11) 24031 
(21) 3-2014-00782 (28) 01 
(54) Mâm giặt của máy giặt (51) 15-05 

(22) 21.05.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2014-005866 20.03.2014 JP 
(71) Panasonic Corporation  (JP)

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) Mitsunari FUJII (JP), Tomoaki MAEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 24032 
(21) 3-2014-00783 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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(11) 24033 
(21) 3-2014-00784 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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(11) 24034 
(21) 3-2014-00787 (28) 01 
(54) Phao nhựa (51) 22-05 

(22) 21.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Phạm Hoàng Anh  (VN)

Khu phố 2, đường Dã Tượng, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(72) Phạm Hoàng Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24035 
(21) 3-2014-00790 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 22.05.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 13/5068 26.11.2013 FR 
(71) 1. COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  (FR) 

12 cours Sablon - 63000 CLERMONT-FERRAND - France 

2. Michelin Recherche et Technique S.A.  (CH) 

Route Louis Braille 10 - 1763 GRANGES-PACCOT - Switzerland 
(72) Piyasart SIAM (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  

 
 
 
 

      
 

                                       1.1                                                 1.2                             1.3 
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(11) 24036 
(21) 3-2014-00791 (28) 01 
(54) Giấy viết (51) 19-01 

(22) 22.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà  (VN)

25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Thị Minh Khanh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 24037 
(21) 3-2014-00812 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 23.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần cà phê Mê Trang  (VN)

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  
(72) Lương Thế Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                           1.2 
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(11) 24038 
(21) 3-2014-00813 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 23.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần cà phê Mê Trang  (VN)

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 
(72) Lương Thế Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                 1.1                                                             1.2 
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(11) 24039 
(21) 3-2014-00819 (28) 01 
(54) Thùng đá (51) 09-02 

(22) 26.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24040 
(21) 3-2014-00820 (28) 01 
(54) Thùng đá (51) 09-02 

(22) 26.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN)

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 24041 
(21) 3-2014-00826 (28) 03 
(54) Khối đỡ cho tấm đóng cửa 

của lò đốt 

(51) 23-03 

(22) 27.05.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2013-027698 27.11.2013 JP 

2013-027699 27.11.2013 JP 
2013-027703 27.11.2013 JP 

(71) HITACHI ZOSEN CORPORATION  (JP) 
7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559, Japan 

(72) Kazuhiro TOYAMA (JP), Takao USHIMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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                               2.1                          2.2                      2.3                          2.4 
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(11) 24042 
(21) 3-2014-00827 (28) 01 
(54) Tấm kê đỡ cho lò đốt (51) 23-03 

(22) 27.05.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2013-027701 27.11.2013 JP 
(71) HITACHI ZOSEN CORPORATION  (JP) 

7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559, Japan  
(72) Kazuhiro TOYAMA (JP), Takao USHIMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
501 

(11) 24043 
(21) 3-2014-00829 (28) 01 
(54) Tấm chắn cho lò đốt (51) 23-03 

(22) 27.05.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 2013-027700 27.11.2013 JP 
(71) HITACHI ZOSEN CORPORATION  (JP) 

7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559, Japan  
(72) Kazuhiro TOYAMA (JP), Takao USHIMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 

    
 

                                                              1.1                        1.2 
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(11) 24044 
(21) 3-2014-00832 (28) 01 
(54) Bếp ga xách tay (51) 07-02 

(22) 27.05.2014 (43) 25.07.2014 
(30) 30-2014-0017364 08.04.2014 KR 
(71) KOVEA CO., LTD.  (KR) 

(Yakdae-dong, Bucheon Technopark) #202-401, 388, Songnae-daero, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-733, Republic of Korea  

(72) KIM, Sang Hyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 24045 
(21) 3-2014-00835 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.05.2014 (43) 25.07.2014 
(71) Công ty TNHH chế biến thực phẩm Quang Minh  (VN) 

934D1 đường D, khu công nghiệp Cát Lái (cụm 2), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Minh Giáp (VN) 
(55)  
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Phần iV 

 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2010-22275 (220) 22.10.2010 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.11.3 
(731) Dệt len Hằng Quỳnh  (VN)

171 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 

(210) 4-2013-03889 (220) 04.03.2013 

  (441) 25.07.2014 
(300) No.40-2012-0059162 19.09.2012 KR 

No.41-2012-0031710 19.09.2012 KR 
(540) 

  

(731) 1. M-BIZ Global Solutions 

gmbh   (CH) 

Hirschengraben 31, 6003 Luzern, 
Switzerland  
2. M-BIZ GLOBAL COMPANY 
LIMITED   (GB) 
Suite 10, Millennium House, 21 Eden 
Street, Kingston Upon Thames, KT1 
1BL, United Kingdom 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho điện thoại.  
 

Nhóm 41: Cung cấp trò chơi giải trí cho người khác; cung cấp thông tin về trò chơi; cung 
cấp thông tin về giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ đào tạo liên 
quan đến giải trí; dịch vụ tổ chức quay xổ số; dịch vụ tài trợ các dụng cụ và thiết bị thể 
thao dùng cho các trò chơi giải trí và thể thao; dịch vụ cung cấp hồ sơ và thông tin về thể 
thao; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch vụ đặt chỗ xem thi đấu thể thao; cung cấp 
các trò chơi trực tuyến trên mạng internet; cung cấp các trò chơi, giải trí thông qua các 
thiết bị kỹ thuật số (như máy tính, phần mềm máy tính, sản phẩm đa phương tiện, sản 
phẩm và dịch vụ tương tác trực tuyến, thiết bị viễn thông, điện thoại di động cầm tay và 
các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cho việc giữ và nhận các cuộc gọi, điện thoại, fax, 
thư điện tử, video, sản phẩm đa phương tiện nghe nhìn và các dữ liệu kỹ thuật số); dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử trên internet; tổ chức và điều khiển các trò chơi; tổ chức và điều 
khiển các cuộc thi đố vui (giải trí).  
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(210) 4-2013-05784 (220) 29.03.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KABUSHIKI KAISHA MITSUKOSHI 
ISETAN (Also trading as Isetan 
Mitsukoshi Ltd.)   (JP) 
14-1, Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất; chất kết dính [không cho các mục đích văn phòng hoặc hộ gia đình]; 
chế phẩm điều tiết tăng trưởng cây trồng; phân bón; chất tạo men gốm; ma-tít; axit béo 
hàm lượng cao; hợp chất hoá học để làm rõ, in và phóng to ảnh; giấy tẩm thuốc thử hóa 
học [không cho các mục đích y tế]; chất làm ngọt nhân tạo; bột và tinh bột dùng cho các 
mục đích công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ; chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; 
chất nhuộm màu; sơn; mực in; chất chống gỉ trơn; kim loại màu dạng lá hoặc dạng bột 
dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in, nghệ sĩ; kim loại quý trong 
lá hoặc dạng bột dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, người làm nghề in, nghệ sĩ.  

 

Nhóm 03: Chế phẩm chống tĩnh điện, đùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy 
nhờn/tẩy dầu mỡ dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm loại bỏ vết gỉ sét; xăng dùng làm 
chế phẩm tẩy vết bẩn; chất làm mềm vải để sử dụng giặt; chất giặt tẩy; chất kết dính cho 
dán tóc giả; tinh bột giặt; chiết xuất từ rong biển dùng để giặt; chất kết dính để đán lông 
mi giả; chế phẩm làm thơm hơi thở; chế phẩm tẩy sơn kim loại; kem đánh giày và bốt; xi 
đánh giày; chế phẩm đánh bóng; xà phòng và chất tẩy rửa; thuốc đánh răng; mỹ phẩm và 
chế phẩm để vệ sinh thân thể; nước hoa và chất tạo mùi hương; trầm hương để đốt và nước 
thơm; giấy nhám; vải nhám; đá bọt nhân tạo; giấy đánh bóng [giấy ráp]; vải đánh bóng 
[vải ráp]; ngón tay giả, lông mi giả.  

 

Nhóm 04: Dầu nhờn dạng rắn; mỡ đùng cho giày dép và bốt; dầu và mỡ để bảo quản da 
thuộc; chất đốt (nhiên liệu), dầu mỡ bôi trơn không chứa khoáng chất dùng cho mục đích 
công nghiệp [không cho nhiên liệu; sáp [nguyên liệu thô]; nến.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh; giấy thử phản ứng dùng cho 
ngành y; giấy dầu dùng cho ngành y; khẩu trang y tế; màng mỏng để bọc thuốc; gạc để 
băng bó; miếng che mắt dùng cho mục đích y tế; băng tai, băng dùng cho kinh nguyệt; 
viên thuốc con nhộng dùng đựng được dược phẩm; bông thấm hút dùng cho ngành y; cao 
dán; băng dùng để băng bó; thuốc cầm máu; miếng lót chống thấm sữa; vật liệu hàn răng; 
tã cho trẻ em; vỏ bọc tã trẻ em; giấy đính bắt muỗi; giấy chống mối cắn, nhậy cắn; sữa bột 
dùng cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người; đồ uống ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ uống dành cho trẻ sơ sinh; 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng đùng cho động vật.  

 

Nhóm 06: Sắt và thép; kim loại màu và hợp kim của kim loại màu; vật liệu xây dựng bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; bộ cấu kiện lắp ráp nhà đúc sẵn bằng kim loại; lồng nhốt gia 
cầm bằng kim loại; buồng nhỏ bằng kim loại dùng để phun sơn; ròng rọc bằng kim loại; 
lò xo và van bằng kim loại (không phải phụ tùng máy móc); đầu nối bằng kim loại dùng 
cho ống; hồ chứa nhân tạo bằng kim loại; biển hiệu bằng kim loại và biển hiệu gắn vào 
cửa ra vào bằng kim loại; bậc thang bằng kim loại và thang bằng kim loại; hộp thư bằng 
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kim loại; móc treo mũ bằng kim loại; bể chứa nước bằng kim loại dùng cho mục đích gia 
đình; hộp dụng cụ bằng kim loại (rỗng); bộ đồ bằng kim loại dùng cho đồ gỗ, chạn; biển 
hiệu đứng bằng kim loại; nhà trồng cây bằng kim loại có thể vận chuyển dùng cho gia 
đình; đầu bịt bằng kim loại dùng cho gậy và gậy chống; đinh thúc ngựa; móc treo, ca bin 
bằng kim loại; móc leo núi bằng kim loại, tác phẩm điêu khắc bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy và thiết bị chế biến thực phẩm hoặc đồ uống; máy và thiết bị in và đóng 
sách; máy khâu; máy và thiết bị sản xuất thủy tinh; máy và thiết bị sơn; máy và thiết bị 
đóng gói hàng và bao gói hàng; mâm quay ở bàn làm đồ gốm chạy bằng điện; máy và 
thiết bị chế biến nhựa; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn; máy và thiết bị dùng cho 
sản xuất sản phẩm cao su; máy cắt băng dính; máy dán tem tự động; máy rửa bát đĩa; máy 
đánh bong xi ván sàn (dùng điện); máy giặt; máy hút bụi; máy xay thức ăn dùng điện, 
máy và thiết bị sửa chữa; hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp 
trong bãi đỗ xe và ngược lại); thiết bị rửa xe cộ; thiết bị xịt thuốc trừ sâu, chất khử mùi, 
chất tẩy uế tất cả chạy điện (không dùng cho mục đích nông nghiệp); máy xén cỏ; thiết bị 
kéo rèm cửa bằng điện; máy dán tem tự động.  

 

Nhóm 08: Cái nhíp; dụng cụ bện (công cụ cầm tay); cuốc giẫy cỏ (công cụ cầm tay); cái 
chĩa [công cụ cầm tay]; cái cào cỏ (công cụ cầm tay); cốt giày của thợ làm giày (công cụ 
cầm tay của thợ giầy); bàn là điện; dao cạo dùng điện và tông đơ dùng điện; vật dụng cầm 
tay nhọn hoặc có lưỡi dao; công cụ cầm tay; vật dụng thái trứng không sử dụng điện; cái 
kẹp gắp đường (thao tác thủ công); cái mở hộp không dùng điện (thao tác thủ công); cái 
kẹp quả hạch; thìa, vật dụng thái pho mát không sử dụng điện; dụng cụ cắt bánh pizza 
không sử đụng điện; dĩa (dao kéo); dụng cụ xâu kim; vật dụng vót phấn dùng cho thợ 
may; ống thổi dùng cho lò sưởi (dụng cụ cầm tay); dụng cụ kẹp gắp lửa; dùi cui; hộp đồ 
cạo râu; bộ dụng cụ cắt chai chân; dụng cụ uốn lông mi; bộ dụng cụ sửa móng tay, vật 
dụng leo núi (rìu phá băng, dụng cụ cầm tay).  

 

Nhóm 09: Cái nút lỗ tai dùng để bơi; nút lỗ tai dùng cho thợ lặn; máy ôzôn; thiết bị in 
phơi (đề can ảnh); máy tính tiền mặt; máy sao chép hình ảnh; thiết bị và dụng cụ vẽ, phác 
thảo (dụng cụ toán học); máy dập ngày và thời gian gắn đồng hồ để chấm công; đồng hồ 
kiểm tra thời gian [thiết bị ghi thời gian]; máy dập thẻ dùng cho văn phòng (máy chấm 
công); trang thiết bị cứu hộ; thiết bị dập lửa; vòi nước chữa cháy; ống vòi rồng chữa cháy; 
còi báo động cháy; còi báo động ga; thiết bị báo hiệu chống trộm; mũ bảo hiểm; chương 
trình trò chơi cho máy trò chơi có hình ảnh; máy và thiết bị nhiếp ảnh; máy và thiết bị 
điện ảnh; máy và thiết bị quang học; bộ chuyển đổi điện pin và ắc qui; thiết bị đo bằng 
điện hoặc thiết bị đo bằng từ tính hoặc máy thử bằng điện và máy thử bằng từ tính; dây 
điện và cáp điện; máy và thiết bị viễn thông; lõi từ; dây điện trở; mặt nạ phòng hộ bảo vệ 
khỏi bụi; mặt nạ phòng hộ khỏi khí ga; mặt nạ để hàn; quần áo bảo hộ chống cháy, mũ 
trùm đầu phòng chống thiên tai; găng tay bảo hộ đề phòng tai nạn; kính đeo mắt (kính 
mắt và kính râm); chương trình trò chơi dùng cho máy chủ của máy trò chơi có hình ảnh; 
mạch điện tử và đĩa CD- ROM ghi lại các chương trình trò chơi cầm tay với màn hình tinh 
thể lỏng, mũ bảo hộ cho các môn thể thao; dây đai bảo hộ thắt eo dùng cho thợ lặn; bình 
khí dùng cho thợ lặn; bộ điều chỉnh ánh sáng (điện); máy nhịp (âm nhạc); mạch điện tử và 
đĩa CD-ROM ghi lại chương trình dùng cho nhạc cụ điển tử; đĩa hát (đĩa than); tệp âm 
nhạc có thể tải về; tệp hình ảnh có thể tải về; băng hình ghi sẵn và băng hình; phim điện 
ảnh (dương bản); phim đã phơi sáng (dương bản); ấn phẩm điện tử; máy in chữ nổi dùng 
với máy vi tính. 

 

Nhóm 10: Đầu vú giả cho trẻ em; túi chườm đá đùng trong ngành y; băng tam giác để 
băng bó; băng hỗ trợ bệnh nhân; chỉ ruột mèo để khâu vết mổ (phẫu thuật); cốc cho trẻ ăn 
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dùng trong ngành y; ống nhỏ giọt dùng trong ngành y; núm vú giả, túi đá chườm y tế và 
dụng cụ đựng đi kèm đùng trong ngành y; bình sữa trẻ em; bình chân không dùng trong 
ngành y; gạc bông dùng cho y tế; găng bảo vệ ngón tay dùng trong ngành y; dụng cụ 
tránh thai, không có hóa chất; màng nhĩ nhân tạo; vật liệu nhồi hoặc  để làm bộ phận giả 
của cơ thể (không dùng trong nha khoa); nút bịt tai dùng cho ngủ (dụng cụ bảo vệ tai), nút 
bịt tai dùng để cách âm (dụng cụ bảo vệ tai), thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xoa bóp 
chạy điện dùng cho mục đích gia đình; găng tay dùng trong ngành y; dụng cụ lấy ráy tai 

 

Nhóm 11: Bộ thiết bị vệ sinh dùng cho bệ xí, bộ thiết bị vệ sinh dùng cho nhà tắm; máy 
sấy khô dùng cho xử lý hóa chất; máy sấy khô dòng cho sản xuất dệt may; thiết bị tiệt 
trùng sữa; thiết bị điều hòa không khí; máy và thiết bị làm lạnh; Lồng hấp khăn bằng hơi 
nước [dùng cbo mục đích làm tóc]; máy sấy khô tóc dùng trong thẩm mỹ viện; dụng cụ 
bấp tóc dùng trong mỹ viện; bồn gội dầu dùng trong cửa hàng cắt tóc; bình đun nước 
nóng bằng năng lượng mặt trời, đèn điện và các thiết bị chiếu sáng khác; Máy sấy quần áo 
sau khi giặt [chạy bằng điện, cho mục đích gia dụng]; máy điều ẩm [cho mục đích gia 
dụng]; máy lọc nước cho mục đích gia dụng [chạy bằng điện]; máy lọc nước trong bồn 
tắm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng; máy lọc không khí [cho mục đích gia đình]; 
máy hút ẩm [cho mục đích gia dụng]; quạt điện [cho mục đích gia dụng]; thiết bị tạo iôn 
làm sạch nước [cho mục đích gia dụng]; thảm sưởi nóng bằng điện; nồi nấu ăn bằng điện 
[cho mục đích gia dụng]; thiết bị pha cà phê điện [cho mục đích gia dụng]; thiết bị sưởi 
ấm châm bằng điện của Nhật Bản dùng cho mục đích gia đình [kotatsu]; bếp lò chạy bằng 
điện [cho mục đích gia dụng]; tbiết bị sưởi ấm bằng điện [cho mục đích gia dụng]; thiết bị 
giữ ấm chân chạy bằng điện được; tủ làm mát đá dùng cho mục đích gia đình, bình lọc 
nước có vòi dùng cho mục đích gia đình; đèn lồng bằng giấy dạng đứng; đèn lồng bằng 
giấy có thể mang đi được; bóng đèn (thông phong đèn); chảo giữ ấm không chạy điện, túi 
sưởi bỏ túi không sử dụng điện, thanh nhiên liệu đùng cho túi sưởi bỏ túi kiểu Nhật, bình 
nước nóng [làm ấm chân], bể xử lý nước thải dùng cho mục đích gia đình; bể tự hoại dùng 
cho mục đích gia đình; túi sưởi hoặc túi chườm lạnh có chứa chất hóa học để làm nóng 
hoặc lạnh khi cần thiết; bồn cầu vệ sinh có bồn rửa; ghế ngồi dùng cho bồn cầu kiểu Nhật 
(phụ tùng của bồn cầu); thiết bị giải chất tẩy uế cho nhà vệ sinh, chậu vệ sinh, dụng cụ 
điều chỉnh bồn tắm, lò sưởi đùng cho mục đích gia đình không sử dụng điện [sử dụng cho 
cá nhân]; lò nướng bánh chạy bằng điện [cho mục đích gia dụng]; thiết bị gi− ấm tay Nhật 
Bản chạy bằng điện cho mục đích gia dụng [hibachi]; nệm sưởi bằng điện [cho mục đích 
gia đình]; ấm điện [cho mục đích gia dụng]; chăn điện [cho mục đích gia dụng]; tủ lạnh 
dùng điện [cho mục đích gia dụng]; tủ làm mát bằng điện [cho mục đích gia dụng]; lò nấu 
ăn bằng điện [cbo mục đích gia đình]; lò vi sóng [thiết bị nấu ăn, cho mục đích gia dụng]; 
bếp cảm ứng điện từ [cho mục đích gia dụng]; máy sấy nệm Futon [cho mục đích gia 
dụng]; đĩa hâm nóng thức ăn [cho mục đích gia dụng]; thiết bị làm mát không gian bằng 
điện [cho mục đích gia dụng]; máy hút khói trong bếp [dùng cho mục đích gia dụng]; 
thiết bị mát xa mặt sử dụng sóng siêu âm cho mục đích gia dụng; máy sấy tóc [cho mục 
đích gia dụng]; máy sấy tay dùng trong nhà vệ sinh; máy sưởi trong nhà tắm; thiết bị sưởi 
ấm; vòng đệm của vòi nước, bình đun nước nóng bằng ga dùng cho mực đích gia đình; 
bếp đun nấu không dùng điện (dùng cho mục đích gia đình); mặt bếp, bồn rửa dùng cho 
nhà bếp; tủ đựng đá lạnh để ăn dùng cho gia đình không mang đi được; tủ làm mát đá 
dùng cho mục đích gia đình, bình lọc nước có vòi dùng cho mục đích gia đình; đèn lồng 
bằng giấy dạng đứng; đèn lồng bằng giấy có thể mang đi được; bóng đèn (thông phong 
đèn); lồng ấp không dùng điện; thiết bị sưởi bỏ túi, không dùng điện; thanh nhiên liệu 
dùng cho thiết bị sưởi bỏ túi Nhật Bản [Kairo-bai]; chai nước nóng dùng để làm ấm chân 
trên giường (thiết bị sưởi ấm); bể xử lý nước thải dùng cho mục đích gia đình; bể tự hoại 
dùng cho mục đích gia đình; túi sưởi hoặc túi chườm lạnh có chứa chất hóa học để làm 
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nóng hoặc lạnh khi cần thiết; bồn cầu vệ sinh có bồn rửa; ghế ngồi dùng cho bồn cầu kiểu 
nhật (phụ tùng của bồn cầu); thiết bị phân phối chất tẩy uế cho nhà vệ sinh, chậu vệ sinh, 
dụng cụ điều chỉnh bồn tắm, lò sưởi dùng cho mục đích gia đình không sử dụng điện; đèn 
lồng treo của phật giáo [rinto]. 

 

Nhóm 12: Cơ cấu dỡ hàng [dùng cho xe ô tô chở hàng trên đường ray]; xe đẩy dùng cho 
khai thác mỏ; xe kéo dùng cho khai thác mỏ; động cơ kéo; đường dây cáp treo để bốc dỡ 
và vận chuyển hàng hóa; động cơ kéo không dùng điện dùng eho phương tiện giao thông 
trên bộ (không bao gồm các bộ phận của nó ); linh kiện và máy móc dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; dù để nhảy dù; xe lăn dùng cho người tàn tật; ô tô và các bộ phận 
và phụ kiện của ô tô; xe mô tô hai bánh; xe đạp và các bộ phận và phụ kiện của xe đạp; xe 
đẩy tay; xe ngựa; xe bò (xe hai bánh để trở hàng); xe rơ mooc (xe cộ); săm xe (miếng vá 
bằng cao su dính để vá săm); mui che cho xe đẩy trẻ em.   

 

Nhóm 13: Súng máy, sung hơi ngắn (vũ khí), súng ngắn (vũ khí), súng trường; thiết bị 
ngắm dùng cho vũ khí, súng săn; súng thể thao, đạn dùng cho súng; đạn dùng cho súng 
săn, thuốc súng; pháo bông, pháo hoa; máy phóng lựu đạn, tên lửa.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý, đá quý thô hoặc bán thành phẩm và đá quý giả; vòng đeo chìa 
khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng nữ trang; cúp giải thưởng; đồ trang sức dùng cho 
cá nhân; tấm khiên có in hình huy hiệu dùng để làm vật trang trí (bằng kim loại quý); đồ 
trang sức dùng với giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  

 

Nhóm 15: Thiết bị lật trang dùng cho nhạc cụ; nhạc cụ; thiết bị phụ trợ biểu diễn nhạc cụ, 
âm thoa (dụng cụ nhỏ bằng thép giống như cái chĩa có hai mũi, khi đánh vào phát ra một 
âm thanh có độ cao cố định thường là nốt la)  

 

Nhóm 16: Hồ bột và keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc dùng cho gia đình; xi 
gắn niêm phong; thanh chèn dòng dùng cho máy in (chì in xen vào giữa các dòng); chữ 
in; máy đánh địa chỉ; ruy băng mực in; máy dập ghim chạy điện dùng cho văn phòng; 
máy dán phong bì dùng cho văn phòng; máy xoá tem; dụng cụ vẽ; tờ séc (checkwriters); 
máy in rô nê ô; máy cắt vụn (huỷ) giấy dùng cho văn phòng; máy in đấu tem; tấm đánh 
dấu trang sách; bút vẽ dùng cho hoạ sĩ; hộp đựng làm bằng giấy; túi (túi nhỏ) làm bằng 
chất dẻo dùng để đựng đồ; tấm mỏng bằng chất dẻo để gói thực phẩm dùng cho gia đình; 
túi bằng giấy để đựng rác (dùng cho gia đình); túi làm bằng chất dẻo để đựng rác (dùng 
cho gia đình); mẫu hoa văn bằng giấy; phấn dùng cho thợ may; biểu ngữ bằng giấy; cờ 
bằng giấy; khăn vệ sinh tay làm bằng giấy; khăn giấy; khăn giấy để ở bàn ăn; khăn lau tay 
làm bằng giấy; khăn mùi soa bằng giấy; nhãn (bằng giấy hoặc các tông) đề tên và địa chỉ 
cá nhân để buộc vào hành lý; giấy và các tông; văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm in); 
bức tranh và tác phẩm nghệ thuật in trên giấy; bức ảnh chụp; giá đỡ ảnh chụp; mực màu 
[để vẽ tranh]. 

 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện; vòng đệm (gioăng) bằng cao su hoặc bằng sợi lưu hoá; chỉ 
bằng cao su và sợi bằng cao su (không dùng để dệt); sợi và chỉ làm bằng sợi hoá học 
(không dùng để dệt); găng tay cách điện (cách nhiệt); dây bện và dây buộc làm bằng cao 
su; bao bì đóng gói công nghiệp bằng cao su; nút chai bằng cao su; nắp đậy và nắp bịt làm 
bằng cao su (dùng cho hộp chứa hàng công nghiệp); tấm lót bằng chất dẻo dùng trong 
nông nghiệp; vòng đệm bằng chất dẻo dùng để bịt kín.  

 

Nhóm 18: Khung (cốt) của túi xách tay; khung (cốt) của túi xách dành cho phụ nữ; quần 
áo dành cho vật nuôi trong nhà, túi xách và các loại tương tự, túi nhỏ và các loại tương tự; 
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ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ô và phụ kiện của chúng; gậy chống để đi 
lại; ba toong; phụ kiện bằng kim loại của ba toong và gậy chống; tay nắm (cán) của ba 
toong và gậy chống; yên cương; da hoặc bộ long thú (thô hoặc bán thành phẩm).  

 
Nhóm 19: Vặt liệu xây dựng tổng hợp; lưới dệt dùng để phòng chống đá rơi; biển báo 
đường (không bằng kim loại, không phát quang và không vận hành bằng máy ); đèn hiệu 
(không bằng kim loại, không phát quang); cấu kiện đồ gỗ xây dựng (vật liệu xây dựng phi 
kim loại), cụ thể gồm tấm cửa kéo ngăn phòng kiểu Nhật được làm bằng giấy mỏng 
truyền thống; cửa trượt (cửa kéo) phi kim loại; tấm vách ngăn có thể kéo mở được bên 
trong nhà theo kiểu Nhật (không làm bằng kim loại); nhà kính di động (không bằng kim  
loại) dùng cho gia đình; tác phẩm điêu khăc bằng đá; tác phẩm điêu khắc bằng bê tông; 
tác phẩm điêu khắc bằng cẩm thạch; vật liệu khoáng sản phi kim loại (thô hoặc sơ chế 
một phần).  

 
Nhóm 20: Hổ phách vàng; tổ ong (hộp đựng tổ ong hoặc tảng ong); ghế đùng cho thợ cắt 
tóc; ghế cắt tóc; bộ đồ dùng cho rèm mành; khóa nhựa dùng để thay thế khóa kim loại; 
đinh, chốt, đai ốc, vít, đinh mũ, bu lông, đinh tán và bản lề (không bằng kim loại); ổ khóa 
(không dùng điện, không bằng kim loại); cái đệm (đồ đạc); gối; nệm; thùng chứa đồ làm 
bằng gỗ, tre hoặc chất dẻo dùng đựng đồ công nghiệp; khung thêu và vòng đai dùng cho 
khung thêu; biển đề tên và biển đề tên treo cửa ra vào (không bằng kim loại); cán cờ; quạt 
cầm tay; giường cho thú nuôi trong nhà; cũi chó; hộp đựng tổ chim đành cho các loại 
chim nhỏ; bậc cầu thang và cầu thang (không bằng kim loại); hộp thư (không bằng kim 
loại hoặc khối xây); móc treo mũ (không bằng kim loại); giỏ mua hàng; thùng đựng nước 
dùng cho gia đình (không bằng kim loại hoặc khối xây); rèm che; hộp đựng đồ nghề cầm 
tay (không bằng kim loại); khay đựng (không bằng kim loại); đồ nội thất bằng gỗ; mành 
che nắng cửa sổ bên trong nhà (đồ nội thất); rèm che bằng sậy, mây hoặc tre; tấm rèm 
bằng hạt cườm để trang trí; màn chớp che cửa sổ bằng nhựa (đồ nọi thất); chuông gió; tấm 
panen vách ngăn đơn dạng đứng kiểu Phương Đông; tấm vách ngăn gập kiểu Phương 
Đông; ghế băng dài; mẫu thực phẩm nhân tạo để bày làm mẫu (làm bằng chất dẻo); ao 
nhân tạo trong vườn (kết cấu); bài vị phật giáo (Ihai); bàn thờ cho người theo thần đạo 
trong gia đình (Kamidana); bình đựng di cốt tăng lễ; giá gỗ theo lời nguyện cho người 
theo đạo (sanboh); tràng hạt (Juzu); phụ kiện lắp ráp quan tài không bằng kim loại; quan 
tài; bàn thờ trong gia đình phật giáo (butsundan); bàn thờ di động [Mikoshi]; khối gỗ rỗng 
để đập khi đọc kinh Phật [mokugyo]; gương bỏ túi; cái nôi; khung tập đi dùng cho trẻ 
nhỏ; túi ngủ (dùng cho cắm trại); khung ảnh; tác phẩm điêu khắc bằng chất dẻo; tác phẩm 
điêu khắc bằng gỗ; ngà voi (thô hoặc sơ chế một phần); san hô (thô hoặc sơ chế một 
phần); thùng chứa chất lỏng, không bằng kim loại hoặc công trình xây; ghế đẩu dùng 
trong nhà tắm.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm và Pụng cụ làm vệ sinh; găng tay dùng cho gia đình; dụng 
cụ nhà bếp (không bao gồm bình đun nước nóng bằng ga (dùng cho gia đình), bếp đun 
nấu không dùng điện (cho mục đích gia đình), mặt bếp và bồn rửa dùng trong nhà bếp);  
dụng cụ để làm sạch và đồ dùng để giặt giũ; bàn để là ủi quần áo; bình xịt nước dùng cho 
thợ may; bàn để là ủi quần áo kiểu Nhật [kotedai]; thớt đánh dấu dùng cho dao khắc 
(dụng cụ nhà bếp); vật dụng khuấy nước nóng trong bồn tắm; cái xô dùng trong nhà tắm; 
cái tắt nến; giá đỡ nến; lọ hoa; dụng cụ trồng cây trong nước dùng để trồng cây trong nhà; 
bình tưới nước; khay đựng thức ăn cho vật nuôi trong nhà; bàn chải dùng cho vật nuôi 
trong nhà; lồng chim; bể tắm cho chim; bàn chải giặt quần áo; bô đựng nước tiểu để trong 
phòng; con lợn đựng tiền tiết kiệm; hộp đựng khăn giấy; hộp phân phối (đựng) xà phòng; 
bể cá đặt trong nhà và dụng cụ đi kèm của chúng; hộp đựng (phân phối) giấy vệ sinh; lọ 
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cắm hoa; bình toả hương thơm trong phòng khi đốt; bàn chải đánh giày; cái đót để đi 
giày; miếng vải để đánh bóng giầy; cốt giày (cái nong giầy); bộ đồ nấu nướng xách tay 
dùng cho các hoạt động ngoài trời; bình hình ống thẳng đứng để cắm cây sakaki bày trên 
bàn thờ; bình đựng hoa dùng cho nghi lễ; bình sứ đựng quẻ bói (đồ lễ); lọ sứ đựng nước 
nguyện.   

 

Nhóm 22: Cái võng; túi đựng futon để vận chuyển hoặc lưu kho (futon là một loại giường 
ngủ bằng nệm của Nhật Bản); bông để nhồi và futon; dây dệt và dây tết; dây xoắn; lưới 
(không bằng kim loại); bao bì đóng gói công nghiệp bằng vải dệt để vận chuyển hoặc lưu 
kho; dây đai co giãn dùng để buộc; lều (không đùng cho cắm trại); chỉ vuốt sáp của thợ 
giày; dây thừng leo núi; lều dùng cho người leo núi hoặc cắm trại; buồm dùng cho môn 
lướt ván buồm; cái kén làm tổ cho con tằm.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để dệt. 
 

Nhóm 24: Vải dệt; vải không dệt; vải phủ nhựa vinyl; vải tráng cao su; vải da; vật liệu lọc 
bằng vải dệt; khăn (bằng vải dệt); khăn bông Nhật Bản (tenugui); khăn tay bằng vải dệt; 
vải gao gói đồ lễ Nhật Bản; vải bao gói nói chung của Nhật Bản; khăn bằng vải dệt để tẩy 
trang; màn chống muỗi; ga trải giường; vải bọc đệm futon (vỏ đệm futon không nhồi) và 
vỏ chăn bông; vỏ đệm futon của Nhật và vỏ chăn bông (bằng vải lanh); vải bọc nệm futon 
(chưa nhồi bông); áo gối; chăn; khăn bằng vải để lau bàn; giẻ lau bát đĩa (khăn lau); rèm 
tắm; cờ và biểu ngữ (không bằng giấy); khăn phủ ghế bằng vải đệt; thảm trang trí treo 
tường bằng vải dệt; màn che; khăn trải bàn (không bằng giấy); bức trướng rủ; tấm vải kiểu 
Nhật Bản với các đường kẻ đen trắng; vải dùng cho môn bida (vải len tuvết dài.  

 

Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt móc bít tất ngắn (dây chun ngắn để kéo giữ bít tất); 
dây đeo quần; cạp quần; thắt lưng dùng cho trang phục; đồ đi chân (ngoại trừ những đồ đi 
chân đặc biệt dùng trong thể thao); trang phục dành cho thể thao; đồ đi chân đặc biệt 
dùng trong thể thao.  

 

Nhóm 26: Vật dụng uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; dải băng trang trí cho đầu rèm; 
dải ruy băng; dải đăng ten; đăng ten thêu trang trí; chùm hoa và núm tua trang trí (đồ may 
vá); dải viền để tràn trí quần áo; que đan; hộp đựng đồ khâu; vật dụng đánh dấu lên vải 
của thợ may (đồ khâu vá); đê dùng cho khâu vá; cái độn tóc có gắn kim khâu và kim 
băng; hộp đựng kim khâu; băng tay dùng để giữ ống tay áo; khóa dùng cho quần áo (khóa 
quần áo); huy hiệu dùng để gắn lên quần áo (không làm bằng kim loại); ghim hoa gài lên 
quần áo, cái kẹp thắt lưng dành riêng cho dây đai lưng thêu ; nhãn dán trang trí dùng cho 
vạt trước của áo vét; đồ trang trí cho mái tóc; khuy bấm và các loại khuy khác; hoa nhân 
tạo; dụng cụ uốn tóc (không bằng điện); đồ trang trí cho giày (không làm bằng kim loại); 
dây buộc giày; móc bằng kim loại dùng cho giày và giày ống.  

 

Nhóm 27: Nệm chùi chân đặt ở những nơi rửa ráy; nêm; tấm trải sàn; bức trướng treo 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); lớp đất có cỏ nhân tạo; thảm tập thể dục; giấy dán 
tường.  

 

Nhóm 28: Sáp đùng cho ván trượt tuyết; máy và thiết bị chơi trò chơi dùng cho các nơi 
giải trí; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ chơi; búp bê; bài cờ vây; cờ Nhật (cờ Shogi); 
bài lá Nhật (utagaruta); trò chơi súc sắc; trò chơi xúc xắc Nhật (sugoroki); quân cờ đam 
Trung quốc; chơi cờ; bộ cờ đam; thiết bị chơi trò chơi ảo thuật; đô-mi-nô; bài lá; trò chơi 
mah-jong; máy và thiết bị chơi trò chơi; đụng cụ thể thao; vật dụng câu cá; vợt bắt côn 
trùng; đồ chơi dùng để cho chó nuôi nhai.  
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Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; sản phẩm sữa; thịt dùng cho người (còn tươi, đã tẩm ớt hoặc 
đông' lạnh); trứng; động vật dưới nước ăn được (không còn sống) còn tươi, đã tẩm ớt hoặc 
đông lạnh); rau để lạnh; quả đông lạnh; sản phẩm thịt đã chế biến sẵn; sản phẩm cá đã 
chế biến sẵn; rau và quả đã chế biến; miếng đậu phụ đã rán (abura-age); miếng đậu phụ 
rán để lạnh (kohri-dofu); thạch làm từ rễ cây lưỡi quỷ (konnyaku); sữa đậu nành (chất 
thay thế sữa); đậu phụ; sữa đậu nành đã lên men (natto); trứng đã chế biến; hỗn hợp cà ri, 
hỗn hợp nước đùng và hỗn hơp súp; miếng táo tía đã sấy khô để rắc lên cơm khi nước 
đang sôi (oehazuke-nori); protein dùng cho người.  

 
Nhóm 30: Tác nhân kết dính dùng làm kem ăn; chế phẩm làm đông cứng kem ăn; hương 
liệu dùng làm thực phẩm (không làm từ tinh dầu); chè (trà); cà phê và ca cao; đá lạnh (ăn 
được); bánh kẹo, bánh mì và bánh bao có nhân; bánh xăng đuých; bánh bao hấp chín nhồi 
thịt xay (bánh bao kiểu Trung Quốc); bánh hăm bơ gơ (bánh xăng đuých); bánh pizza; 
bánh mì kẹp xúc xích (bánh xăng đuých); bánh mì patê; gia vị dạng nước xốt; gia vị; hỗn 
hợp kem ăn; hạt cà phê chưa rang; ngũ cốc đã chế biến; bánh bao có nhân kiểu Trung 
Quốc (đã hấp chín); bánh bao chay kiểu Trung Quốc (đã hấp chín); món susi kiểu Nhật 
Bản; hỗn hợp bột nhão trộn mực băm được nặn hình viên bi đã rán sẵn (takoyaki); cơm 
hộp (chế biến sẵn); bánh bao kiểu ý; men dạng bột; gạo chứa mạch nha đã lên men (koji); 
men; bột nở; hỗn hợp bánh kẹo ăn liền; nước xốt dùng cho món mì;  men gạo dùng làm 
thực phẩm (để nấu rượu sa kê); gạo tróc vỏ; yến mạch tróc vỏ; lúa mạch tróc vỏ; gluten 
dùng làm thực phẩm; bột ngũ cốc; bột gia vị để rắc lên cơm (furi-kake). 

 
Nhóm 31: Vòng hoa tươi; động vật sống dưới nước ăn được (còn sống); rong biển ăn 
được; rau (tươi); cây mía; quả (tươi); mạch nha (không dùng làm thực phẩm); cây kê hình 
đuôi cáo (chưa chế biến); cây kê (chưa chế biến); cây vừng (chưa chế biến); cây kiều 
mạch (chưa chế biến); cây ngô (hạt ngô chưa chế biến); hạt thóc của Nhật (chưa chế 
biến); cây lúa mì, cây lúa mạch và cây yến mạch (chưa chế biến); protêin dùng cho động 
vật; thực phẩm dùng cho động vật; hạt giống và củ hành giống; cây giống; cỏ giống; 
mảng cỏ để trồng (cỏ tươi); hoa khô; cây con (dùng làm cây giống); cây non; ho (tự 
nhiên);động vật có vú làm giông (còn sống), cá giống còn sống (không dùng làm thức 
ăn); chim sống và côn trùng còn sống; trứng con tằm (làm giống); trứng để ấp; thức ăn 
nhai dùng cho chó nuôi.   

 
Nhóm 32: Bia; đồ uống có ga [đồ uống tươi không có cồn]; nước ép trái cây; nước rau ép 
[đồ uống]; chiết xuất từ hoa bia để làm bia; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua.  

 

Nhóm 33: Rượu Nhật [đồ uống có cồn]; rượu tây [đồ uống có cồn]; đồ uống có cồn làm từ 
trái cây; đồ uống trên cơ sở rượu sô chu Nhật Bản [chuhai]; rượu Trung Quốc [đồ uống có 
cồn]; rượu có hương vị thuốc bổ.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và đăng thông tin quảng cáo; dịch vụ thúc đẩy bán hàng hoá 
và dịch vụ của người khác thông qua việc phát hành tem kinh doanh; nghiên cứu hoặc 
phân tích thị trường; dịch vụ bán đấu giá; hãng xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn nhiều loại hàng hoá trong tìmg lĩnh vực quần áo, thực phẩm và đồ uống , vải địa 
không dệt, bộ đồ giường (chăn, ga gối, nệm), giày dép, túi xách và túi và khăn [bằng vải 
dệt] khăn bông Nhật Bản [Tenugui], khăn tay bằng vải dệt, vải bao gói đồ lễ Nhật Bản 
[Fukusa], vải bao gói nói chung của Nhật Bản [Furoshiki], khăn bằng vải dệt để tẩy trang, 
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quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, thắt lưng cho quần áo, nịt tất, dây treo tất, dây đeo 
quần, dây đeo lưng, vòng quấn tay để giữ tay áo, đồ trang sức cá nhân [đồ trang sú'c], đồ 
trang sức cài tóc, khuy cài áo, lông mi giả, móng tay giả, hộp đựng dao cạo râu, bộ đồ cắt 
móng chân, dụng cụ uốn lông mi, bộ đồ cắt móng tay, hoa tai, hộp đựng đồ trang điểm 
[rỗng], túi đựng gương bỏ túi, gương bỏ túi, dụng cụ mỹ phẩm và vệ sinh, râu giả, ria giả, 
dụng cụ uốn tóc [không dùng điện], ô và các bộ phận của ô, bịt đầu ống bằng kim loại của 
gậy và gậy đi bộ, gậy chống, tay cầm của gậy và cây gậy chống, bộ phận bằng kim loại 
của gậy và gậy đi bộ, tất cả các hàng hoá được bày bán cùng nhau; dịch vụ bán lẻ hoặc 
bán buôn vải dệt thoi và khăn trải giường; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn quần áo; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn giày dép [không bao gồm giày chuyên dụng chơi thể thao] ; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn cho túi xách và ví; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn khăn [bằng vải 
dệt], khăn bông Nhật Bản [Tenugui], khăn tay bằng vải dệt, vải bao gói đồ lễ Nhật Bản 
[Fukusa], vải bao gói nói chung của Nbật Bản [Furoshiki], khăn bằng vải dệt để tẩy trang, 
quạt phẳng cầm tay, quạt gấp cầm tay, thẳt lưng cho quần áo, nịt tất, dây treo tất, dây đeo 
quần, dây đeo lưng, vòng quấn tay để giữ tay áo, đồ trang sức cá nhân [đồ trang sức], đồ 
trang sức cài tóc, khuy cài áo, lông mi giả, móng tay giả, hộp đựng dao cạo râu, bộ đồ cắt 
móng chân, dụng cụ uốn lông mi, bộ đồ cắt móng tay, hoa tai, hộp đựng đồ trang điểm 
[rỗng], túi đựng gương bỏ túi, gương bỏ túi, dụng cụ mỹ phẩm và vệ sinh, râu giả, ria giả, 
dụng cụ uốn tóc [không dùng điện], ô và các bộ phận của ô, bịt đầu ống bằng kim loại của 
gậy và gậy đi bộ, gậy chống, tay cầm của gậy và cây gậy chống, bộ phận bằng kim loại 
của gậy và gậy đi bộ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn rượu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thịt; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hải 
sản; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn rau và trái cây; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn bánh mì, 
bánh kẹo và bánh; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn gạo và ngũ cốc; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn sữa; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ uống có ga [đồ uống tươi] và đồ uống làm từ 
nước ép trái cây không cồn; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn cà phê, chè và ca cao; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn thực phẩm đã chế biến; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe ô tô; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe máy hai bánh; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn đồ gỗ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn phụ kiện nghề mộc; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn thảm tatami; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồ cúng lễ; dịch vụ bán 
lẻ hoặc bán buôn động cơ điện một chiều và xoay chiều, máy phát điện một chiều và xoay 
chiều, thiết bị khởi động của mô tơ và động cơ, bộ phận ngắt mạch, thiểt bị chỉnh lưu, tụ 
điện, thiết bị đóng mạch điện, đầu nối điện, lò phản ứng điện, rơ le điện, điện trở, công tắc 
điện, máy biến áp điện, cầu chì [cho dòng điện], thiết bị cảm ứng điều chỉnh điện áp, thiết 
bị chống sét, thiết bị chuyền mạch nội bộ, máy điều chỉnh pha, bảng phích cắm điện, thiết 
bị điều chỉnh công suất, hộp phân phối điện, thiết bị phân phối và điều chỉnh điện, bộ đảo 
điện quay, pin năng lượng mặt trời, đèn điện và thiết bị chiếu sáng, pin và ắc quy, thiết bị 
đo và thử điện hoặc từ, dây điện và cáp điện, máy rửa chén, máy đánh sáp bằng điện, máy 
bút bụi, máy giặt, bàn là điện, dao cạo và tông đơ cắt tóc bằng điện, bàn chải đánh răng 
bằng điện, dụng cụ uốn tóc bằng điện, máy mát xa bằng điện cho mục đícb gia dụng, máy 
và thiết bị viễn thông, máy và thiết bị điện tử, lõi từ, dây điện trở, điện cực, vật liệu cách 
điện, Máy sấy quần áo sau khi giặt [chạy bằng điện, cho mục đích gia dụng], máy điều 
ẩm [cho mục đích gia dụng], máy lọc nước cho mục đích gia dụng [chạy bằng điện], máy 
lọc nước trong bồn tắm chạy bằng điện cho mục đích gia dụng), máy lọc không khí [cho 
mục đích gia đình], máy hút ẩm [cho mục đích gia dụng], quạt điện [cho mục đích gia 
dụng], thiết bị tạo iôn làm sạch nước [cho mục đích gia dụng], thảm sưởi nóng bằng điện), 
nồi nấu ăn bằng điện [cho mục đích gia dụng], thiết bị pha cà phê điện [cho mục đích gia 
dụng], thiết bị sưởi ấm châm bằng điện của Nhật Bản dùng cho mục đích gia đình 
[kotatsu], bếp lò chạy bằng điện [cho mục đích gia dụng], thiết bị sưởi ấm bằng điện [cho 
mục đích gia dụng], thiết bị giữ ẩm chân chạy bằng điện [sử dụng cho cá nhân], lò nướng 
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bánh chạy bằng điện [cho mục đích gia dụng], thiết bị giữ ấm tay Nhật Bản chạy bằng 
điện cho mục đích gia dụng [hibachi], nệm sưởi bằng điện [cho mục đích gia đình], ấm 
điện [cho mục đích gia dụng], chăn điện [cho mục đích gia dụng], tủ lạnh dùng điện [cho 
mục đích gia dụng], tủ làm mát bằng điện [cho mục đích gia dụng], lò nấu ăn bằng điện 
[cho mục đích gia đình], lò vi sóng [thiết bị nấu ăn, cho mục đích gia dụng], bếp cảm ứng 
điện từ [cho mục đích gia dụng], máy sấy nệm Futon [cho mục đích gia dụng], đĩa hâm 
nóng thức ăn [cho mục đích gia dụng], thiết bị làm mát không gian bằng điện [cho mục 
đích gia dụng], máy hút khói trong bếp [dùng cho mục đích gia dụng], thiết bị mát xa mặt 
sử dụng sóng siêu âm cho mục đích gia dụng, máy sấy tóc [cho mục đích gia dụng], máy 
sấy tay dùng trong nhà vệ sinh, máy sưởi trong nhà tắm, thiết bị sưởi ấm; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn dụng cụ cầm tay có cạnh hoặc mũi nhọn, dụng cụ cầm tay và đồ ngũ kim; 
dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thiết bị nhà bếp, dụng cụ lau chùi và dụng cụ rửa; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn mỹ phẩm, đồ trang điểm, kem đánh răng, xà phòng và chất tẩy rửa; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn máy nông nghiệp, vật tư nông nghiệp và công cụ làm nông; dịch 
vụ bán lẻ hoặc bán buôn cho hoa [tự nhiên] và cây; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chất đốt 
nhiên liệu; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn ấn phẩm; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn giấy và 
văn phòng phẩm; dịch vụ bản lẻ hoặc bán buôn dụng cụ thể thao; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn đồ chơi, búp bê, máy và thiết bị chơi trò chơi; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn nhạc cụ 
và phương tiện lưu trữ nhạc; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn cho máy và thiết bị chụp ảnh 
và vật tư nhiếp ảnh; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn đồng hồ, đồng hồ đeo tay và kính [kính 
mắt và kính râm] ; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn thuốc lá và vật dụng cho người hút 
thuốc; dịch vụ bán lẻ hoặc dịch vụ bán buôn vật liệu xây dựng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn đá quý bán thành phẩm và đá quý giả; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn vật nuôi. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bảo hiểm nhân thọ; bảo lãnh phát hành bảo hiểm nhân thọ; 
hãng bảo hiểm phi nhân thọ; quản lý tòa nhà (quản lý bất động sản); hãng cho thuê tòa 
nhà hoặe môi giới cho thuê tòa nhà; cho thuê đài hạn, cho thuê ngắn hạn tòa nhà; mua và 
bán các tòa nhà; hãng mua và bán các tòa nhà, môi giới mua, bán các tòa nhà; đánh giá 
bất động sản; định giá tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ; định giá đá quý; định giá xe ô tô đã 
qua sử dụng  

 

Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng 
nhạc cụ; sửa chữa hoặc bảo dưỡng két sắt; sửa chữa hoặc bảo dưỡng đồng hồ treo tường và 
đồng hồ đeo tay; dịch vụ mài kéo và dao dùng cho nhà bếp  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông (không kể phát thanh); cho thuê thiết bị viễn thông bao 
gồm cả máy điện thoại và thiết bị dùng cho máy fax.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng xe ô tô; dịch vụ bãi đỗ xe; cho thuê xê ô tô; dịch vụ 
hướng dẫn viên du lịch hoặc hộ tống du lịch; đại lý du lịch hoặc dịch vụ giữ liên lạc 
(không bao gồm dịch vụ đặt chỗ ở).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ cắt tóc hoặc may quần áo; dịch vụ thêu thùa; phóng to ảnh chụp; in 
ảnh; rửa phim ảnh chụp; đóng sách; dịch vụ in ấn; cho thuê thiết bị điều hoà không khí 
(dùng cho mục đích gia đình); cho thuê máy phát điện; cho thuê máy lọc sạch không khí 
(dùng cho mục đích công nghiệp); cho thuê thiết bị điều hoà không khí  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, nghề thủ công, thể 
thao hoặc kiến thức chung; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội nghị chuyên đề; cung cấp ấn 
phẩm điện tử; cho thuê sách; triển lãm nghệ thuật; sản xuất phim băng hình liên quan đến 
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lĩnh vực giáo dục, văn hoá, giải trí hoặc thể thao (không dùng cho các chương trình chiếu 
phim, phát thanh hoặc truyền hình và không dùng để quảng cáo và công bố); tổ chức, 
quản lý hoặc sắp xếp các cuộc thi đấu thể thao; cung cấp thiết bị thể thao, cung cấp thiết 
bị bảo tàng; cho thuê nhạc cụ; cho thuê thiết bị thể thao.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết bkế bao bì; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình 
máy tính hoặc bảo dưỡng phần mềm máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ sao chép 
chương trình phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; cho thuê phòng họp hội nghị; cho thuê rèm treo tường.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ hướng dẫn cách ăn kiêng và hướng dẫn cách bổ sung chất dinh dưỡng 
(dịch vụ chăm sóc y tế); cho thuê máy xén cỏ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến thời trang; lập kế hoạch và tổ chức 
đám cưới; cho thuê quần áo; cho thuê máy dập lửa; cho thuê đồ tư trang khác.  

 

 
(210) 4-2013-07285 (220) 16.04.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.15; 
26.13.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hạt Xanh  (VN) 

86/1A quốc lộ 22, ấp Thống Nhất, xã 
Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều tẩm mật ong; hạt điều vị tỏi; hạt điều hương bơ; 
hạt điều lụa rang muối. 

 

 
(210) 4-2013-10125 (220) 20.05.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, USA  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực in (đã có mực); hộp mực in phun (đã có mực); mực in, mực in dùng 
cho máy sao chụp (photocopy).  

 

Nhóm 07: Máy in và các bộ phận của máy in không dùng với máy tính. 
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Nhóm 09: Máy vi tính, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại 
vi máy vi tính, phần cứng và phần mềm máy vi tính và mạng thông tin liên lạc, hệ thống 
xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu, máy in dùng cho máy vi tinh, đầu in dùng cho máy in và 
máy đo vẽ; máy fax, phần cứng và phần mềm tạo ảnh, máy quét ảnh, máy photocopy, 
máy chiếu, máy tính, điện thoại và các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên; 
thiết bị quang học trắng có thể ghi âm và ghi lại được; đĩa CD trắng, đĩa DVD trắng, ổ đĩa 
trắng và bộ ghi trắng có thể ghi âm và ghi lại được. 

 

Nhóm 16: Giấy, sách nhỏ quảng cáo; sách hướng dẫn; bản tin kỹ thuật (ấn phẩm); trang 
thông tin dữ liệu (ấn phẩm); ca-ta-lô sản phẩm; sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch 
vụ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế 
hoạch chiến lược kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ qua mạng và đặt hàng qua mạng, 
cụ thể: hộp mực in (đã có mực), hộp mực in phun (đã có mực), mực in, mực in dùng cho 
máy sao chụp (photocopy), máy in và các bộ phận của máy in không dùng với máy tính, 
máy vi tính, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, phần cứng và phần mềm máy vi tính và mạng thông tin liên lạc, hệ thống xử lý dữ 
liệu và lưu trữ dữ liệu, máy in dùng cho máy vi tinh, đầu in dùng cho máy in và máy đo 
vẽ, máy fax, phần cứng và phần mềm tạo ảnh, máy quét ảnh, máy photocopy, máy chiếu, 
máy tính, điện thoại và các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên, thiết bị quang 
học trắng có thể ghi âm và ghi lại được, đĩa CD trắng, đĩa DVD trắng, ổ đĩa trắng và bộ 
ghi trắng có thể ghi âm và ghi lại được, giấy, sách nhỏ quảng cáo, sách hướng dẫn, bản tin 
kỹ thuật (ấn phẩm), trang thông tin dữ liệu (ấn phẩm), ca-ta-lô sản phẩm, sách hướng dẫn 
sử dụng sản phẩm và dịch vụ và đặt hàng qua mạng; dịch vụ chương trình liên kết, hợp tác 
và giải pháp phát triển (trong lĩnh vực quản lý kinh doanh); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
tiếp thị và chương trình quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài nguồn nhân lực và thuê ngoài quản 
lý năng lực nhân sự; quản lý bảng lương doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực; 
dịch vụ bố trí lại và thông tin doanh nghiệp và người lao động; dịch vụ thu thập dữ liệu 
cho người sử dụng lao động; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ thuê người bên ngoài 
cho quá trình kinh doanh; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ thương mại điện 
tử liên quan đến hộp mực in (đã có mực), hộp mực in phun (đã có mực), mực in, mực in 
dùng cho máy sao chụp (photocopy), máy in và các bộ phận của máy in không dùng với 
máy tính, máy vi tính, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại vi 
máy vi tính, phần cứng và phần mềm máy vi tính và mạng thông tin liên lạc, hệ thống xử 
lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu, máy in dùng cho máy vi tinh, đầu in dùng cho máy in và máy 
đo vẽ, máy fax, phần cứng và phần mềm tạo ảnh, máy quét ảnh, máy photocopy, máy 
chiếu, máy tính, điện thoại và các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên, thiết bị 
quang học trắng có thể ghi âm và ghi lại được, đĩa CD trắng, đĩa DVD trắng, ổ đĩa trắng 
và bộ ghi trắng có thể ghi âm và ghi lại được, giấy, sách nhỏ quảng cáo, sách hướng dẫn, 
bản tin kỹ thuật (ấn phẩm), trang thông tin dữ liệu (ấn phẩm), ca-ta-lô sản phẩm, sách 
hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch vụ.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán tài chính và cho thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các 
chương trình y tế và phúc lợi dành người lao động (là dịch vụ liên quan tới chính sách bảo 
hiểm và tiền tệ dành cho người lao động); dịch vụ cung cấp quy trình giao dịch thẻ tín 
dụng; dịch vụ cung cấp quy trình yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính 
cho việc tổ chức và quản lý ngân hàng và các hoạt động tài chính.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông.  
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Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ hội nghị truyền hình; cung cấp các phòng đàm thoại trực 

tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa người sử dụng với nhau; 

dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến (cung cấp cho người sử dụng đường kết nối tới 

internet thông qua một trình duyệt); dịch vụ tạo dòng video (dịch vụ truyền dữ liệu); dịch 

vụ điện thoại qua giao thức Internet (Voip); truyền dữ liệu và thông tin điện tử; cung cấp 

truy cập theo thời gian thuê bao vào các phần mềm ứng dụng qua mạng internet.  

 

Nhóm 39: Lưu trữ điện tử nội dung số; lưu trữ ảnh kỹ thuật số và ảnh chụp trên trang web.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý, rửa, in ảnh chụp và ảnh kỹ thuật số; dịch vụ in ảnh kỹ thuật số 

và ảnh chụp theo yêu cầu lên trên giấy ảnh và hàng hóa; dịch vụ in ấn; dịch vụ in theo yêu 

cầu; gia công máy vi tính theo yêu cầu; tái chế phần cứng máy vi tính, thiết bị ngoại vi 

máy vi tính và các thiết bị điện tử.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, 

hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại 

điện tử và công nghệ thông tin; dịch vụ tạo ảnh kỹ thuật số; dịch vụ xuất bản điện tử; tạp 

chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực máy tính, 

thương mại điện tử và công nghệ thông tin. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể là dịch vụ phân tích, quy hoạch, tích hợp, thiết kế và 

hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn Internet cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ 

trong việc phát triển các cổng Internet và sáng tạo các quy trình kinh doanh để sử dụng 

trong lĩnh vực thương mại điện tử; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh mạng Internet và 

mạng cục bộ; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ cơ sở hạ tầng máy tính trên máy tính 

chủ, cụ thể là cung cấp phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại 

vi máy vi tính và các dịch vụ vận hành và hỗ trợ có liên quan trên cơ sở thuê bao hoặc trả 

tiền theo sử dụng; dịch vụ quản lý và tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế, lắp đặt, bảo trì 

và sửa chữa phần mềm máy vi tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ quản lý 

hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu (dịch vụ thiết kế 

phần mềm máy tính), dịch vụ lập trình máy tính; thiết kế, phát triển, lưu trữ, và kết nối 

trang web cho người khác thông qua mạng Internet; dịch vụ tư vấn trong việc chọn lọc, 

cài đặt và sử dụng phần mềm máy vi tính được sử dụng để giám sát và quản lý các giao 

dịch và hoạt động trong môi trường hoạt động liên tục; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan 

tới các sản phẩm/dịch vụ nêu trên; dịch vụ khai phá dữ liệu (dịch vụ khoa học, công 

nghệ); dịch vụ phân loại thông tin (dịch vụ khoa học, công nghệ); dịch vụ quản lý thông 

tin liên quan tới các dịch vụ nêu trên; thiết kế máy tính theo yêu cầu; dịch vụ chia sẻ tài 

liệu, cụ thể là cung cấp trang web hỗ trợ về công nghệ giúp người sử dụng có thể đưa lên 

hoặc tải xuống các tệp dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu; dịch 

vụ dịch chuyển dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ tư vấn về phần mềm và phần cứng 

máy vi tính; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web; dịch vụ thuê và cho thuê máy vi tính và 

phần mềm máy vi tính; cung cấp các dịch vụ thiết kế đồ họa qua mạng thông tin liên lạc; 

nghiên cứu khoa học và công nghiệp; cung cấp trang web để tạo ảnh, chỉnh sửa, thao tác, 

tổ chức và thay đổi điện tử ảnh kỹ thuật số, cung cấp trang web để tải lên, chia sẻ, xem và 

gửi ảnh chụp và ảnh kỹ thuật số qua mạng Internet; cung cấp trang web hiển thị video do 

người sử dụng tạo ra. 
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(210) 4-2013-10126 (220) 20.05.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) HEWLETT-PACKARD 

DEVELOPMENT COMPANY, L.P  
(US) 
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas 77070, USA   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực in (đã có mực); hộp mực in phun (đã có mực); mực in, mực in dùng 
cho máy sao chụp (photocopy). 

 
Nhóm 07: Máy in và các bộ phận của máy in không dùng với máy tính. 

 
Nhóm 09: Máy vi tính, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại 
vi máy vi tính, phần cứng và phần mềm máy vi tính và mạng thông tin liên lạc, hệ thống 
xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu, máy in dùng cho máy vi tinh, đầu in dùng cho máy in và 
máy đo vẽ; máy fax, phần cứng và phần mềm tạo ảnh, máy quét ảnh, máy photocopy, 
máy chiếu, máy tính, điện thoại và các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên; 
thiết bị quang học trắng có thể ghi âm và ghi lại được; đĩa CD trắng, đĩa DVD trắng, ổ đĩa 
trắng và bộ ghi trắng có thể ghi âm và ghi lại được.  

 
Nhóm 16: Giấy, sách nhỏ quảng cáo; sách hướng dẫn; bản tin kỹ thuật (ấn phẩm); trang 
thông tin dữ liệu (ấn phẩm); ca-ta-lô sản phẩm; sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch 
vụ. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ lập kế 
hoạch chiến lược kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ qua mạng và đặt hàng qua mạng, 
cụ thể: hộp mực in (đã có mực), hộp mực in phun (đã có mực), mực in, mực in dùng cho 
máy sao chụp (photocopy), máy in và các bộ phận của máy in không dùng với máy tính, 
máy vi tính, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, phần cứng và phần mềm máy vi tính và mạng thông tin liên lạc, hệ thống xử lý dữ 
liệu và lưu trữ dữ liệu, máy in dùng cho máy vi tinh, đầu in dùng cho máy in và máy đo 
vẽ, máy fax, phần cứng và phần mềm tạo ảnh, máy quét ảnh, máy photocopy, máy chiếu, 
máy tính, điện thoại và các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên, thiết bị quang 
học trắng có thể ghi âm và ghi lại được, đĩa CD trắng, đĩa DVD trắng, ổ đĩa trắng và bộ 
ghi trắng có thể ghi âm và ghi lại được, giấy, sách nhỏ quảng cáo, sách hướng dẫn, bản tin 
kỹ thuật (ấn phẩm), trang thông tin dữ liệu (ấn phẩm), ca-ta-lô sản phẩm, sách hướng dẫn 
sử dụng sản phẩm và dịch vụ và đặt hàng qua mạng; dịch vụ chương trình liên kết, hợp tác 
và giải pháp phát triển (trong lĩnh vực quản lý kinh doanh); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ 
tiếp thị và chương trình quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài nguồn nhân lực và thuê ngoài quản 
lý năng lực nhân sự; quản lý bảng lương doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực; 
dịch vụ bố trí lại và thông tin doanh nghiệp và người lao động; dịch vụ thu thập dữ liệu 
cho người sử dụng lao động; dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ thuê người bên ngoài 
cho quá trình kinh doanh; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ thương mại điện 
tử liên quan đến hộp mực in (đã có mực), hộp mực in phun (đã có mực), mực in, mực in 
dùng cho máy sao chụp (photocopy), máy in và các bộ phận của máy in không dùng với 
máy tính, máy vi tính, phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại vi 
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máy vi tính, phần cứng và phần mềm máy vi tính và mạng thông tin liên lạc, hệ thống xử 
lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu, máy in dùng cho máy vi tinh, đầu in dùng cho máy in và máy 
đo vẽ, máy fax, phần cứng và phần mềm tạo ảnh, máy quét ảnh, máy photocopy, máy 
chiếu, máy tính, điện thoại và các bộ phận và linh kiện của các sản phẩm nói trên, thiết bị 
quang học trắng có thể ghi âm và ghi lại được, đĩa CD trắng, đĩa DVD trắng, ổ đĩa trắng 
và bộ ghi trắng có thể ghi âm và ghi lại được, giấy, sách nhỏ quảng cáo, sách hướng dẫn, 
bản tin kỹ thuật (ấn phẩm), trang thông tin dữ liệu (ấn phẩm), ca-ta-lô sản phẩm, sách 
hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch vụ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán tài chính và cho thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các 
chương trình y tế và phúc lợi dành người lao động (là dịch vụ liên quan tới chính sách bảo 
hiểm và tiền tệ dành cho người lao động); dịch vụ cung cấp quy trình giao dịch thẻ tín 
dụng; dịch vụ cung cấp quy trình yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính 
cho việc tổ chức và quản lý ngân hàng và các hoạt động tài chính. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy vi tính và thiết bị viễn thông.   

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ hội nghị truyền hình; cung cấp các phòng đàm thoại trực 
tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa người sử dụng với nhau; 
dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến (cung cấp cho người sử dụng đường kết nối tới 
internet thông qua một trình duyệt); dịch vụ tạo dòng video (dịch vụ truyền dữ liệu); dịch 
vụ điện thoại qua giao thức Internet (Voip); truyền dữ liệu và thông tin điện tử; cung cấp 
truy cập theo thời gian thuê bao vào các phần mềm ứng dụng qua mạng internet. 

 
Nhóm 39: Lưu trữ điện tử nội dung số; lưu trữ ảnh kỹ thuật số và ảnh chụp trên trang web. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý, rửa, in ảnh chụp và ảnh kỹ thuật số; dịch vụ in ảnh kỹ thuật số 
và ảnh chụp theo yêu cầu lên trên giấy ảnh và hàng hóa; dịch vụ in ấn; dịch vụ in theo yêu 
cầu; gia công máy vi tính theo yêu cầu; tái chế phần cứng máy vi tính, thiết bị ngoại vi 
máy vi tính và các thiết bị điện tử. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể là tổ chức các lớp họe, các cuộc hội thảo, 
hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên quan đến lĩnh vực máy tính, thương mại 
điện tử và công nghệ thông tin, dịeh vụ tạo ảnh kỹ thuật số; dịch vụ xuất bản điện tử; tạp 
chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực máy tính, 
thương mại điện tử và công nghệ thông tin.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể là dịch vụ phân tích, quy hoạch, tích hợp, thiết kế và 
hỗ trợ kỹ thuật hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn Internet cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ 
trong việc phát triển các cổng Internet và sáng tạo các quy trình kinh doanh để sử dụng 
trong lĩnh vực thương mại điện tử; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh mạng Internet và 
mạng cục bộ; dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ cơ sở hạ tầng máy tính trên máy tính 
chủ, cụ thể là cung cấp phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, các thiết bị ngoại 
vi máy vi tính và các dịch vụ vận hành và hỗ trợ có liên quan trên cơ sở thuê bao hoặc trả 
tiền theo sử dụng; dịch vụ quản lý và tư vấn công nghệ thông tin; thiết kế, lắp đặt, bảo trì 
và sửa chữa phần mềm máy vi tính; tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ quản lý 
hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu (dịch vụ thiết kế 
phần mềm máy tính), dịch vụ lập trình máy tính; thiết kế, phát triển, lưu trữ, và kết nối 
trang web cho người khác thông qua mạng Internet; dịch vụ tư vấn trong việc chọn lọc, 
cài đặt và sử dụng phần mềm máy vi tính được sử dụng để giám sát và quản lý các giao 
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dịch và hoạt động trong môi trường hoạt động liên tục; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật liên quan 
tới các sản phẩm/dịch vụ nêu trên; dịch vụ khai phá dữ liệu (dịch vụ khoa học, công 
nghệ); dịch vụ phân loại thông tin (dịch vụ khoa học, công nghệ); dịch vụ quản lý thông 
tin liên quan tới các dịch vụ nêu trên; thiết kế máy tính theo yêu cầu; dịch vụ chia sẻ tài 
liệu, cụ thể là cung cấp trang web hỗ trợ về công nghệ giúp người sử dụng có thể đưa lên 
hoặc tải xuống các tệp dữ liệu điện tử; dịch vụ sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu; dịch 
vụ dịch chuyển dữ liệu; dịch vụ mã hóa dữ liệu; dịch vụ tư vấn về phần mềm và phần cứng 
máy vi tính; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web; dịch vụ thuê và cho thuê máy vi tính và 
phần mềm máy vi tính; cung cấp các dịch vụ thiết kế đồ họa qua mạng thông tin liên lạc; 
nghiên cứu khoa học và công nghiệp; cung cấp trang web để tạo ảnh, chỉnh sửa, thao tác, 
tổ chức và thay đổi điện tử ảnh kỹ thuật số, cung cấp trang web để tải lên, chia sẻ, xem và 
gửi ảnh chụp và ảnh kỹ thuật số qua mạng Internet; cung cấp trang web hiển thị video do 
người sử dụng tạo ra. 

 

 
(210) 4-2013-12701 (220) 17.06.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) GSA INDUSTRIES (AUST.) PTY. LTD.  

(AU) 
Level 54, Rialto 525 Collins Street, 
Melbourne, Victoria 3000, Australia  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ tùng đường ống nước thuộc nhóm này, là các loại phụ tùng cho hệ thống 
cấp dẫn nước và khí ga, gồm có: phụ tùng có bản chất là mối nối trung gian bằng thao tác 
đẩy-gắn, mối nối thẳng, khớp nối để giảm bớt các đầu nối, mối nối chuyển đổi, đầu nối 
thẳng, đầu nối giảm đường kính, đầu nối hình mũi bò, khuỷu nối, khuỷu nối giảm đường 
kính, khuỷu nối có đoạn ống dự phòng, khuỷu nối cho máy rửa bát (không phải là chi tiết 
bộ phận của máy), khủy nối lỗ thoát, khủy nối vành thoát nước, ống nhánh đầu nối chữ T, 
đầu nối chữ T hình mũi bò, đầu nối chữ T giảm đường kính, nút bịt ống, khớp nối thu nhỏ, 
đầu nối có ren, phụ tùng lắp nối trượt, phụ tùng lắp nối xoay, đầu nối xoay giảm đường 
kính, mối nối hàn thiếc, khuỷu nối xoay, mối nối trượt, mối nối chữ T trượt, ống nối 
chuyển tiếp đầu nối chữ T trượt, đường ống phân phối, bao gồm đường ống phân phối có 
các ống nhánh, nút bịt góc, nút bịt thẳng, ống nối chuyển tiếp đầu nối chữ T của van chạn, 
đầu nối van chặn, mối nối và mối ghép ống dẫn, đầu nối chữ T chuyển đổi, ống nối 
chuyển tiếp dạng trụ, chi tiết ghép đuôi ống mao dẫn, chi tiết đỡ phần uốn của ống, đầu 
nối ép, chi tiết ghép đuôi ống giảm đường kính, đầu cắm ghép đuôi ống, giá trợ lực tại 
điểm uốn, giá treo ống, vòng đai kẹp ống, đai siết ống, nẹp ống, bọc ống chịu lực, các mối 
nối và đầu kết nối van, van một chiều; các bộ phận và các phụ kiện của các sản phẩm 
thuộc nhóm này, bao gồm: van hấp thu búa nước, các loại ống kích thước nhỏ, thường và 
lớn; tất cả các sản phẩm kể trên được chế tạo từ kim loại. 

 

Nhóm 09: Van điều áp dùng cho việc cung cấp nước hoặc khí ga; đồng hồ đo gồm nhiệt 
kế, áp suất kế và dụng cụ kiểm tra kết nối giữa mép ống và đồng hồ đo. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị cung cấp nước và khí ga, và các bộ phận và phụ kiện của 
hệ thống và thiết bị cung cấp nước và khí ga thuộc nhóm này, bao gồm: các bộ thiết bị lắp 
đặt bình nóng lạnh; bộ thiết bị lắp đặt hệ thống dẫn nước của nhà thầu gồm các phụ tùng 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
520 

kết nối, kẹp tháo mối nối và đai tháo mối nối; các bộ thiết bị nâng cấp van theo dõi nhiệt 
bao gồm các chi tiết ghép đuôi ống, roong/gioăng và các phụ tùng sử dụng thao tác đẩy-
gắn; các bộ thiết bị vòi nước toa-lét và vòi nước sinh hoạt; van bi (bộ phận của thiết bị 
cung cấp nước và khí ga); các phụ tùng hệ thống dẫn nước trong nhóm này bao gồm các 
phụ tùng sử dụng thao tác đẩy-gắn và các mối nối thẳng, các đầu nối và mối nối ống 
thẳng, mối nối ống dẫn, khuỷu nối, đầu nối chữ T, mối nối nén chữ T, đầu nối vòi nước, 
đầu nối ống, đuôi ống mao dẫn, mối nối ép cho cho ống giảm đường kính, đuôi ống dạng 
nhỏ dần đều, miếng nút/bịt đuôi ống, thiết bị lắp ráp chìm, thiết bị vòi gương sen, giá trợ 
lực ống tại điểm uốn, nẹp ống, đệm bọc ống chịu lực, các đầu nối và mối nối van, các van 
theo dõi nhiệt độ bao gồm van liền đầu nối, van hạn chế áp suất, van giải phóng áp suất, 
cửa van, van bi; tất cả các sản phẩm kể trên là các bộ phận của và dùng cho hệ thống và 
thiết bị cung cấp nước và khí ga; các bộ thiết bị lắp đặt bình nóng lạnh, gồm các loại ống 
đa dạng kích thước và các dụng cụ cho việc lắp đặt như đã nêu trong Nhóm này; các bộ 
thiết bi lắp đặt vòi nước toa-lét và vòi nước sinh hoạt; bộ thiết bị của nhà thầu phục vụ lắp 
đặt hệ thống nước, gồm các loại ống đa dạng kích thước và các dụng cụ lắp đặt như đã 
nêu; đầu nối vòi nước toa-lét xoay (bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm nhựa), đầu nối 
vòi nước sinh hoạt (bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm nhựa), đầu nối với nước toa-lét 
(bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm nhựa), khuỷu nối vòi nước toa-lét (bằng kim loại 
hoặc phi kim, bao gồm nhựa), đầu nối mềm dùng cho bình nóng lạnh (bằng kim loại hoặc 
phi kim, bao gồm nhựa), đầu nối bình nóng lạnh (bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm 
nhựa); các bộ thiết bị lắp đặt bình nóng lạnh gồm các phụ tùng kết nối và đai tháo mối nối 
(bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm nhựa); bộ thiết bị lắp đặt vòi nước toa-lét và vòi 
nước sinh hoạt gồm các đầu nối vòi nước sinh hoạt (bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm 
nhựa), van tại mối nối bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm nhựa), ống kích thước thông 
thường và kích thước lớn (bằng kim loại hoặc phi kim, bao gồm nhựa). 

 
Nhóm 17: Phụ tùng đường ống nước thuộc nhóm này, là các loại phụ tùng cho hệ thống 
cấp dẫn nước và khí ga, gồm có: phụ tùng có bản chất là mối nối trung gian sử dụng thao 
tác đẩy-gắn, mối nối thẳng, mối nối giảm đường kính, mối nối chuyển đổi, đầu nối thẳng, 
đầu nối giảm đường kính, đầu nối hình mũi bò, khuỷu nối, khuỷu nối giảm đường kính, 
khuỷu nối có đoạn ống dự phòng, khuỷu nối cho máy rửa bát (không phải là chi tiết/bộ 
phận của máy), khủy nối lỗ thoát, khủy nối vành thoát nước, ống nhánh, đầu nối chữ T, 
đầu nối chữ T hình mũi bò, đầu nối chữ T giảm đường kính, nút bịt ống, đầu nối giảm 
đường kính, đầu nối có ren, phụ tùng lắp nối trượt, phụ tùng lắp nối xoay, đầu nối xoay 
giảm đường kính, mối nối giảm đường kính bằng phương pháp hàn thiếc, mối nối 
polybutylene, khuỷu nối xoay, mối nối cấu trúc trượt , đầu nối chữ T trượt, đầu nối chữ T 
trượt giảm đường kính, đường ống phân phối, gồm ống phân phối có các ống nhánh, van 
góc, van thông thẳng, van lắp tại điểm nối của 3 ống dẫn nước/khí có phương/góc và kích 
thước khác nhau, đầu nối dùng để nối van với ống dẫn nước/khí, các mối nối và đầu nối 
ống dẫn, đầu nối chữ T chuyển đổi, đầu nối vòi nước, mối nối chuyển tiếp dạng trụ, chi 
tiết ghép đuôi ống mao dẫn, chi tiết đỡ phần uốn của ống, mối nối ép, mối nối chi tiết 
ghép đuôi ống, đầu cắm chi tiết ghép đuôi ống, giá trợ lực tại điểm uốn, giá treo ống, 
vòng đai kẹp ống, đai siết ống, bọc cách nhiệt, nẹp ống, bọc ống chịu lực, các mối nối và 
đầu kết nối van, van kiểm tra; các bộ phận và các phụ kiệncủa các sản phẩm thuộc nhóm 
này, bao gồm: van hấp thu búa nước, bộ thiết bị lắp đặt ống đường vòng gồm các đoạn nối 
hai đầu tạm thời, các mối nối có ren và mối nối bằng phương pháp hàn; các loại ống kích 
thước nhỏ, thường và lớn; tất cả các sản phẩm nói trên được chế tạo chủ yếu từ vật liệu phi 
kim, bao gồm nhựa. 
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(210) 4-2013-19070 (220) 21.08.2013 

  (441) 25.07.2014 
(300) 2013-044799 12.06.2013 JP 
(540) 

  

(731) LINE CORPORATION  (JP) 
Shibuya Hikarie 27th Floor, 2-21-1 
Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 150-8510, 
Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, thú y và vệ sinh; giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y tế; 
giấy tẩm dầu dùng cho mục đích y tế; mặt nạ vệ sinh (dùng cho mục đích y tế); tấm bột 
mỏng để bọc thuốc, cụ thể là tấm bột mì khô dát mỏng dùng để bọc một viên thuốc cho 
dễ nuốt và để không còn mùi thuốc, chỉ dùng cho mục y tế; vải gạc để băng bó; bao con 
nhộng rỗng dùng đựng dược phẩm; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích y tế; 
băng dùng cho tai (dùng cho mục đích y tế); băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng 
nút dùng khi có kinh nguyệt; khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; bông thấm hút (dùng cho 
mục đích y tế); cao dán dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó; vật liệu băng bó 
dạng lỏng; miếng đệm chăm sóc ngực; tã lót; quần đóng tã lót; giấy chống nhậy cắn, 
chống mọt cắn; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; chất bổ sung dành cho người ăn kiêng; đồ uống 
cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 09: Chương trình trò chơi dành cho máy trò chơi video sử dụng đồng xu; điện thoại 
di động; thiết bị giám sát, dùng điện; máy fax; thiết bị truyền bản fax; máy thu hình [ti-
vi]; máy thu thanh (rađiô); điện thoại hình; máy bộ đàm xách tay; thiết bị dẫn đường cho 
xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; thiết bị định vị toàn cầu 
[GPS]; thiết bị nghe cầm tay; máy đọc đĩa compắc; máy thu băng; máy quay đĩa; vật ghi 
âm thanh; máy đọc đĩa DVD; máy ghi đĩa DVD; máy ảnh kỹ thuật số; khung ảnh kỹ thuật 
số; máy ghi hình [máy quay video xách tay có bộ phận ghi hình]; máy đọc đĩa video; thiết 
bị nghe nhạc cầm tay; dây đeo trang trí điện thoại di động; thiết bị sạc pin điện thoại di 
động; vỏ bọc cho điện thoại di động; bao, vỏ cho điện thoại di động; thiết bị làm sạch 
màn hình điện thoại di động; bộ sử dụng điện thoại di động không dùng tay; tai nghe; loa; 
micrô [cho các thiết bị viễn thông]; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân, máy móc 
và các thiết bị viễn thông khác; thiết bị ghi dữ liệu quang học; bộ điều biến (mô đem); 
máy vi tính; máy tính xách tay; bao, vỏ bọc máy tính xách tay; máy tính bảng; bao (vỏ 
bọc) đặc biệt cho máy tính bảng; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình cảm ứng 
dùng cho máy tính; bút điện tử [thiết bị hiển thị]; bàn phím máy vi tính; máy in để dùng 
với máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính; chương trình máy tính, ghi sẵn; chương trình 
máy tính [phần mềm có thể tải xuống được]; chương trình trò chơi máy tính; chương trình 
cho máy điện thoại di động có thể tải xuống được; thẻ từ được mã hóa; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu USB; chuột máy tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót chuột máy tính; máy đọc 
ký tự quang; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; tủ điển điện tử; bộ đọc mã vạch; nhật ký 
điện tử; máy tính bỏ túi; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông 
minh]; chip [mạch tích hợp]; nhãn điện tử cho hàng hóa; chất bán dẫn; kính hiển vi điện 
tử; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; kính râm; kính bảo hộ cho thể thao; kính đeo 
mắt [kính đeo mắt và kính bảo hộ]; bao (hộp) đựng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; 
hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính; kính bơi; hộp đựng băng trò chơi viđeo; phần mềm trò 
chơi máy vi tính; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; máy quay đĩa; nhạc chuông có thể tải 
về được dùng cho điện thoại di động; phim điện ảnh đã phơi sáng; phim dương bản đã 
phơi sáng; khung phim dương bản; phim hoạt hình; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; ổ 
đĩa compắc [nghe-nhìn]; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
522 

Nhóm 14: Kim loại quý; vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồ trang 
sức; cúp [cúp giải thưởng]; kỷ niệm chương; đồ trang trí cá nhân [đồ trang sức]; đồ trang 
trí giày bằng kim loại quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 16: Hồ dán và chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; thùng 
để đóng hàng bằng giấy; cặp giấy và bao giấy; giấy để bao gói; giấy để đóng gói; ống 
bằng bìa cứng; bìa cứng; thùng để đóng gói bằng bìa cứng, túi nhặt rác bằng bìa cứng; 
băng-rôn bằng bìa cứng; cờ bằng bìa cứng; thẻ bìa cứng; bản in khắc bằng bìa cứng; văn 
phòng phẩm bằng bìa cứng; túi đựng rác bằng giấy hoặc chất dẻo; băng-rôn bằng giấy; cờ 
bằng giấy; khăn lau tay vệ sinh bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
lau tay bằng giấy; khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; yếm dãi bằng 
giấy; khăn trải bàn bằng giấy; giấy vệ sinh; thẻ đeo hành lý; xổ số in [không phải đồ 
chơi]; giấy và bìa cứng; giấy vệ sinh; khăn giấy; giấy viết; văn phòng phẩm; con dấu địa 
chỉ; vật dụng đánh dấu trang sách; dụng cụ bảo vệ đầu bút chì; bút chì màu; thiếp chúc 
mừng; bút dạ; con đấu [văn phòng phẩm]; bút chì bấm; vở dán bài rời; vở nháp; tem; giấy 
dính [văn phòng phẩm]; vở; bút màu (bút sáp); bút dạ đánh dấu; dao rọc giấy [dao mở bì 
thư]; cái cài bút; bút bi; giấy thấm ngăn từng tờ khi kẹp tài liệu; hộp đựng tem; giấy thấm 
mực con dấu; bút chì; đinh ấn (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm bằng giấy; sổ ghi nhớ 
bỏ túi; băng xóa [đồ dùng văn phòng]; dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng]; tẩy cao su; 
quả địa cầu; dụng cụ viết; ống cắm bút và bút chì; phong bì; thước đo góc [văn phòng 
phẩm và đồ dùng văn phòng]; vật dụng chặn giấy; tập giấy viết; mực tầu; bút máy; bút 
lông để viết; bưu thiếp; bưu thiếp có tranh ảnh; vở nhạc; catalô; lịch; vé (phiếu); thẻ sưu 
tập không dùng để chơi trò chơi; sách mỏng; áp phích quảng cáo, ấn phẩm; tạp chí định 
kỳ; xuất bản phẩm in; sách; cuốn sách nhỏ; báo chí; bản in phơi; sơ đồ; tờ quảng cáo; bản 
đồ địa lý; tạp chí xuất bản định kỳ; niên giám; truyện tranh; ấn phẩm khác; đá in thạch 
bản; tác phẩm hội họa và thư pháp; tranh vẽ và các phiên bản; ảnh chụp; giá đựng ảnh 
chụp. 

 

Nhóm 18: Khung của túi xách tay; khung của ví; móng ngựa; thùng đóng hàng công 
nghiệp bằng da; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi đựng; bao nhỏ bằng da; ví đựng đồ 
trang điểm [chưa có đồ bên trong]; ô và các bộ phận; gậy chống; ba toong; bộ phận bằng 
kim loại của gậy và gậy ba toong; tay cầm của gậy và gậy ba toong; yên cương; da thuộc 
và lông (dạng thô hoặc bán thành phẩm); bìa giả da; bộ yên cương cho động vật.  

 
Nhóm 20: Đệm [đồ gia dụng]; đệm trải sàn kiểu  bản [Zabuton]; gối; nệm; đệm cho cũi 
đẩy của trẻ em; quạt cầm tay không gấp được; quạt gấp cầm tay; thiết bị phân phối khăn 
lau tay [không bằng kim loại]; đồ đạc trong nhà; tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn làm việc; 
ghế ngồi; gương, gương soi; bàn (kệ) trang điểm trong nhà tắm; hộp và tủ đựng đồ chơi; 
giá để ô; giá sách; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; mành làm từ 
sậy, mây hoặc tre [Sudare]; mành rèm làm bằng hạt cườm để trang trí; mành che cửa sổ; 
chùm chuông gió (trang trí); bóng bay quảng cáo; bảng hiệu đứng bằng gỗ hoặc nhựa; 
khung tranh; ghế đẩu trong nhà tắm; nệm Futon (nệm cứng kiểu  Bản để trải giường hoặc 
để ngồi). 

 

Nhóm 21: Chỉ tơ nha khoa [chỉ tơ dùng cho răng]; bàn chải đánh răng [không chạy điện]; 
dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh; bàn chải; kính thô hoặc bán thành phẩm 
[không dùng cho mục đích xây dựng]; phalê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; bát đĩa bằng 
sành; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đũa; thiết bị nhà bếp [không bao gồm bộ phận làm 
nóng nước bằng gas (cho mục đích gia dụng), thiết bị hâm nóng thực phẩm không dùng 
điện (cho mục đích gia dụng), nơi bày thức ăn chuẩn bị nấu nướng trong nhà bếp và bồn 
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rửa trong nhà bếp]; dụng cụ làm sạch và các vật dụng để giặt rửa, dụng cụ khuấy dùng 
cho bồn tắm nước nóng [Yukakibo]; xô trong nhà tắm; vật dụng tắt nến; giá đỡ nến; chậu 
hoa; thiết bị thủy canh dùng để làm vườn trong gia đình; bình tưới; đồ chứa thức ăn cho 
vật nuôi; bàn chải cho vật nuôi; lồng chim; bể tắm cho chim; bàn chải quần áo; bô vệ sinh 
trong phòng; lợn đựng tiền tiết kiệm; bùa may mắn [Omanori] (không phải là đồ trang 
sức, đồ kim hoàn, không bằng giấy); thăm may mắn [Omikuji] (không phải là đồ trang sức, 
đồ kim hoàn, không bằng giấy); hộp kim loại để phân phối khăn giấy; bộ phân phối xà 
phòng; bể cá trong nhà và phụ kiện của chúng; vật dụng giữ giấy vệ sinh; bình hoa; chậu 
hoa; bảng hiệu đứng bằng thủy tinh hoặc gốm; lư đốt xông nước hoa; bàn chải giày; đót 
giày; vải đánh bóng giày; dụng cụ đánh giày cầm tay; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]. 

 

Nhóm 24: Vải dệt; vật liệu dệt; vải dệt kim; vải nỉ và không dệt; vải dầu; vải hồ gôm 
chống thấm; vải phủ bằng Vinyl; vải tráng cao su; vật liệu dùng để lọc làm bằng vải dệt; 
vải hoặc khăn lanh dùng trong nhà; khăn mặt (khăn tắm) [bằng vải dệt]; khăn tay bỏ túi 
bằng vải; đồ dùng cá nhân bằng vải dệt [không phải để mặc]; màn chống muỗi; tấm trải 
giường; chăn bông; vỏ bọc nệm Futon và chăn bông [vải lanh]; vải bọc nệm Futon [nệm 
Futon không nhồi]; vỏ gối [áo gối]; chăn; khăn trải bàn bằng vải dệt; khăn lau chén bát; 
rèm nhà tắm; biểu ngữ và cờ [không làm bằng giấy]; vỏ bọc bệ xí vệ sinh làm bằng vải; 
vỏ bọc ghế ngồi làm bằng vải; tấm trướng treo tường làm bằng vải; rèm; khăn trải bàn 
[không làm bằng giấy]; màn cửa [rèm cuốn dày]; vải liệm [tấm để bọc tử thi]; vải liệm 
mặc cho tử thi trong đám tang [Kyokatabira kimono]; bình phong bằng vải kiểu Nhật có 
các sọc đỏ và trắng [Kohaku-maku]; bình phong bằng vải kiểu Nhật có các sọc đen và 
trắng [Kuroshiro-maku].  

 

Nhóm 25: Quần áo; tấm che mắt khi ngủ; áo lót mặc bên trong sơmi; áo choàng; áo len 
đan; mũ tắm; áo vét [trang phục]; quần chạy bộ; quần ấm rộng (mặc để tập luyện thể thao, 
làm thường phục); khăn choàng; áo khoác mặc khi đi trượt tuyết; quần dài mặc khi trượt 
tuyết; quần dài; áo len dài tay; váy ngủ; mũ đội khi đi ngủ; ca vát; áo khoác ngắn có mũ, 
không thấm nước [áo pacca]; quần áo ngủ; quần lót, quần soóc và quần lót bó sát; áo cánh 
phụ nữ; áo gilê (áo chẽn không tay); áo thun thể thao; áo pông-sô; khăn choàng cổ lớn (có 
thể che được cả mũi và miệng); áo choàng không tay; trang phục dệt kim; áo mưa; áo sơ-
mi để mặc vét; quần áo lót; quần áo đồng phục đi học; bít-tất cổ ngắn và bít-tất cổ dài; bộ 
đồ mặc đi ngủ; bộ đồ bơi; mũ bơi; đồ đội đầu; quần áo đồng phục; áo nịt len thể thao; 
quần áo tập thể dục; tất cao cổ; ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; 
dây nịt để kéo giữ tất cao cổ; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; thắt lưng cho trang 
phục; giày dép [không phải đồ thể thao]; dép xăng-đan; dép đi trong nhà; giầy ống ngắn 
(ủng lửng); giày đi biển; giày cao cổ; miếng lót bên trong giày; chốt giày; đinh giày; đinh 
đầu to (để đóng đế ủng); đế kim loại bảo vệ cho giày và bốt; mũi giày ống; dép đi trong 
nhà tắm; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi chân; giày thể thao; trang phục dùng trong 
các lễ hội hóa trang; trang phục kiểu thú bông; quần áo cho người đi xe đạp; găng tay 
trượt tuyết; dải băng buộc đầu [trang phục]; quần áo cho người lái xe ô tô; bộ quần áo cho 
người lướt ván; giày ống trượt tuyết; giày đá bóng; đinh đế giày đá bóng.  

 
Nhóm 26: Lô uốn tóc dùng điện; phụ kiện may; kim; khuy lỗ dùng cho quần áo; dây dải 
trang trí [bán thành phẩm]; ruy băng; vải ren, đăng-ten (hàng dệt); vải ren, đăng-ten (hàng 
thêu); chùm tua và núm tua để trang trí [bán thành phẩm]; dải viền để trang trí quần áo; 
que đan; hộp kim chỉ; kéo dùng cho thợ may; cái đê dùng để khâu; nệm cắm kim và 
ghim; hộp đựng kim; hoa giả; vòng để nâng giữ tay áo; quần áo gắn huy hiệu biểu tượng 
dịch vụ (không bao gồm các biểu tượng bằng kim loại quý); khóa quần áo; huy hiệu để 
đeo [không bằng kim loại quý]; ghim cài cho quần áo; ghim cài thắt lưng đặc biệt cho dải 
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thắt lưng trong trang phục Nhật Bản [obi-dome]; ghim cài mũ [không bằng kim loại quý]; 
nhãn dính có hình trang trí cho áo khoác ngoài; băng đeo tay; đồ trang trí tóc; cúc và 
khuy; râu giả; ria giả; vật dụng uốn tóc (không bao gồm thiết bị chạy điện dùng trong gia 
đình); đồ trang trí cho giày [không bằng kim loại quý]; lỗ xỏ dây giày; dây giày; khóa kéo 
bằng kim loại dùng cho giày và giày bốt. 

 

Nhóm 28: Máy và thiết bị trò chơi dùng trong các công viên giải trí; máy và thiết bị cho 
các trò cưỡi giải trí; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; thiết bị giải trí (kiểu vận hành 
khi bỏ xu vào); thiết bị điều khiển máy trò chơi; máy trò chơi video gia đình; thiết bị chơi 
trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; búp bê; quần áo cho búp bê truyền thống Nhật 
Bản; đồ chơi; đồ chơi lắp ráp; đồ chơi chuyển động; đồ chơi âm nhạc; đồng hồ và đồng hồ 
đeo tay đồ chơi; xe cộ đồ chơi; mặt nạ đồ chơi; cái lúc lắc (đồ chơi); con quay (đồ chơi); 
diều; thú nhồi bông; pháo giấy (pháo hoa đồ chơi); đồ trang trí cây thông Nô-en (không 
bao gồm bánh kẹo và đồ trang trí phát sáng); đồ thổi bong bóng xà phòng [đồ chơi]; trò 
chơi ghép hình; đĩa bay (đồ chơi); xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; xe hẩy chân 
đồ chơi; mũ dự các bữa tiệc bằng giấy; xe cộ đồ chơi thu nhỏ; bể bơi (đồ chơi); gạch xây 
dựng [đồ chơi]; kính vạn hoa; bộ đồ chơi người mẫu; quả bóng bay để chơi; ngựa gỗ bập 
bênh (đồ chơi); trò chơi vòng; trò chơi; cờ Nhật Bản [trò chơi Shogi]; trò chơi với những 
tấm thẻ cào may rủi; xúc xắc; thẻ tiền dùng cho trò chơi; cốc chơi xúc xắc; bộ cờ Dame 
Trung Quốc; bàn cờ; trò chơi cờ; bàn cờ Dame; bài lá; cờ Đôminô; trò chơi Cờ thỏ cáo; 
thẻ trò chơi Bingo; bài mạt chược; thiết bị để làm ảo thuật; trò chơi bàn cờ; trò chơi bàn đá 
bóng; vòng (mặt) quay của trò chơi Rulet; bóng cho máy trò chơi; thiết bị trò chơi trong 
nhà; thiết bị trò chơi; máy và thiết bị trò chơi; máy trò chơi lăn bi ghim đứng kiểu Nhật 
Bản [máy Pachinko]; máy có khe đút xu [máy giải trí]; thiết bị phi tiêu; thiết bị bi-a; thiết 
bị thể thao; máy và thiết bị tập thể dục; cầu trượt (thiết bị đặt ở sân chơi); xe trượt tuyết 
(đồ thể thao); dụng cụ bảo vệ ống chân (dụng cụ thể thao); dụng cụ bảo vệ đầu gối (dụng 
cụ thể thao); dụng cụ bảo vệ khuỷu tay (dụng cụ thể thao); xích đu; dụng cụ bắn cung; 
lưỡi gắn vào giầy trượt băng; gậy đánh gôn; ván trượt tuyết; ván trượt; ván trượt tuyết; 
khung bám của tàu lượn [môn thể thao]; que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức; 
dù cho môn thể thao dù lượn; áo giáp trong môn đấu kiếm; găng tay đấm bốc; vợt; thiết bị 
phục hồi cơ thể; ván trượt có bánh lăn; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; ván dùng 
khi tập bơi; dụng cụ để nổi khi bơi; thiết bị thể dục; bàn chơi bóng bàn; găng tay chơi 
bóng chày; dây đeo dùng để leo núi; ván lướt sóng; thuyền lướt sóng; chân nhái để bơi; đồ 
câu cá; dụng cụ bắt côn trùng là đồ chơi; lưới bắt bướm; đồ nhai, gặm cho chó, cụ thể là 
xương giả, làm đồ chơi cho chó. 

 

Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn; các sản phẩm sữa; trái cây ướp lạnh; sản phẩm thịt đã qua 
chế biến; sản phẩm cá đã qua chế biến; rau củ và trái cây đã qua chế biến; hỗn hợp món 
ca-ri, món hầm và món súp đã được nấu sẵn; lát táo tía sấy khô để rắc lên cơm chan nước 
nóng [món Ochazuke-nori]; bột có gia vị để rắc lên cơm bao gồm chủ yếu là cá khô xay 
và hạt vừng, rong biển cắt nhỏ, đường, muối và bột ngọt [món Furi-kake]. 

 
Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà); chè (trà) ô long [chè (trà) Trung Quốc]; 
chè (trà) đen [chè (trà) Anh]; chè (trà) dạng bột khô từ lúa mạch nguyên vỏ [Mugi-cha]; 
chè (trà) xanh Nhật Bản; nước cốt, cụ thể là nước chiết xuất từ chè (trà) (không dùng cho 
mục đích y tế); cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cacao; đồ uống trên cơ sở cacao; đồ 
uống trên cơ sở sô cô la; đá ăn; bánh kẹo; kẹo có đồ chơi; kem lạnh; kem trái cây; 
caramel [kẹo]; kẹo [đồ ngọt]; viên ngậm hình thoi [kẹo], bánh qui nhỏ; bánh qui giòn; 
bánh qui; bánh kẹo làm đồ trang trí cây thông Nô-en; bánh hạnh nhân; bột bánh hạnh 
nhân; kẹo cao su; sô cô la; bánh ngô; bánh patê; bánh mỳ và bánh bao nhỏ; bánh kếp; 
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bỏng ngô; bánh nhân thịt; bánh bít-cốt; bánh quế; bánh xăng-đuých; món bánh thịt chiên 
giòn; bánh tạc; bánh bao hấp nhân thịt băm [món bánh Chuka-manjuh]; bánh hăm-bơ-gơ 
[bánh mỳ kẹp]; bánh kẹp pho mát [bánh xăng- đuých]; bánh mỳ xúc xích [bánh xăng-
đuých]; bánh pi-za; kẹo dẻo trái cây; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh pút-đinh; 
kẹo bọc đường; bánh kẹo dạng kem lạnh; bánh kẹo kiểu Tây; món kem tráng miệng (bánh 
kẹo); gạo nếp và đồ ngọt [kẹo]; khoai tây chiên [sản phẩm ngũ cốc]; thực phẩm với yến 
mạch là nguyên liệu thô chủ yếu; gia vị (không bao gồm một số gia vị từ cây cỏ); tương 
(xốt đậu nành); mật ong; bột nhão làm từ đậu nành [gia vị]; nước xốt thịt; nước xốt cà 
chua nấm; nước xốt cho sa-lát; nước xốt (gia vị); tương ớt (gia vị); xốt cà chua; xốt may-
on-ne; chất làm ngọt tự nhiên; đường; muối để nấu ăn; giấm; muối để bảo quản thực 
phẩm; nước mật đường ăn được; giấm mạch nha; mantoza [để nấu nướng]; hỗn hợp các 
loại kem; hỗn hợp kem trái cây; mỳ sợi; mảnh yến mạch dẹt mỏng; bột yến mạch; mảnh 
ngô dẹt mỏng; ngũ cốc dạng thanh; mì spaghetti; mỳ ống; ruột bánh mỳ; mỳ Macaroni 
(mỳ ống) [còn sống]; bột nhão làm bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; sản phẩm được chế biến 
từ bột mỳ; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc [há cảo Gyoza, đã nấu chín]; bánh bao hấp 
kiểu Trung Quốc [xíu mại, đã nấu chín]; sushi; viên rán bột nhão trộn với mực băm nhỏ 
[món Takoyaki]; đồ ăn trưa trong hộp [đã chuẩn bị sẵn] cụ thể là đồ ăn trưa trong hộp bao 
gồm cơm với thịt, cá hoặc rau; bánh xèo; nem cuốn; mỳ đã nấu chín; hỗn hợp bánh rán ăn 
liền; hỗn hợp bánh putđinh ăn liền; hỗn hợp bánh kếp ăn liền; hỗn hợp mứt ăn liền (bánh 
kẹo); hỗn hợp bánh kẹo ăn liền; xốt cho món mỳ ống; bột làm bánh kẹo; bột ngô; bột mỳ. 

 
Nhóm 32: Bia; nước uống có ga [đồ uống giải khát]; nước ép trái cây; nước ép rau củ [đồ 
uống]; chiết xuất từ cây hoa bia để làm bia; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan tới nghệ thuật, nghề thủ công, thể 
thao hoặc kiến thức nói chung; giảng dạy đại học bằng hình thức học tập từ xa; cung cấp 
dịch vụ giáo dục và giải trí thông qua tư cách hội viên; triển lãm thư viện và hồ sơ trực 
tuyến; cung cấp ấn phẩm điện tử (không bao gồm các phiên bản có thể tải về); triển lãm 
các tác phẩm có nội dung hoạt hình sử dụng một thiết bị đầu cuối liên lạc; cung cấp các 
ấn phẩm điện tử là phim hoạt hình; cung cấp các ấn phẩm điện tử về các trò chơi; cho thuê 
sách; tổ chức triển lãm nghệ thuật; phát hành sách; sản xuất các tạp chí điện tử và sách 
điện tử trực tuyến; cung cấp thông tin giải trí, tiêu khiển; cung cấp dịch vụ giải trí; cung 
cấp thông tin giải trí; lên kế hoạch hay sắp đặt việc trình chiếu các bộ phim, các buổi biểu 
diễn, các vở kịch hoặc các buổi trình diễn âm nhạc; quản lý hoặc lên kế hoạch cho các 
buổi hòa nhạc; chiếu phim, sản xuất phim điện ảnh, hoặc phân phối phim điện ảnh; cung 
cấp nhạc và video thông qua mạng liên lạc; cung cấp hình ảnh và video hoạt hình thông 
qua Internet; cung cấp giọng nói và hình ảnh của các nhân vật và các trò chơi hoạt họa 
thông qua Internet; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn các vở kịch; trình 
diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh hoặc truyền hình; 
lên kế hoạch và sản xuất các chương trình hoạt hình; sản xuất video giáo dục, văn hóa, 
giải trí và thể thao (không bao gồm video về các phim điện ảnh, các chương trình truyền 
hình và quảng cáo); sản xuất âm nhạc (lên kế hoạch và sản xuất); tổ chức, quản lý hoặc 
sắp xếp các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các chương trình giải trí 
[không bao gồm phim điện ảnh, các buổi biểu diễn, các vở kịch, các buổi biểu diễn âm 
nhạc, thể thao, đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua ô tô]; tổ chức, quản lý hoặc sắp 
xếp các buổi cắm trại ngày nghỉ; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các trại thể thao; lên kế 
hoạch và quản lý các buổi trình diễn thời trang (cho mục đích giải trí); tổ chức, quản lý 
hoặc sắp xếp các cuộc thi về trang phục; quản lý các cuộc thi đấu mang tính chất giải trí 
hoặc giáo dục; tổ chức hoặc lên kế hoạch và quản lý các buổi trình diễn của các nhân vật 
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(của các câu chuyện, bộ phim, vở kịch); tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc đua ngựa; 
tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc đua xe đạp; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các 
cuộc đua thuyền; tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc đua xe ô tô; cung cấp các tiện 
nghi giải trí; cung cấp tiện nghi cho việc hát kara-oke; cung cấp các trung tâm trò chơi; 
cung cấp công viên giải trí; cho thuê các bản thu hoặc băng từ ghi sẵn âm thanh; cho thuê 
băng từ ghi sẵn hình ảnh; cung cấp trò chơi trực tuyến; cung cấp thông tin về việc cung 
cấp các trò chơi.  

 

 
(210) 4-2013-19249 (220) 23.08.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, đen 
(731) Lê Anh Ninh  (VN) 

Số nhà 45, ngõ 219 Đê Tô Hoàng, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng, thiết bị chăm sóc sức khỏe cụ thể là: bếp và thiết bị nhà 

bếp, như bếp từ, nồi cơm điện, bộ nồi đa năng, thiết bị xử lý nước, thiết bị lọc không khí, 
đồ chăm sóc sức khỏe gồm các dụng cụ xoa bóp như: gối, đệm xoa bóp lưng, xoa bóp 
chân, máy xoa bóp cầm tay và máy tập; quản lý kinh doanh tại siêu thị. 

 

 
(210) 4-2013-22724 (220) 01.10.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 19.7.2; 19.7.25; 26.15.25 
(731) JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.  

(US) 
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San 
Rafael, California 94903, U.S.A 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); bao gồm cả rượu mạnh được chưng cất.  
 

 
(210) 4-2013-25325 (220) 29.10.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) UNITEDHEALTH GROUP, 
INCORPORATED   (US) 
9900 Bren Road East, MN008-T202 
Minnetonka, Minnesota 55343, United 
States of America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Các ấn phẩm điện tử và hệ thống các tài liệu âm thanh hình ảnh điện tử được 
phân phôi qua mạng internet để nghe trên các thiết bị di động hoặc trên máy tính có thể 
tải về trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động; phần mềm có 
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thể tải về trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe chủ động; phần mềm 
và các ứng dụng trực tuyến trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế và chăm sóc sức 
khỏe chủ động; phần mềm trực tuyến có tính năng đánh giá nguy cơ sức khỏe, câu đố, tự 
đánh giá, máy tính, và theo dõi mục tiêu trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; phần 
mềm trực tuyến cho phép người dùng truy cập, cập nhật và quản lý hồ sơ y tế điện tử. 

 

Nhóm 10: Các thiết bị y tế. 
 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm in trong các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người 
già và chăm sóc sửc khỏe chủ động.  

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh liên quan đến kế hoạch chăm sóc sức khỏe; các dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ mua sắm thiết bị y tế; 
dịch vụ quản trị kinh doanh trong lĩnh vực bồi hoàn tiền thuốc; dịch vụ nhà thuốc bán lẻ; 
dịch vụ giới thiệu trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ vì mục đích thương mại; dịch vụ 
thông tin danh bạ - cung cấp thông tin về uy tín và chất lượng dịch vụ của các nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ quảng cáo dưới hình thức các chương trình có 
thưởng để khuyến khích hành vi có lợi cho sức khỏe; dịch vụ lập hoá đơn; dịch vụ quảng 
cáo dưới hình thức các chương trình giải thưởng để khuyến khích hiệu quả và chất lượng 
dịch vụ.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, bảo lãnh phát hành bảo hiểm và quản trị các phúc lợi bảo 
hiểm trong các lĩnh vực về y tế, sức khỏe răng miệng, chăm sóc thị lực, thuốc theo toa, 
khuyết tật, đời sống, tai nạn và bảo hiểm trợ cấp quan trọng; dịch vụ bồi thường và thanh 
toán bảo hiểm được xử lý qua dữ liệu điện tử; dịch vụ thống kê bảo hiểm; cung cấp thông 
tin trực tuyến về bảo hiểm y tế; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm về y tế, sức khỏe 
răng miệng, chăm sóc thị lực, thuốc theo toa, khuyết tật, đời sống, tai nạn và các vấn đề 
bảo hiểm trợ cấp quan trọng; các dịch vụ từ thiện, cụ thể là cung cấp hỗ trợ tài chính cho 
bệnh nhân cho mục đích bù đắp chi phí y tế; dịch vụ quản lý chi phí trong các chương 
trình chăm sóc sức khoẻ, thị lực, khuyết tật và chương trình phúc lợi dược phẩm.  

 

Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến về sức khoẻ, phòng trò chuyện trực tuyến. 
 

Nhóm 41: Hướng dẫn (giáo dục), dạy kèm, đào tạo, hội thảo và hội nghị trong lĩnh vực 
dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, phúc lợi của chương trình chăm sóc y tế, 
chương trình dược phẩm, hỗ trợ nhân viên, chương trình cân bằng việc làm cuộc sống và 
các khoản bồi hoàn y tế; dịch vụ xuất bản nhật ký, báo cáo, các bài báo và bản tin trực 
tuyến trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe; dịch vụ xuất bản các tài liệu âm 
thanh/hình ảnh điện tử (trực tuyến, không tải xuống được) được phân phối qua mạng 
internet để nghe trên các thiết bị di động hoặc trên máy tính trong các lĩnh vực y tế và 
chăm sóc sức khỏe. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ quản lý chăm sóc sức khỏe; cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe; các 
dịch vụ quản lý sức khỏe và bệnh tật, đánh giá và tư vấn sức khỏe; xét nghiệm chẩn đoán 
y tế.  

 

Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ quản lý vụ việc, cụ thể là, phối hợp dịch vụ pháp lý, thể chất, 
xã hội và tinh thần cho các cá nhân; vận động cộng đồng để nâng cao nhận thức về các 
vấn đề sức khỏe; dịch vụ vận động chăm sóc sức khỏe cho các thành viên của chương 
trình phúc lợi sức khỏe.  
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(210) 4-2013-25800 (220) 04.11.2013 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540)   

(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 
1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem 
đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng; chế phẩm để trang điểm hoặc vệ sinh cơ thể; chế 
phẩm cắt móng tay (chế phẩm chăm sóc móng); chế phẩm để chăm sóc và làm sạch tóc và 
da; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu/lông; chất 
chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tạo 
mùi thơm; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; muối để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm; mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; sô-đa để tẩy trắng; lơ để giặt; chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu 
dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm để tẩy màu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho động vật; bông tăm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dùng 
cho đồ da thuộc; chất tẩy nhờn; chất làm bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; chất 
khử mùi dùng cho người; chất khử mùi dùng cho động vật và vật nuôi trong nhà; chất tẩy 
rửa; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước hoa cô-lô-nhơ (eau de cologne); nước thơm để xức 
sau khi tắm; chế phẩm nhuộm tóc; màu nhuộm cho tóc; kem bôi tóc, gel vuốt tóc, dầu gội 
đầu, dầu xả và chế phẩm làm ẩm tóc; nước hoa; son môi; kem bôi và nước thơm cho da và 
mặt; móng (tay/chân) giả; dầu làm bóng móng và nước sơn móng và chất để pha loãng 
kèm theo; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm trắng [tẩy màu] dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; hương liệu làm bánh ngọt [tinh dầu]; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân 
thể; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chất làm mềm vải [dùng cho mục đích 
giặt là]; lông mi giả; sáp đánh ván sàn; chế phẩm nhuộm màu tóc; nước xịt tóc; chế phẩm 
uốn tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm ngâm giặt; hồ bột để giặt; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); nước súc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế; hình dán nghệ thuật cho móng tay/chân; chế phẩm chăm sóc móng tay/chân; 
bút chì mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; sáp thơm bôi tóc dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; đá 
bọt; vải nhám/ráp; giấy nhám/ráp; gỗ thơm; dầu gội cho vật nuôi; kem đánh giày; chế 
phẩm làm bóng giày; sáp đánh giày; chế phẩm làm nhẵn; xà phòng làm sáng bóng vải, 
sợi, hàng dệt; hồ bột để làm bóng vải sau khi giặt; chế phẩm làm rám nắng; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm tẩy sơn; sáp làm rụng lông; sáp để giặt là; sáp 
đánh bóng; sáp cho đồ da; chế phẩm làm rụng lông; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; thẻ hương 
[hương/nhang] ; nước thơm; giấy thấm dầu cho da (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); 
giấy thấm cho mặt (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); tất cả thuộc nhóm 3. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo bên người 
(không bao gồm súng); kéo xén (tông đơ) để cắt râu; dụng cụ mở hộp (không dùng điện); 
hộp dao cạo; kìm cắt biểu bì; nhíp biểu bì; dụng cụ cắt; công cụ cắt; dụng cụ để gạn, chắt 
chất lỏng; dụng cụ vặt lông; dụng cụ rập nổi; dụng cụ cắt móng [dùng điện hoặc không 
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dùng điện]; dụng cụ nhổ đinh; dụng cụ làm bóng móng tay; cái nĩa; dụng cụ làm vườn 
[công cụ cầm tay]; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân; dụng cụ cầm tay để làm 
xoăn tóc; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ để xiên, chọc, đục băng, đá; cưa soi; dao; kéo xén 
cỏ; dây da để mài dao cạo; kích nâng [dụng cụ cầm tay]; giũa móng; giũa móng điện; kìm 
nhổ dụng [dụng cụ cầm tay]; giũa hình kim; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ xâu kim; 
dụng cụ đục số; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch không làm bằng kim loại; dụng cụ để tách, mở 
con hàu; bộ dụng để chăm sóc bàn chân; dụng cụ diệt vật ký sinh trên cây; lưỡi dao cạo; 
dây mài dao cạo; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; kéo; dụng cụ mài sắc; thìa; 
bình phun [dụng cụ cầm tay]; con dấu [dụng cụ cầm tay]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ 
mở đồ hộp không dùng điện; dụng cụ thái rau và thịt, dao thái rau và thịt, dụng cụ cắt rau 
và thịt, dụng cụ cắt lát rau và thịt và bộ phận kèm theo; dao phạt; kẹp ép thẳng tóc; kẹp 
uốn tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; hộp đựng đồ cạo râu; cái nhíp để nhổ; muôi múc 
rượu; dụng cụ cắt lát trứng, không chạy điện; dụng cụ cắt lát pho mát [không chạy  điện]; 
dụng cụ cắt bánh pizza [không chạy điện]; dùi cui; dụng cụ làm xoăn lông mi; bộ đồ ăn 
(dao kéo, dĩa và thìa); bàn là; tất cả thuộc nhóm 8. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh/hình ảnh; đĩa CD, đĩa 
DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
máy đếm tiền, máy vi tính, thiết bị và máy vi tính xử lý dữ liệu; phần mềm máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; bàn tính; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; ắc quy; hộp ắc quy; thiết bị sạc ắc 
quy; ống nhòm; máy tính; máy ảnh, máy quay phim điện ảnh, và bộ phận và chi tiết đi 
kèm; ống kính cho máy ảnh; dụng cụ đo sức chứa; phim hoạt hình; máy cát-xét; dây xích 
đeo của kính mắt; phim điện ảnh [đã lộ sáng]; đồng hồ chấm công; đầu chạy đĩa com-pắc; 
đĩa com-pắc [nghe - nhìn]; đĩa com-pắc [bộ nhớ chỉ để đọc]; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; máy in dùng 
với máy vi tính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thước đo của thợ may; chuông cửa 
dùng điện; thiết bị dịch thuật bỏ túi điện tử; máy dập lửa; phim, đã lộ sáng; thiết bị báo 
cháy; đèn chớp; khung cho phim ảnh dương bản; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy hát tự 
động; thấu kính quang học; dụng cụ cân thư; đai an toàn; phao cứu sinh; áo phao cứu 
sinh; bè cứu sinh; khóa điện; khóa và chìa khóa điện tử; phương tiện mang dữ liệu từ tính; 
thẻ mã hóa từ tính; thiết bị mã hóa từ tính; nam châm; kính lúp; máy, thiết bị và dụng cụ 
đo; mi-crô (micro); kính hiển vi; tín hiệu bằng đèn neon; máy vi tính xách tay dạng nhỏ 
(notebook); bút điện tử; máy quay đĩa hát; máy copy (thiết bị sao chụp); máy tính bỏ túi; 
thiết bị chiếu hình (máy chiếu); màn hình chiếu; máy thu thanh (rađiô); máy ghi đĩa; thiết 
bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; cân; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ dò khói; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền âm thanh; hộp đựng kính mắt; gọng kính mắt; 
kính đeo mắt; kính râm; cầu dao điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; máy thu băng; thiết bị điện thoại, thiết bị nhận, truyền điện thoại, dây điện 
thoại; kính viễn vọng; ti vi; thiết bị thu hình; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế; máy điều nhiệt; băng ghi hình, hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ghi hình; băng viđêô; màn hình viđêô; đầu ghi viđêô; thiết bị xử lý văn bản; đĩa 
com- pắc ghi hình; đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); đầu chạy đĩa com-pắc ghi hình và 
đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); thiết bị nghe nhìn với thiết hát đi kèm; khung giữ, túi 
mang, hộp đựng cho băng cát-xét âm thanh và hình ảnh, đĩa com-pắc, đĩa la-ze, đĩa ghi 
hình và đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); miếng đệm con chuột máy vi tính; điện thoại, 
điện thoại không dây, điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, điện thoại di động, và bộ 
phận, chi tiết và phụ kiện đi kèm; vỏ bọc hay bao điện thoại di động; máy nhắn tin, và bộ 
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phận và chi tiết đi kèm; vỏ bọc hay bao máy nhắn tin; túi, vỏ bọc, hộp đựng, túi mang và 
đồ chứa điện thoại di động và máy nhắn tin; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe nhét vào tai; 
tai nghe nhét vào tai và micrô/loa-micrô dùng với điện thoại di động; thiết bị báo cuộc gọi 
cho điện thoại, điện thoại di động và máy nhắn tin; mặt nạ che mắt để che ánh sáng; nhật 
ký điện tử; chuông báo động chạy điện; đầu đọc mã vạch; dụng cụ đo khí áp; máy con ve; 
máy con ve chạy điện; bộ xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy vi tính]; con chip [mạch điện 
siêu nhỏ tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; bàn phím máy vi tính; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép nối âm thanh; bộ nối [thiết bị 
xử lý dữ liệu]; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị lặn; mặt nạ của thợ 
lặn; bộ quần áo lặn; bảng thông báo điện tử; bút điện tử [bộ hiển thị hình ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt; thị kính; tấm che mắt chống chói; máy fax; bộ lọc [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; 
băng để lau đầu đọc [máy ghi âm]; dụng cụ đo độ ẩm; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; 
giao diện [cho máy vi tính]; máy lập hóa đơn; nắp che thấu kính; thiết bị băng từ [cho 
máy tính]; băng từ; thìa để đo; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ vi xử lý; mô-đem; 
máy đếm và phân loại tiền; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương 
trình máy vi tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; 
kính quang học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; 
thước đo góc [dụng cụ đo]; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; phim dương bản [nhiếp ảnh]; dải băng ghi 
âm thanh; thiết bị khử từ cho băng từ; dây điện báo; thiết bị điện báo; máy telex; máy 
phóng đại chữ; máy chữ điện báo; thiết bị phân phối vé; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
bộ máy phát [viễn thông]; dụng cụ đo chân không; điện thoại có hình; bộ báo hiệu bằng 
còi; phao bơi nhằm mục đích cứu hộ; nút lỗ tai cho thợ lặn; đồng hồ cát; kính bảo hộ cho 
thể thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy nhịp (âm nhạc); ấn phẩm điện tử [có thể tải 
về]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá 
nhân; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi 
tính; dây đeo cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; hình dán cho điện 
thoại di động; đầu cột ăng-ten cho điện thoại di động; mạch điện tử và bộ nhớ chỉ đọc 
(CD-ROMS) giúp ghi chương trình chạy tự động khi dùng dụng cụ âm nhạc điện tử; máy 
dịch thuật bỏ túi điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; tập tin (file) hình ảnh có thể tải về; tập 
tin (file) âm nhạc có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; đầu chạy 
đĩa DVD; thiết bị ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); ổ USB nhanh (USB flash 
drive); ổ đĩa cho máy vi tính; máy vi tính xách tay (laptop); đèn đi ốt phát quang [LED]; 
miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính; thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân phòng 
chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; dây đeo dùng cho điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia «; 
la bàn; đường nối điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bảng điều khiển phân phối [điện] ; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; ống vòi rồng chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa 
cháy; chương trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô dùng đồng (tiền) xu để chơi; chương 
trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô gia đình; thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa; nút tai để 
bơi; pin năng lượng mặt trời; máy vi tính đạng bảng; máy chụp ảnh/quay phim kỹ thuật 
số, phần mềm trò chơi máy vi tính dùng trên điện thoại di động và điện thoại sử dụng 
vùng phủ sóng chia ô (cell phone); tất cả thuộc nhóm 9. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ giả trang sức; đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; ghim cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ 
nữ trang rẻ tiền; tiền xu; đồ lưu niệm, cụ thể là huy chương và tiền xu; khuy măng sét; hoa 
tai; dây vàng (đồ trang sức); đồ trang sức làm bằng vàng giả (đồ trang sức); hộp đựng 
châu báu; hộp đựng đồ trang sức; vòng cổ; ghim (đồ trang sức); ghim cài ve áo; nhẫn; 
tượng và tượng nhỏ bằng kim loại quý; kẹp calavát; đồng hồ, đồng hồ đeo tay và các phần 
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và các bộ phận của chúng; dây đồng hồ đeo tay, quai  đồng hồ đeo tay, xích đồng hồ đeo 
tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức); ghim trang 
trí, ghim calavát; huy chương; vòng đeo khoá, đồ nữ trang rẻ tiền và dây đeo đồng hồ; 
xích đeo khoá và hộp đựng khoá bằng kim loại quý và/hoặc bằng đá quý; mặt dây chuyền; 
vòng tay [đồ trang sức]; hộp đựng đồng hồ đeo tay [để bày]; hộp đựng đồng hồ; đồng hồ 
và đồng hồ đeo tay chạy điện; đồng hồ mặt trời; kim cương; đồ giả nữ trang; đá bán quý; 
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ báo thức; khuy măng sét viền tay áo; 
ghim cổ cồn (ghim calavát); tượng [tượng nhỏ] bằng kim loại quý; mác làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; cúp (cúp phần thưởng) làm bằng kim loại quý; 
khiên tưởng niệm (đồ trang trí) làm bằng kim loại quý; tất cả thuộc nhóm 14. 

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 
nhóm khác; ấn phẩm in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng 
cho văn phòng phẩm hay gia dụng; dụng cụ và vật liệu của nghệ sỹ; chổi sơn; máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng; vật liệu dùng để hướng dẫn và giảng dạy; chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; lịch, sách, ca-ta-lô, bưu thiếp, áp phích 
quảng cáo, ấn phẩm định kỳ, xuất bản phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ 
viết; con dấu bằng cao su; con tem và con dấu; miếng đệm dùng để đóng con dấu, hộp 
mực dấu; tập anbom ảnh; miếng lót bằng giấy để làm khung tranh, ảnh hoặc ảnh chụp; giá 
vẽ của họa sỹ; giá đựng ảnh chụp; mực; giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn giấy để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy; tấm lót và miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy gói, giấy bọc và 
nguyên liệu dùng để bao gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, chân dung; tờ in 
thạch bản; bút, bút chì, bút mực, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; lõi cho 
bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng bút và bút chì; cái 
gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; cái chặn giấy; ghim cài giấy, đinh ấn để đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ; bút màu; bút màu và hồ dán dùng cho văn phòng phẩm và gia dụng; 
giấy bồi; khay và giá khay đựng tài liệu; cái đựng công văn; vật dụng mở tài liệu; băng 
dính và bộ phân phối băng đính; vật liệu, bảng, bút và dụng cụ để vẽ; hộp dụng cụ để vẽ; 
tập an-bom đựng tem và tiền xu; túi và phong bì; giấy thấm; vật dụng chăn giữ sách 
không bị đổ, vật dụng đánh dấu sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn để 
đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; sổ ghi nhật ký; tập xếp giấy tờ/tài liệu 
(file); tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng, 
bảng dán áp phích quảng cáo; bìa bọc hộ chiếu; bìa bọc quyển séc; băng đàn hồi cho văn 
phòng; tranh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xóa, cái tẩy, chất lỏng để tẩy xóa; vật dụng mở 
tài liệu chạy điện cho văn phòng; tờ giấy in sẵn khuông nhạc; bảng lau; đồ trang hoàng và 
trang trí làm bằng giấy và/hoặc bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi đựng đồ ăn 
trưa bằng giấy hoặc chất dẻo; hòm và hộp bằng bìa cứng; sách tô màu; tập xếp báo cáo 
(file); giấy làm bìa sách; sổ tay bỏ túi; bút dạ; dây treo sách; bộ bút chì ruột đen; bộ bút 
chì màu; thước kẻ; giấy lót để viết; sổ ghi tay; cái kẹp; cái dập ghim; cái cắt băng (đồ 
dùng văn phòng); biển báo bằng giấy hoặc bìa cứng; thiết bị cắt vụn giấy dùng cho văn 
phòng; máy và thiết bị phủ/tráng chất dẻo dùng cho văn phòng; thiết bị đóng dán bảo vệ 
niêm phong bằng nhiệt chạy điện cho tài liệu và ảnh chụp dùng cho văn phòng; cái đựng 
thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo và hộp đựng thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo; đồ trang 
trí bằng giấy cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; 
vật dụng giữ và hộp đựng dấu và con dấu; truyện tranh; com pa để vẽ; băng giấy và thẻ 
giấy để ghi chương trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xóa [đồ 
dùng văn phòng]; tập [file] đựng tài liệu; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ [bằng 
giấy]; dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm; 
khăn tay bằng giấy; thẻ thư mục; băng mực; bìa bọc sách bằng giấy; nhãn, không bằng 
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vải; bản đồ; thiệp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu 
vẽ [đồ dùng trong trường học]; sách mỏng; máy hủy giấy [dùng cho văn phòng]; ống 
đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn ăn bằng giấy; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bản 
vẽ; vé; băng máy chữ; máy đánh chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy bọc; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết; bìa [văn phòng phẩm]; bìa bọc bằng giấy cho chậu 
trồng hoa; dụng cụ cắt giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm bằng giấy; túi dùng để nấu ăn bằng 
lò vi song; cái lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao dọc giấy [đồ dùng văn 
phòng]; khăn trải bàn bằng giấy; dải tràn bàn ăn bằng giấy; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho điện thoại di động; tranh vẽ, có 
khung hoặc không có khung; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu 
dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh 
dấu; khay đựng màu vẽ; chổi sơn; bút lông dùng cho họa sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan 
dùng để vẽ và viết thư pháp Trung Quốc; bút chì bấm (có thể thay ruột chì); tất cả thuộc 
nhóm 16. 

 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng da và giả da không được xếp ở các nhóm khác; da 
động vật; rương, hòm, vali và túi du lịch; ô, lọng và gậy chống; roi, bộ yên cương và đồ 
yên cương; túi, ví tiền, ví, hộp, hành lý, túi hay bao nhỏ bằng da; cặp da; ba lô đeo vai; túi 
quần áo để đi du lịch; túi đi chợ; dải da; dây đeo vai bằng da; dây đai bằng da; gậy; ví 
đựng thẻ [ví đựng tiền]; vòng cổ cho động vật hoặc vật nuôi trong nhà; hộp đựng khoá 
bằng da; dây làm bằng da hoặc giả da; ví đựng đồ trang điểm (ví rỗng); rọ bịt mõm; túi 
đeo vai cho học sinh; quai đeo da; tay cầm vali; vali; bộ đồ du lịch bằng da; vali du lịch; 
vỏ bọc ô; cán ô; gậy chống có thể mở ra làm ghế ngồi; dây đai buộc hành lý; túi đi biển; 
cặp dẹt bằng da đựng tài liệu; hộp và hòm, bằng da hoặc giả da; túi xách tay; dây đeo 
bằng da; gậy leo núi; hộp nhạc; túi lưới đi chợ; ba lô; cặp học sinh; túi đựng đồ nghề bằng 
da hoặc giả da [túi rỗng]; vali nhỏ; túi săn; túi, phong bì và túi nhỏ bằng da để bao gói; 
tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc giả da; khung túi cầm tay; cái địu để địu trẻ sơ sinh; túi đi 
chợ có bánh xe; túi thể thao; quần áo cho vật nuôi; ruột động vật để làm xúc xích; dây đeo 
và túi đeo để giữ trẻ em; tấm phủ cho động vật; dây buộc, dây dắt và yên cho vật nuôi và 
động vật; khung túi cầm tay; tất cả thuộc nhóm 18. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương soi, khung tranh; đệm lót hơi; đệm hơi; gối hơi; túi 
ngủ; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; 
đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; giường ngủ cho vật nuôi trong nhà; thùng, không bằng 
kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; nút chai bằng lie; chìa 
khoá dạng thẻ bằng chất dẻo [không mã hoá]; tủ có ngăn kéo; chuông gió; móc treo quần 
áo không bằng kim loại; mắc áo; móc áo không bằng kim loại; giá treo áo; đồ chứa đựng, 
không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); vật dụng giữ rèm; móc rèm; thanh ray cho 
rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn; nệm; bộ chia khăn, 
đặt cố định, không làm bằng kim loại; cũi cho vật nuôi; phụ kiện lắp ráp cho giường, đồ 
đạc trong nhà, cửa; khung thêu; quạt dùng cho cá nhân [không chạy điện]; tượng bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; màn chống nóng; bệ chậu hoa; giá để hoa; giá treo mũ; ghế 
cao cho trẻ em; số nhà, không bằng kim loại, không phản quang; hộp làm ổ cho vật nuôi; 
tấm nhận dạng, không bằng kim loại; tủ thư mục; khung tập đi cho trẻ em; tấm đệm cho 
cũi đẩy của trẻ em; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; hộp thư, không bằng kim loại 
hoặc công trình xây; giá để thư; giá để tạp chí; đệm; thùng đựng bằng chất dẻo; gối; giá 
để bát đĩa; giá để cốc; biển đăng ký, không làm bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; cán dụng cụ, không làm bằng kim loại; khay không làm bằng kim loại; đồ đan 
lát làm từ cây liễu gai; khung ảnh và tranh; dải viền trang trí bằng chất dẻo và/hoặc bằng 
gỗ dùng với phụ kiện gá lắp cửa sổ; đồ trang hoàng và đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra 
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vào làm bằng hoặc làm từ chất dẻo, sáp, gỗ, lie, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương 
cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này; cái kẹp bịt kín cho 
túi; gối tựa đầu bơm hơi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm hay hộp đựng đồ ăn 
trưa; hộp treo hay giữ chìa khóa; tủ đựng thuốc; vòng đeo chìa khóa và dây xích đeo chìa 
khóa, không bằng kim loại; cái chèn cửa; ghế bành; giỏ, không bằng kim loại; giường; 
ghế dài [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hay chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tủ có ngăn chia; bàn để máy 
tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế ngồi; hòm đựng đồ chơi; nút 
bằng lie; vật dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; nôi cho trẻ em; mành tre; ghế 
xếp; bàn làm việc; quầy ăn di động [đồ đạc]; cái tựa đầu [đồ đạc]; bảng treo chìa khóa; 
giá sách thư viện; tủ có khóa; khóa [không dùng điện], không bằng kim loại; ma-nơ-canh; 
giá [đồ đạc]; giá cưa; đồ đạc trường học; ghế; ghế sofa; bàn; bàn đọn đồ uống trà có bánh 
xe; xe đẩy dọn trà; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; giá để ô; giường cũi của trẻ 
em; tủ đựng chén bát; bảng niêm yết; xi phông cho ống tiêu nước [van], bằng chất dẻo; 
bàn trang điểm; ghế để chân và ghế đẩu; hồm mây đựng thực phẩm [rổ, giỏ]; móc không 
bằng kim loại cho giá mắc quần áo; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng thuốc; miếng 
lót có thể tháo ra được cho bồn rửa; biển tên, không bằng kim loại; biển số, không bằng 
kim loại; cọc móc và móc (chốt trụ) (không bằng kim loại); cũi đẩy cho trẻ em; thanh gỗ 
cho mèo cào chân; giá kệ; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; tác 
phẩm nghệ thuật, bức tượng nhỏ và bức tượng và đồ trang trí/trang hoàng nhỏ làm bằng 
gỗ, li-e, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ  phách, xà cừ, bọt biển 
và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; nắp chai; 
hộp thuốc [gỗ, chất dẻo]; mành che cửa sổ trong nhà; mành che cửa sổ trong nhà (đồ nội 
thất); tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ cho trẻ em; túi ngủ đi cắm 
trại; giường ngủ cho vật nuôi; khóa, không bằng kim loại, cho xe cộ; giá để tạp chí; thẻ 
khoá bằng nhựa [không mã hoá]; khay, không bằng kim loại; tấm lót cho cũi đẩy của trẻ 
em; tay nắm cửa, không bằng kim loại; tất cả thuộc nhóm 20. 

 

Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa đựng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và miếng 
bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; đồ để lau đọn; sợi thép rối; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh được sơn 
vẽ, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng; chậu tắm cho trẻ em [có thể 
mang đi được]; rổ, dùng trong gia đình; ca; lồng chim; dụng cụ khuấy trộn không chạy 
điện cho mục đích gia dụng; ván để là; vật để xỏ giày; vật dụng mở nút chai; nút chai làm 
bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, đất sét và sứ; chai lọ; bát; hộp xà 
phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật 
nuôi; khuôn bánh ngọt; khuôn bánh quế; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ 
nến; hộp đựng kẹo; hộp đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; giá treo quần áo 
[hong khô]; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; cái lót cốc; thìa khuấy rượu cốc-tai; 
cái lọc cà phê; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ 
uống cà phê; ấm pha cà phê không dùng điện; lược dùng điện; lược cho động vật; túi để 
đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo; khuôn dùng cho nhà bếp; nồi nấu ăn; cái 
xiên để nướng; xô đựng đá lạnh; vật dụng giữ lạnh mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực 
phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xoắn mở nút 
chai; dụng cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ cho chậu hoa; bát đĩa bằng sành; cốc; thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; bộ 
phân phối xà phòng; bình đựng nước, cốc để uống, máng uống nước cho vật nuôi, bình để 
uống; giàn phơi đồ đã giặt; thùng rác; cốc đựng trứng; máng đựng thức ăn gia súc; chậu 
hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; cốc nhỏ có chân; cái nạo; vỉ 
nướng không dùng điện; thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng 
điện; giá đỡ cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp); nồi lẩu không dùng điện; xô đựng đá; 
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khuôn làm đá viên; vỏ bọc ván để là; bình; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; tay 
nắm bằng sứ; khay tròn có nhiều ô; bộ đồ để uống rượu; hộp đựng đồ ăn trưa; giá đỡ bảng 
thực đơn; hộp thiếc bảo quản thực phẩm; thìa trộn; giẻ lau sàn; vật dụng giữ khăn ăn; 
vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch dạng 
tấm/miếng; chảo không dùng điện; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt 
xông hương nước hoa, hương thơm, tinh dầu và nước thơm; bình xịt nước hoa; bình phun 
nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; con lợn tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không 
dùng điện; thùng bỏ rác; lọ rắc muối; lọ rắc tiêu; đĩa nhỏ; muỗng để múc; nùi để cọ rửa; 
chổi cạo râu; vật dụng giữ dáng cho áo sơ mi; bàn chải giày; vật dụng đón giày; cốt giày; 
cái sàng; thiết bị hấp thụ khói thuốc dùng cho mục đích gia dụng; giá giữ xà phòng; bát 
đựng xúp; bộ đựng đồ gia vị; giá để bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi 
cạo râu; tượng bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; tượng nhỏ bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; vật 
dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; cốc vại; quả cầu lọc để pha trà; hộp 
đựng trà; cái pha trà; bộ đồ uống trà; ấm trà; bàn chải vệ sinh; hộp đựng đồ trang điểm; 
giá để giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ 
dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, chạy điện; hộp đựng tăm; tăm; 
giá và vòng treo khăn tắm; thùng để rác; khay rải ổ cho vật nuôi; khay cho mục đích gia 
dụng; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng để treo và giữ phẳng cho quần; vật dụng 
giữ phẳng quần; bình đựng chất lỏng; hộp đựng đồ trang điểm (có đồ bên trong); hũ; 
khuôn bánh quế và bánh kếp, không dùng điện; khuôn dùng để nấu ăn và nướng bánh, 
không dùng điện; ván giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi 
giày; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa 
ra vào làm bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, sành hoặc sứ; hộp và 
đồ đựng thực phẩm; bẫy chuột; chỉ nha khoa; dây đeo/đai cho hộp đựng đồ ăn trưa và đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; đồ đựng hương liệu và chất thơm; 
chai làm lạnh; hộp đựng bằng thủy tinh; chổi; vật dụng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa 
bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng tay]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh 
mang đi được, không dùng điện; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bàn 
chải lông mày; bàn chải đánh giày dép; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng 
thuỷ tinh [đồ chứa đựng]; bình cách nhiệt; nùi bông để thoa phấn; dụng cụ lắc, trộn; bộ 
lọc trà, không bằng kim loại quý; vải lót và tấm khăn sử dụng nhiều mục đích dùng trong 
nhà hoặc nhà bếp; dụng cụ đánh kem, cái chày không dùng điện; đồ chứa bằng kim loại 
để làm đá và đồ uống ướp lạnh; dụng cụ cắt bánh qui; lọ nhỏ đựng đồ gia vị, giá để lọ gia 
vị; khăn lau bụi; bình lắc pha đồ uống cốc-tai; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; vỏ 
bọc hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc chất dẻo; giá để bàn chải đánh răng; dụng cụ cầm 
tay gắn chỉ nha khoa; đồ chứa đựng dùng trong gia đình; dụng cụ cho mục đích gia dụng 
và dùng trong gia đình; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; ấm pha cà phê, không chạy điện; 
đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; bộ đồ 
ăn, không phải dao, dĩa và thìa; hộp và hộp đựng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong 
gia đình; hộp đựng thuốc [gỗ, chất dẻo]; dụng cụ tẩy trang; ống hút để uống; dụng cụ khử 
mùi dùng cho cá nhân; giỏ đựng giấy rác; bát (bát to); cốc vại uống bia; thùng chứa cách 
nhiệt; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu 
hút và diệt trừ côn trùng; bùa may mắn; chảo có thân dạng nồi không dùng điện; chảo rán 
sâu lòng không dùng điện; găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh; tất cả thuộc 
nhóm 21. 

 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn (bằng vải); khăn trải bàn (không 
bằng giấy); tấm phủ giường; băng rôn; vải lanh choàng sau khi tắm; vải lanh trải giường, 
khăn trải giường; chăn đắp trên giường; mành bằng vải dệt; vải; hàng dệt phủ đồ đạc; tấm 
phủ đồ đạc bằng chất dẻo; vải phủ đệm; màn che ở cửa ra vào; vải giả da động vật; khăn 
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tắm; cờ (không làm bằng giấy); vải lanh dùng trong gia đình; nhãn [bằng vải]; khăn để tẩy 
trang (bằng vải); vải lót đĩa ở bàn; cái phủ nệm; găng hở ngón để giặt, rửa; màn; màn cửa 
bằng vải dệt; cái bọc gối; vật liệu bằng chất dẻo [thay thế cho vải]; mÒn đắp; mÒn du lịch; 
tấm vải [vải dệt thành tấm]; vải liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ (chăn có hai lớp); khăn trải bàn 
bằng vải lanh; vải lót dưới đồ nóng để bảo vệ mặt bàn; khăn ăn (bằng vải); thảm dệt để 
treo tường; vải bọc đồ đạc; đồ dệt để treo tường; bộ đồ giường; tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau; cái bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải; cái phủ bệ toa-lét 
bằng vải; cái phủ nắp bồn cầu bằng vải; dụng cụ giữ màn hay dây kéo màn sang hai bên 
bằng vải dệt; cái lót cốc [khăn lót bằng vải lanh]; vải bông; khăn phủ giường [khăn trải 
giường]; vải để đệt; khăn mặt bằng vải dệt; vải nỉ; vải len tuyết xoăn; vải làm từ sợi gai 
dầu; khăn trải bàn [không làm bằng giấy]; vải nhung; vải len hay vải có pha len; khăn dệt  
để tẩy trang; vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy; vải phủ nắm đấm ở cửa ra vào; vải phủ chai 
đựng thức ăn cho động vật nuôi; nhãn ghi tên (làm bằng các vật liệu thuộc nhóm này); 
nhãn được dệt; túi bằng vải hoặc lụa để trang trí; tấm phủ nắp bồn cầu bằng vải; khăn tắm 
bằng vải; vải lanh để làm tã lót; tất cả thuộc nhóm 24. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề (quần áo); quần áo dùng ở biển; đồ bơi, 
quần áo tắm; quần áo thể thao; quần áo không thấm nước; găng tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục); dây thắt lưng (trang phục); quần áo cho trẻ em, đàn ông và phụ nữ; 
quần áo cho trẻ sơ sinh; quần cho trẻ con (trang phục); yếm (yếm dãi) không bằng giấy; 
quần áo lót; quần áo ngủ và bộ đồ pi-gia-ma; áo choàng tắm; dây đeo quần; mũ; mũ lưỡi 
trai; lưỡi trai dùng để che nắng; mũ bê rê; dây lưng (trang phục); mũ tắm và mũ tắm dưới 
vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ (trang phục); mũ che tai (trang phục); cổ cồn ca vát, nơ 
đeo cổ, ca vát, nơ con bướm đeo cổ, cà vạt hình con bướm đeo cổ; tất ngắn và tất dài, 
quần liền tất bó sát; dây nịt bít tất, dây nịt bít tất ngắn, dây nịt bít tất dài và dây đeo quần 
liền tất bó sát; giày, giày thể thao; dép lê, giày đi ở bãi biển; trang phục để dự vũ hội hoá 
trang; đoạn tay áo bọc khuỷu tay dùng để bảo hộ; khăn vuông; khăn rằn (khăn quàng cổ); 
dép xăng đan đi trong nhà tắm; dép lê đi trong nhà tắm; giày ống trượt tuyết; giày ống; 
dây đeo quần áo; cái nịt ngực (cái yếm); quần ống túm (quần đùi) để mặc; áo coóc-xê 
ngoài; áo choàng; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng buộc đầu (trang phục); 
khăn trùm đầu (đội đầu) của phụ nữ; áo jắc két (áo khoác) (trang phục); áo nịt len (trang 
phục); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (trang phục); quần áo mặc bên ngoài; áo 
khoác ngoài; quần tây dài; quần lót dài; áo paca (áo dài có mũ trùm đầu); áo len đan chui 
đầu; dép xăng đan; khăn quàng cổ của phụ nữ; khăn choàng quấn đầu của phụ nữ; áo sơ 
mi; quần xi líp; áo dùng cho phụ nữ mang thai; ghệt mắt cá (phủ mặt trên của giày và mắt 
cá chân) để đi ở chân; giầy ống chơi thể thao; áo nịt len chơi thể thao; complê; quần áo 
tắm; áo phông; quần dài; đồ lót; bộ đồng phục; áo lót không tay (áo gilê); bộ đồ mặc khi 
lướt ván; cổ tay áo (trang phục); quần áo lót phụ nữ; giày tập thể dục; áo ngủ ngắn (quần 
áo lót); quần áo thể dục; khăn quàng vai để mặc; quần áo dùng cho người đi xe đạp; tất cả 
thuộc nhóm 25. 

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải viền; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng; hoa nhân tạo; quả nhân tạo; vòng hoa nhân tạo; phù hiệu làm kiểu lạ 
mắt dùng để trang trí lên trang phục; huy hiệu không làm bằng kim loại quý; phécmơtuya 
cho túi; dải ruy băng kéo dài ra để giữ ống tay áo; ruy băng buộc tóc; ghim cài tóc; móc 
cài thắt lưng; phécmơtuya cho áo khoác; nơ cài tóc; hộp đựng đồ may vá; hộp để kim 
(không làm bằng kim loại quý); khoá cho dây đeo quần; dải viền quần áo; trâm cài đầu 
hay ghim cài cổ áo; khoá thắt lưng; khoá giầy; cái đệm để cắm kim; cái đệm để cắm 
ghim; miếng để sửa chữa hoặc trang trí đồ dệt may có mặt dính được khi làm nóng; 
phécmơtuya giầy; khoá trượt (khóa kéo); khuy móc cho quần áo; móc cho dây treo quần; 
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vòng hoa nhân tạo để trang trí; đồ thêu bằng sợi vàng để trang trí; đồ kim chỉ; kẹp tóc; mũ 
chụp đầu khi nhuợm tóc; lô uốn tóc; ghim cài tóc khi uốn; cặp tóc; lưới bao tóc; vật trang 
trí tóc; ghim cài tóc để trang điểm; vật trang trí trên mũ không làm bằng kim loại quý; 
móc của áo lót; kim đan; vật trang trí giầy không làm bằng kim loại quý; ruy băng giải 
thưởng; nơ hoa hồng để trang trí; kim khâu; cái đê để bảo vệ ngón tay và đẩy kim khi 
khâu vá; móc cài giầy; dây buộc giầy hay dải đăng ten trang trí giầy; núm có tua để trang 
trí trong đồ may mặc; chóp tròn để trang trí; đăng ten hay ren bằng sợi len; khóa dạng dây 
kéo; phéc-mơ-tuya; buộc tóc để cột tóc kiểu đuôi ngựa; ghim băng; ghim hay kẹp dùng 
cho yếm dãi và tạp dề; điềm xếp nếp ở áo; hình mẫu khâu vào quần áo để trang trí; đai giữ 
để dạy trẻ tập đi; khuy áo; vật dụng đỡ cổ áo; giấy dùng để uốn xoăn tóc; mũ trùm đầu khi 
nhuộm tóc; bộ tóc giả; tóc giả; tất cả thuộc nhóm 26. 

 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (không làm bằng vải dệt); thảm trên ôtô; nệm chùi chân sau khi tắm; tấm phủ sàn 
nhà; chiếu hay thảm chùi chân để ở cửa ra vào; thảm để tập thể dục; thảm trải trong phòng 
tập thể dục; thảm treo tường không phải là hàng dệt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; giấy 
dán tường, giấy dán tường làm bằng nhựa vinyl, giấy nến dán tường; chiếu hay tấm trải để 
trẻ em ngồi chơi; chiếu trải ở bãi biển; tất cả thuộc nhóm 27. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi; búp bê; đồ chơi bằng vải nhung; gấu bông; đồ 
chơi là nhân vật và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; bóng và bóng bay; đồ trang 
trí và vật trang trí cho cây thông Nô-en, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; đồ vật thích hợp 
cho các buổi tiệc; xe cộ đồ chơi; xe cộ chạy điện đồ chơi; ván lướt sóng; ván trượt tuyết; 
giày trượt có bánh lăn; giày trượt băng; ván trượt; đệm lót bảo vệ hay vật dụng bảo vệ cho 
thể thao và trò chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; bàn chơi cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; quả 
chuông cho cây thông Nô-en; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò 
chơi; kẹo nổ [pháo giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và 
thiết bị chơi bow-ling; đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Nô-en; bàn cờ; bộ cờ 
Dame [trò chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ; cây thông Nô-en bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho 
cây thông Nô-en; thiết bị để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; cốc đựng xúc xắc; 
phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; phòng ở của 
búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tập thể dục; vật dụng bảo 
vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; bình 
bú sữa cho búp bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò 
chơi tự động; gậy cho trò chơi; thiết bị cho trò chơi; máy trò chơi viđêô; trò chơi dễ mang 
đi với màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi viđêô có mái vòm; túi đựng vật dụng đánh 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay cho trò chơi và thể thao; trò đánh lửa [trò 
đùa nhả]; ống cuộn dây diều; diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; bài mạt 
chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn trên sâu khấu; mặt nạ đồ chơi; vật di 
động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu 
vũ [đồ vật thích hợp cho buổi tiệc]; đệm lót bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi trong nhà; ngòi nổ [đồ chơi]; đồ chơi súng ngắn; bóng để 
chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh (đồ 
chơi); ván trượt có bánh lăn; ván trượt có gắn buồm; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết [dụng 
cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; bong bóng xà phòng [đồ chơi]; con quay [đồ 
chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ 
chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho vật 
nuôi trong nhà; ván lướt sóng; đồ chơi khi bơi, cho trò chơi, môn thể thao và các hoạt 
động dưới nước; bóng chơi trên bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành khi bỏ xu vào; 
túi đặc biệt thiết kế cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài 
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lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột 
buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều 
khiển bằng sóng vô tuyến; bánh xe quay của trò chơi Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; 
bài Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; dụng cụ nổi để bơi; phao tập bơi; đồ 
vật thích hợp cho các bữa tiệc bằng giấy; máy trò chơi viđêô có mái vòm; thiết bị rèn 
luyện thể hình; phỉnh dùng để đánh bạc; đồ chơi bằng vải nhung; thẻ cào để chơi xổ số; 
bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi trò chơi Pachinko; bể bơi [đồ chơi]; máy có khe 
đút xu [máy đánh bạc]; tất cả thuộc nhóm 28. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
mỳ và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì và bánh kẹo, kem; mật ong, nước mật 
đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh; bánh bích 
quy; bột để làm bánh; đồ trang trí bánh ngọt có thể ăn được; hương liệu không phải là tinh 
dầu để làm bánh; bánh làm từ bột gạo; mứt và kẹo; sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; kẹo để trang trí cây Noel; đồ uống cacao có sữa; sản phẩm cacao; 
đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chất thay thế 
cho cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh bao, bánh quy dẹt; bỏng ngô; bánh bột ngô 
nướng; kem lạnh (có thể ăn được); bột ca ri; bánh làm từ trứng và sữa; bánh bột ngũ cốc 
nướng; hương liệu không phải là tinh dầu; bánh kẹo dạng đá lạnh; thạch trái cây (dạng 
bánh kẹo); bánh gừng; si-rô, cụ thể là si-rô ngô, mật đường và tinh bột để nấu nướng; chất 
được pha chế từ trà hoặc cà phê để làm đồ uống hoặc được chiết xuất từ thực vật để làm 
hương liệu (trừ tinh dầu), không phải là thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo (bánh 
kẹo); viên ngậm hình thoi (bánh kẹo); bánh nhân thịt; chất làm mềm thịt dùng trong gia 
đình; bánh kếp; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt, bánh nướng, bánh bao; bánh patê; hạt tiêu; 
bánh pizza; bánh pút-đinh; bánh bao ra-vi-ô-li; sữa ong chúa để ăn; đường; mù tạc 
(wasabi); xì dầu; mì ống, mỳ dẹt và  mỳ sợi, bún, miến; mỳ udon (mỳ kiểu Nhật Bản); su-
shi; vani làm hương liệu; bánh quế; kem sữa chua (kem lạnh); bánh quy mặn hình que hay 
hình nút thừng; bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương thơm cho thực phẩm; chất liên kết 
để làm kem lạnh có thể ăn; ổ bánh mỳ; bánh bao nhân nho; bánh ngọt; ca-ra-men (kẹo); 
kẹo cao su không dùng trong y tế; món ăn làm từ ngô; bánh quy giòn; đá lạnh ăn được; 
nước mật đường; đá ăn được, tự nhiên hay nhân tạo; mỳ ống; bột bánh hạnh nhân, bánh 
hạnh nhân; nước xốt mayonnaise; bột yến mạch; hạt tiêu làm gia vị; bánh nướng; đồ gia vị 
(nước xốt); bánh bít cốt; muối ăn; bánh xăng-đuých; nước xốt cà chua; gia vị; kem trái 
cây (kem lạnh); mỳ sờ-pa-ghét-ti; mứt, kẹo; bánh nhân ngọt; bột lúa mỳ; đồ gia vị trộn xa 
lát; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cho mỳ ống; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì 
sợi; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh làm từ gạo; kem trái cây (đá lạnh); 
mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô; bột ngô xay thô; mảnh yến mạch dẹt mỏng; glu-cô để nấu 
ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột xay thô; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); chất bổ sung 
glu-ten để nấu ăn; tất cả thuộc nhóm 30. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn khác; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây; đồ uống từ rau và nước rau ép để uống; xi rơ, chất cô 
đặc và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống cung cấp nước và muối cho cơ thể; đồ 
uống trái cây không có cồn; viên chất thơm pha đồ uống có sủi bọt; bột pha đồ uống có 
sủi bọt; nước sôđa; xirô để làm đồ uống; nước suối; nước chảy ra khi làm pho mát để làm 
đồ uống; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp (cocktail) không có cồn; đồ uống khai vị không có 
cồn; nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; nước sinh tố; nước sô đa; 
nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); đồ uống lô hội (không 
có đường); nước ép cà chua (đồ uống); tất cả thuộc nhóm 32. 
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Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán đồ dùng cho các 
buổi tiệc, đồ trang hoàng trong các dịp lễ hội và đồ trang trí, quà tặng và đồ độc đáo, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 
trang điểm và vệ sinh, bột đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng và mài mòn, chất để giặt, dụng cụ cắt sửa móng tay, chế phẩm chăm sóc móng tay 
và móng chân, chế phẩm làm bóng móng tay và móng chân, chế phẩm để sơn móng tay 
và móng chân, móng tay giả và móng chân giả, chất ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ em, chế 
phẩm vệ sinh, nến, bấc (đèn), đóm để châm lửa, mỡ, dầu nhờn, dầu để sơn, dao kéo, lọ 
sành, bộ dụng cụ để cắt sửa móng tay và móng chân, dụng cụ để cạo, dao cạo, máy và 
máy công cụ dùng cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ cầm tay, phim, máy 
ảnh, đĩa phô-tô, máy ghi hình, sản phẩm nghe nhìn, băng, đĩa ghi và đĩa au-đi-ô và vi-đê-
«, công cụ và phương tiện để ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, 
máy ghi và/hoặc chạy đĩa cát-sét, máy ghi và/hoặc chạy đĩa hình và/hoặc băng cát-sét vi-
®ª-«, máy thu thanh, điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, vỏ điện thoại di 
động, vật trang trí và dây cho điện thoại, đồng hồ tính cước điện thoại, máy để tính toán, 
máy tính, trò chơi điện tử và máy vi tính, phim điện ảnh, đèn, quạt, dụng cụ để nấu nướng, 
khuôn làm bánh và bánh ngọt, lò nướng, lò, dụng cụ làm bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục 
vụ hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống, đũa, dụng cụ để cắt, sứ, đồ sứ, đồ pha lê, 
đồ men, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ thạch cao, đồ đất nung, đồ gốm, máy sấy tóc, đèn, chụp 
đèn và các bộ phận và linh kiện đi kèm, xe đẩy trẻ em, bóng bay, còi xe đạp, đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay và các bộ phận và linh kiện đi kèm, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồ 
trang trí, đồ làm bằng đá quý hoặc phủ đá quý, hộp nhạc, dụng cụ âm nhạc, bức tranh, 
ảnh, đồ dùng văn phòng, giấy và bìa cứng và đồ làm từ giấy hoặc bìa cứng, thuốc màu và 
vật dụng của nghệ sỹ, chổi vẽ, dụng cụ để viết, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí và tạp chí được 
xuất bản định kỳ, thiệp chúc mừng và Giáng sinh, bài, vật liệu để gói và đóng gói, khung 
và giá ảnh, chất dính để làm dụng cụ văn phòng hoặc cho mục đích gia dụng, đồ làm từ da 
và/hoặc giả da, túi và hành lý, túi xách tay và ví tiền, ô, gậy đi bộ, đồ nội thất, gương, giá 
và móc treo áo, hộp và đồ chứa, biển tên, đồ chứa và dụng cụ dùng cho nhà bếp hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, lược, bọt biển, bàn chải, đồ để làm sạch, kính đeo mắt, gọng kính, 
kính râm và hộp kính và phụ kiện kèm theo, vải dệt và đồ làm từ vải dệt (bao gồm hàng 
dệt phủ đồ đạc, dụng cụ giữ màn, màn cửa, khăn mặt, khăn trải bàn, tấm phủ giường, khăn 
trải giường, chăn đắp trên giường, mành, vải phủ đệm, màn che ở cửa ra vào, khăn tắm, 
cờ, găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh, khăn để tẩy trang, phủ nệm, găng 
tay để giặt rửa, màn, tấm vải, vải liệm, đồ dệt để treo tường, tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau, bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải, phủ bệ toa-lét bằng vải, 
phủ nắp bồn cầu, khăn dệt để tẩy trang và vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy), đồ dùng cho 
giường, tấm phủ bàn và đồ vải lanh dùng cho bàn, khăn ăn, miếng lót dùng cho bàn, đồ 
kim chỉ, khăn tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, cúc, mác, ruy băng và dải viền, đăng 
ten và đồ thêu, ghim và đồ trang sức cho tóc, dây đeo quần, đồ trang trí cho giày, đồ trang 
trí mũ, khóa kéo và khóa dây kéo, tấm thảm, thảm và tấm chùi chân, đồ chơi, trò chơi và 
vật làm đồ chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang hoàng cho cây Noel, thực phẩm 
và đồ uống, bánh kẹo, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc; dịch vụ 
bán lẻ cửa hàng bách hóa liên quan đến việc bán đồ dùng cho các buổi tiệc, đồ trang 
hoàng trong các dịp lễ hội và đồ trang trí, quà tặng và đồ độc đáo, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm trang điểm và vệ 
sinh, bột đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài 
mòn, chất để giặt, dụng cụ cắt sửa móng tay, chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân, 
chế phẩm làm bóng móng tay và móng chân, chế phẩm để sơn móng tay và móng chân, 
móng tay giả và móng chân giả, chất ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ em, chế phẩm vệ sinh, 
nến, bấc (đèn), đóm để châm lửa, mỡ, dầu nhờn, dầu để sơn, dao kéo, lọ sành, bộ dụng cụ 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
539 

để cắt sửa móng tay và móng chân, dụng cụ để cạo, dao cạo, máy và máy công cụ dùng 
cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ cầm tay, phim, máy ảnh, đĩa phô-tô, 
máy ghi hình, sản phẩm nghe nhìn, băng, đĩa ghi và đĩa au-đi-ô và vi-đê-ô, công cụ và 
phương tiện để ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, máy ghi 
và/hoặc chạy đĩa cát-sét, máy ghi và/hoặc chạy đĩa hình và/hoặc băng cát-sét vi-đê-ô, máy 
thu thanh, điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vật 
trang trí và dây cho điện thoại, đồng hồ tính cước điện thoại, máy để tính toán, máy tính, 
trò chơi điện tử và máy vi tính, phim điện ảnh, đèn, quạt, dụng cụ để nấu nướng, khuôn 
làm bánh và bánh ngọt, lò nướng, lò, dụng cụ làm bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục vụ 
hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống, đũa, dụng cụ để cắt, sứ, đồ sứ, đồ pha lê, đồ 
men, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ thạch cao, đồ đất nung, đồ gốm, máy sấy tóc, đèn, chụp đèn 
và các bộ phận và linh kiện đi kèm, xe đẩy trẻ em, bóng bay, còi xe đạp, đồng hồ và đồng 
hồ đeo tay và các bộ phận và linh kiện đi kèm, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồ trang trí, 
đồ làm bằng đá quý hoặc phủ đá quý, hộp nhạc, dụng cụ âm nhạc, bức tranh, ảnh, đồ 
dùng văn phòng, giấy và bìa cứng và đồ làm từ giấy hoặc bìa cứng, thuốc màu và vật dụng 
của nghệ sỹ, chổi vẽ, dụng cụ để viết, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí và tạp chí được xuất bản 
định kỳ, thiệp chúc mừng và Giáng sinh, bài, vật liệu để gói và đóng gói, khung và giá 
ảnh, chất dính để làm dụng cụ văn phòng hoặc cho mục đích gia dụng, đồ làm từ da 
và/hoặc giả da, túi và hành lý, túi xách tay và ví tiền, ô, gậy đi bộ, đồ nội thất, gương, giá 
và móc treo áo, hộp và đồ chứa, biển tên, đồ chứa và dụng cụ dùng cho nhà bếp hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, lược, bọt biển, bàn chải, đồ để làm sạch, kính đeo mắt, gọng kính, 
kính râm và hộp kính và phụ kiện kèm theo, vải dệt và đồ làm từ vải dệt (bao gồm hàng 
dệt phủ đồ đạc, dụng cụ giữ màn, màn cửa, khăn mặt, khăn trải bàn, tấm phủ giường, khăn 
trải giường, chăn đắp trên giường, mành, vải phủ đệm, màn che ở cửa ra vào, khăn tắm, 
cờ, găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh, khăn để tẩy trang, phủ nệm, găng 
tay để giặt rửa, màn, tấm vải, vải liệm, đồ dệt để treo tường, tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau, bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải, phủ bệ toa-lét bằng vải, 
phủ nắp bồn cầu, khăn dệt để tẩy trang và vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy), đồ dùng cho 
giường, tấm phủ bàn và đồ vải lanh dùng cho bàn, khăn ăn, miếng lót dùng cho bàn, đồ 
kim chỉ, khăn tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, cúc, mác, ruy băng và dải viền, đăng 
ten và đồ thêu, ghim và đồ trang sức cho tóc, dây đeo quần, đồ trang trí cho giày, đồ trang 
trí mũ, khóa kéo và khóa dây kéo, tấm thảm, thảm và tấm chùi chân, đồ chơi, trò chơi và 
vật làm đồ chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang hoàng cho cây Noel, thực phẩm 
và đồ uống, bánh kẹo, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc; dịch vụ 
bán lẻ cửa hàng bách hóa trực tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ 
của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tiện lợi (liên quan đến các sản phẩm đã nêu 
tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tiện lợi trực tuyến (liên 
quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ siêu 
thị (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán 
lẻ siêu thị trực tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách 
hoá); đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính liên quan đến hàng hóa thông thường và hàng 
tiêu dùng thông thường; dịch vụ bán lẻ cửa hàng chuyên biệt (liên quan đến các sản phẩm 
đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng chuyên biệt trực 
tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến (thương mại điện tử) (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán 
lẻ của hàng bách hoá); giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm mục 
đích bán lẻ; dịch vụ đặt hàng và mua hàng bằng mạng máy tính toàn cầu, mạng toàn cầu, 
Intemet hoặc các phương tiện viễn thông hoặc các phương tiện điện tử khác; gom các 
hàng hóa khác nhau lại (vì lợi ích của người khác và không bao gồm vận chuyển hàng) 
nhằm làm thuận tiện cho khách hàng trong việc xem và mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ, 
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các cửa hàng bán buôn, các cửa hàng tổng hơp, các cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng 
chuyên biệt, các siêu thị hoặc từ các ca-ta-lô đặt hàng qua thư, ca-ta-lô về hàng hóa thông 
thường hoặc trên các trang web, truyền hình, chương trình mua sắm trên truyền hình hoặc 
thông qua mạng máy tính toàn cầu, mạng toàn cầu, Internet hoặc các phương tiện viễn 
thông hoặc các phương tiện điện tử khác ; quảng cáo; tổ chức các cuộc triển lãm và hội 
chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; xúc tiến bán 
hàng (cho người khác); đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh nghệ sĩ trình diễn; đại lý 
xuất nhập khẩu; biên tập thông tin vào cơ sở ®÷ liệu máy vi tính; quảng cáo qua thư trực 
tiếp; quản lý kinh doanh khách sạn; nghiên cứu thị trường; quảng cáo ngoài trời; tuyển 
dụng nhân sự; đại lý rao hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo qua truyền hình; 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; dịch vụ thu mua cho người khác (mua hàng 
hóa và dịch vụ cho người khác); cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo 
qua thư đặt hàng; quản lý thương mại việc cấp quyền sử dụng (license) hàng hóa và dịch 
vụ của người khác; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng (cửa hàng tư vân 
tiêu dùng); trưng bày sản phẩm; dịch vụ ma-két-ting; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ 
công chúng; xuất bản các bài quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo; cho thuê máy sao chụp; trang trí quầy hàng; khuyến mại hàng hóa và 
dịch vụ thông qua phát hành phiếu mua hàng; tất cả thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi; công viên vui chơi giải trí, công viên giải trí 
trong đó các trò chơi chỉ dựa trên một tư tưởng hoặc một nhóm tư tưởng; dịch vụ máy trò 
chơi vận hành khi bỏ xu vào; dịch vụ giáo dục; tổ chức, thực hiện và trình diễn các 
chương trình biểu diễn, hòa nhạc, chương trình biểu diễn tại chỗ, các chương trình sân 
khấu, triển lãm, cuộc thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao và văn hóa; nhà hát ca múa 
nhạc; rạp chiếu phim; hộp đêm với các trò giải trí; trường quay điện ảnh; dịch vụ sàn 
nhảy; dịch vụ của câu lạc bộ giải trí hay câu lạc bộ đào tạo kiến thức; xuất bản sách, sách 
giáo khoa, tạp chí, báo, và tạp chí xuất bản định kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các 
phương tiện cho việc giải trí, triển lãm, hòa nhạc, buổi trình diễn, các chương trình trình 
diễn, các trò thể thao, các trò chơi, hoạt động giải trí và văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; dịch vụ cắm trại trong kỳ nghỉ để giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến giáo 
dục, giải trí, vui chơi, thể thao và văn hóa; giải trí trên truyền hình và đài phát thanh; sản 
xuất các chương trình đài phát thanh và truyền hình; sản xuất phim và viđêô; cho thuê 
phim chiếu bóng, phim điện ảnh, băng viđêô, đĩa laze, đĩa viđêô và đĩa viđêô đang năng 
kỹ thuật số; cho thuê máy ghi âm; cho thuê đồ trang trí các buổi diễn và sân khấu; trường 
học cho trẻ nhỏ; câu lạc bộ và phòng chơi có lắp thiết bị nghe nhìn và thiết bị để hát; 
phòng chơi trò chơi và phòng riêng để giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; các 
khóa đào tạo về thư tín; các dịch vụ của người làm trò tiêu khiển; tổ chức triển lãm phục 
vụ mục đích văn hóa hay giáo dục; sòng bạc; hướng dẫn về thể dục; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng [giới thiệu, trưng bày]; dịch vụ xổ số và quay xổ số; địch vụ dàn nhạc; 
chuẩn bị các bữa tiệc (giải trí); dịch vụ viết kịch bản; dựng các vở kịch; vườn bách thú; 
dịch vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ chế bản điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến từ mạng máy tính; biên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; hướng nghiệp [tư vấn giáo dục 
hoặc đào tạo]; chụp ảnh vi phim; dịch vụ soạn nhạc; câu lạc bộ ban đêm; dịch vụ chụp 
ảnh; sản xuất phim ghi trên băng viđêô; cung cấp dịch vụ karaoke; cung cấp các ấn phẩm 
điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; 
thu băng viđêô; bãi chơi bowling; sân vận động hoặc sân có mái vòm để thi đấu bóng 
chày; chiếu phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử tương tác 
thông qua mạng máy vi tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện sức khỏe và thể 
lực); sản xuất phim, không bao gồm phim quảng cáo; giới thiệu phim; thông tin giáo dục; 
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thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy vi tính; cho thuê 
các phương tiện và thiết bị trò chơi; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn (golf); 
xuất bản tài liệu, không bao gồm tài liệu quảng cáo; cung cấp các tiện nghi để tiêu khiển; 
thông tin tiêu khiển; cho thuê thiết bị nghe nhìn; cho thuê máy quay vi-đê-ô cầm tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng dùng 
cho nhà hát hoặc trường quay; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ 
kiện; cho thuê bộ máy thu thanh và ti vi; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho 
thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê thiết bị thể thao, không bao gồm xe cộ; cho thuê sân 
bãi thể thao; cho thuê các thiết bị và vật dụng dùng cho sân vận động; cho thuê đồ trang 
trí sân khấu; cho thuê máy quay phim vi-đê-ơ; cho thuê máy ghi cát-sét vi-đê-ô; cho thuê 
băng vi- ®ª-«; cho thuê đồ chơi; huấn luyện động vật; đào tạo thực hành (thao tác thử/thao 
diễn); dịch; tổ chức và tiến hành hội thảo (đào tạo); dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp vật 
liệu nghe nhìn, hình ảnh, chương trình truyền hình và phim điện ảnh thông qua mạng máy 
vi tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, âm thanh và vi-đê-ô thông qua mạng trực tuyến; 
cung cấp thông tin về các nhân vật; tất cả thuộc nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2013-25801 (220) 04.11.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.6; 3.1.16; 9.1.10 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem 
đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng; chế phẩm để trang điểm hoặc vệ sinh cơ thể; chế 
phẩm cắt móng tay (chế phẩm chăm sóc móng); chế phẩm để chăm sóc và làm sạch tóc và 
da; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu/lông; chất 
chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tạo 
mùi thơm; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; muối để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm; mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; sô-đa để tẩy trắng; lơ để giặt; chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu 
dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm để tẩy màu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho động vật; bông tăm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dùng 
cho đồ da thuộc; chất tẩy nhờn; chất làm bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; chất 
khử mùi dùng cho người; chất khử mùi dùng cho động vật và vật nuôi trong nhà; chất tẩy 
rửa; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước hoa cô-lô-nhơ (eau de cologne); nước thơm để xức 
sau khi tắm; chế phẩm nhuộm tóc; màu nhuộm cho tóc; kem bôi tóc, gel vuốt tóc, dầu gội 
đầu, dầu xả và chế phẩm làm ẩm tóc; nước hoa; son môi; kem bôi và nước thơm cho da và 
mặt; móng (tay/chân) giả; dầu làm bóng móng và nước sơn móng và chất để pha loãng 
kèm theo; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm trắng [tẩy màu] dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; hương liệu làm bánh ngọt [tinh dầu]; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân 
thể; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chất làm mềm vải [dùng cho mục đích 
giặt là]; lông mi giả; sáp đánh ván sàn; chế phẩm nhuộm màu tóc; nước xịt tóc; chế phẩm 
uốn tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm ngâm giặt; hồ bột để giặt; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế 
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phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); nước súc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế; hình dán nghệ thuật cho móng tay/chân; chế phẩm chăm sóc móng tay/chân; 
bút chì mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; sáp thơm bôi tóc dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; đá 
bọt; vải nhám/ráp; giấy nhám/ráp; gỗ thơm; dầu gội cho vật nuôi; kem đánh giày; chế 
phẩm làm bóng giày; sáp đánh giày; chế phẩm làm nhẵn; xà phòng làm sáng bóng vải, 
sợi, hàng dệt; hồ bột để làm bóng vải sau khi giặt; chế phẩm làm rám nắng; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm tẩy sơn; sáp làm rụng lông; sáp để giặt là; sáp 
đánh bóng; sáp cho đồ da; chế phẩm làm rụng lông; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; thẻ hương 
[hương/nhang] ; nước thơm; giấy thấm dầu cho da (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); 
giấy thấm cho mặt (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); tất cả thuộc nhóm 3. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo bên người 
(không bao gồm súng); kéo xén (tông đơ) để cắt râu; dụng cụ mở hộp (không dùng điện); 
hộp dao cạo; kìm cắt biểu bì; nhíp biểu bì; dụng cụ cắt; công cụ cắt; dụng cụ để gạn, chắt 
chất lỏng; dụng cụ vặt lông; dụng cụ rập nổi; dụng cụ cắt móng [dùng điện hoặc không 
dùng điện]; dụng cụ nhổ đinh; dụng cụ làm bóng móng tay; cái nĩa; dụng cụ làm vườn 
[công cụ cầm tay]; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân; dụng cụ cầm tay để làm 
xoăn tóc; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ để xiên, chọc, đục băng, đá; cưa soi; dao; kéo xén 
cỏ; dây da để mài dao cạo; kích nâng [dụng cụ cầm tay]; giũa móng; giũa móng điện; kìm 
nhổ dụng [dụng cụ cầm tay]; giũa hình kim; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ xâu kim; 
dụng cụ đục số; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch không làm bằng kim loại; dụng cụ để tách, mở 
con hàu; bộ dụng để chăm sóc bàn chân; dụng cụ diệt vật ký sinh trên cây; lưỡi dao cạo; 
dây mài dao cạo; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; kéo; dụng cụ mài sắc; thìa; 
bình phun [dụng cụ cầm tay]; con dấu [dụng cụ cầm tay]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ 
mở đồ hộp không dùng điện; dụng cụ thái rau và thịt, dao thái rau và thịt, dụng cụ cắt rau 
và thịt, dụng cụ cắt lát rau và thịt và bộ phận kèm theo; dao phạt; kẹp ép thẳng tóc; kẹp 
uốn tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; hộp đựng đồ cạo râu; cái nhíp để nhổ; muôi múc 
rượu; dụng cụ cắt lát trứng, không chạy điện; dụng cụ cắt lát pho mát [không chạy  điện]; 
dụng cụ cắt bánh pizza [không chạy điện]; dùi cui; dụng cụ làm xoăn lông mi; bộ đồ ăn 
(dao kéo, dĩa và thìa); bàn là; tất cả thuộc nhóm 8. 

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh/hình ảnh; đĩa CD, đĩa 
DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
máy đếm tiền, máy vi tính, thiết bị và máy vi tính xử lý dữ liệu; phần mềm máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; bàn tính; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; ắc quy; hộp ắc quy; thiết bị sạc ắc 
quy; ống nhòm; máy tính; máy ảnh, máy quay phim điện ảnh, và bộ phận và chi tiết đi 
kèm; ống kính cho máy ảnh; dụng cụ đo sức chứa; phim hoạt hình; máy cát-xét; dây xích 
đeo của kính mắt; phim điện ảnh [đã lộ sáng]; đồng hồ chấm công; đầu chạy đĩa com-pắc; 
đĩa com-pắc [nghe - nhìn]; đĩa com-pắc [bộ nhớ chỉ để đọc]; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; máy in dùng 
với máy vi tính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thước đo của thợ may; chuông cửa 
dùng điện; thiết bị dịch thuật bỏ túi điện tử; máy dập lửa; phim, đã lộ sáng; thiết bị báo 
cháy; đèn chớp; khung cho phim ảnh dương bản; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy hát tự 
động; thấu kính quang học; dụng cụ cân thư; đai an toàn; phao cứu sinh; áo phao cứu 
sinh; bè cứu sinh; khóa điện; khóa và chìa khóa điện tử; phương tiện mang dữ liệu từ tính; 
thẻ mã hóa từ tính; thiết bị mã hóa từ tính; nam châm; kính lúp; máy, thiết bị và dụng cụ 
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đo; mi-crô (micro); kính hiển vi; tín hiệu bằng đèn neon; máy vi tính xách tay dạng nhỏ 
(notebook); bút điện tử; máy quay đĩa hát; máy copy (thiết bị sao chụp); máy tính bỏ túi; 
thiết bị chiếu hình (máy chiếu); màn hình chiếu; máy thu thanh (rađiô); máy ghi đĩa; thiết 
bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; cân; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ dò khói; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền âm thanh; hộp đựng kính mắt; gọng kính mắt; 
kính đeo mắt; kính râm; cầu dao điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; máy thu băng; thiết bị điện thoại, thiết bị nhận, truyền điện thoại, dây điện 
thoại; kính viễn vọng; ti vi; thiết bị thu hình; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế; máy điều nhiệt; băng ghi hình, hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ghi hình; băng viđêô; màn hình viđêô; đầu ghi viđêô; thiết bị xử lý văn bản; đĩa 
com- pắc ghi hình; đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); đầu chạy đĩa com-pắc ghi hình và 
đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); thiết bị nghe nhìn với thiết hát đi kèm; khung giữ, túi 
mang, hộp đựng cho băng cát-xét âm thanh và hình ảnh, đĩa com-pắc, đĩa la-ze, đĩa ghi 
hình và đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); miếng đệm con chuột máy vi tính; điện thoại, 
điện thoại không dây, điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, điện thoại di động, và bộ 
phận, chi tiết và phụ kiện đi kèm; vỏ bọc hay bao điện thoại di động; máy nhắn tin, và bộ 
phận và chi tiết đi kèm; vỏ bọc hay bao máy nhắn tin; túi, vỏ bọc, hộp đựng, túi mang và 
đồ chứa điện thoại di động và máy nhắn tin; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe nhét vào tai; 
tai nghe nhét vào tai và micrô/loa-micrô dùng với điện thoại di động; thiết bị báo cuộc gọi 
cho điện thoại, điện thoại di động và máy nhắn tin; mặt nạ che mắt để che ánh sáng; nhật 
ký điện tử; chuông báo động chạy điện; đầu đọc mã vạch; dụng cụ đo khí áp; máy con ve; 
máy con ve chạy điện; bộ xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy vi tính]; con chip [mạch điện 
siêu nhỏ tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; bàn phím máy vi tính; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép nối âm thanh; bộ nối [thiết bị 
xử lý dữ liệu]; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị lặn; mặt nạ của thợ 
lặn; bộ quần áo lặn; bảng thông báo điện tử; bút điện tử [bộ hiển thị hình ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt; thị kính; tấm che mắt chống chói; máy fax; bộ lọc [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; 
băng để lau đầu đọc [máy ghi âm]; dụng cụ đo độ ẩm; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; 
giao diện [cho máy vi tính]; máy lập hóa đơn; nắp che thấu kính; thiết bị băng từ [cho 
máy tính]; băng từ; thìa để đo; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ vi xử lý; mô-đem; 
máy đếm và phân loại tiền; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương 
trình máy vi tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; 
kính quang học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; 
thước đo góc [dụng cụ đo]; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bợ thiết bị điện thoại vô tuyến; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; phim dương bản [nhiếp ảnh]; dải băng ghi 
âm thanh; thiết bị khử từ cho băng từ; dây điện báo; thiết bị điện báo; máy telex; máy 
phóng đại chữ; máy chữ điện báo; thiết bị phân phối vé; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
bộ máy phát [viễn thông]; dụng cụ đo chân không; điện thoại có hình; bộ báo hiệu bằng 
còi; phao bơi nhằm mục đích cứu hộ; nút lỗ tai cho thợ lặn; đồng hồ cát; kính bảo hộ cho 
thể thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy nhịp (âm nhạc); ấn phẩm điện tử [có thể tải 
về]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá 
nhân; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi 
tính; dây đeo cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; hình dán cho điện 
thoại di động; đầu cột ăng-ten cho điện thoại di động; mạch điện tử và bộ nhớ chỉ đọc 
(CD-ROMS) giúp ghi chương trình chạy tự động khi dùng dụng cụ âm nhạc điện tử; máy 
dịch thuật bỏ túi điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; tập tin (file) hình ảnh có thể tải về; tập 
tin (file) âm nhạc có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; đầu chạy 
đĩa DVD; thiết bị ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); ổ USB nhanh (USB flash 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
544 

drive); ổ đĩa cho máy vi tính; máy vi tính xách tay (laptop); đèn đi ốt phát quang [LED]; 
miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính; thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân phòng 
chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; dây đeo dùng cho điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia «; 
la bàn; đường nối điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bảng điều khiển phân phối [điện] ; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; ống vòi rồng chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa 
cháy; chương trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô dùng đồng (tiền) xu để chơi; chương 
trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô gia đình; thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa; nút tai để 
bơi; pin năng lượng mặt trời; máy vi tính đạng bảng; máy chụp ảnh/quay phim kỹ thuật 
số, phần mềm trò chơi máy vi tính dùng trên điện thoại di động và điện thoại sử dụng 
vùng phủ sóng chia ô (cell phone); tất cả thuộc nhóm 9. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ giả trang sức; đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; ghim cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ 
nữ trang rẻ tiền; tiền xu; đồ lưu niệm, cụ thể là huy chương và tiền xu; khuy măng sét; hoa 
tai; dây vàng (đồ trang sức); đồ trang sức làm bằng vàng giả (đồ trang sức); hộp đựng 
châu báu; hộp đựng đồ trang sức; vòng cổ; ghim (đồ trang sức); ghim cài ve áo; nhẫn; 
tượng và tượng nhỏ bằng kim loại quý; kẹp calavát; đồng hồ, đồng hồ đeo tay và các phần 
và các bộ phận của chúng; dây đồng hồ đeo tay, quai  đồng hồ đeo tay, xích đồng hồ đeo 
tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức); ghim trang 
trí, ghim calavát; huy chương; vòng đeo khoá, đồ nữ trang rẻ tiền và dây đeo đồng hồ; 
xích đeo khoá và hộp đựng khoá bằng kim loại quý và/hoặc bằng đá quý; mặt dây chuyền; 
vòng tay [đồ trang sức]; hộp đựng đồng hồ đeo tay [để bày]; hộp đựng đồng hồ; đồng hồ 
và đồng hồ đeo tay chạy điện; đồng hồ mặt trời; kim cương; đồ giả nữ trang; đá bán quý; 
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ báo thức; khuy măng sét viền tay áo; 
ghim cổ cồn (ghim calavát); tượng [tượng nhỏ] bằng kim loại quý; mác làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; cúp (cúp phần thưởng) làm bằng kim loại quý; 
khiên tưởng niệm (đồ trang trí) làm bằng kim loại quý; tất cả thuộc nhóm 14. 

 
Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 
nhóm khác; ấn phẩm in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng 
cho văn phòng phẩm hay gia dụng; dụng cụ và vật liệu của nghệ sỹ; chổi sơn; máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng; vật liệu dùng để hướng dẫn và giảng dạy; chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; lịch, sách, ca-ta-lô, bưu thiếp, áp phích 
quảng cáo, ấn phẩm định kỳ, xuất bản phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ 
viết; con dấu bằng cao su; con tem và con dấu; miếng đệm dùng để đóng con dấu, hộp 
mực dấu; tập anbom ảnh; miếng lót bằng giấy để làm khung tranh, ảnh hoặc ảnh chụp; giá 
vẽ của họa sỹ; giá đựng ảnh chụp; mực; giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn giấy để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy; tấm lót và miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy gói, giấy bọc và 
nguyên liệu dùng để bao gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, chân dung; tờ in 
thạch bản; bút, bút chì, bút mực, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; lõi cho 
bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng bút và bút chì; cái 
gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; cái chặn giấy; ghim cài giấy, đinh ấn để đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ; bút màu; bút màu và hồ dán dùng cho văn phòng phẩm và gia dụng; 
giấy bồi; khay và giá khay đựng tài liệu; cái đựng công văn; vật dụng mở tài liệu; băng 
dính và bộ phân phối băng đính; vật liệu, bảng, bút và dụng cụ để vẽ; hộp dụng cụ để vẽ; 
tập an-bom đựng tem và tiền xu; túi và phong bì; giấy thấm; vật dụng chăn giữ sách 
không bị đổ, vật dụng đánh dấu sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn để 
đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; sổ ghi nhật ký; tập xếp giấy tờ/tài liệu 
(file); tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng, 
bảng dán áp phích quảng cáo; bìa bọc hộ chiếu; bìa bọc quyển séc; băng đàn hồi cho văn 
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phòng; tranh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xóa, cái tẩy, chất lỏng để tẩy xóa; vật dụng mở 
tài liệu chạy điện cho văn phòng; tờ giấy in sẵn khuông nhạc; bảng lau; đồ trang hoàng và 
trang trí làm bằng giấy và/hoặc bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi đựng đồ ăn 
trưa bằng giấy hoặc chất dẻo; hòm và hộp bằng bìa cứng; sách tô màu; tập xếp báo cáo 
(file); giấy làm bìa sách; sổ tay bỏ túi; bút dạ; dây treo sách; bộ bút chì ruột đen; bộ bút 
chì màu; thước kẻ; giấy lót để viết; sổ ghi tay; cái kẹp; cái dập ghim; cái cắt băng (đồ 
dùng văn phòng); biển báo bằng giấy hoặc bìa cứng; thiết bị cắt vụn giấy dùng cho văn 
phòng; máy và thiết bị phủ/tráng chất dẻo dùng cho văn phòng; thiết bị đóng dán bảo vệ 
niêm phong bằng nhiệt chạy điện cho tài liệu và ảnh chụp dùng cho văn phòng; cái đựng 
thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo và hộp đựng thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo; đồ trang 
trí bằng giấy cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; 
vật dụng giữ và hộp đựng dấu và con dấu; truyện tranh; com pa để vẽ; băng giấy và thẻ 
giấy để ghi chương trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xóa [đồ 
dùng văn phòng]; tập [file] đựng tài liệu; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ [bằng 
giấy]; dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm; 
khăn tay bằng giấy; thẻ thư mục; băng mực; bìa bọc sách bằng giấy; nhãn, không bằng 
vải; bản đồ; thiệp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu 
vẽ [đồ dùng trong trường học]; sách mỏng; máy hủy giấy [dùng cho văn phòng]; ống 
đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn ăn bằng giấy; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bản 
vẽ; vé; băng máy chữ; máy đánh chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy bọc; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết; bìa [văn phòng phẩm]; bìa bọc bằng giấy cho chậu 
trồng hoa; dụng cụ cắt giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm bằng giấy; túi dùng để nấu ăn bằng 
lò vi song; cái lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao dọc giấy [đồ dùng văn 
phòng]; khăn trải bàn bằng giấy; dải tràn bàn ăn bằng giấy; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho điện thoại di động; tranh vẽ, có 
khung hoặc không có khung; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu 
dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh 
dấu; khay đựng màu vẽ; chổi sơn; bút lông dùng cho họa sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan 
dùng để vẽ và viết thư pháp Trung Quốc; bút chì bấm (có thể thay ruột chì); tất cả thuộc 
nhóm 16. 

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; rương, hòm, vali và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi, bộ yên cương và đồ yên cương; túi, ví tiền, ví, hộp, hành lý, túi hay bao nhỏ 
bằng da; cặp da; ba lô đeo vai; túi quần áo để đi du lịch; túi đi chợ; dải da; dây đeo vai 
bằng da; dây đai bằng da; gậy; ví đựng thẻ [ví đựng tiền]; vòng cổ cho động vật hoặc vật 
nuôi trong nhà; hộp đựng khoá bằng da; dây làm bằng da hoặc giả da; ví đựng đồ trang 
điểm (ví rỗng); rọ bịt mõm; túi đeo vai cho học sinh; quai đeo da; tay cầm vali; vali; bộ đồ 
du lịch bằng da; vali du lịch; vỏ bọc ô; cán ô; gậy chống có thể mở ra làm ghế ngồi; dây 
đai buộc hành lý; túi đi biển; cặp dẹt bằng da đựng tài liệu; hộp và hòm, bằng da hoặc giả 
da; túi xách tay; dây đeo bằng da; gậy leo núi; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi lưới đi 
chợ; ba lô; cặp học sinh; túi đựng đồ nghề bằng da hoặc giả da [túi rỗng]; vali nhỏ; túi 
săn; túi, phong bì và túi nhỏ bằng da để bao gói; tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc giả da; 
khung túi cầm tay; cái địu để địu trẻ sơ sinh; túi đi chợ có bánh xe; túi thể thao; quần áo 
cho vật nuôi; ruột động vật để làm xúc xích; dây đeo và túi đeo để giữ trẻ em; tấm phủ 
cho động vật; dây buộc, dây dắt và yên cho vật nuôi và động vật; khung túi cầm tay; tất cả 
thuộc nhóm 18. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương soi, khung tranh; đệm lót hơi; đệm hơi; gối hơi; túi 
ngủ; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
546 

đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; giường ngủ cho vật nuôi trong nhà; thùng, không bằng 
kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; nút chai bằng lie; chìa 
khoá dạng thẻ bằng chất dẻo [không mã hoá]; tủ có ngăn kéo; chuông gió; móc treo quần 
áo không bằng kim loại; mắc áo; móc áo không bằng kim loại; giá treo áo; đồ chứa đựng, 
không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); vật dụng giữ rèm; móc rèm; thanh ray cho 
rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn; nệm; bộ chia khăn, 
đặt cố định, không làm bằng kim loại; cũi cho vật nuôi; phụ kiện lắp ráp cho giường, đồ 
đạc trong nhà, cửa; khung thêu; quạt dùng cho cá nhân [không chạy điện]; tượng bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; màn chống nóng; bệ chậu hoa; giá để hoa; giá treo mũ; ghế 
cao cho trẻ em; số nhà, không bằng kim loại, không phản quang; hộp làm ổ cho vật nuôi; 
tấm nhận dạng, không bằng kim loại; tủ thư mục; khung tập đi cho trẻ em; tấm đệm cho 
cũi đẩy của trẻ em; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; hộp thư, không bằng kim loại 
hoặc công trình xây; giá để thư; giá để tạp chí; đệm; thùng đựng bằng chất dẻo; gối; giá 
để bát đĩa; giá để cốc; biển đăng ký, không làm bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; cán dụng cụ, không làm bằng kim loại; khay không làm bằng kim loại; đồ đan 
lát làm từ cây liễu gai; khung ảnh và tranh; dải viền trang trí bằng chất dẻo và/hoặc bằng 
gỗ dùng với phụ kiện gá lắp cửa sổ; đồ trang hoàng và đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra 
vào làm bằng hoặc làm từ chất dẻo, sáp, gỗ, lie, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương 
cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này; cái kẹp bịt kín cho 
túi; gối tựa đầu bơm hơi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm hay hộp đựng đồ ăn 
trưa; hộp treo hay giữ chìa khóa; tủ đựng thuốc; vòng đeo chìa khóa và dây xích đeo chìa 
khóa, không bằng kim loại; cái chèn cửa; ghế bành; giỏ, không bằng kim loại; giường; 
ghế dài [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hay chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tủ có ngăn chia; bàn để máy 
tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế ngồi; hòm đựng đồ chơi; nút 
bằng lie; vật dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; nôi cho trẻ em; mành tre; ghế 
xếp; bàn làm việc; quầy ăn di động [đồ đạc]; cái tựa đầu [đồ đạc]; bảng treo chìa khóa; 
giá sách thư viện; tủ có khóa; khóa [không dùng điện], không bằng kim loại; ma-nơ-canh; 
giá [đồ đạc]; giá cưa; đồ đạc trường học; ghế; ghế sofa; bàn; bàn đọn đồ uống trà có bánh 
xe; xe đẩy dọn trà; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; giá để ô; giường cũi của trẻ 
em; tủ đựng chén bát; bảng niêm yết; xi phông cho ống tiêu nước [van], bằng chất dẻo; 
bàn trang điểm; ghế để chân và ghế đẩu; hồm mây đựng thực phẩm [rổ, giỏ]; móc không 
bằng kim loại cho giá mắc quần áo; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng thuốc; miếng 
lót có thể tháo ra được cho bồn rửa; biển tên, không bằng kim loại; biển số, không bằng 
kim loại; cọc móc và móc (chốt trụ) (không bằng kim loại); cũi đẩy cho trẻ em; thanh gỗ 
cho mèo cào chân; giá kệ; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; tác 
phẩm nghệ thuật, bức tượng nhỏ và bức tượng và đồ trang trí/trang hoàng nhỏ làm bằng 
gỗ, li-e, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ  phách, xà cừ, bọt biển 
và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; nắp chai; 
hộp thuốc [gỗ, chất dẻo]; mành che cửa sổ trong nhà; mành che cửa sổ trong nhà (đồ nội 
thất); tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ cho trẻ em; túi ngủ đi cắm 
trại; giường ngủ cho vật nuôi; khóa, không bằng kim loại, cho xe cộ; giá để tạp chí; thẻ 
khoá bằng nhựa [không mã hoá]; khay, không bằng kim loại; tấm lót cho cũi đẩy của trẻ 
em; tay nắm cửa, không bằng kim loại; tất cả thuộc nhóm 20. 

 

Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa đựng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và miếng 
bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; đồ để lau đọn; sợi thép rối; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh được sơn 
vẽ, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng; chậu tắm cho trẻ em [có thể 
mang đi được]; rổ, dùng trong gia đình; ca; lồng chim; dụng cụ khuấy trộn không chạy 
điện cho mục đích gia dụng; ván để là; vật để xỏ giày; vật dụng mở nút chai; nút chai làm 
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bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, đất sét và sứ; chai lọ; bát; hộp xà 
phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật 
nuôi; khuôn bánh ngọt; khuôn bánh quế; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ 
nến; hộp đựng kẹo; hộp đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; giá treo quần áo 
[hong khô]; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; cái lót cốc; thìa khuấy rượu cốc-tai; 
cái lọc cà phê; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ 
uống cà phê; ấm pha cà phê không dùng điện; lược dùng điện; lược cho động vật; túi để 
đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo; khuôn dùng cho nhà bếp; nồi nấu ăn; cái 
xiên để nướng; xô đựng đá lạnh; vật dụng giữ lạnh mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực 
phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xoắn mở nút 
chai; dụng cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ cho chậu hoa; bát đĩa bằng sành; cốc; thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; bộ 
phân phối xà phòng; bình đựng nước, cốc để uống, máng uống nước cho vật nuôi, bình để 
uống; giàn phơi đồ đã giặt; thùng rác; cốc đựng trứng; máng đựng thức ăn gia súc; chậu 
hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; cốc nhỏ có chân; cái nạo; vỉ 
nướng không dùng điện; thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng 
điện; giá đỡ cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp); nồi lẩu không dùng điện; xô đựng đá; 
khuôn làm đá viên; vỏ bọc ván để là; bình; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; tay 
nắm bằng sứ; khay tròn có nhiều ô; bộ đồ để uống rượu; hộp đựng đồ ăn trưa; giá đỡ bảng 
thực đơn; hộp thiếc bảo quản thực phẩm; thìa trộn; giẻ lau sàn; vật dụng giữ khăn ăn; 
vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch dạng 
tấm/miếng; chảo không dùng điện; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt 
xông hương nước hoa, hương thơm, tinh dầu và nước thơm; bình xịt nước hoa; bình phun 
nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; con lợn tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không 
dùng điện; thùng bỏ rác; lọ rắc muối; lọ rắc tiêu; đĩa nhỏ; muỗng để múc; nùi để cọ rửa; 
chổi cạo râu; vật dụng giữ dáng cho áo sơ mi; bàn chải giày; vật dụng đón giày; cốt giày; 
cái sàng; thiết bị hấp thụ khói thuốc dùng cho mục đích gia dụng; giá giữ xà phòng; bát 
đựng xúp; bộ đựng đồ gia vị; giá để bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi 
cạo râu; tượng bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; tượng nhỏ bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; vật 
dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; cốc vại; quả cầu lọc để pha trà; hộp 
đựng trà; cái pha trà; bộ đồ uống trà; ấm trà; bàn chải vệ sinh; hộp đựng đồ trang điểm; 
giá để giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ 
dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, chạy điện; hộp đựng tăm; tăm; 
giá và vòng treo khăn tắm; thùng để rác; khay rải ổ cho vật nuôi; khay cho mục đích gia 
dụng; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng để treo và giữ phẳng cho quần; vật dụng 
giữ phẳng quần; bình đựng chất lỏng; hộp đựng đồ trang điểm (có đồ bên trong); hũ; 
khuôn bánh quế và bánh kếp, không dùng điện; khuôn dùng để nấu ăn và nướng bánh, 
không dùng điện; ván giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi 
giày; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa 
ra vào làm bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, sành hoặc sứ; hộp và 
đồ đựng thực phẩm; bẫy chuột; chỉ nha khoa; dây đeo/đai cho hộp đựng đồ ăn trưa và đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; đồ đựng hương liệu và chất thơm; 
chai làm lạnh; hộp đựng bằng thủy tinh; chổi; vật dụng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa 
bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng tay]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh 
mang đi được, không dùng điện; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bàn 
chải lông mày; bàn chải đánh giày dép; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng 
thuỷ tinh [đồ chứa đựng]; bình cách nhiệt; nùi bông để thoa phấn; dụng cụ lắc, trộn; bộ 
lọc trà, không bằng kim loại quý; vải lót và tấm khăn sử dụng nhiều mục đích dùng trong 
nhà hoặc nhà bếp; dụng cụ đánh kem, cái chày không dùng điện; đồ chứa bằng kim loại 
để làm đá và đồ uống ướp lạnh; dụng cụ cắt bánh qui; lọ nhỏ đựng đồ gia vị, giá để lọ gia 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
548 

vị; khăn lau bụi; bình lắc pha đồ uống cốc-tai; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; vỏ 
bọc hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc chất dẻo; giá để bàn chải đánh răng; dụng cụ cầm 
tay gắn chỉ nha khoa; đồ chứa đựng dùng trong gia đình; dụng cụ cho mục đích gia dụng 
và dùng trong gia đình; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; ấm pha cà phê, không chạy điện; 
đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; bộ đồ 
ăn, không phải dao, dĩa và thìa; hộp và hộp đựng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong 
gia đình; hộp đựng thuốc [gỗ, chất dẻo]; dụng cụ tẩy trang; ống hút để uống; dụng cụ khử 
mùi dùng cho cá nhân; giỏ đựng giấy rác; bát (bát to); cốc vại uống bia; thùng chứa cách 
nhiệt; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu 
hút và diệt trừ côn trùng; bùa may mắn; chảo có thân dạng nồi không dùng điện; chảo rán 
sâu lòng không dùng điện; găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh; tất cả thuộc 
nhóm 21. 

 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn (bằng vải); khăn trải bàn (không 
bằng giấy); tấm phủ giường; băng rôn; vải lanh choàng sau khi tắm; vải lanh trải giường, 
khăn trải giường; chăn đắp trên giường; mành bằng vải dệt; vải; hàng dệt phủ đồ đạc; tấm 
phủ đồ đạc bằng chất dẻo; vải phủ đệm; màn che ở cửa ra vào; vải giả da động vật; khăn 
tắm; cờ (không làm bằng giấy); vải lanh dùng trong gia đình; nhãn [bằng vải]; khăn để tẩy 
trang (bằng vải); vải lót đĩa ở bàn; cái phủ nệm; găng hở ngón để giặt, rửa; màn; màn cửa 
bằng vải dệt; cái bọc gối; vật liệu bằng chất dẻo [thay thế cho vải]; mÒn đắp; mÒn du lịch; 
tấm vải [vải dệt thành tấm]; vải liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ (chăn có hai lớp); khăn trải bàn 
bằng vải lanh; vải lót dưới đồ nóng để bảo vệ mặt bàn; khăn ăn (bằng vải); thảm dệt để 
treo tường; vải bọc đồ đạc; đồ dệt để treo tường; bộ đồ giường; tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau; cái bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải; cái phủ bệ toa-lét 
bằng vải; cái phủ nắp bồn cầu bằng vải; dụng cụ giữ màn hay dây kéo màn sang hai bên 
bằng vải dệt; cái lót cốc [khăn lót bằng vải lanh]; vải bông; khăn phủ giường [khăn trải 
giường]; vải để đệt; khăn mặt bằng vải dệt; vải nỉ; vải len tuyết xoăn; vải làm từ sợi gai 
dầu; khăn trải bàn [không làm bằng giấy]; vải nhung; vải len hay vải có pha len; khăn dệt  
để tẩy trang; vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy; vải phủ nắm đấm ở cửa ra vào; vải phủ chai 
đựng thức ăn cho động vật nuôi; nhãn ghi tên (làm bằng các vật liệu thuộc nhóm này); 
nhãn được dệt; túi bằng vải hoặc lụa để trang trí; tấm phủ nắp bồn cầu bằng vải; khăn tắm 
bằng vải; vải lanh để làm tã lót; tất cả thuộc nhóm 24. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề (quần áo); quần áo dùng ở biển; đồ bơi, 
quần áo tắm; quần áo thể thao; quần áo không thấm nước; găng tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục); dây thắt lưng (trang phục); quần áo cho trẻ em, đàn ông và phụ nữ; 
quần áo cho trẻ sơ sinh; quần cho trẻ con (trang phục); yếm (yếm dãi) không bằng giấy; 
quần áo lót; quần áo ngủ và bộ đồ pi-gia-ma; áo choàng tắm; dây đeo quần; mũ; mũ lưỡi 
trai; lưỡi trai dùng để che nắng; mũ bê rê; dây lưng (trang phục); mũ tắm và mũ tắm dưới 
vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ (trang phục); mũ che tai (trang phục); cổ cồn ca vát, nơ 
đeo cổ, ca vát, nơ con bướm đeo cổ, cà vạt hình con bướm đeo cổ; tất ngắn và tất dài, 
quần liền tất bó sát; dây nịt bít tất, dây nịt bít tất ngắn, dây nịt bít tất dài và dây đeo quần 
liền tất bó sát; giày, giày thể thao; dép lê, giày đi ở bãi biển; trang phục để dự vũ hội hoá 
trang; đoạn tay áo bọc khuỷu tay dùng để bảo hộ; khăn vuông; khăn rằn (khăn quàng cổ); 
dép xăng đan đi trong nhà tắm; dép lê đi trong nhà tắm; giày ống trượt tuyết; giày ống; 
dây đeo quần áo; cái nịt ngực (cái yếm); quần ống túm (quần đùi) để mặc; áo coóc-xê 
ngoài; áo choàng; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng buộc đầu (trang phục); 
khăn trùm đầu (đội đầu) của phụ nữ; áo jắc két (áo khoác) (trang phục); áo nịt len (trang 
phục); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (trang phục); quần áo mặc bên ngoài; áo 
khoác ngoài; quần tây dài; quần lót dài; áo paca (áo dài có mũ trùm đầu); áo len đan chui 
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đầu; dép xăng đan; khăn quàng cổ của phụ nữ; khăn choàng quấn đầu của phụ nữ; áo sơ 
mi; quần xi líp; áo dùng cho phụ nữ mang thai; ghệt mắt cá (phủ mặt trên của giày và mắt 
cá chân) để đi ở chân; giầy ống chơi thể thao; áo nịt len chơi thể thao; complê; quần áo 
tắm; áo phông; quần dài; đồ lót; bộ đồng phục; áo lót không tay (áo gilê); bộ đồ mặc khi 
lướt ván; cổ tay áo (trang phục); quần áo lót phụ nữ; giày tập thể dục; áo ngủ ngắn (quần 
áo lót); quần áo thể dục; khăn quàng vai để mặc; quần áo dùng cho người đi xe đạp; tất cả 
thuộc nhóm 25. 

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải viền; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng; hoa nhân tạo; quả nhân tạo; vòng hoa nhân tạo; phù hiệu làm kiểu lạ 
mắt dùng để trang trí lên trang phục; huy hiệu không làm bằng kim loại quý; phécmơtuya 
cho túi; dải ruy băng kéo dài ra để giữ ống tay áo; ruy băng buộc tóc; ghim cài tóc; móc 
cài thắt lưng; phécmơtuya cho áo khoác; nơ cài tóc; hộp đựng đồ may vá; hộp để kim 
(không làm bằng kim loại quý); khoá cho dây đeo quần; dải viền quần áo; trâm cài đầu 
hay ghim cài cổ áo; khoá thắt lưng; khoá giầy; cái đệm để cắm kim; cái đệm để cắm 
ghim; miếng để sửa chữa hoặc trang trí đồ dệt may có mặt dính được khi làm nóng; 
phécmơtuya giầy; khoá trượt (khóa kéo); khuy móc cho quần áo; móc cho dây treo quần; 
vòng hoa nhân tạo để trang trí; đồ thêu bằng sợi vàng để trang trí; đồ kim chỉ; kẹp tóc; mũ 
chụp đầu khi nhuợm tóc; lô uốn tóc; ghim cài tóc khi uốn; cặp tóc; lưới bao tóc; vật trang 
trí tóc; ghim cài tóc để trang điểm; vật trang trí trên mũ không làm bằng kim loại quý; 
móc của áo lót; kim đan; vật trang trí giầy không làm bằng kim loại quý; ruy băng giải 
thưởng; nơ hoa hồng để trang trí; kim khâu; cái đê để bảo vệ ngón tay và đẩy kim khi 
khâu vá; móc cài giầy; dây buộc giầy hay dải đăng ten trang trí giầy; núm có tua để trang 
trí trong đồ may mặc; chóp tròn để trang trí; đăng ten hay ren bằng sợi len; khóa dạng dây 
kéo; phéc-mơ-tuya; buộc tóc để cột tóc kiểu đuôi ngựa; ghim băng; ghim hay kẹp dùng 
cho yếm dãi và tạp dề; điềm xếp nếp ở áo; hình mẫu khâu vào quần áo để trang trí; đai giữ 
để dạy trẻ tập đi; khuy áo; vật dụng đỡ cổ áo; giấy dùng để uốn xoăn tóc; mũ trùm đầu khi 
nhuộm tóc; bộ tóc giả; tóc giả; tất cả thuộc nhóm 26. 

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (không làm bằng vải dệt); thảm trên ôtô; nệm chùi chân sau khi tắm; tấm phủ sàn 
nhà; chiếu hay thảm chùi chân để ở cửa ra vào; thảm để tập thể dục; thảm trải trong phòng 
tập thể dục; thảm treo tường không phải là hàng dệt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; giấy 
dán tường, giấy dán tường làm bằng nhựa vinyl, giấy nến dán tường; chiếu hay tấm trải để 
trẻ em ngồi chơi; chiếu trải ở bãi biển; tất cả thuộc nhóm 27. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi; búp bê; đồ chơi bằng vải nhung; gấu bông; đồ 
chơi là nhân vật và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; bóng và bóng bay; đồ trang 
trí và vật trang trí cho cây thông Nô-en, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; đồ vật thích hợp 
cho các buổi tiệc; xe cộ đồ chơi; xe cộ chạy điện đồ chơi; ván lướt sóng; ván trượt tuyết; 
giày trượt có bánh lăn; giày trượt băng; ván trượt; đệm lót bảo vệ hay vật dụng bảo vệ cho 
thể thao và trò chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; bàn chơi cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; quả 
chuông cho cây thông Nô-en; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò 
chơi; kẹo nổ [pháo giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và 
thiết bị chơi bow-ling; đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Nô-en; bàn cờ; bộ cờ 
Dame [trò chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ; cây thông Nô-en bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho 
cây thông Nô-en; thiết bị để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; cốc đựng xúc xắc; 
phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; phòng ở của 
búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tập thể dục; vật dụng bảo 
vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; bình 
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bú sữa cho búp bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò 
chơi tự động; gậy cho trò chơi; thiết bị cho trò chơi; máy trò chơi viđêô; trò chơi dễ mang 
đi với màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi viđêô có mái vòm; túi đựng vật dụng đánh 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay cho trò chơi và thể thao; trò đánh lửa [trò 
đùa nhả]; ống cuộn dây diều; diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; bài mạt 
chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn trên sâu khấu; mặt nạ đồ chơi; vật di 
động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu 
vũ [đồ vật thích hợp cho buổi tiệc]; đệm lót bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi trong nhà; ngòi nổ [đồ chơi]; đồ chơi súng ngắn; bóng để 
chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh (đồ 
chơi); ván trượt có bánh lăn; ván trượt có gắn buồm; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết [dụng 
cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; bong bóng xà phòng [đồ chơi]; con quay [đồ 
chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ 
chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho vật 
nuôi trong nhà; ván lướt sóng; đồ chơi khi bơi, cho trò chơi, môn thể thao và các hoạt 
động dưới nước; bóng chơi trên bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành khi bỏ xu vào; 
túi đặc biệt thiết kế cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài 
lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột 
buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều 
khiển bằng sóng vô tuyến; bánh xe quay của trò chơi Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; 
bài Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; dụng cụ nổi để bơi; phao tập bơi; đồ 
vật thích hợp cho các bữa tiệc bằng giấy; máy trò chơi viđêô có mái vòm; thiết bị rèn 
luyện thể hình; phỉnh dùng để đánh bạc; đồ chơi bằng vải nhung; thẻ cào để chơi xổ số; 
bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi trò chơi Pachinko; bể bơi [đồ chơi]; máy có khe 
đút xu [máy đánh bạc]; tất cả thuộc nhóm 28. 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
mỳ và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì và bánh kẹo, kem; mật ong, nước mật 
đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh; bánh bích 
quy; bột để làm bánh; đồ trang trí bánh ngọt có thể ăn được; hương liệu không phải là tinh 
dầu để làm bánh; bánh làm từ bột gạo; mứt và kẹo; sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; kẹo để trang trí cây Noel; đồ uống cacao có sữa; sản phẩm cacao; 
đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chất thay thế 
cho cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh bao, bánh quy dẹt; bỏng ngô; bánh bột ngô 
nướng; kem lạnh (có thể ăn được); bột ca ri; bánh làm từ trứng và sữa; bánh bột ngũ cốc 
nướng; hương liệu không phải là tinh dầu; bánh kẹo dạng đá lạnh; thạch trái cây (dạng 
bánh kẹo); bánh gừng; si-rô, cụ thể là si-rô ngô, mật đường và tinh bột để nấu nướng; chất 
được pha chế từ trà hoặc cà phê để làm đồ uống hoặc được chiết xuất từ thực vật để làm 
hương liệu (trừ tinh dầu), không phải là thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo (bánh 
kẹo); viên ngậm hình thoi (bánh kẹo); bánh nhân thịt; chất làm mềm thịt dùng trong gia 
đình; bánh kếp; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt, bánh nướng, bánh bao; bánh patê; hạt tiêu; 
bánh pizza; bánh pút-đinh; bánh bao ra-vi-ô-li; sữa ong chúa để ăn; đường; mù tạc 
(wasabi); xì dầu; mì ống, mỳ dẹt và  mỳ sợi, bún, miến; mỳ udon (mỳ kiểu Nhật Bản); su-
shi; vani làm hương liệu; bánh quế; kem sữa chua (kem lạnh); bánh quy mặn hình que hay 
hình nút thừng; bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương thơm cho thực phẩm; chất liên kết 
để làm kem lạnh có thể ăn; ổ bánh mỳ; bánh bao nhân nho; bánh ngọt; ca-ra-men (kẹo); 
kẹo cao su không dùng trong y tế; món ăn làm từ ngô; bánh quy giòn; đá lạnh ăn được; 
nước mật đường; đá ăn được, tự nhiên hay nhân tạo; mỳ ống; bột bánh hạnh nhân, bánh 
hạnh nhân; nước xốt mayonnaise; bột yến mạch; hạt tiêu làm gia vị; bánh nướng; đồ gia vị 
(nước xốt); bánh bít cốt; muối ăn; bánh xăng-đuých; nước xốt cà chua; gia vị; kem trái 
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cây (kem lạnh); mỳ sờ-pa-ghét-ti; mứt, kẹo; bánh nhân ngọt; bột lúa mỳ; đồ gia vị trộn xa 
lát; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cho mỳ ống; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì 
sợi; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh làm từ gạo; kem trái cây (đá lạnh); 
mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô; bột ngô xay thô; mảnh yến mạch dẹt mỏng; glu-cô để nấu 
ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột xay thô; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); chất bổ sung 
glu-ten để nấu ăn; tất cả thuộc nhóm 30. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn khác; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây; đồ uống từ rau và nước rau ép để uống; xi rơ, chất cô 
đặc và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống cung cấp nước và muối cho cơ thể; đồ 
uống trái cây không có cồn; viên chất thơm pha đồ uống có sủi bọt; bột pha đồ uống có 
sủi bọt; nước sôđa; xirô để làm đồ uống; nước suối; nước chảy ra khi làm pho mát để làm 
đồ uống; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp (cocktail) không có cồn; đồ uống khai vị không có 
cồn; nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; nước sinh tố; nước sô đa; 
nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); đồ uống lô hội (không 
có đường); nước ép cà chua (đồ uống); tất cả thuộc nhóm 32. 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán đồ dùng cho các 
buổi tiệc, đồ trang hoàng trong các dịp lễ hội và đồ trang trí, quà tặng và đồ độc đáo, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 
trang điểm và vệ sinh, bột đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng và mài mòn, chất để giặt, dụng cụ cắt sửa móng tay, chế phẩm chăm sóc móng tay 
và móng chân, chế phẩm làm bóng móng tay và móng chân, chế phẩm để sơn móng tay 
và móng chân, móng tay giả và móng chân giả, chất ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ em, chế 
phẩm vệ sinh, nến, bấc (đèn), đóm để châm lửa, mỡ, dầu nhờn, dầu để sơn, dao kéo, lọ 
sành, bộ dụng cụ để cắt sửa móng tay và móng chân, dụng cụ để cạo, dao cạo, máy và 
máy công cụ dùng cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ cầm tay, phim, máy 
ảnh, đĩa phô-tô, máy ghi hình, sản phẩm nghe nhìn, băng, đĩa ghi và đĩa au-đi-ô và vi-đê-
«, công cụ và phương tiện để ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, 
máy ghi và/hoặc chạy đĩa cát-sét, máy ghi và/hoặc chạy đĩa hình và/hoặc băng cát-sét vi-
®ª-«, máy thu thanh, điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, vỏ điện thoại di 
động, vật trang trí và dây cho điện thoại, đồng hồ tính cước điện thoại, máy để tính toán, 
máy tính, trò chơi điện tử và máy vi tính, phim điện ảnh, đèn, quạt, dụng cụ để nấu nướng, 
khuôn làm bánh và bánh ngọt, lò nướng, lò, dụng cụ làm bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục 
vụ hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống, đũa, dụng cụ để cắt, sứ, đồ sứ, đồ pha lê, 
đồ men, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ thạch cao, đồ đất nung, đồ gốm, máy sấy tóc, đèn, chụp 
đèn và các bộ phận và linh kiện đi kèm, xe đẩy trẻ em, bóng bay, còi xe đạp, đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay và các bộ phận và linh kiện đi kèm, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồ 
trang trí, đồ làm bằng đá quý hoặc phủ đá quý, hộp nhạc, dụng cụ âm nhạc, bức tranh, 
ảnh, đồ dùng văn phòng, giấy và bìa cứng và đồ làm từ giấy hoặc bìa cứng, thuốc màu và 
vật dụng của nghệ sỹ, chổi vẽ, dụng cụ để viết, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí và tạp chí được 
xuất bản định kỳ, thiệp chúc mừng và Giáng sinh, bài, vật liệu để gói và đóng gói, khung 
và giá ảnh, chất dính để làm dụng cụ văn phòng hoặc cho mục đích gia dụng, đồ làm từ da 
và/hoặc giả da, túi và hành lý, túi xách tay và ví tiền, ô, gậy đi bộ, đồ nội thất, gương, giá 
và móc treo áo, hộp và đồ chứa, biển tên, đồ chứa và dụng cụ dùng cho nhà bếp hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, lược, bọt biển, bàn chải, đồ để làm sạch, kính đeo mắt, gọng kính, 
kính râm và hộp kính và phụ kiện kèm theo, vải dệt và đồ làm từ vải dệt (bao gồm hàng 
dệt phủ đồ đạc, dụng cụ giữ màn, màn cửa, khăn mặt, khăn trải bàn, tấm phủ giường, khăn 
trải giường, chăn đắp trên giường, mành, vải phủ đệm, màn che ở cửa ra vào, khăn tắm, 
cờ, găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh, khăn để tẩy trang, phủ nệm, găng 
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tay để giặt rửa, màn, tấm vải, vải liệm, đồ dệt để treo tường, tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau, bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải, phủ bệ toa-lét bằng vải, 
phủ nắp bồn cầu, khăn dệt để tẩy trang và vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy), đồ dùng cho 
giường, tấm phủ bàn và đồ vải lanh dùng cho bàn, khăn ăn, miếng lót dùng cho bàn, đồ 
kim chỉ, khăn tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, cúc, mác, ruy băng và dải viền, đăng 
ten và đồ thêu, ghim và đồ trang sức cho tóc, dây đeo quần, đồ trang trí cho giày, đồ trang 
trí mũ, khóa kéo và khóa dây kéo, tấm thảm, thảm và tấm chùi chân, đồ chơi, trò chơi và 
vật làm đồ chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang hoàng cho cây Noel, thực phẩm 
và đồ uống, bánh kẹo, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc; dịch vụ 
bán lẻ cửa hàng bách hóa liên quan đến việc bán đồ dùng cho các buổi tiệc, đồ trang 
hoàng trong các dịp lễ hội và đồ trang trí, quà tặng và đồ độc đáo, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm trang điểm và vệ 
sinh, bột đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài 
mòn, chất để giặt, dụng cụ cắt sửa móng tay, chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân, 
chế phẩm làm bóng móng tay và móng chân, chế phẩm để sơn móng tay và móng chân, 
móng tay giả và móng chân giả, chất ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ em, chế phẩm vệ sinh, 
nến, bấc (đèn), đóm để châm lửa, mỡ, dầu nhờn, dầu để sơn, dao kéo, lọ sành, bộ dụng cụ 
để cắt sửa móng tay và móng chân, dụng cụ để cạo, dao cạo, máy và máy công cụ dùng 
cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ cầm tay, phim, máy ảnh, đĩa phô-tô, 
máy ghi hình, sản phẩm nghe nhìn, băng, đĩa ghi và đĩa au-đi-ô và vi-đê-ô, công cụ và 
phương tiện để ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, máy ghi 
và/hoặc chạy đĩa cát-sét, máy ghi và/hoặc chạy đĩa hình và/hoặc băng cát-sét vi-đê-ô, máy 
thu thanh, điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vật 
trang trí và dây cho điện thoại, đồng hồ tính cước điện thoại, máy để tính toán, máy tính, 
trò chơi điện tử và máy vi tính, phim điện ảnh, đèn, quạt, dụng cụ để nấu nướng, khuôn 
làm bánh và bánh ngọt, lò nướng, lò, dụng cụ làm bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục vụ 
hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống, đũa, dụng cụ để cắt, sứ, đồ sứ, đồ pha lê, đồ 
men, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ thạch cao, đồ đất nung, đồ gốm, máy sấy tóc, đèn, chụp đèn 
và các bộ phận và linh kiện đi kèm, xe đẩy trẻ em, bóng bay, còi xe đạp, đồng hồ và đồng 
hồ đeo tay và các bộ phận và linh kiện đi kèm, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồ trang trí, 
đồ làm bằng đá quý hoặc phủ đá quý, hộp nhạc, dụng cụ âm nhạc, bức tranh, ảnh, đồ 
dùng văn phòng, giấy và bìa cứng và đồ làm từ giấy hoặc bìa cứng, thuốc màu và vật dụng 
của nghệ sỹ, chổi vẽ, dụng cụ để viết, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí và tạp chí được xuất bản 
định kỳ, thiệp chúc mừng và Giáng sinh, bài, vật liệu để gói và đóng gói, khung và giá 
ảnh, chất dính để làm dụng cụ văn phòng hoặc cho mục đích gia dụng, đồ làm từ da 
và/hoặc giả da, túi và hành lý, túi xách tay và ví tiền, ô, gậy đi bộ, đồ nội thất, gương, giá 
và móc treo áo, hộp và đồ chứa, biển tên, đồ chứa và dụng cụ dùng cho nhà bếp hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, lược, bọt biển, bàn chải, đồ để làm sạch, kính đeo mắt, gọng kính, 
kính râm và hộp kính và phụ kiện kèm theo, vải dệt và đồ làm từ vải dệt (bao gồm hàng 
dệt phủ đồ đạc, dụng cụ giữ màn, màn cửa, khăn mặt, khăn trải bàn, tấm phủ giường, khăn 
trải giường, chăn đắp trên giường, mành, vải phủ đệm, màn che ở cửa ra vào, khăn tắm, 
cờ, găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh, khăn để tẩy trang, phủ nệm, găng 
tay để giặt rửa, màn, tấm vải, vải liệm, đồ dệt để treo tường, tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau, bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải, phủ bệ toa-lét bằng vải, 
phủ nắp bồn cầu, khăn dệt để tẩy trang và vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy), đồ dùng cho 
giường, tấm phủ bàn và đồ vải lanh dùng cho bàn, khăn ăn, miếng lót dùng cho bàn, đồ 
kim chỉ, khăn tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, cúc, mác, ruy băng và dải viền, đăng 
ten và đồ thêu, ghim và đồ trang sức cho tóc, dây đeo quần, đồ trang trí cho giày, đồ trang 
trí mũ, khóa kéo và khóa dây kéo, tấm thảm, thảm và tấm chùi chân, đồ chơi, trò chơi và 
vật làm đồ chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang hoàng cho cây Noel, thực phẩm 
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và đồ uống, bánh kẹo, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc; dịch vụ 
bán lẻ cửa hàng bách hóa trực tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ 
của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tiện lợi (liên quan đến các sản phẩm đã nêu 
tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tiện lợi trực tuyến (liên 
quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ siêu 
thị (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán 
lẻ siêu thị trực tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách 
hoá); đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính liên quan đến hàng hóa thông thường và hàng 
tiêu dùng thông thường; dịch vụ bán lẻ cửa hàng chuyên biệt (liên quan đến các sản phẩm 
đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng chuyên biệt trực 
tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến (thương mại điện tử) (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán 
lẻ của hàng bách hoá); giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm mục 
đích bán lẻ; dịch vụ đặt hàng và mua hàng bằng mạng máy tính toàn cầu, mạng toàn cầu, 
Intemet hoặc các phương tiện viễn thông hoặc các phương tiện điện tử khác; gom các 
hàng hóa khác nhau lại (vì lợi ích của người khác và không bao gồm vận chuyển hàng) 
nhằm làm thuận tiện cho khách hàng trong việc xem và mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ, 
các cửa hàng bán buôn, các cửa hàng tổng hợp, các cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng 
chuyên biệt, các siêu thị hoặc từ các ca-ta-lô đặt hàng qua thư, ca-ta-lô về hàng hóa thông 
thường hoặc trên các trang web, truyền hình, chương trình mua sắm trên truyền hình hoặc 
thông qua mạng máy tính toàn cầu, mạng toàn cầu, Internet hoặc các phương tiện viễn 
thông hoặc các phương tiện điện tử khác ; quảng cáo; tổ chức các cuộc triển lãm và hội 
chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; xúc tiến bán 
hàng (cho người khác); đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh nghệ sĩ trình diễn; đại lý 
xuất nhập khẩu; biên tập thông tin vào cơ sở ®÷ liệu máy vi tính; quảng cáo qua thư trực 
tiếp; quản lý kinh doanh khách sạn; nghiên cứu thị trường; quảng cáo ngoài trời; tuyển 
dụng nhân sự; đại lý rao hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo qua truyền hình; 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; dịch vụ thu mua cho người khác (mua hàng 
hóa và dịch vụ cho người khác); cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo 
qua thư đặt hàng; quản lý thương mại việc cấp quyền sử dụng (license) hàng hóa và dịch 
vụ của người khác; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng (cửa hàng tư vân 
tiêu dùng); trưng bày sản phẩm; dịch vụ ma-két-ting; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ 
công chúng; xuất bản các bài quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo; cho thuê máy sao chụp; trang trí quầy hàng; khuyến mại hàng hóa và 
dịch vụ thông qua phát hành phiếu mua hàng; tất cả thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi; công viên vui chơi giải trí, công viên giải trí 
trong đó các trò chơi chỉ dựa trên một tư tưởng hoặc một nhóm tư tưởng; dịch vụ máy trò 
chơi vận hành khi bỏ xu vào; dịch vụ giáo dục; tổ chức, thực hiện và trình diễn các 
chương trình biểu diễn, hòa nhạc, chương trình biểu diễn tại chỗ, các chương trình sân 
khấu, triển lãm, cuộc thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao và văn hóa; nhà hát ca múa 
nhạc; rạp chiếu phim; hộp đêm với các trò giải trí; trường quay điện ảnh; dịch vụ sàn 
nhảy; dịch vụ của câu lạc bộ giải trí hay câu lạc bộ đào tạo kiến thức; xuất bản sách, sách 
giáo khoa, tạp chí, báo, và tạp chí xuất bản định kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các 
phương tiện cho việc giải trí, triển lãm, hòa nhạc, buổi trình diễn, các chương trình trình 
diễn, các trò thể thao, các trò chơi, hoạt động giải trí và văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; dịch vụ cắm trại trong kỳ nghỉ để giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến giáo 
dục, giải trí, vui chơi, thể thao và văn hóa; giải trí trên truyền hình và đài phát thanh; sản 
xuất các chương trình đài phát thanh và truyền hình; sản xuất phim và viđêô; cho thuê 
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phim chiếu bóng, phim điện ảnh, băng viđêô, đĩa laze, đĩa viđêô và đĩa viđêô đang năng 
kỹ thuật số; cho thuê máy ghi âm; cho thuê đồ trang trí các buổi diễn và sân khấu; trường 
học cho trẻ nhỏ; câu lạc bộ và phòng chơi có lắp thiết bị nghe nhìn và thiết bị để hát; 
phòng chơi trò chơi và phòng riêng để giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; các 
khóa đào tạo về thư tín; các dịch vụ của người làm trò tiêu khiển; tổ chức triển lãm phục 
vụ mục đích văn hóa hay giáo dục; sòng bạc; hướng dẫn về thể dục; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng [giới thiệu, trưng bày]; dịch vụ xổ số và quay xổ số; địch vụ dàn nhạc; 
chuẩn bị các bữa tiệc (giải trí); dịch vụ viết kịch bản; dựng các vở kịch; vườn bách thú; 
dịch vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ chế bản điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến từ mạng máy tính; biên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; hướng nghiệp [tư vấn giáo dục 
hoặc đào tạo]; chụp ảnh vi phim; dịch vụ soạn nhạc; câu lạc bộ ban đêm; dịch vụ chụp 
ảnh; sản xuất phim ghi trên băng viđêô; cung cấp dịch vụ karaoke; cung cấp các ấn phẩm 
điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; 
thu băng viđêô; bãi chơi bowling; sân vận động hoặc sân có mái vòm để thi đấu bóng 
chày; chiếu phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử tương tác 
thông qua mạng máy vi tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện sức khỏe và thể 
lực); sản xuất phim, không bao gồm phim quảng cáo; giới thiệu phim; thông tin giáo dục; 
thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy vi tính; cho thuê 
các phương tiện và thiết bị trò chơi; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn (golf); 
xuất bản tài liệu, không bao gồm tài liệu quảng cáo; cung cấp các tiện nghi để tiêu khiển; 
thông tin tiêu khiển; cho thuê thiết bị nghe nhìn; cho thuê máy quay vi-đê-ô cầm tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng dùng 
cho nhà hát hoặc trường quay; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ 
kiện; cho thuê bộ máy thu thanh và ti vi; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho 
thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê thiết bị thể thao, không bao gồm xe cộ; cho thuê sân 
bãi thể thao; cho thuê các thiết bị và vật dụng dùng cho sân vận động; cho thuê đồ trang 
trí sân khấu; cho thuê máy quay phim vi-đê-ơ; cho thuê máy ghi cát-sét vi-đê-ô; cho thuê 
băng vi- ®ª-«; cho thuê đồ chơi; huấn luyện động vật; đào tạo thực hành (thao tác thử/thao 
diễn); dịch; tổ chức và tiến hành hội thảo (đào tạo); dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp vật 
liệu nghe nhìn, hình ảnh, chương trình truyền hình và phim điện ảnh thông qua mạng máy 
vi tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, âm thanh và vi-đê-ô thông qua mạng trực tuyến; 
cung cấp thông tin về các nhân vật; tất cả thuộc nhóm 41. 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem 
đánh răng; chế phẩm làm thơm phòng; chế phẩm để trang điểm hoặc vệ sinh cơ thể; chế 
phẩm cắt móng tay (chế phẩm chăm sóc móng); chế phẩm để chăm sóc và làm sạch tóc và 
da; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng sau khi cạo râu/lông; chất 
chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tạo 
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mùi thơm; vỏ cây thạch kiềm dùng để giặt; muối để tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 
tắm; mặt nạ làm đẹp; muối để tẩy trắng; sô-đa để tẩy trắng; lơ để giặt; chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; miếng ngậm làm thơm mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu 
dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm để tẩy màu; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ 
phẩm giúp cho người thon thả; mỹ phẩm cho động vật; bông tăm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem dùng 
cho đồ da thuộc; chất tẩy nhờn; chất làm bóng răng giả; chế phẩm làm sạch răng giả; chất 
khử mùi dùng cho người; chất khử mùi dùng cho động vật và vật nuôi trong nhà; chất tẩy 
rửa; chất nhuộm màu (mỹ phẩm); nước hoa cô-lô-nhơ (eau de cologne); nước thơm để xức 
sau khi tắm; chế phẩm nhuộm tóc; màu nhuộm cho tóc; kem bôi tóc, gel vuốt tóc, dầu gội 
đầu, dầu xả và chế phẩm làm ẩm tóc; nước hoa; son môi; kem bôi và nước thơm cho da và 
mặt; móng (tay/chân) giả; dầu làm bóng móng và nước sơn móng và chất để pha loãng 
kèm theo; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm trắng [tẩy màu] dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; hương liệu làm bánh ngọt [tinh dầu]; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh thân 
thể; mỹ phẩm cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chất làm mềm vải [dùng cho mục đích 
giặt là]; lông mi giả; sáp đánh ván sàn; chế phẩm nhuộm màu tóc; nước xịt tóc; chế phẩm 
uốn tóc; chế phẩm để giặt; chế phẩm ngâm giặt; hồ bột để giặt; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); phấn trang điểm; chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm tẩy trang; thuốc bôi lông mi mắt (mascara); nước súc miệng, không dùng cho mục 
đích y tế; hình dán nghệ thuật cho móng tay/chân; chế phẩm chăm sóc móng tay/chân; 
bút chì mỹ phẩm; chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà; sáp thơm bôi tóc dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; đá 
bọt; vải nhám/ráp; giấy nhám/ráp; gỗ thơm; dầu gội cho vật nuôi; kem đánh giày; chế 
phẩm làm bóng giày; sáp đánh giày; chế phẩm làm nhẵn; xà phòng làm sáng bóng vải, 
sợi, hàng dệt; hồ bột để làm bóng vải sau khi giặt; chế phẩm làm rám nắng; khăn giấy 
được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế phẩm tẩy sơn; sáp làm rụng lông; sáp để giặt là; sáp 
đánh bóng; sáp cho đồ da; chế phẩm làm rụng lông; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục đích mỹ phẩm; thẻ hương 
[hương/nhang] ; nước thơm; giấy thấm dầu cho da (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); 
giấy thấm cho mặt (cho mục đích mỹ phẩm và làm sạch); tất cả thuộc nhóm 3. 

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công); dao kéo; vũ khí đeo bên người 
(không bao gồm súng); kéo xén (tông đơ) để cắt râu; dụng cụ mở hộp (không dùng điện); 
hộp dao cạo; kìm cắt biểu bì; nhíp biểu bì; dụng cụ cắt; công cụ cắt; dụng cụ để gạn, chắt 
chất lỏng; dụng cụ vặt lông; dụng cụ rập nổi; dụng cụ cắt móng [dùng điện hoặc không 
dùng điện]; dụng cụ nhổ đinh; dụng cụ làm bóng móng tay; cái nĩa; dụng cụ làm vườn 
[công cụ cầm tay]; kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng cho cá nhân; dụng cụ cầm tay để làm 
xoăn tóc; nhíp nhổ lông, tóc; dụng cụ để xiên, chọc, đục băng, đá; cưa soi; dao; kéo xén 
cỏ; dây da để mài dao cạo; kích nâng [dụng cụ cầm tay]; giũa móng; giũa móng điện; kìm 
nhổ dụng [dụng cụ cầm tay]; giũa hình kim; kìm bấm, tỉa, cắt móng; dụng cụ xâu kim; 
dụng cụ đục số; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch không làm bằng kim loại; dụng cụ để tách, mở 
con hàu; bộ dụng để chăm sóc bàn chân; dụng cụ diệt vật ký sinh trên cây; lưỡi dao cạo; 
dây mài dao cạo; dao cạo dùng điện hoặc không dùng điện; kéo; dụng cụ mài sắc; thìa; 
bình phun [dụng cụ cầm tay]; con dấu [dụng cụ cầm tay]; kẹp gắp đường miếng; dụng cụ 
mở đồ hộp không dùng điện; dụng cụ thái rau và thịt, dao thái rau và thịt, dụng cụ cắt rau 
và thịt, dụng cụ cắt lát rau và thịt và bộ phận kèm theo; dao phạt; kẹp ép thẳng tóc; kẹp 
uốn tóc; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; hộp đựng đồ cạo râu; cái nhíp để nhổ; muôi múc 
rượu; dụng cụ cắt lát trứng, không chạy điện; dụng cụ cắt lát pho mát [không chạy  điện]; 
dụng cụ cắt bánh pizza [không chạy điện]; dùi cui; dụng cụ làm xoăn lông mi; bộ đồ ăn 
(dao kéo, dĩa và thìa); bàn là; tất cả thuộc nhóm 8. 
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Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu hộ và giảng dạy; thiết bị để ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm thanh/hình ảnh; đĩa CD, đĩa 
DVD và phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
máy đếm tiền, máy vi tính, thiết bị và máy vi tính xử lý dữ liệu; phần mềm máy vi tính; 
thiết bị dập lửa; bàn tính; thiết bị giảng dạy nghe nhìn; ắc quy; hộp ắc quy; thiết bị sạc ắc 
quy; ống nhòm; máy tính; máy ảnh, máy quay phim điện ảnh, và bộ phận và chi tiết đi 
kèm; ống kính cho máy ảnh; dụng cụ đo sức chứa; phim hoạt hình; máy cát-xét; dây xích 
đeo của kính mắt; phim điện ảnh [đã lộ sáng]; đồng hồ chấm công; đầu chạy đĩa com-pắc; 
đĩa com-pắc [nghe - nhìn]; đĩa com-pắc [bộ nhớ chỉ để đọc]; chương trình điều hành máy 
vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; máy in dùng 
với máy vi tính; kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng; thước đo của thợ may; chuông cửa 
dùng điện; thiết bị dịch thuật bỏ túi điện tử; máy dập lửa; phim, đã lộ sáng; thiết bị báo 
cháy; đèn chớp; khung cho phim ảnh dương bản; thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy hát tự 
động; thấu kính quang học; dụng cụ cân thư; đai an toàn; phao cứu sinh; áo phao cứu 
sinh; bè cứu sinh; khóa điện; khóa và chìa khóa điện tử; phương tiện mang dữ liệu từ tính; 
thẻ mã hóa từ tính; thiết bị mã hóa từ tính; nam châm; kính lúp; máy, thiết bị và dụng cụ 
đo; mi-crô (micro); kính hiển vi; tín hiệu bằng đèn neon; máy vi tính xách tay dạng nhỏ 
(notebook); bút điện tử; máy quay đĩa hát; máy copy (thiết bị sao chụp); máy tính bỏ túi; 
thiết bị chiếu hình (máy chiếu); màn hình chiếu; máy thu thanh (rađiô); máy ghi đĩa; thiết 
bị điều khiển từ xa; thước [dụng cụ đo]; cân; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; bộ dò khói; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác; thiết bị ghi âm thanh; đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị truyền âm thanh; hộp đựng kính mắt; gọng kính mắt; 
kính đeo mắt; kính râm; cầu dao điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật 
nối điện]; máy thu băng; thiết bị điện thoại, thiết bị nhận, truyền điện thoại, dây điện 
thoại; kính viễn vọng; ti vi; thiết bị thu hình; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế; máy điều nhiệt; băng ghi hình, hộp đựng băng trò chơi viđêô; 
thiết bị ghi hình; băng viđêô; màn hình viđêô; đầu ghi viđêô; thiết bị xử lý văn bản; đĩa 
com- pắc ghi hình; đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); đầu chạy đĩa com-pắc ghi hình và 
đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); thiết bị nghe nhìn với thiết hát đi kèm; khung giữ, túi 
mang, hộp đựng cho băng cát-xét âm thanh và hình ảnh, đĩa com-pắc, đĩa la-ze, đĩa ghi 
hình và đĩa đa năng kỹ thuật số (vi-đê-ô); miếng đệm con chuột máy vi tính; điện thoại, 
điện thoại không dây, điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, điện thoại di động, và bộ 
phận, chi tiết và phụ kiện đi kèm; vỏ bọc hay bao điện thoại di động; máy nhắn tin, và bộ 
phận và chi tiết đi kèm; vỏ bọc hay bao máy nhắn tin; túi, vỏ bọc, hộp đựng, túi mang và 
đồ chứa điện thoại di động và máy nhắn tin; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe nhét vào tai; 
tai nghe nhét vào tai và micrô/loa-micrô dùng với điện thoại di động; thiết bị báo cuộc gọi 
cho điện thoại, điện thoại di động và máy nhắn tin; mặt nạ che mắt để che ánh sáng; nhật 
ký điện tử; chuông báo động chạy điện; đầu đọc mã vạch; dụng cụ đo khí áp; máy con ve; 
máy con ve chạy điện; bộ xử lý trung tâm [bộ xử lý cho máy vi tính]; con chip [mạch điện 
siêu nhỏ tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị ghi thời gian]; bàn phím máy vi tính; thiết 
bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ ghép nối âm thanh; bộ nối [thiết bị 
xử lý dữ liệu]; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị lặn; mặt nạ của thợ 
lặn; bộ quần áo lặn; bảng thông báo điện tử; bút điện tử [bộ hiển thị hình ảnh]; dây nhỏ 
đeo kính mắt; thị kính; tấm che mắt chống chói; máy fax; bộ lọc [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; 
băng để lau đầu đọc [máy ghi âm]; dụng cụ đo độ ẩm; mạch tích hợp; thiết bị liên lạc; 
giao diện [cho máy vi tính]; máy lập hóa đơn; nắp che thấu kính; thiết bị băng từ [cho 
máy tính]; băng từ; thìa để đo; dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc; bộ vi xử lý; mô-đem; 
máy đếm và phân loại tiền; màn hình [phần cứng máy vi tính]; công cụ giám sát [chương 
trình máy vi tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; 
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kính quang học; vật dùng quang học; thấu kính quang học; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; 
thước đo góc [dụng cụ đo]; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bợ thiết bị điện thoại vô tuyến; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; chất bán dẫn; phim dương bản [nhiếp ảnh]; dải băng ghi 
âm thanh; thiết bị khử từ cho băng từ; dây điện báo; thiết bị điện báo; máy telex; máy 
phóng đại chữ; máy chữ điện báo; thiết bị phân phối vé; thiết bị truyền phát [viễn thông]; 
bộ máy phát [viễn thông]; dụng cụ đo chân không; điện thoại có hình; bộ báo hiệu bằng 
còi; phao bơi nhằm mục đích cứu hộ; nút lỗ tai cho thợ lặn; đồng hồ cát; kính bảo hộ cho 
thể thao; mũ bảo hiểm cho thể thao; thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; máy nhịp (âm nhạc); ấn phẩm điện tử [có thể tải 
về]; chương trình máy tính [phần mềm có thể tải về]; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá 
nhân; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; giá đỡ cổ tay khi sử dụng máy vi 
tính; dây đeo cho điện thoại di động; giá đỡ cho điện thoại di động; hình dán cho điện 
thoại di động; đầu cột ăng-ten cho điện thoại di động; mạch điện tử và bộ nhớ chỉ đọc 
(CD-ROMS) giúp ghi chương trình chạy tự động khi dùng dụng cụ âm nhạc điện tử; máy 
dịch thuật bỏ túi điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; tập tin (file) hình ảnh có thể tải về; tập 
tin (file) âm nhạc có thể tải về; nhạc chuông có thể tải về cho điện thoại di động; đầu chạy 
đĩa DVD; thiết bị ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS); ổ USB nhanh (USB flash 
drive); ổ đĩa cho máy vi tính; máy vi tính xách tay (laptop); đèn đi ốt phát quang [LED]; 
miếng đệm di chuyển con chuột máy vi tính; thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân phòng 
chống tai nạn; mặt nạ bảo hộ; dây đeo dùng cho điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia «; 
la bàn; đường nối điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định; bảng điều khiển phân phối [điện] ; 
bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; ống vòi rồng chữa cháy; miệng ống vòi rồng chữa 
cháy; chương trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô dùng đồng (tiền) xu để chơi; chương 
trình trò chơi cho máy trò chơi vi-đê-ô gia đình; thiết bị hỗ trợ cá nhân số hóa; nút tai để 
bơi; pin năng lượng mặt trời; máy vi tính đạng bảng; máy chụp ảnh/quay phim kỹ thuật 
số, phần mềm trò chơi máy vi tính dùng trên điện thoại di động và điện thoại sử dụng 
vùng phủ sóng chia ô (cell phone); tất cả thuộc nhóm 9. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồ giả trang sức; đá quý; 
đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; ghim cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ trang sức]; đồ 
nữ trang rẻ tiền; tiền xu; đồ lưu niệm, cụ thể là huy chương và tiền xu; khuy măng sét; hoa 
tai; dây vàng (đồ trang sức); đồ trang sức làm bằng vàng giả (đồ trang sức); hộp đựng 
châu báu; hộp đựng đồ trang sức; vòng cổ; ghim (đồ trang sức); ghim cài ve áo; nhẫn; 
tượng và tượng nhỏ bằng kim loại quý; kẹp calavát; đồng hồ, đồng hồ đeo tay và các phần 
và các bộ phận của chúng; dây đồng hồ đeo tay, quai  đồng hồ đeo tay, xích đồng hồ đeo 
tay; hộp đựng đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giờ; đồ trang trí (đồ trang sức); ghim trang 
trí, ghim calavát; huy chương; vòng đeo khoá, đồ nữ trang rẻ tiền và dây đeo đồng hồ; 
xích đeo khoá và hộp đựng khoá bằng kim loại quý và/hoặc bằng đá quý; mặt dây chuyền; 
vòng tay [đồ trang sức]; hộp đựng đồng hồ đeo tay [để bày]; hộp đựng đồng hồ; đồng hồ 
và đồng hồ đeo tay chạy điện; đồng hồ mặt trời; kim cương; đồ giả nữ trang; đá bán quý; 
tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý; đồng hồ báo thức; khuy măng sét viền tay áo; 
ghim cổ cồn (ghim calavát); tượng [tượng nhỏ] bằng kim loại quý; mác làm bằng kim loại 
quý; đồ trang trí giày bằng kim loại quý; cúp (cúp phần thưởng) làm bằng kim loại quý; 
khiên tưởng niệm (đồ trang trí) làm bằng kim loại quý; tất cả thuộc nhóm 14. 

 

Nhóm 16: Giấy, bìa cứng và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, không thuộc các 
nhóm khác; ấn phẩm in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính dùng 
cho văn phòng phẩm hay gia dụng; dụng cụ và vật liệu của nghệ sỹ; chổi sơn; máy đánh 
chữ và đồ dùng văn phòng; vật liệu dùng để hướng dẫn và giảng dạy; chất dẻo để bao gói 
(không thuộc các nhóm khác); chữ in; bản in đúc; lịch, sách, ca-ta-lô, bưu thiếp, áp phích 
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quảng cáo, ấn phẩm định kỳ, xuất bản phẩm in, báo và tạp chí; thiệp chúc mừng; dụng cụ 
viết; con dấu bằng cao su; con tem và con dấu; miếng đệm dùng để đóng con dấu, hộp 
mực dấu; tập anbom ảnh; miếng lót bằng giấy để làm khung tranh, ảnh hoặc ảnh chụp; giá 
vẽ của họa sỹ; giá đựng ảnh chụp; mực; giấy ăn, giấy vệ sinh, khăn giấy để tẩy trang; 
khăn lau bằng giấy; tấm lót và miếng lót bằng giấy hoặc bìa cứng; giấy gói, giấy bọc và 
nguyên liệu dùng để bao gói; màu nước của họa sỹ; phiên bản đồ họa, chân dung; tờ in 
thạch bản; bút, bút chì, bút mực, bút bi; ngòi bút; ống cắm bút; ống cắm bút chì; lõi cho 
bút và dụng cụ viết; ruột bút chì; bút chì màu, bút sáp màu; hộp đựng bút và bút chì; cái 
gọt bút chì; máy gọt bút chì; cái kẹp giấy; cái chặn giấy; ghim cài giấy, đinh ấn để đính 
giấy vẽ vào bàn vẽ; bút màu; bút màu và hồ dán dùng cho văn phòng phẩm và gia dụng; 
giấy bồi; khay và giá khay đựng tài liệu; cái đựng công văn; vật dụng mở tài liệu; băng 
dính và bộ phân phối băng đính; vật liệu, bảng, bút và dụng cụ để vẽ; hộp dụng cụ để vẽ; 
tập an-bom đựng tem và tiền xu; túi và phong bì; giấy thấm; vật dụng chăn giữ sách 
không bị đổ, vật dụng đánh dấu sách; vật dụng đánh dấu trang sách; giá nhỏ chia ngăn để 
đựng văn phòng phẩm; vải bạt để vẽ tranh; sổ tay; sổ ghi nhật ký; tập xếp giấy tờ/tài liệu 
(file); tập giấy viết, tập giấy ghi nhớ, giấy viết; giấy vẽ; hộp đựng đồ viết; phấn, bảng, 
bảng dán áp phích quảng cáo; bìa bọc hộ chiếu; bìa bọc quyển séc; băng đàn hồi cho văn 
phòng; tranh; khuôn tô màu; vật phẩm tẩy xóa, cái tẩy, chất lỏng để tẩy xóa; vật dụng mở 
tài liệu chạy điện cho văn phòng; tờ giấy in sẵn khuông nhạc; bảng lau; đồ trang hoàng và 
trang trí làm bằng giấy và/hoặc bìa cứng; khăn giấy; khăn ăn bằng giấy; túi đựng đồ ăn 
trưa bằng giấy hoặc chất dẻo; hòm và hộp bằng bìa cứng; sách tô màu; tập xếp báo cáo 
(file); giấy làm bìa sách; sổ tay bỏ túi; bút dạ; dây treo sách; bộ bút chì ruột đen; bộ bút 
chì màu; thước kẻ; giấy lót để viết; sổ ghi tay; cái kẹp; cái dập ghim; cái cắt băng (đồ 
dùng văn phòng); biển báo bằng giấy hoặc bìa cứng; thiết bị cắt vụn giấy dùng cho văn 
phòng; máy và thiết bị phủ/tráng chất dẻo dùng cho văn phòng; thiết bị đóng dán bảo vệ 
niêm phong bằng nhiệt chạy điện cho tài liệu và ảnh chụp dùng cho văn phòng; cái đựng 
thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo và hộp đựng thẻ làm bằng giấy hoặc chất dẻo; đồ trang 
trí bằng giấy cho hộp đựng đồ ăn trưa hoặc thực phẩm; tập anbom; túi [phong bì, bao nhỏ] 
bằng giấy hoặc chất dẻo, để bao gói; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; 
vật dụng giữ và hộp đựng dấu và con dấu; truyện tranh; com pa để vẽ; băng giấy và thẻ 
giấy để ghi chương trình máy tính; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]; chất lỏng để xóa [đồ 
dùng văn phòng]; tập [file] đựng tài liệu; bao ngón tay [đồ dùng văn phòng]; cờ [bằng 
giấy]; dụng cụ gập giấy [đồ dùng văn phòng]; bìa cứng đã gập bằng giấy; băng phết gôm; 
khăn tay bằng giấy; thẻ thư mục; băng mực; bìa bọc sách bằng giấy; nhãn, không bằng 
vải; bản đồ; thiệp chúc mừng có nhạc; bản tin; tập giấy viết [văn phòng phẩm]; hộp màu 
vẽ [đồ dùng trong trường học]; sách mỏng; máy hủy giấy [dùng cho văn phòng]; ống 
đựng ruột bút chì; tem thư; giấy dính; khăn ăn bằng giấy; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bản 
vẽ; vé; băng máy chữ; máy đánh chữ [dùng điện hoặc không dùng điện]; giấy bọc; bút 
lông để viết; phấn viết; bảng viết; bìa [văn phòng phẩm]; bìa bọc bằng giấy cho chậu 
trồng hoa; dụng cụ cắt giấy [đồ dùng văn phòng]; yếm bằng giấy; túi dùng để nấu ăn bằng 
lò vi song; cái lọc cà phê bằng giấy; cuốn sách nhỏ; mẫu thêu; dao dọc giấy [đồ dùng văn 
phòng]; khăn trải bàn bằng giấy; dải tràn bàn ăn bằng giấy; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa 
cứng; thẻ cho phiếu thư mục; tập giấy; hình dán cho điện thoại di động; tranh vẽ, có 
khung hoặc không có khung; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; thiết bị ép dẻo tài liệu 
dùng cho văn phòng; hộp đựng mũ bằng bìa cứng; thiết bị dán nhãn bằng tay; bút đánh 
dấu; khay đựng màu vẽ; chổi sơn; bút lông dùng cho họa sỹ; tẩy cho bảng viết; giấy xuan 
dùng để vẽ và viết thư pháp Trung Quốc; bút chì bấm (có thể thay ruột chì); tất cả thuộc 
nhóm 16. 
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Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; rương, hòm, vali và túi du lịch; ô, lọng và gậy 
chống; roi, bộ yên cương và đồ yên cương; túi, ví tiền, ví, hộp, hành lý, túi hay bao nhỏ 
bằng da; cặp da; ba lô đeo vai; túi quần áo để đi du lịch; túi đi chợ; dải da; dây đeo vai 
bằng da; dây đai bằng da; gậy; ví đựng thẻ [ví đựng tiền]; vòng cổ cho động vật hoặc vật 
nuôi trong nhà; hộp đựng khoá bằng da; dây làm bằng da hoặc giả da; ví đựng đồ trang 
điểm (ví rỗng); rọ bịt mõm; túi đeo vai cho học sinh; quai đeo da; tay cầm vali; vali; bộ đồ 
du lịch bằng da; vali du lịch; vỏ bọc ô; cán ô; gậy chống có thể mở ra làm ghế ngồi; dây 
đai buộc hành lý; túi đi biển; cặp dẹt bằng da đựng tài liệu; hộp và hòm, bằng da hoặc giả 
da; túi xách tay; dây đeo bằng da; gậy leo núi; cặp chứa các vật dụng âm nhạc; túi lưới đi 
chợ; ba lô; cặp học sinh; túi đựng đồ nghề bằng da hoặc giả da [túi rỗng]; vali nhỏ; túi 
săn; túi, phong bì và túi nhỏ bằng da để bao gói; tấm phủ đồ đạc bằng da hoặc giả da; 
khung túi cầm tay; cái địu để địu trẻ sơ sinh; túi đi chợ có bánh xe; túi thể thao; quần áo 
cho vật nuôi; ruột động vật để làm xúc xích; dây đeo và túi đeo để giữ trẻ em; tấm phủ 
cho động vật; dây buộc, dây dắt và yên cho vật nuôi và động vật; khung túi cầm tay; tất cả 
thuộc nhóm 18. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương soi, khung tranh; đệm lót hơi; đệm hơi; gối hơi; túi 
ngủ; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; 
đồ dùng cho giường [trừ đồ vải]; giường ngủ cho vật nuôi trong nhà; thùng, không bằng 
kim loại; nắp chai, không bằng kim loại; giá nhiều ngăn để chai lọ; nút chai bằng lie; chìa 
khoá dạng thẻ bằng chất dẻo [không mã hoá]; tủ có ngăn kéo; chuông gió; móc treo quần 
áo không bằng kim loại; mắc áo; móc áo không bằng kim loại; giá treo áo; đồ chứa đựng, 
không bằng kim loại (để lưu kho, vận chuyển); vật dụng giữ rèm; móc rèm; thanh ray cho 
rèm; vòng treo rèm; thanh treo rèm; con lăn cho rèm; cái móc màn; nệm; bộ chia khăn, 
đặt cố định, không làm bằng kim loại; cũi cho vật nuôi; phụ kiện lắp ráp cho giường, đồ 
đạc trong nhà, cửa; khung thêu; quạt dùng cho cá nhân [không chạy điện]; tượng bằng gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; màn chống nóng; bệ chậu hoa; giá để hoa; giá treo mũ; ghế 
cao cho trẻ em; số nhà, không bằng kim loại, không phản quang; hộp làm ổ cho vật nuôi; 
tấm nhận dạng, không bằng kim loại; tủ thư mục; khung tập đi cho trẻ em; tấm đệm cho 
cũi đẩy của trẻ em; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo; hộp thư, không bằng kim loại 
hoặc công trình xây; giá để thư; giá để tạp chí; đệm; thùng đựng bằng chất dẻo; gối; giá 
để bát đĩa; giá để cốc; biển đăng ký, không làm bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc 
chất dẻo; cán dụng cụ, không làm bằng kim loại; khay không làm bằng kim loại; đồ đan 
lát làm từ cây liễu gai; khung ảnh và tranh; dải viền trang trí bằng chất dẻo và/hoặc bằng 
gỗ dùng với phụ kiện gá lắp cửa sổ; đồ trang hoàng và đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra 
vào làm bằng hoặc làm từ chất dẻo, sáp, gỗ, lie, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương 
cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển và thế phẩm của các vật liệu này; cái kẹp bịt kín cho 
túi; gối tựa đầu bơm hơi; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm hay hộp đựng đồ ăn 
trưa; hộp treo hay giữ chìa khóa; tủ đựng thuốc; vòng đeo chìa khóa và dây xích đeo chìa 
khóa, không bằng kim loại; cái chèn cửa; ghế bành; giỏ, không bằng kim loại; giường; 
ghế dài [đồ đạc]; hộp bằng gỗ hay chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; tủ có ngăn chia; bàn để máy 
tính có bánh xe [đồ đạc]; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; ghế ngồi; hòm đựng đồ chơi; nút 
bằng lie; vật dụng che phủ quần áo [để cất giữ, lưu kho]; nôi cho trẻ em; mành tre; ghế 
xếp; bàn làm việc; quầy ăn di động [đồ đạc]; cái tựa đầu [đồ đạc]; bảng treo chìa khóa; 
giá sách thư viện; tủ có khóa; khóa [không dùng điện], không bằng kim loại; ma-nơ-canh; 
giá [đồ đạc]; giá cưa; đồ đạc trường học; ghế; ghế sofa; bàn; bàn đọn đồ uống trà có bánh 
xe; xe đẩy dọn trà; xe đẩy tay dùng cho máy tính [đồ đạc]; giá để ô; giường cũi của trẻ 
em; tủ đựng chén bát; bảng niêm yết; xi phông cho ống tiêu nước [van], bằng chất dẻo; 
bàn trang điểm; ghế để chân và ghế đẩu; hồm mây đựng thực phẩm [rổ, giỏ]; móc không 
bằng kim loại cho giá mắc quần áo; thang bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng thuốc; miếng 
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lót có thể tháo ra được cho bồn rửa; biển tên, không bằng kim loại; biển số, không bằng 
kim loại; cọc móc và móc (chốt trụ) (không bằng kim loại); cũi đẩy cho trẻ em; thanh gỗ 
cho mèo cào chân; giá kệ; mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; tác 
phẩm nghệ thuật, bức tượng nhỏ và bức tượng và đồ trang trí/trang hoàng nhỏ làm bằng 
gỗ, li-e, lau, sậy, cói, sừng, xương, ngà voi, xương cá voi, vẩy, hổ  phách, xà cừ, bọt biển 
và thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; nắp chai; 
hộp thuốc [gỗ, chất dẻo]; mành che cửa sổ trong nhà; mành che cửa sổ trong nhà (đồ nội 
thất); tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em; bệ dùng để thay đồ cho trẻ em; túi ngủ đi cắm 
trại; giường ngủ cho vật nuôi; khóa, không bằng kim loại, cho xe cộ; giá để tạp chí; thẻ 
khoá bằng nhựa [không mã hoá]; khay, không bằng kim loại; tấm lót cho cũi đẩy của trẻ 
em; tay nắm cửa, không bằng kim loại; tất cả thuộc nhóm 20. 

 

Nhóm 21: Vật dụng và đồ chứa đựng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; lược và miếng 
bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; đồ để lau đọn; sợi thép rối; 
thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy tinh được sơn 
vẽ, đồ sứ để chứa đựng và đồ bằng đất nung để chứa đựng; chậu tắm cho trẻ em [có thể 
mang đi được]; rổ, dùng trong gia đình; ca; lồng chim; dụng cụ khuấy trộn không chạy 
điện cho mục đích gia dụng; ván để là; vật để xỏ giày; vật dụng mở nút chai; nút chai làm 
bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, đất sét và sứ; chai lọ; bát; hộp xà 
phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; xô; bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật 
nuôi; khuôn bánh ngọt; khuôn bánh quế; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ 
nến; hộp đựng kẹo; hộp đựng lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ; đũa; giá treo quần áo 
[hong khô]; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; cái lót cốc; thìa khuấy rượu cốc-tai; 
cái lọc cà phê; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện; bộ đồ 
uống cà phê; ấm pha cà phê không dùng điện; lược dùng điện; lược cho động vật; túi để 
đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo; khuôn dùng cho nhà bếp; nồi nấu ăn; cái 
xiên để nướng; xô đựng đá lạnh; vật dụng giữ lạnh mang đi được; dụng cụ làm lạnh thực 
phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ xoắn mở nút 
chai; dụng cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ cho chậu hoa; bát đĩa bằng sành; cốc; thớt 
để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; bộ 
phân phối xà phòng; bình đựng nước, cốc để uống, máng uống nước cho vật nuôi, bình để 
uống; giàn phơi đồ đã giặt; thùng rác; cốc đựng trứng; máng đựng thức ăn gia súc; chậu 
hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; cốc nhỏ có chân; cái nạo; vỉ 
nướng không dùng điện; thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa không dùng 
điện; giá đỡ cho cây và hoa (để bày biện, sắp xếp); nồi lẩu không dùng điện; xô đựng đá; 
khuôn làm đá viên; vỏ bọc ván để là; bình; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; tay 
nắm bằng sứ; khay tròn có nhiều ô; bộ đồ để uống rượu; hộp đựng đồ ăn trưa; giá đỡ bảng 
thực đơn; hộp thiếc bảo quản thực phẩm; thìa trộn; giẻ lau sàn; vật dụng giữ khăn ăn; 
vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); vật dụng làm sạch dạng 
tấm/miếng; chảo không dùng điện; đĩa giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt tiêu; lư đốt 
xông hương nước hoa, hương thơm, tinh dầu và nước thơm; bình xịt nước hoa; bình phun 
nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; con lợn tiết kiệm; nắp bình; ấm; nồi áp suất không 
dùng điện; thùng bỏ rác; lọ rắc muối; lọ rắc tiêu; đĩa nhỏ; muỗng để múc; nùi để cọ rửa; 
chổi cạo râu; vật dụng giữ dáng cho áo sơ mi; bàn chải giày; vật dụng đón giày; cốt giày; 
cái sàng; thiết bị hấp thụ khói thuốc dùng cho mục đích gia dụng; giá giữ xà phòng; bát 
đựng xúp; bộ đựng đồ gia vị; giá để bọt biển; bọt biển cho mục đích gia dụng; giá để chổi 
cạo râu; tượng bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; tượng nhỏ bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; vật 
dụng để lọc dạng lưới; ống phun để tưới hoa và cây; cốc vại; quả cầu lọc để pha trà; hộp 
đựng trà; cái pha trà; bộ đồ uống trà; ấm trà; bàn chải vệ sinh; hộp đựng đồ trang điểm; 
giá để giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ 
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dùng để vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng, chạy điện; hộp đựng tăm; tăm; 
giá và vòng treo khăn tắm; thùng để rác; khay rải ổ cho vật nuôi; khay cho mục đích gia 
dụng; giá ba chân (đồ dùng trên bàn); vật dụng để treo và giữ phẳng cho quần; vật dụng 
giữ phẳng quần; bình đựng chất lỏng; hộp đựng đồ trang điểm (có đồ bên trong); hũ; 
khuôn bánh quế và bánh kếp, không dùng điện; khuôn dùng để nấu ăn và nướng bánh, 
không dùng điện; ván giặt; chậu giặt; bình tưới; dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi 
giày; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, sành hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa 
ra vào làm bằng/từ gốm, sứ Trung Quốc, thủy tinh, pha lê, đất nung, sành hoặc sứ; hộp và 
đồ đựng thực phẩm; bẫy chuột; chỉ nha khoa; dây đeo/đai cho hộp đựng đồ ăn trưa và đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; đồ đựng hương liệu và chất thơm; 
chai làm lạnh; hộp đựng bằng thủy tinh; chổi; vật dụng để chải; đĩa đựng bơ; nắp đậy đĩa 
bơ; vạc để nấu; dụng cụ lau chùi [vận hành bằng tay]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh 
mang đi được, không dùng điện; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bàn 
chải lông mày; bàn chải đánh giày dép; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng 
thuỷ tinh [đồ chứa đựng]; bình cách nhiệt; nùi bông để thoa phấn; dụng cụ lắc, trộn; bộ 
lọc trà, không bằng kim loại quý; vải lót và tấm khăn sử dụng nhiều mục đích dùng trong 
nhà hoặc nhà bếp; dụng cụ đánh kem, cái chày không dùng điện; đồ chứa bằng kim loại 
để làm đá và đồ uống ướp lạnh; dụng cụ cắt bánh qui; lọ nhỏ đựng đồ gia vị, giá để lọ gia 
vị; khăn lau bụi; bình lắc pha đồ uống cốc-tai; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc; vỏ 
bọc hộp đựng khăn giấy bằng gỗ, hoặc chất dẻo; giá để bàn chải đánh răng; dụng cụ cầm 
tay gắn chỉ nha khoa; đồ chứa đựng dùng trong gia đình; dụng cụ cho mục đích gia dụng 
và dùng trong gia đình; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; ấm pha cà phê, không chạy điện; 
đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; bộ đồ 
ăn, không phải dao, dĩa và thìa; hộp và hộp đựng cho mục đích gia dụng hoặc dùng trong 
gia đình; hộp đựng thuốc [gỗ, chất dẻo]; dụng cụ tẩy trang; ống hút để uống; dụng cụ khử 
mùi dùng cho cá nhân; giỏ đựng giấy rác; bát (bát to); cốc vại uống bia; thùng chứa cách 
nhiệt; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị điện để thu 
hút và diệt trừ côn trùng; bùa may mắn; chảo có thân dạng nồi không dùng điện; chảo rán 
sâu lòng không dùng điện; găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh; tất cả thuộc 
nhóm 21. 

 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn (bằng vải); khăn trải bàn (không 
bằng giấy); tấm phủ giường; băng rôn; vải lanh choàng sau khi tắm; vải lanh trải giường, 
khăn trải giường; chăn đắp trên giường; mành bằng vải dệt; vải; hàng dệt phủ đồ đạc; tấm 
phủ đồ đạc bằng chất dẻo; vải phủ đệm; màn che ở cửa ra vào; vải giả da động vật; khăn 
tắm; cờ (không làm bằng giấy); vải lanh dùng trong gia đình; nhãn [bằng vải]; khăn để tẩy 
trang (bằng vải); vải lót đĩa ở bàn; cái phủ nệm; găng hở ngón để giặt, rửa; màn; màn cửa 
bằng vải dệt; cái bọc gối; vật liệu bằng chất dẻo [thay thế cho vải]; mÒn đắp; mÒn du lịch; 
tấm vải [vải dệt thành tấm]; vải liệm; lụa; vải lụa; túi ngủ (chăn có hai lớp); khăn trải bàn 
bằng vải lanh; vải lót dưới đồ nóng để bảo vệ mặt bàn; khăn ăn (bằng vải); thảm dệt để 
treo tường; vải bọc đồ đạc; đồ dệt để treo tường; bộ đồ giường; tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau; cái bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải; cái phủ bệ toa-lét 
bằng vải; cái phủ nắp bồn cầu bằng vải; dụng cụ giữ màn hay dây kéo màn sang hai bên 
bằng vải dệt; cái lót cốc [khăn lót bằng vải lanh]; vải bông; khăn phủ giường [khăn trải 
giường]; vải để đệt; khăn mặt bằng vải dệt; vải nỉ; vải len tuyết xoăn; vải làm từ sợi gai 
dầu; khăn trải bàn [không làm bằng giấy]; vải nhung; vải len hay vải có pha len; khăn dệt  
để tẩy trang; vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy; vải phủ nắm đấm ở cửa ra vào; vải phủ chai 
đựng thức ăn cho động vật nuôi; nhãn ghi tên (làm bằng các vật liệu thuộc nhóm này); 
nhãn được dệt; túi bằng vải hoặc lụa để trang trí; tấm phủ nắp bồn cầu bằng vải; khăn tắm 
bằng vải; vải lanh để làm tã lót; tất cả thuộc nhóm 24. 
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Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; tạp dề (quần áo); quần áo dùng ở biển; đồ bơi, 
quần áo tắm; quần áo thể thao; quần áo không thấm nước; găng tay (trang phục); găng tay 
hở ngón (trang phục); dây thắt lưng (trang phục); quần áo cho trẻ em, đàn ông và phụ nữ; 
quần áo cho trẻ sơ sinh; quần cho trẻ con (trang phục); yếm (yếm dãi) không bằng giấy; 
quần áo lót; quần áo ngủ và bộ đồ pi-gia-ma; áo choàng tắm; dây đeo quần; mũ; mũ lưỡi 
trai; lưỡi trai dùng để che nắng; mũ bê rê; dây lưng (trang phục); mũ tắm và mũ tắm dưới 
vòi hoa sen; bao tay của phụ nữ (trang phục); mũ che tai (trang phục); cổ cồn ca vát, nơ 
đeo cổ, ca vát, nơ con bướm đeo cổ, cà vạt hình con bướm đeo cổ; tất ngắn và tất dài, 
quần liền tất bó sát; dây nịt bít tất, dây nịt bít tất ngắn, dây nịt bít tất dài và dây đeo quần 
liền tất bó sát; giày, giày thể thao; dép lê, giày đi ở bãi biển; trang phục để dự vũ hội hoá 
trang; đoạn tay áo bọc khuỷu tay dùng để bảo hộ; khăn vuông; khăn rằn (khăn quàng cổ); 
dép xăng đan đi trong nhà tắm; dép lê đi trong nhà tắm; giày ống trượt tuyết; giày ống; 
dây đeo quần áo; cái nịt ngực (cái yếm); quần ống túm (quần đùi) để mặc; áo coóc-xê 
ngoài; áo choàng; cổ tay áo; khăn choàng bằng lông thú; dải băng buộc đầu (trang phục); 
khăn trùm đầu (đội đầu) của phụ nữ; áo jắc két (áo khoác) (trang phục); áo nịt len (trang 
phục); áo sơ mi cộc tay chui đầu; hàng đan (trang phục); quần áo mặc bên ngoài; áo 
khoác ngoài; quần tây dài; quần lót dài; áo paca (áo dài có mũ trùm đầu); áo len đan chui 
đầu; dép xăng đan; khăn quàng cổ của phụ nữ; khăn choàng quấn đầu của phụ nữ; áo sơ 
mi; quần xi líp; áo dùng cho phụ nữ mang thai; ghệt mắt cá (phủ mặt trên của giày và mắt 
cá chân) để đi ở chân; giầy ống chơi thể thao; áo nịt len chơi thể thao; complê; quần áo 
tắm; áo phông; quần dài; đồ lót; bộ đồng phục; áo lót không tay (áo gilê); bộ đồ mặc khi 
lướt ván; cổ tay áo (trang phục); quần áo lót phụ nữ; giày tập thể dục; áo ngủ ngắn (quần 
áo lót); quần áo thể dục; khăn quàng vai để mặc; quần áo dùng cho người đi xe đạp; tất cả 
thuộc nhóm 25. 

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải viền; khuy, khuy bấm, khuy móc, kim 
khâu và kim băng; hoa nhân tạo; quả nhân tạo; vòng hoa nhân tạo; phù hiệu làm kiểu lạ 
mắt dùng để trang trí lên trang phục; huy hiệu không làm bằng kim loại quý; phécmơtuya 
cho túi; dải ruy băng kéo dài ra để giữ ống tay áo; ruy băng buộc tóc; ghim cài tóc; móc 
cài thắt lưng; phécmơtuya cho áo khoác; nơ cài tóc; hộp đựng đồ may vá; hộp để kim 
(không làm bằng kim loại quý); khoá cho dây đeo quần; dải viền quần áo; trâm cài đầu 
hay ghim cài cổ áo; khoá thắt lưng; khoá giầy; cái đệm để cắm kim; cái đệm để cắm 
ghim; miếng để sửa chữa hoặc trang trí đồ dệt may có mặt dính được khi làm nóng; 
phécmơtuya giầy; khoá trượt (khóa kéo); khuy móc cho quần áo; móc cho dây treo quần; 
vòng hoa nhân tạo để trang trí; đồ thêu bằng sợi vàng để trang trí; đồ kim chỉ; kẹp tóc; mũ 
chụp đầu khi nhuợm tóc; lô uốn tóc; ghim cài tóc khi uốn; cặp tóc; lưới bao tóc; vật trang 
trí tóc; ghim cài tóc để trang điểm; vật trang trí trên mũ không làm bằng kim loại quý; 
móc của áo lót; kim đan; vật trang trí giầy không làm bằng kim loại quý; ruy băng giải 
thưởng; nơ hoa hồng để trang trí; kim khâu; cái đê để bảo vệ ngón tay và đẩy kim khi 
khâu vá; móc cài giầy; dây buộc giầy hay dải đăng ten trang trí giầy; núm có tua để trang 
trí trong đồ may mặc; chóp tròn để trang trí; đăng ten hay ren bằng sợi len; khóa dạng dây 
kéo; phéc-mơ-tuya; buộc tóc để cột tóc kiểu đuôi ngựa; ghim băng; ghim hay kẹp dùng 
cho yếm dãi và tạp dề; điềm xếp nếp ở áo; hình mẫu khâu vào quần áo để trang trí; đai giữ 
để dạy trẻ tập đi; khuy áo; vật dụng đỡ cổ áo; giấy dùng để uốn xoăn tóc; mũ trùm đầu khi 
nhuộm tóc; bộ tóc giả; tóc giả; tất cả thuộc nhóm 26. 

 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, nệm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (không làm bằng vải dệt); thảm trên ôtô; nệm chùi chân sau khi tắm; tấm phủ sàn 
nhà; chiếu hay thảm chùi chân để ở cửa ra vào; thảm để tập thể dục; thảm trải trong phòng 
tập thể dục; thảm treo tường không phải là hàng dệt; tấm phủ sàn bằng nhựa vinyl; giấy 
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dán tường, giấy dán tường làm bằng nhựa vinyl, giấy nến dán tường; chiếu hay tấm trải để 
trẻ em ngồi chơi; chiếu trải ở bãi biển; tất cả thuộc nhóm 27. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi; búp bê; đồ chơi bằng vải nhung; gấu bông; đồ 
chơi là nhân vật và bộ đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao; bóng và bóng bay; đồ trang 
trí và vật trang trí cho cây thông Nô-en, trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo; đồ vật thích hợp 
cho các buổi tiệc; xe cộ đồ chơi; xe cộ chạy điện đồ chơi; ván lướt sóng; ván trượt tuyết; 
giày trượt có bánh lăn; giày trượt băng; ván trượt; đệm lót bảo vệ hay vật dụng bảo vệ cho 
thể thao và trò chơi; súng hơi ngắn [đồ chơi]; bàn chơi cờ thỏ cáo; bóng cho trò chơi; quả 
chuông cho cây thông Nô-en; bóng bi-a; bàn bi-a; gạch xây dựng [đồ chơi]; bàn cờ trò 
chơi; kẹo nổ [pháo giấy dùng trong lễ giáng sinh]; giày cao cổ gắn lưỡi trượt; máy móc và 
thiết bị chơi bow-ling; đồ chơi xây dựng; giá giữ nến cho cây thông Nô-en; bàn cờ; bộ cờ 
Dame [trò chơi]; trò chơi cờ; bàn cờ; cây thông Nô-en bằng vật liệu tổng hợp; giá đỡ cho 
cây thông Nô-en; thiết bị để làm ảo thuật; kẹo nổ [đồ chơi pháo hoa]; cốc đựng xúc xắc; 
phi tiêu; xúc xắc; giường cho búp bê; quần áo cho búp bê; nhà cho búp bê; phòng ở của 
búp bê; cờ đôminô; bàn chơi cờ đam; cờ đam [trò chơi]; quả tạ tập thể dục; vật dụng bảo 
vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; dụng cụ tập luyện [dây chun kéo]; đồ để cưỡi ngựa; bình 
bú sữa cho búp bê; lưỡi câu; đồ câu cá; chân nhái để bơi; phao câu; đĩa bay [đồ chơi]; trò 
chơi tự động; gậy cho trò chơi; thiết bị cho trò chơi; máy trò chơi viđêô; trò chơi dễ mang 
đi với màn hình tinh thể lỏng; máy trò chơi viđêô có mái vòm; túi đựng vật dụng đánh 
gôn; gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; găng tay cho trò chơi và thể thao; trò đánh lửa [trò 
đùa nhả]; ống cuộn dây diều; diều; vật dụng bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; bài mạt 
chược; hòn bi cho trò chơi; con rối; mặt nạ để diễn trên sâu khấu; mặt nạ đồ chơi; vật di 
động [đồ chơi]; mô hình thu nhỏ của xe cộ; vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc, buổi khiêu 
vũ [đồ vật thích hợp cho buổi tiệc]; đệm lót bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho 
các môn thể thao]; trò chơi trong nhà; ngòi nổ [đồ chơi]; đồ chơi súng ngắn; bóng để 
chơi; con rối bù nhìn; vợt; cái lúc lắc [đồ chơi]; trò chơi vòng; ngựa gỗ bập bênh (đồ 
chơi); ván trượt có bánh lăn; ván trượt có gắn buồm; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết [dụng 
cụ thể thao]; cầu trượt [đồ chơi của trẻ em]; bong bóng xà phòng [đồ chơi]; con quay [đồ 
chơi]; ván nhún [dụng cụ thể thao]; xe đạp đặt cố định để tập luyện thể dục; bể bơi [đồ 
chơi]; chân có màng để bơi [chân nhái]; cái đu; bàn để đánh bóng bàn; đồ chơi cho vật 
nuôi trong nhà; ván lướt sóng; đồ chơi khi bơi, cho trò chơi, môn thể thao và các hoạt 
động dưới nước; bóng chơi trên bãi biển; máy trò chơi tự động, vận hành khi bỏ xu vào; 
túi đặc biệt thiết kế cho ván trượt tuyết và ván lướt sóng; thẻ chơi bài; vợt bắt bướm; bài 
lá; hoa giấy để ném trong lễ hội; giầy trượt pa-tanh; trò chơi ghép hình; kính vạn hoa; cột 
buồm cho ván trượt có gắn buồm; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; xe cộ đồ chơi điều 
khiển bằng sóng vô tuyến; bánh xe quay của trò chơi Rulet; quả cầu tuyết; giày đi tuyết; 
bài Nhật Bản; áo phao; phao bơi; phao để tắm và bơi; dụng cụ nổi để bơi; phao tập bơi; đồ 
vật thích hợp cho các bữa tiệc bằng giấy; máy trò chơi viđêô có mái vòm; thiết bị rèn 
luyện thể hình; phỉnh dùng để đánh bạc; đồ chơi bằng vải nhung; thẻ cào để chơi xổ số; 
bộ mô hình thu nhỏ [đồ chơi]; máy chơi trò chơi Pachinko; bể bơi [đồ chơi]; máy có khe 
đút xu [máy đánh bạc]; tất cả thuộc nhóm 28. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột 
mỳ và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì và bánh kẹo, kem; mật ong, nước mật 
đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm và nước xốt; gia vị; kem lạnh; bánh bích 
quy; bột để làm bánh; đồ trang trí bánh ngọt có thể ăn được; hương liệu không phải là tinh 
dầu để làm bánh; bánh làm từ bột gạo; mứt và kẹo; sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; đồ 
uống trên cơ sở sôcôla; kẹo để trang trí cây Noel; đồ uống cacao có sữa; sản phẩm cacao; 
đồ uống trên cơ sở cacao; đồ uống cà phê; hương liệu cà phê; hỗn hợp và chất thay thế 
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cho cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh bao, bánh quy dẹt; bỏng ngô; bánh bột ngô 
nướng; kem lạnh (có thể ăn được); bột ca ri; bánh làm từ trứng và sữa; bánh bột ngũ cốc 
nướng; hương liệu không phải là tinh dầu; bánh kẹo dạng đá lạnh; thạch trái cây (dạng 
bánh kẹo); bánh gừng; si-rô, cụ thể là si-rô ngô, mật đường và tinh bột để nấu nướng; chất 
được pha chế từ trà hoặc cà phê để làm đồ uống hoặc được chiết xuất từ thực vật để làm 
hương liệu (trừ tinh dầu), không phải là thuốc; nước xốt cà chua nấm; cam thảo (bánh 
kẹo); viên ngậm hình thoi (bánh kẹo); bánh nhân thịt; chất làm mềm thịt dùng trong gia 
đình; bánh kếp; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt, bánh nướng, bánh bao; bánh patê; hạt tiêu; 
bánh pizza; bánh pút-đinh; bánh bao ra-vi-ô-li; sữa ong chúa để ăn; đường; mù tạc 
(wasabi); xì dầu; mì ống, mỳ dẹt và  mỳ sợi, bún, miến; mỳ udon (mỳ kiểu Nhật Bản); su-
shi; vani làm hương liệu; bánh quế; kem sữa chua (kem lạnh); bánh quy mặn hình que hay 
hình nút thừng; bánh kẹo hạnh nhân; chế phẩm hương thơm cho thực phẩm; chất liên kết 
để làm kem lạnh có thể ăn; ổ bánh mỳ; bánh bao nhân nho; bánh ngọt; ca-ra-men (kẹo); 
kẹo cao su không dùng trong y tế; món ăn làm từ ngô; bánh quy giòn; đá lạnh ăn được; 
nước mật đường; đá ăn được, tự nhiên hay nhân tạo; mỳ ống; bột bánh hạnh nhân, bánh 
hạnh nhân; nước xốt mayonnaise; bột yến mạch; hạt tiêu làm gia vị; bánh nướng; đồ gia vị 
(nước xốt); bánh bít cốt; muối ăn; bánh xăng-đuých; nước xốt cà chua; gia vị; kem trái 
cây (kem lạnh); mỳ sờ-pa-ghét-ti; mứt, kẹo; bánh nhân ngọt; bột lúa mỳ; đồ gia vị trộn xa 
lát; nước xốt làm từ nước thịt; nước xốt cho mỳ ống; đồ ăn được chế biến trên cơ sở mì 
sợi; đồ ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ ăn nhanh làm từ gạo; kem trái cây (đá lạnh); 
mảnh ngô dẹt mỏng; bột ngô; bột ngô xay thô; mảnh yến mạch dẹt mỏng; glu-cô để nấu 
ăn; thanh ngũ cốc giàu protein; bột xay thô; thảo mộc đã bảo quản (gia vị); chất bổ sung 
glu-ten để nấu ăn; tất cả thuộc nhóm 30. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước có ga và các loại đồ uống không có cồn khác; đồ 
uống trái cây và nước ép trái cây; đồ uống từ rau và nước rau ép để uống; xi rơ, chất cô 
đặc và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống cung cấp nước và muối cho cơ thể; đồ 
uống trái cây không có cồn; viên chất thơm pha đồ uống có sủi bọt; bột pha đồ uống có 
sủi bọt; nước sôđa; xirô để làm đồ uống; nước suối; nước chảy ra khi làm pho mát để làm 
đồ uống; nước ngọt; đồ uống hỗn hợp (cocktail) không có cồn; đồ uống khai vị không có 
cồn; nước khoáng; đồ uống trên cơ sở mật ong không có cồn; nước sinh tố; nước sô đa; 
nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); sữa làm từ hạnh nhân (đồ uống); đồ uống lô hội (không 
có đường); nước ép cà chua (đồ uống); tất cả thuộc nhóm 32. 

 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc bán đồ dùng cho các 
buổi tiệc, đồ trang hoàng trong các dịp lễ hội và đồ trang trí, quà tặng và đồ độc đáo, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 
trang điểm và vệ sinh, bột đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng và mài mòn, chất để giặt, dụng cụ cắt sửa móng tay, chế phẩm chăm sóc móng tay 
và móng chân, chế phẩm làm bóng móng tay và móng chân, chế phẩm để sơn móng tay 
và móng chân, móng tay giả và móng chân giả, chất ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ em, chế 
phẩm vệ sinh, nến, bấc (đèn), đóm để châm lửa, mỡ, dầu nhờn, dầu để sơn, dao kéo, lọ 
sành, bộ dụng cụ để cắt sửa móng tay và móng chân, dụng cụ để cạo, dao cạo, máy và 
máy công cụ dùng cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ cầm tay, phim, máy 
ảnh, đĩa phô-tô, máy ghi hình, sản phẩm nghe nhìn, băng, đĩa ghi và đĩa au-đi-ô và vi-đê-
«, công cụ và phương tiện để ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, 
máy ghi và/hoặc chạy đĩa cát-sét, máy ghi và/hoặc chạy đĩa hình và/hoặc băng cát-sét vi-
®ª-«, máy thu thanh, điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, vỏ điện thoại di 
động, vật trang trí và dây cho điện thoại, đồng hồ tính cước điện thoại, máy để tính toán, 
máy tính, trò chơi điện tử và máy vi tính, phim điện ảnh, đèn, quạt, dụng cụ để nấu nướng, 
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khuôn làm bánh và bánh ngọt, lò nướng, lò, dụng cụ làm bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục 
vụ hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống, đũa, dụng cụ để cắt, sứ, đồ sứ, đồ pha lê, 
đồ men, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ thạch cao, đồ đất nung, đồ gốm, máy sấy tóc, đèn, chụp 
đèn và các bộ phận và linh kiện đi kèm, xe đẩy trẻ em, bóng bay, còi xe đạp, đồng hồ và 
đồng hồ đeo tay và các bộ phận và linh kiện đi kèm, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồ 
trang trí, đồ làm bằng đá quý hoặc phủ đá quý, hộp nhạc, dụng cụ âm nhạc, bức tranh, 
ảnh, đồ dùng văn phòng, giấy và bìa cứng và đồ làm từ giấy hoặc bìa cứng, thuốc màu và 
vật dụng của nghệ sỹ, chổi vẽ, dụng cụ để viết, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí và tạp chí được 
xuất bản định kỳ, thiệp chúc mừng và Giáng sinh, bài, vật liệu để gói và đóng gói, khung 
và giá ảnh, chất dính để làm dụng cụ văn phòng hoặc cho mục đích gia dụng, đồ làm từ da 
và/hoặc giả da, túi và hành lý, túi xách tay và ví tiền, ô, gậy đi bộ, đồ nội thất, gương, giá 
và móc treo áo, hộp và đồ chứa, biển tên, đồ chứa và dụng cụ dùng cho nhà bếp hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, lược, bọt biển, bàn chải, đồ để làm sạch, kính đeo mắt, gọng kính, 
kính râm và hộp kính và phụ kiện kèm theo, vải dệt và đồ làm từ vải dệt (bao gồm hàng 
dệt phủ đồ đạc, dụng cụ giữ màn, màn cửa, khăn mặt, khăn trải bàn, tấm phủ giường, khăn 
trải giường, chăn đắp trên giường, mành, vải phủ đệm, màn che ở cửa ra vào, khăn tắm, 
cờ, găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh, khăn để tẩy trang, phủ nệm, găng 
tay để giặt rửa, màn, tấm vải, vải liệm, đồ dệt để treo tường, tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau, bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải, phủ bệ toa-lét bằng vải, 
phủ nắp bồn cầu, khăn dệt để tẩy trang và vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy), đồ dùng cho 
giường, tấm phủ bàn và đồ vải lanh dùng cho bàn, khăn ăn, miếng lót dùng cho bàn, đồ 
kim chỉ, khăn tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, cúc, mác, ruy băng và dải viền, đăng 
ten và đồ thêu, ghim và đồ trang sức cho tóc, dây đeo quần, đồ trang trí cho giày, đồ trang 
trí mũ, khóa kéo và khóa dây kéo, tấm thảm, thảm và tấm chùi chân, đồ chơi, trò chơi và 
vật làm đồ chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang hoàng cho cây Noel, thực phẩm 
và đồ uống, bánh kẹo, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc; dịch vụ 
bán lẻ cửa hàng bách hóa liên quan đến việc bán đồ dùng cho các buổi tiệc, đồ trang 
hoàng trong các dịp lễ hội và đồ trang trí, quà tặng và đồ độc đáo, xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm trang điểm và vệ 
sinh, bột đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài 
mòn, chất để giặt, dụng cụ cắt sửa móng tay, chế phẩm chăm sóc móng tay và móng chân, 
chế phẩm làm bóng móng tay và móng chân, chế phẩm để sơn móng tay và móng chân, 
móng tay giả và móng chân giả, chất ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ em, chế phẩm vệ sinh, 
nến, bấc (đèn), đóm để châm lửa, mỡ, dầu nhờn, dầu để sơn, dao kéo, lọ sành, bộ dụng cụ 
để cắt sửa móng tay và móng chân, dụng cụ để cạo, dao cạo, máy và máy công cụ dùng 
cho nhà bếp hoặc cho mục đích gia dụng, dụng cụ cầm tay, phim, máy ảnh, đĩa phô-tô, 
máy ghi hình, sản phẩm nghe nhìn, băng, đĩa ghi và đĩa au-đi-ô và vi-đê-ô, công cụ và 
phương tiện để ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, máy ghi 
và/hoặc chạy đĩa cát-sét, máy ghi và/hoặc chạy đĩa hình và/hoặc băng cát-sét vi-đê-ô, máy 
thu thanh, điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, vỏ điện thoại di động, vật 
trang trí và dây cho điện thoại, đồng hồ tính cước điện thoại, máy để tính toán, máy tính, 
trò chơi điện tử và máy vi tính, phim điện ảnh, đèn, quạt, dụng cụ để nấu nướng, khuôn 
làm bánh và bánh ngọt, lò nướng, lò, dụng cụ làm bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục vụ 
hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống, đũa, dụng cụ để cắt, sứ, đồ sứ, đồ pha lê, đồ 
men, đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ thạch cao, đồ đất nung, đồ gốm, máy sấy tóc, đèn, chụp đèn 
và các bộ phận và linh kiện đi kèm, xe đẩy trẻ em, bóng bay, còi xe đạp, đồng hồ và đồng 
hồ đeo tay và các bộ phận và linh kiện đi kèm, đồ trang sức, đồ giả trang sức, đồ trang trí, 
đồ làm bằng đá quý hoặc phủ đá quý, hộp nhạc, dụng cụ âm nhạc, bức tranh, ảnh, đồ 
dùng văn phòng, giấy và bìa cứng và đồ làm từ giấy hoặc bìa cứng, thuốc màu và vật dụng 
của nghệ sỹ, chổi vẽ, dụng cụ để viết, ấn phẩm, sách, báo, tạp chí và tạp chí được xuất bản 
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định kỳ, thiệp chúc mừng và Giáng sinh, bài, vật liệu để gói và đóng gói, khung và giá 
ảnh, chất dính để làm dụng cụ văn phòng hoặc cho mục đích gia dụng, đồ làm từ da 
và/hoặc giả da, túi và hành lý, túi xách tay và ví tiền, ô, gậy đi bộ, đồ nội thất, gương, giá 
và móc treo áo, hộp và đồ chứa, biển tên, đồ chứa và dụng cụ dùng cho nhà bếp hoặc dùng 
cho mục đích gia dụng, lược, bọt biển, bàn chải, đồ để làm sạch, kính đeo mắt, gọng kính, 
kính râm và hộp kính và phụ kiện kèm theo, vải dệt và đồ làm từ vải dệt (bao gồm hàng 
dệt phủ đồ đạc, dụng cụ giữ màn, màn cửa, khăn mặt, khăn trải bàn, tấm phủ giường, khăn 
trải giường, chăn đắp trên giường, mành, vải phủ đệm, màn che ở cửa ra vào, khăn tắm, 
cờ, găng tay lau dọn trong phòng tắm hay nhà vệ sinh, khăn để tẩy trang, phủ nệm, găng 
tay để giặt rửa, màn, tấm vải, vải liệm, đồ dệt để treo tường, tấm phủ bằng vải cho cái 
đựng khăn ăn hay khăn lau, bọc quả đấm ở cửa ra vào bằng vải, phủ bệ toa-lét bằng vải, 
phủ nắp bồn cầu, khăn dệt để tẩy trang và vải dệt phủ hộp đựng khăn giấy), đồ dùng cho 
giường, tấm phủ bàn và đồ vải lanh dùng cho bàn, khăn ăn, miếng lót dùng cho bàn, đồ 
kim chỉ, khăn tay, quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, cúc, mác, ruy băng và dải viền, đăng 
ten và đồ thêu, ghim và đồ trang sức cho tóc, dây đeo quần, đồ trang trí cho giày, đồ trang 
trí mũ, khóa kéo và khóa dây kéo, tấm thảm, thảm và tấm chùi chân, đồ chơi, trò chơi và 
vật làm đồ chơi, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, đồ trang hoàng cho cây Noel, thực phẩm 
và đồ uống, bánh kẹo, diêm, xì gà, thuốc lá và vật dụng dành cho người hút thuốc; dịch vụ 
bán lẻ cửa hàng bách hóa trực tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ 
của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tiện lợi (liên quan đến các sản phẩm đã nêu 
tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng tiện lợi trực tuyến (liên 
quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ siêu 
thị (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán 
lẻ siêu thị trực tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách 
hoá); đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính liên quan đến hàng hóa thông thường và hàng 
tiêu dùng thông thường; dịch vụ bán lẻ cửa hàng chuyên biệt (liên quan đến các sản phẩm 
đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ bán lẻ cửa hàng chuyên biệt trực 
tuyến (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán lẻ của hàng bách hoá); dịch vụ 
bán lẻ trực tuyến (thương mại điện tử) (liên quan đến các sản phẩm đã nêu tại dịch vụ bán 
lẻ của hàng bách hoá); giới thiệu hàng hóa trên các phương tiện truyền thông nhằm mục 
đích bán lẻ; dịch vụ đặt hàng và mua hàng bằng mạng máy tính toàn cầu, mạng toàn cầu, 
Intemet hoặc các phương tiện viễn thông hoặc các phương tiện điện tử khác; gom các 
hàng hóa khác nhau lại (vì lợi ích của người khác và không bao gồm vận chuyển hàng) 
nhằm làm thuận tiện cho khách hàng trong việc xem và mua hàng tại các cửa hàng bán lẻ, 
các cửa hàng bán buôn, các cửa hàng tổng hơp, các cửa hàng tiện lợi, các cửa hàng 
chuyên biệt, các siêu thị hoặc từ các ca-ta-lô đặt hàng qua thư, ca-ta-lô về hàng hóa thông 
thường hoặc trên các trang web, truyền hình, chương trình mua sắm trên truyền hình hoặc 
thông qua mạng máy tính toàn cầu, mạng toàn cầu, Internet hoặc các phương tiện viễn 
thông hoặc các phương tiện điện tử khác ; quảng cáo; tổ chức các cuộc triển lãm và hội 
chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; xúc tiến bán 
hàng (cho người khác); đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh nghệ sĩ trình diễn; đại lý 
xuất nhập khẩu; biên tập thông tin vào cơ sở ®÷ liệu máy vi tính; quảng cáo qua thư trực 
tiếp; quản lý kinh doanh khách sạn; nghiên cứu thị trường; quảng cáo ngoài trời; tuyển 
dụng nhân sự; đại lý rao hàng; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo qua truyền hình; 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; dịch vụ thu mua cho người khác (mua hàng 
hóa và dịch vụ cho người khác); cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; cho thuê máy bán hàng tự động; quảng cáo 
qua thư đặt hàng; quản lý thương mại việc cấp quyền sử dụng (license) hàng hóa và dịch 
vụ của người khác; thông tin và tư vấn thương mại cho người tiêu dùng (cửa hàng tư vân 
tiêu dùng); trưng bày sản phẩm; dịch vụ ma-két-ting; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ 
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công chúng; xuất bản các bài quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo; cho thuê máy sao chụp; trang trí quầy hàng; khuyến mại hàng hóa và 
dịch vụ thông qua phát hành phiếu mua hàng; tất cả thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vui chơi; công viên vui chơi giải trí, công viên giải trí 
trong đó các trò chơi chỉ dựa trên một tư tưởng hoặc một nhóm tư tưởng; dịch vụ máy trò 
chơi vận hành khi bỏ xu vào; dịch vụ giáo dục; tổ chức, thực hiện và trình diễn các 
chương trình biểu diễn, hòa nhạc, chương trình biểu diễn tại chỗ, các chương trình sân 
khấu, triển lãm, cuộc thi đấu thể thao, các hoạt động thể thao và văn hóa; nhà hát ca múa 
nhạc; rạp chiếu phim; hộp đêm với các trò giải trí; trường quay điện ảnh; dịch vụ sàn 
nhảy; dịch vụ của câu lạc bộ giải trí hay câu lạc bộ đào tạo kiến thức; xuất bản sách, sách 
giáo khoa, tạp chí, báo, và tạp chí xuất bản định kỳ; dịch vụ thư viện; cung cấp các 
phương tiện cho việc giải trí, triển lãm, hòa nhạc, buổi trình diễn, các chương trình trình 
diễn, các trò thể thao, các trò chơi, hoạt động giải trí và văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; dịch vụ cắm trại trong kỳ nghỉ để giải trí; cung cấp thông tin liên quan đến giáo 
dục, giải trí, vui chơi, thể thao và văn hóa; giải trí trên truyền hình và đài phát thanh; sản 
xuất các chương trình đài phát thanh và truyền hình; sản xuất phim và viđêô; cho thuê 
phim chiếu bóng, phim điện ảnh, băng viđêô, đĩa laze, đĩa viđêô và đĩa viđêô đang năng 
kỹ thuật số; cho thuê máy ghi âm; cho thuê đồ trang trí các buổi diễn và sân khấu; trường 
học cho trẻ nhỏ; câu lạc bộ và phòng chơi có lắp thiết bị nghe nhìn và thiết bị để hát; 
phòng chơi trò chơi và phòng riêng để giải trí; tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; rạp xiếc; các 
khóa đào tạo về thư tín; các dịch vụ của người làm trò tiêu khiển; tổ chức triển lãm phục 
vụ mục đích văn hóa hay giáo dục; sòng bạc; hướng dẫn về thể dục; cung cấp các tiện 
nghi bảo tàng [giới thiệu, trưng bày]; dịch vụ xổ số và quay xổ số; địch vụ dàn nhạc; 
chuẩn bị các bữa tiệc (giải trí); dịch vụ viết kịch bản; dựng các vở kịch; vườn bách thú; 
dịch vụ ảnh kỹ thuật số; dịch vụ chế bản điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực 
tuyến từ mạng máy tính; biên dịch ngôn ngữ dấu hiệu; hướng nghiệp [tư vấn giáo dục 
hoặc đào tạo]; chụp ảnh vi phim; dịch vụ soạn nhạc; câu lạc bộ ban đêm; dịch vụ chụp 
ảnh; sản xuất phim ghi trên băng viđêô; cung cấp dịch vụ karaoke; cung cấp các ấn phẩm 
điện tử trực tuyến (không thể tải xuống được); xuất bản sách và tạp chí điện tử trực tuyến; 
thu băng viđêô; bãi chơi bowling; sân vận động hoặc sân có mái vòm để thi đấu bóng 
chày; chiếu phim trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử tương tác 
thông qua mạng máy vi tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện sức khỏe và thể 
lực); sản xuất phim, không bao gồm phim quảng cáo; giới thiệu phim; thông tin giáo dục; 
thông tin giải trí; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy vi tính; cho thuê 
các phương tiện và thiết bị trò chơi; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn (golf); 
xuất bản tài liệu, không bao gồm tài liệu quảng cáo; cung cấp các tiện nghi để tiêu khiển; 
thông tin tiêu khiển; cho thuê thiết bị nghe nhìn; cho thuê máy quay vi-đê-ô cầm tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; cho thuê phim chiếu bóng; cho thuê thiết bị chiếu sáng dùng 
cho nhà hát hoặc trường quay; cho thuê phim điện ảnh; cho thuê máy chiếu phim và phụ 
kiện; cho thuê bộ máy thu thanh và ti vi; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cho 
thuê thiết bị ghi âm thanh; cho thuê thiết bị thể thao, không bao gồm xe cộ; cho thuê sân 
bãi thể thao; cho thuê các thiết bị và vật dụng dùng cho sân vận động; cho thuê đồ trang 
trí sân khấu; cho thuê máy quay phim vi-đê-ô; cho thuê máy ghi cát-sét vi-đê-ô; cho thuê 
băng vi- ®ª-«; cho thuê đồ chơi; huấn luyện động vật; đào tạo thực hành (thao tác thử/thao 
diễn); dịch; tổ chức và tiến hành hội thảo (đào tạo); dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp vật 
liệu nghe nhìn, hình ảnh, chương trình truyền hình và phim điện ảnh thông qua mạng máy 
vi tính trực tuyến; cung cấp hình ảnh, âm thanh và vi-đê-ô thông qua mạng trực tuyến; 
cung cấp thông tin về các nhân vật; tất cả thuộc nhóm 41. 
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(210) 4-2013-26685 (220) 12.11.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Tím hồng, tím hồng nhạt 
(731) Nguyễn Thị Kim Cúc  (VN)

371 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình, dịch vụ thẩm mỹ viện (salon), dịch vụ tắm hơi, xoa bóp 
(massage); chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2013-26864 (220) 13.11.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) HIN SANG HONG COMPANY 
LIMITED   (HK) 
12/F, Yuen Long High Tech Centre, 11 
Wang Yip Street West, Yuen Long, New 
Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; chất bổ 
sung thảo dược; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế sử dụng trong thực 
phẩm và chất ăn kiêng cho người bị lao; chất bổ sung vitamin; trà thảo dược (dùng cho 
thực phẩm), đồ uống bổ dưỡng trên cơ sở thảo dược. 

 

Nhóm 30: Đường glucoza dùng cho thực phẩm; sáp ong dùng cho thực phẩm; sữa ong 
chúa dùng cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà có hương liệu trái cây. 

 

 
(210) 4-2013-26940 (220) 14.11.2013 

 

   

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.5.16; A5.5.20; 2.1.1; 2.5.2 

(591) Vàng, xanh tím, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Phước Lợi Sanh   (VN) 

606/21 quốc lộ 13, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả sấy khô và đóng hộp (đã qua chế biến); thịt động vật không còn 
sống; sữa; xúc xích. 

 

Nhóm 30: Bắp rang bơ; cơm cháy; mì; bánh kẹo; trà (chè); cà phê. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước ép hoa quả; xi rô; nước có ga. 
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(210) 4-2013-28167 (220) 27.11.2013 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 25.1.25; 1.15.24; A5.5.20 

(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Trần Lê Minh Trang  (VN)

324 lô 4, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại.  
 

 
(210) 4-2013-29248 (220) 10.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và công nghệ Trí Việt  (VN) 

Số 372 đường Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học (như thiết bị đo lường, thiết bị chuẩn đoán (không 
dùng cho mục đích y tế), máy và dụng cụ thử nghiệm vật liệu, thiết bị hàn điện, thiết bị và 
dụng cụ quang học, thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ), kiểm tra và giảng dạy (mô 
hình giảng dạy - thiết bị).  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại thiết bị, máy móc, linh kiện khoa học kỹ thuật, công nghiệp 
(cụ thể là mua bán các loại máy và trang thiết bị cơ khí, thiết bị hàn điện, máy phát điện, 
thiết bị đo lường, mô hình trực quan dùng cho giáo dục đào tạo nghề cơ khí, ô tô, tàu 
thuỷ, điện, điện tử), giáo dục, dạy nghề và môi trường; mua bán ô tô, xe máy và linh kiện 
vật tư thay thế.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các loại máy công cụ, máy cơ khí, thiết bị 
khoa học kỹ thuật, công nghiệp, giáo dục, dạy nghề và môi trường; dịch vụ sửa chữa, bảo 
dưỡng ô tô, xe máy.  

 

 
(210) 4-2013-29402 (220) 12.12.2013 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen, xanh lá cây, 

trắng, hồng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thành Thiệp  (VN) 

Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo lạc. 
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(210) 4-2013-29403 (220) 12.12.2013 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 8.1.25; A11.3.4; 5.5.2 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, hồng, xanh 
lá cây 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thành Thiệp   (VN) 

Xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh cáy. 
 
 

(210) 4-2013-29722 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.13.25 
(731) FELICA NETWORKS, INC.  (JP) 

1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
141-0032, Japan 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy in vé tự động; máy phát hành vé vào cửa; máy bán vé tự động, máy bán vé 
đi lại tự động; máy bán hàng tự động; máy bán hàng tự động được trang bị với nhà cung 
cấp thẻ cho các dữ kiệu mã hóa tích hợp thẻ chip mạch và thẻ từ; máy điểu khiển đậu xe 
(máy công cụ để di chuyển xe tới vị trí đậu xe trong khu giữ xe) 

 

Nhóm 09: Hệ thống thẻ không tiếp xúc, bao gồm một thẻ tín dụng có kích thước thẻ ứng 
với một vi mạch và pin điện mà chúng có thể được đọc bởi một thiết bị đọc không tiếp 
xúc, như các vé điện tử, các thẻ tín dụng và thẻ nhận dạng; phần mềm đã được ghi để phát 
triển hệ thống tiền tệ điện tử, hệ thống vé điện tử, hệ thống bảo mật văn phòng nhà ở, hệ 
thống thẻ hội viên / thẻ nhận dạng và hệ thống thưởng điểm; thiết bị phát thẻ tự động được 
trang bị với đầu ghi vào thẻ những dữ liệu đã được mã hóa trong các vi mạch trên thẻ hay 
trên các thẻ từ; thẻ có vi mạch tích hợp, thẻ nhận dạng điện tử để dùng cho việc trả phí 
cho những dịch vụ; đồng hồ đo thời gian đỗ xe; thẻ hội viên được gắn những vi mạch tích 
hợp; vé tàu hỏa đã trả tiền trước được gắn các vi mạch tích hợp; thẻ điện tử được mã hóa 
có chứa vé và thẻ ra vào và thẻ lên máy bay được mã hóa điện tử, tất cả sử dụng cho giao 
thông vận tải; chương trình phần mềm biểu diễn tự động (đã được ghi) dùng cho các nhạc 
cụ điện tử; thẻ vi mạch tích hợp trống; thẻ quang; thẻ từ; máy quay hình; đầu đọc thẻ có vi 
mạch; điện thoại di động; máy quay phim; hệ thống vận hành bằng đồng xu dung cho 
máy thu hình; máy nhạc, máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; máy đọc đĩa compắc; 
đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; 
chương trình máy vi tính đã ghi sẵn dùng cho chức năng thu thập và chức năng thanh toán 
bằng thẻ tín dụng, tiền điện tử và thông tin điểm; máy vi tính; thẻ vi mạch tích hợp không 
tiếp xúc dùng để ra vào cửa và kiểm soát thoát hiểm với thiết bị đọc đầu cuối; thẻ vi mạch 
tích hợp không tiếp xúc với thiết bị đọc đầu cuối; bộ nối, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị mã 
hóa dữ liệu hoặc chương trình vào thẻ từ và thẻ vi mạch tích hợp; ổ đĩa cho máy vi tính; 
pin khô; bình ắc quy; máy biến áp điện; dây điện; các mạch điện tử và đĩa CD-ROM được 
mã hóa với các chương trình hoạt động tự động cho nhạc cụ điện tử; máy điện tử để trao 
đổi dữ liệu với thẻ tích hợp vi mạch được trang bị với vi mạch tích hợp hoặc bộ vi xử lý; 
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xuất bản phẩm điện tử trong lĩnh vực tích hợp vi mạch và điện thoại di động có thể tải 
xuống được; nhãn điện tử cho hàng hóa; máy sao chụp tĩnh điện; thẻ tích hợp vi mạch 
được mã hóa dùng cho các máy mua bán hàng tự động; máy mã hóa và máy đọc dùng cho 
thẻ tích hợp vi mạch được mã hóa bao gồm thẻ trả trước; máy mã hóa dùng cho thẻ tích 
hợp vi mạch; kính râm; chương trình trò chơi trên máy tính; thiết bị ở trạm xăng, cụ thể là 
bơm pha chế có đồng hồ đo dùng ở trạm xăng và dùng cho thiết bị đo xăng; mô-đun thẻ 
tích hợp vi mạch dùng cho thiết bị đầu cuối; thẻ tích hợp vi mạch; thẻ tích hợp vi mạch 
được mã hóa với các chương trình máy tính dùng để gửi và ghi lại thông tin tín dụng; thẻ 
tích hợp vi mạch cho phát thanh truyền hình vệ tinh tiếp nhận thiết bị đầu cuối; thẻ tích 
hợp vi mạch cho thiết bị đầu cuối thông tin liên lạc vệ tinh; thẻ tích hợp vi mạch để dận 
dạng người; chứng minh thư điện tử được mã hóa với thẻ tích hợp vi mạch; mạch tích hợp; 
mạch tích hợp được mã hóa với chương trình máy tính cho phép tương tác của thẻ tích hợp 
với mạch, máy móc cho điểm của hệ thống bán hàng, và đầu đọc thẻ; máy hát tự động; 
máy để mã hóa và giải mã hồ sơ của thẻ từ trả trước và thẻ tích hợp vi mạch; thẻ từ, thẻ 
quang học và thẻ tích hợp vi mạch để mã hóa thông tin; modem; chuột, thiết bị xử lý dữ 
liệu; máy chiếu phim; thiết bị dẫn đường cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); dụng cụ hàng 
hải; máy tính xách tay; cáp quang; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy chụp 
ảnh; thiết bị điện báo truyền ảnh; chương trình trò chơi trên máy tính dùng cho cá nhân; 
máy thu thanh; băng ghi hình; đĩa ghi hình; thiết bị ghi âm truyền thông được mã hóa với 
các chương trình máy tính bằng thẻ tín dụng, tiền điện tử, và các điểm thông tin chức 
năng thu nhận và chức năng thanh toán; thiết bị ị ghi âm truyền thông bao gồm mạch điện 
tử, đĩa từ, băng từ, thẻ tích hợp vi mạch; đĩa quang, đĩa quang từ, đĩa compắc (CD-
ROMs), đĩa đa năng kỹ thuật số (DVD) tất cả được mã hóa với dữ  liệu thoại, âm thanh 
điện thoại cầm tay và âm nhạc; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; máy quét (thiết bị xử lý dữ 
liệu); thẻ thông minh, thẻ tích hơp; đĩa ghi âm thanh; cáp viễn thông; điện thoại; thiết bị 
thu hình; thiết bị ghi thời gian; điện thoại hình; máy để bỏ phiếu; thiết bị xử lý văn bản, 
máy (cây) rút tiền ATM. 

 

Nhóm 35: Thúc đẩy bán hàng của những người khác bằng cách phân phối phiếu giảm giá; 
tổ chức các chương trình giảm giá cho những người tham gia thông qua việc sử dụng thẻ 
hội viên; đại lý quảng cáo; phân tích và hướng dẫn việc điều hành kinh doanh; dịch vụ đặt 
mua báo cho người khác; bán đấu giá; điều hành kinh doanh khách sạn; dịch vụ thúc đẩy 
kinh doanh cụ thể là nhập, quản lý, lưu trữ và xóa điểm của thẻ tích điểm được trang bị vi 
mạch tích hợp sử dụng cho việc xúc tiến, phân phối hàng hóa và cung cấp dịch vụ; dịch vụ 
văn phòng cho việc nhập dữ liệu lên mạch tích hợp; văn phòng giới thiệu việc làm; dịch 
vụ chức năng văn phòng, cụ thể quản lý tài liệu hoặc bằng từ; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ thúc đẩy kinh doanh, cụ thể là phát hành tem thương mại; dịch vụ thúc đẩy 
kinh doanh, cụ thể là phát hành, quản lý và hủy thẻ tích điểm được trang bị vi mạch tích 
hợp sử dụng cho việc xúc tiến, phân phối hàng hóa và cung cấp dịch vụ; nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ chức năng văn phòng, 
cụ thể là quản lý tư liệu bằng máy tính, đánh máy thuê, dịch vụ sao chụp; cung cấp thông 
tin tuyển dụng lao động; dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là cung cấp thông tin về 
doanh số bán hàng; cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; dịch vụ 
quản lý kinh doanh cụ thể là tiếp nhận hoặc hướng dẫn khách trong các tòa nhà; cho thuê 
máy bán hàng tự động; cho thuê máy và thiết bị vặn phòng, như máy đánh chữ, máy sao 
chụp; xử lý văn bản; dịch vụ tốc ký; quảng cáo trên truyền hình; dịch vụ ghi chép lại; dịch 
vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo;  dịch vụ kế toán., 

 

Nhóm 36: Thu tiền khí đốt hoặc tiền điện; bảo hiểm phi nhân thọ; thanh toán tiền mua 
hàng hay mua dịch vụ bằng thẻ tín đụng có vi mạch, bằng thẻ trả trước có vi mạch, các 
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thẻ tín dụng và  hoặc các thẻ trả trước được trang bị các vi mạch nằm trong các điện thoại 
di động; môi giới mua và bán các tòa nhà; môi giới mua và bán đất; môi giới cho thuê các 
tòa nhà; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; thu tiền, quản lý và hủy chức 
năng thẻ tín dụng, chức năng thẻ trả trước cho các điện thoại di động được trang bị các 
mạch vi điện tử; vận động đóng quỹ từ thiện; điều chỉnh các đơn xin được trả tiền bảo 
hiểm phi nhân thọ; phê duyệt tiền điện tử theo ủy quyền của những khách hàng dùng thẻ 
tín dụng có vi mạch; điều tra lịch sử tín dụng của công ty; bảo lãnh tín dụng cho các thẻ 
có vi mạch với chức năng chi trả phí vận chuyển, chức năng cho vay tín dụng, chức năng 
dùng tiền mặt, chức năng lưu trữ tại chỗ và chức năng đặc cách; đổi tiền; tính toán lãi xuất 
bảo hiểm ưu đãi; phát hành các thẻ trả trước có khả năng chi trả; phát hành, quản lý và 
phê duyệt các thẻ tín dụng có vi mạch và các thẻ trả trước có vi mạch; phát hành cổ phiếu 
có giá; định giá đồ trang sức; quản lý đất đai; cho thuê đất; thuê hoặc cho thuê các tòa 
nhà; ký gửi những đồ vật quý giá; môi giới bảo hiểm nhân thọ; bảo lãnh phát hành bảo 
hiểm nhân thọ; quản lý các căn hộ cho thuê; bảo lãnh phát hành bảo hiểm phi nhân thọ; 
cung cấp thông tin về các khoản phải trả bằng thẻ tín dụng và tiền điện tử; cung cấp thông 
tin về phê duyệt tiền tệ cho các thành viên thuê bao tiền điện tử; cung cấp thông tin tài 
chính về các tòa nhà hoặc đất đai; cung cấp thông tin thị trường chứng khoán; mua và bán 
các tòa nhà; mua và bán đất; định giá bất động sản; cho thuê các máy rút tiền hoặc các 
máy rút tiền tự động; cho thuê các máy đếm hay xử lý tiền giấy và tiền xu; lưu giữ các đồ 
quý bao gồm chứng chỉ tài chính và các kim loại quý; định giá các xe ô tô đã qua sử dụng. 

 
Nhóm 38: Phát thanh truyền hình và truyền tải cho các chương trình xem truyền hình trả 
trước; dịch vụ truyền hình cáp, thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên 
lạc bằng máy fax; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch 
vụ viễn thông); dịch vụ thư điện tử; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; hãng thông 
tấn; phát chương trình phát thanh cho thuê thiết bị viễn thông; truyền qua vệ tinh; dịch vụ 
tổ chức hội nghị qua điện thoại; thông tin liên lạc điện thoại bằng thẻ bao gồm thẻ tích 
hợp vi mạch và thẻ từ được trang bị chức năng danh bạ điện thoại; phát thanh truyền hình. 

 

Nhóm 39: Đại lý hoặc dịch vụ liên lạc cho các hợp đồng du lịch không bao gồm hợp đồng 
chỗ ở; vận tải hàng không; dịch vụ làm thủ tục tại sân bay; đặt tuyến giao thông vận tải du 
lịch cho việc phát hành vé du lịch điện tử; phát hành vé du lịch điện tử; cho thuê tàu; vận 
chuyển bằng tàu thuyền; cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; bốc dỡ hàng hóa; phân phối điện; 
môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ phân phối khí; phân phối nhiệt; quản lý các bãi đỗ xe « 
tô; đóng gói hàng hoá; cung cấp bãi đỗ xe ô tô; cung cấp thông tin tình hình giao thông và 
đường bộ; cung cấp các trạm thu phí trên đường; cung cấp phương tiện neo đậu tàu 
thuyền; vận tải đường sắt; trục vớt tàu; dịch vụ chuyển nhà; cho thuê máy bay; cho thuê 
xe đạp; cho thuê tủ đông dùng trong gia đình; cho thuê máy và thiết bị làm lạnh, cho thuê 
thiết bị trạm xăng (không cho sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô); cho thuê hệ thống bãi đậu 
xe cơ khí; cho thuê tủ lạnh và đông lạnh dùng trong gia đình; cho thuê kho; cho thuê xe 
lăn; cho thuê máy đóng gói, máy bao gói; dịch vụ dẫn hướng trên tàu (hoa tiêu); dịch vụ 
xếp hàng vào kho; dịch vụ hành trình du lịch tham quan có hướng dẫn hoặc hộ tống; cung 
cấp nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. 

 

Nhóm 41: Các công viên giải trí; triển lãm động vật (tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục hoặc văn hoá); triển lãm nghệ thuật; cho thuê sách; đặt vé xem các buổi biểu diễn và 
các trò chơi; đặt chỗ xem các buổi biểu diễn và trò chơi; cung cấp các phương tiện giải trí 
cho công chúng sử dụng; sản xuất các chương trình phát thanh hay truyền hình; các dịch 
vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính; cung cấp các khu vui chơi 
giải trí cho công chúng sử dụng, dịch vụ phiên dịch; chiếu phim; sản xuất phim hoặc phát 
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hành phim; tổ chức, quản lý hoặc bố trí vui chơi giải trí, không bao gồm phim, trình diễn 
kịch, biểu diễn âm nhạc, thể thao và đua ô tô; tổ chức hoặc bố trí các cuộc hội thảo; tổ 
chức hoặc bố trí các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc đua xe đạp (mục đích giải 
trí); tổ chức, quản lý  các cuộc đua thuyền (mục đích giải trí); tổ chức, quản lý các cuộc 
đua ngựa (mục đích giải trí); tổ chức các cuộc đua xe nhỏ (mục đích giải trí); nhiếp ảnh; 
lập lịch hoặc quảng cáo chiếu phim, các buổi biểu diễn, các vở kịch, hoặc các buổi biểu 
diễn âm nhạc (mục đích giải trí), triển lãm thực vật (tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục hoặc văn hoá); biểu diễn sống động; biểu diễn âm nhạc; dàn dựng các chương trình 
phát thanh hoặc truyền hình, dàn dựng phim trên băng video trong các lĩnh vực giáo dục, 
văn hóa, vui chơi giải trí thể thao, không cho các chương trình phim, phát thanh, truyền 
hình và không để quảng cáo và công khai; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp 
phương tiện phòng ốc âm thanh, chiếu phim; cung cấp các sân bóng chày (các cơ sở vui 
chơi giải trí); cung cấp các khu chơi bô-ling, cung cấp các khu casino; cung cấp các khu 
chiếu phim ảnh; cung cấp các bộ phim không cho tải về và các chương trình truyền hình 
phải mất phí cho mỗi lần xem qua các kênh truyền hình; cung cấp ấn phẩm điện tử trực 
tuyến (không thể tải về); cung cấp các khu chiếu phim, biểu diễn, kịch, âm nhạc hoặc giáo 
dục đào tạo; cung cấp chơi golf, cung cấp các khu tập thể dục; cung cấp các khu karaoke; 
cung cấp các khu giải trí; cung cấp các sân trượt băng [các khu vui chơi giải trí]; cung cấp 
các dốc trượt tuyết (các cơ sở vui chơi giải trí); cung cấp các khu thể thao; cung cấp các 
bể bơi; cung cấp sân tennis (các khu vui chơi giải trí); cung cấp các khu việt dã; xuất bản 
sách; thư viện tài liệu tham khảo văn học và hồ sơ thời sự; cho thuê máy và thiết bị quay 
phim; cho thuê máy móc và thiết bị vui chơi giải trí; cho thuê máy ảnh; cho thuê phim 
chiếu bóng; cho thuê máy và thiết bị chơi game; cho thuê băng từ ghi hình ảnh; cho thuê 
nhạc cụ; cho thuê phim ảnh; cho thuê các bức tranh và tác phẩm thư pháp; cho thuê phim 
ảnh dương bản; cho thuê máy phát thanh; cho thuê băng từ ghi âm thanh và máy ghi âm; 
cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê tivi; cho thuê đồ chơi; dịch thuật. 

 
Nhóm 42: Chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu các chương trình máy tính (không phải 
là chuyển đổi vật lý); thiết kế kiến trúc; lập trình máy tính; cho thuê máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tạo ra và 
duy trì trang web cho người khác; thiết kế công nghiệp; thiết kế kết nối, cụm cáp, vi mạch 
tích hợp và các linh kiện của chóng; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng cụ, bao gồm cả bộ 
phận của chúng, hoặc hệ thống bao gồm các máy, thiết bị và dụng cụ như vậy; thiết kế, 
lập trình và duy trì các chương trình máy tính cho việc phê duyệt tín dụng và tiền điện tử, 
và thu thập thông tin điểm; nghiên cứu địa chất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; đo đạc đất 
đai; bảo trì phần mềm máy tính; phát triển các chương trình máy tính cho mục đích kiểm 
tra sự cố cho máy bán vé xe lửa tự động, máy kiểm tra vé tàu tự động, máy điều chỉnh vé 
tàu tự động, máy bán vé đi lại tự động, máy in và phát hành vé tàu, máy bán thẻ tự động 
để mua vé tàu và máy công bố thẻ dùng để mua vé tàu. 

 
Nhóm 45: Tư vấn bảo vệ tài sản và người (vệ sĩ); tư vấn và cung cấp thông tin bảo vệ tài 
sản; dịch vụ tang lễ; bảo vệ các tòa nhà và các cơ sở trực thuộc, bảo vệ tài sản, bảo vệ tài 
sản và người thông qua internet; bảo vệ tài sản bằng thẻ có gắn vi mạch tích hợp trong 
việc bồi thường khi cung cấp dịch vụ; bảo vệ các cơ sở vật chất bằng truyền thông qua 
thiết bị máy tính đầu cuối; hệ thống giám sát truy cập và an ninh văn phòng, toà nhà, và 
bãi đậu xe, sử dụng thẻ có gắn vi mạch (giám sát thiết bị báo trộm và cảnh báo an ninh); 
bảo vệ văn phòng, tòa nhà và bãi đỗ xe bằng thẻ có gắn vi mạch; bảo vệ người; điều tra 
hoặc giám sát trên các hồ sơ gốc; giới thiệu đối tác hôn nhân hoặc dịch vụ hẹn hò; quan 
sát và bảo vệ các cơ sở vật chất bằng các hệ thống quan sát từ xa, vệ sỹ bảo vệ cá nhân; 
cung cấp không gian ngôi mộ, hoặc nhà mồ; cung cấp thông tin về bảo vệ tài sản và người 
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qua internet; cung cấp thông tin về bảo vệ tài sản bằng kênh thông tin trên thiết bị máy 
tính đầu cuối; cung cấp thông tin về bảo vệ con người và các hình thức bảo vệ khác; phê 
duyệt việc chuẩn bị cấp phát thẻ nhận dạng có gắn vi mạch (tư vấn an ninh). 

 

 
(210) 4-2013-29740 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.1; 1.15.23; 21.3.1; 20.5.7 
(731) 1. TAN MEOW LEONG   (SG) 

73 Ubi Road 1, #06-56, Oxley Bizhub, 
Singapore 408733  
2. SERENE KEE LECK LING   (SG) 
73 Ubi Road 1, #06-56, Oxley Bizhub, 
Singapore 408733  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị tạo rung dùng để lắc các mẫu thí nghiệm (sử dụng trong lĩnh vực kỹ 
thuật); máy lắc dùng trong phòng thí nghiệm (sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật); bộ 
khuyếch đại âm thanh; thiết bị tách bằng cách rung dùng trong phòng thí nghiệm (sử 
dụng trong lĩnh vực kỹ thuật); thiết bị thử va đập, không dùng cho mục đích y tế, dùng để 
thử nghiệm nhằm mô phỏng sự va đập trong điều kiện sử dụng, bộ định chuẩn va đập 
dùng để đo sự va đập trong điều kiện sử dụng. 

 
 

(210) 4-2013-29749 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.2; A24.15.8 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sao Sáng  (VN) 

165/1 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

 

(511)   Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giải trí; cung 
cấp tiện nghi thể thao; cung cấp tiện nghi giải trí; cung cấp dịch vụ hát Karaoke.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du 
lịch; cho thuê thiết bị nấu ăn.  

 

 
(210) 4-2013-29763 (220) 16.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MASTER LOCK COMPANY LLC  
(US) 
137 W. Forest Hill Avenue, P.O. Box 
927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
U.S.A  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 06: Khóa kim loại hình chữ U; khóa cửa ra vào bằng kim loại; bộ phận kim loại 
của cửa ra vào, cụ thể là khóa cửa và chìa khóa cửa; then cài cửa ra vào bằng kim loại; 
chốt kim loại bảo vệ cửa (dạng xích); các bộ phận kim loại dùng để bảo vệ cửa sổ, gồm 
thanh kim loại bảo vệ và giá đỡ cho nó; các bộ phận kim loại của cửa sổ, cụ thể là: khung 
cửa, khóa khung kính trượt lên xuống của cửa sổ, ròng rọc của cửa sổ, màn cửa sổ, cửa 
chớp và ngưỡng cửa; khóa kim loại dùng cho xe moóc; khóa xe mô tô và xe xcu-tơ (xe 
ga) bằng kim loại; các vật dụng dùng để giữ cố định làm bằng kim loại; cửa ra vào bằng 
kim loại; cửa ra vào ga-ra bằng kim loại và cửa cuốn ga-ra (cửa ra vào) bằng kim loại; cửa 
ra vào chống bão bằng kim loại; giá đựng dụng cụ bằng kim loại không cần đỡ và lắp trên 
tường; giá gác (giữ) xe đạp bằng kim loại; giá cất giữ xe cộ bằng kim loại; giá đèo hàng 
cho xe ô tô chủ yếu làm bằng kim loại; hòm dạng hộp bằng kim loại; nhà kho chứa đồ cất 
trữ bằng kim loại; hàng rào mắt cáo bằng kim loại; khóa hành lý bằng kim loại; cửa sổ 
bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại và các bộ phận của nó; các kim loại thường và hợp 
kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại (co mái và tường) 
có thể di chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho thanh ray đường sắt; đồ sắt (hàng 
ngũ kim), các vật dụng nhỏ bằng kim loại (hàng ngũ kim); ống dẫn và ống bằng kim loại; 
các sản phẩm bằng kim loại, cụ thể là: khóa với thân khóa gồm các bản kim loại ép vào 
nhau (laminated), khóa móc cho bộ chuyển mạch bằng kim loại, khóa móc bằng kim loại 
(phần móc khóa được kéo lên khi mở), khóa cho cút nồi khí nén bằng kim loại, thẻ nhận 
dạng bằng kim loại, hộp đựng nhiều tầng bằng kim loại có bản lề để móc khóa bên ngoài, 
giá dạng hộp có nhiều ngăn bằng kim loại có nhiều móc để móc khóa móc (hộp chứa đồ 
bằng kim loại dùng để vận chuyển, chứa đồ lưu kho). 

 
Nhóm 12: Giá đèo hàng cho ô tô chủ yếu làm bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2013-29783 (220) 17.12.2013

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.4.4
(591) Đỏ, xanh tím đậm, xanh lá, tím, vàng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mai Hà Lan Samba  (VN) 

17/19 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc dành cho người, vải, đồ hộp, sữa, đường bánh kẹo và các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột, đồ uống.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; dạy nghề.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

Nhóm 44: Hoạt động chăm sóc sức khỏe người già. 
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(210) 4-2013-29846 (220) 17.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Đỏ, xám, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Trường Xuân 

Thịnh  (VN) 

Số 221, đường Hai Bà Trưng, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Phân phối sản phẩm, vận chuyển hàng hóa, phân phối nước.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, quán ăn tự phục vụ, đặt chổ ở khách sạn, dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống, dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2013-30006 (220) 18.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 26.1.1; A1.1.10; 5.3.11; 2.9.1; 
25.1.25; 26.3.1 

(591) Hồng, xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, 
đen 

(731) Võ Hoàng Nguyên  (VN) 

232/14 quốc lộ 13, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Giò (làm từ thịt); chả lụa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-30856 (220) 27.12.2013 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; A5.3.15; 3.7.16; 26.1.2; A6.3.13 
(591) Trắng, đen, xám, xanh lá cây, xanh nước 

biển, vàng 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ chế biến nông 

sản thực phẩm an toàn Liên 

Nghĩa  (VN) 

Lô 52 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm sơ chế, chế biến: rau, quả, thịt, cá.  
 

Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi, hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ, rau tươi; quả tươi; thịt; cá, phân bón.  
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(210) 4-2014-00284 (220) 06.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 14.1.13; A14.1.15 
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hồng Thảo   (VN) 

333 đại lộ Bình Dương, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy hai bánh như: xích (sên); líp (ổ bánh răng); đĩa bánh 
răng; săm xe (ruột xe); lốp xe (vỏ xe). 

 
 

(210) 4-2014-00360 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím than 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2014-00361 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá đậm 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2014-00362 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, dược phẩm dùng cho người.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
578 

(210) 4-2014-00363 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Tím hồng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, dược phẩm dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2014-00364 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Vàng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, dược phẩm dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2014-00365 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá đậm, xanh dương 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-00366 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-00367 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-00368 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  

 

 
(210) 4-2014-00369 (220) 07.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh biển 
(731) Công ty TNHH công nghệ sinh 

học dược NA NO GEN  (VN) 

Lô I-5C, khu Công nghệ cao, phường 
Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; dược phẩm dùng cho người; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho 
em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật.  
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(210) 4-2014-00440 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 5.7.21; 5.3.20; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Liên hiệp câu lạc bộ năng 

xuất cao Phước Lộc  (VN) 

ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tiêu hạt. 
 

 
(210) 4-2014-00467 (220) 08.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) FLOWCRETE GROUP LIMITED   (GB)
The Flooring Technology Centre, Booth 
Lane, Moston, Sandbach, Cheshire, 
CW11 3QF, United Kingdom 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp chưa chế biến, chất dẻo tổng hợp gồm vật liệu khoáng sản; nhựa 
nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn chưa chế biến, nhựa chưa chế biến ở dạng bột, lỏng hoặc bột 
nhão; nhựa chưa chế biến ở dạng bột, lỏng hoặc bột nhão gồm vật liệu khoáng sản; màng 
chống thấm ở dạng hóa chất lỏng dùng trong xây dựng. 

 

Nhóm 02: Sơn, véc-ni và sơn mài; sơn, véc-ni và sơn mài gồm vật liệu khoáng sản; chất 
phủ bề mặt để bảo vệ và trang trí; chất phủ bề mặt để bảo vệ và trang trí gồm vật liệu 
khoáng sản; chế phẩm màu, chế phẩm nhuộm và sơn; vật liệu để phủ sàn (không bằng 
kim loại) gồm sơn, véc-ni và sơn mài. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, vật liệu làm sàn không bằng kim loại; sàn dùng 
trong công nghiệp và thương mại không bằng kim loại; vật liệu phủ [vật liệu xây dựng phi 
kim loại]; vật liệu phủ và hoàn thiện sàn [vật liệu xây dựng phi kim loại]; vật liệu hoàn 
thiện sàn bằng chất dẻo; lớp láng sàn và vật liệu của chúng; vật liệu kết dính cho lớp láng 
nền; polime dùng cho lớp láng nền bằng cát để nâng cấp; vật liệu liên kết cho lớp láng 
sàn; bê tông; bê tông dùng cho sàn; xi măng và sản phẩm có tính kết dính như xi măng; 
vữa dùng cho sàn; vữa lỏng để trát kẽ hở; vật liệu làm sàn chống vi khuẩn không bằng 
kim loại; vật liệu làm sàn bằng đá mài liền khối; vật liệu làm sàn chống tĩnh điện không 
bằng kim loại; vật liệu làm sàn diệt sinh vật không bằng kim loại; sàn bằng pôliurêtan 
(nhựa tổng hợp); vật liệu làm sàn chịu hóa chất không bằng kim loại; tấm lát sàn bãi đỗ xe 
không bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa sàn và sàn bằng chất dẻo; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa sàn dùng trong công nghiệp và thương mại; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2014-00605 (220) 09.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 17.2.25; A26.4.24 
(731) Cơ sở thu mua thanh long 

Q68  (VN) 

Km 12, thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, 
huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 
Thuận  

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; củ của cây hoa; hạt giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản.  
 

 
(210) 4-2014-00798 (220) 10.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Hoàng Hà  (VN) 

Số 25 lô 9 Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, mũ nón; hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng 
cáo hoặc thương mại; xuất nhập khẩu quần áo. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang; dịch vụ vẽ mốt quần áo; tạo dáng kiểu dáng công 
nghiệp. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-01349 (220) 17.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) Kiều Văn Tuấn  (VN) 

773 Cách Mạng Tháng 8, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị 
văn phòng; thương mại điện tử cụ thể là: mua bán điện thoại di động, máy vi tính, linh 
kiện điện tử viễn thông. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động; sữa chữa thiết bị điện tử. 
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(210) 4-2014-01549 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-01579 (220) 20.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.6.1; A3.6.25; 1.15.15; 2.9.4 
(591) Vàng, đen, trắng, nâu 
(731) Phạm Lâm Phúc  (VN) 

Phòng 7.01 lô 6, chung cư Phú Thọ, 
phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-01690 (220) 21.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A1.1.10; 1.15.23; A1.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH IN DI CO  (VN)

07 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được 
làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 10: Vật liệu khâu vết thương; các thiết bị, dụng cụ và đồ y tế. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; dịch vụ chức năng văn phòng. 
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá. 
 

Nhóm 41: Đào tạo. 
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Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; nghiên cứu và báo cáo 
trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích 
y học.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; tư vấn về sử dụng thuốc. 
 

 
(210) 4-2014-01746 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.10 
(591) Cam 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng Việt Đức  

(VN) 

Tầng 9, tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái 
Tông, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng kim loại; nhôm, 
khung kim loại dùng cho xây dựng, nhôm thanh định hình sơn tĩnh điện. 

 

Nhóm 19: Thuỷ tinh dùng trong xây dựng bao gồm nhưng không giới hạn bởi kính tấm, 
kính nổi, kính an toàn, kính cán, kính ngăn cách dùng trong xây dựng, vách kính lớn cho 
các toà nhà cao tầng có liên kết với hợp kim nhôm, kính cách âm cách nhiệt, kính dùng 
cho cửa, tấm lát và ngói bằng thuỷ tinh; hạt thuỷ tinh dùng để đánh dấu đường thuộc 
nhóm này; cửa nhựa, khung cửa không bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu lửa không 
làm bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch kinh doanh; dịch vụ bán buôn, 
bán lẻ và phân phối vật liệu xây dựng, kính xây dựng, thiết bị vệ sinh, đồ gỗ và các dụng 
cụ văn phòng; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như thanh bằng kim loại, khung 
trần bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, tấm ốp bằng kim loại, phụ kiện bằng kim 
loại dùng cho nội thất, vật liệu xây dựng phi kim loại, lan can, ván sàn, gạch, thạch cao, 
máy móc thiết bị gia công nhôm thanh, máy móc thiết bị ngành nông nghiệp và máy móc 
thiết bị đùn ép nhôm, máy móc dùng cho ngành xây dựng, máy gia công cửa bằng kim 
loại và phi kim loại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các bất động sản khác; tư 
vấn đầu tư.  

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; xây dựng công trình giao 
thông; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; sửa chữa và lắp đặt nhà cửa; các dịch 
vụ liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền 
tải; các dịch vụ về công việc chuyên môn hoá trong lĩnh vực xây dựng; dịch vụ về cách 
điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị xây 
dựng; cho thuê thiết bị xây dựng, trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ vẽ đồ hoạ; thiết 
lập bản vẽ công nghiệp; kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ tư vấn, 
nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thiết kế 
xây dựng.  
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(210) 4-2014-01824 (220) 22.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.17.11; 3.9.1; A25.7.7; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời, vàng, đen, xám, 

xanh dương nhạt 
(731) Hợp tác xã Hương Biển  (VN)

Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện 
Phú Tân, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; các loại khô cá như khô cá khoai, khô cá cơm, khô cá mai, khô cá 
đù; mực khô; tôm khô ruốc.  

 

(210) 4-2014-02188 (220) 27.01.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(731) Đỗ Đình Hải  (VN) 

Số 135 đường Kinh Bắc 5, phường Kinh 
Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-02205 (220) 27.01.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Trần Hùng  (VN) 

B4, Lô 10, khu đô thị mới Định Công, 
phườn Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí nhà (tranh, ảnh, khung tranh, khung ảnh, rèm, móc treo, 
giá treo, giá đỡ, đồng hồ, thảm), đồ nội thất (chăn, ga, gối, đệm, sô pha), đồ gia dụng 
(chảo, nồi, ấm đun nước, đệm hơi, ghế hơi, bình nước, bếp ga, bình giữ nhiệt), đồ điện tử 
(điều hòa, tủ lạnh, tivi, máy giặt, loa, đài, điện thoại, máy tính, máy vi tính, bộ lưu điện), 
đồ điện (ổ cắm, phích cắm, dây điện, đèn, đèn ngủ, bóng đèn, chụp đèn, máy phát điện), 
đồ điện gia dụng (đèn sưởi, quạt sưởi, lò sưởi, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy tạo độ 
ẩm, bàn là, quạt, máy sấy tóc, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, máy hút mùi, bếp ga, bếp từ, 
bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp nướng, lò vi sóng, máy rửa bát, cây nước nóng lạnh, bình 
nước nóng, túi chườm đa năng, máy lọc nước, máy trồng rau, máy pha cà phê, máy pha 
trà) đồ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế), đồ bơi (kính bơi, quần bơi, áo bơi, phao cứu sinh, ống 
thở, chân vịt, bịt tai, kẹp mũi), trang phục (quần áo, giầy, dép, xăng đan, mũ, nón, găng 
tay, cặp tóc, áo lót, quần lót, kính chống nắng), đồ bếp (cốc, chén, bát, đũa, thìa, dĩa, dao, 
thớt, kéo, chai, lọ, tủ bếp, hộp đựng thực phẩm, hộp đựng đồ, khay, giỏ đựng đồ), đồ tắm 
(tinh dầu, nước thơm, xà phòng, nến), đồ làm vườn (xẻng, quốc), võng, xe đạp, phụ kiện 
xe đạp, đồ chơi xe đạp, hoa, quả, thực phẩm, bánh, kẹo, thiệp, lịch, móc khóa, bật lửa, thú 
nhồi bông, thuyền bơm hơi, xuồng; quảng cáo; bán đấu giá; marketing; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2014-02235 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SEKIGUCHI CO., LTD.  (JP) 
2-11 Nishi-shinkoiwa 5-chome, 
Katsushika-ku, Tokyo Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa viđêô đã ghi và băng viđêô đã ghi; tệp tin hình 
ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và tài liệu học tập.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay.  
 

Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-02236 (220) 06.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) SEKIGUCHI CO., LTD.   (JP) 

2-11 Nishi-shinkoiwa 5-chome, 
Katsushika-ku, Tokyo Japan  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa viđêô đã ghi và băng viđêô đã ghi; tệp tin hình 
ảnh có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được.   

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và tài liệu học tập.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay.  
 

Nhóm 28: Búp bê; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trên truyền hình; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-02759 (220) 14.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) C.I.T. CORPORATION LIMITED   (TH)
1/5-6 Soi Nakkharat, Bumrungmuang 
Road, Klong Mahanak, Pomprab, 
Bangkok, 10100, THAILAND  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 11: Vòi nước và phụ kiện của vòi nước; vòi hoa sen và phụ kiện của vòi hoa sen; 
nút thoát nước (bộ phận của chậu rửa (la-va-bô) hoặc bồn tắm); ống thoát nước dưới mặt 
sàn; vòi xịt rửa (thiết bị cấp nước); ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; bộ 
chia nước (bộ phận của thiết bị cấp nước); chậu rửa; bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; phụ tùng 
an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-02793 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SAGE SOFTWARE ASIA PTE LTD  
(SG) 
8 Commonwealth Lane, #04-01, 
Singapore 149555  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư 

vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-02794 (220) 17.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) SAGE SOFTWARE ASIA PTE LTD  

(SG) 
8 Commonwealth Lane, #04-01, 
Singapore 149555  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; tư 

vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho 
thuê phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2014-03124 (220) 20.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.2.7; 18.3.23; A3.9.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thái Tú  (VN)

Kho 6, Lô O, 3A đường số 10, khu công 
nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 22: Vải dầu, vải nhựa, vải bạt, sợi dệt [sợi thô]; sợi dệt dạng thô. 
 

Nhóm 24: Vải thêu kim tuyến, gấm thêu kim tuyến; vải thô hồ cứng; vải in hoa; vải thưa; 
vải có viền tua; tơ lụa đamát, gấm vóc đamát; vải dệt sọc nổi; vải dệt từ vật liệu đàn hồi, 
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vải co giãn; vải; vải sử dụng trong ngành dệt; vải bằng sợi thuỷ tinh dùng trong ngành dệt; 
vải dệt kim; vải sợi dệt, vật liệu dệt; vải không dệt; vải tơ nhân tạo; lụa [vải]; vải dệt len, 
vải len dệt; vải xêfia [vải], phin mỏng xêfia [vải].  

 
Nhóm 25: Quần dài của trẻ em [trang phục]; quần áo lót phụ nữ [đồ vải]; quần áo, trang 
phục; bộ lót áo liền quần [quần áo], bộ quần áo lót may liền [trang phục]; quần đùi [quần 
áo], quần đùi [trang phục]; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau 
khi tắm, áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt; trang phục dệt kim; áo choàng; 
quần áo ngủ; quần lót, quần đùi; quần áo mặc bên trong; áo thun ngắn tay, áo phông ngắn 
tay, áo dệt kim ngắn tay; quần áo bó; đồng phục; áo gi lê, áo lót, áo chẽn không tay. 

 

 
(210) 4-2014-03393 (220) 25.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Xanh đen, đỏ gạch ngói, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại xây dựng trang 

trí nội thất G.S Việt Nam  (VN) 

141/13 đường số 17, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: giàn giáo bằng thép.  
 

Nhóm 09: Tủ điện.  
 

Nhóm 35: Bán buôn chuyên doanh giàn giáo xây dựng. 
 

Nhóm 37: Cho thuê, bán buôn chuyên doanh giàn giáo xây dựng.Trang trí nội thất văn 
phòng, nhà ở; xây dựng, sửa chữa nhà các loại, công trình đường sắt và đường bộ, công 
trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng khác; lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, 
lò sưởi và điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2014-03603 (220) 26.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) CAPSULE PHARMA PTE LTD   (SG) 

1 Kaki Bukit Road 1, #02-44 Enterprise 
One, Singapore 415934  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm (mỹ phẩm) để chăm sóc da; kem dùng khi bị hăm tã (mỹ phẩm 
không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bôi trơn cá nhân 
dùng cho mục đích y tế; thuốc đau cơ.  
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(210) 4-2014-03724 (220) 28.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CMYK  

(VN) 

12/12/26 đường 53, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi da; túi giả da; túi simili.  
 

Nhóm 22: Túi vải không dệt [bao tải] cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu có 
số lượng lớn; túi vải bố [bao bì, bao nhỏ] để bao gói; túi cotton [bao bì, bao nhỏ] để bao 
gói.  

 

 
(210) 4-2014-03747 (220) 28.02.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.11; 25.1.25; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Đại Tiến Mạnh  

(VN) 

Phòng 301/56 đường Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm.  
 

 
(210) 4-2014-03964 (220) 03.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Đỏ, xám, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nguyễn Bá   (VN) 

947/46/6 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp, mỹ phẩm, lương thực thực phẩm.  
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(210) 4-2014-03965 (220) 03.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.1.6; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nguyễn Bá    (VN) 

947/46/6 Cách Mạng Tháng Tám, phường
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất công nghiệp, mỹ phẩm, lương thực thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-04023 (220) 04.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch Hoàn 

Sơn Bình  (VN) 

Lô 120 đường An Thượng 2, phường Mỹ An,
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch trong lĩnh vực quảng cáo; lập các thống kê; báo cáo kế toán; 
xử lý văn bản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2014-04065 (220) 04.03.2014 

 

   

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A7.1.9; 7.1.1 

(591) Vàng, đỏ thẫm, đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần Rượu Bia Đà 

Lạt   (VN) 

Số 9, đường Dã Chiến, phường 11, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2014-04067 (220) 04.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 19.3.1; 26.15.3; 26.15.15 
(731) INNISFREE CORPORATION 

(MANUFACTURERS & 
MERCHANTS)   (KR) 
191, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm xức ngoài da; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; son môi; chế 
phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); kem ủ dưỡng tóc; nước hoa; kem dưỡng che khuyết 
điểm; chế phẩm tẩy trang; bột phấn trang điểm đựng trong hộp (mỹ phẩm); kem nền trang 
điểm; mặt nạ dạng kem dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh.  

 
 

(210) 4-2014-04069 (220) 04.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.3; 26.15.15; 19.3.1; A5.5.21 
(731) ETUDE CORPORATION 

(MANUFACTURERS & 
MERCHANTS)   (KR) 
191, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm xức ngoài da; mỹ phẩm bôi vào mí mắt; son môi; chế 
phẩm bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); kem ủ dưỡng tóc; nước hoa; kem dưỡng che khuyết 
điểm; chế phẩm tẩy trang; bột phấn trang điểm đựng trong hộp (mỹ phẩm); kem nền trang 
điểm; mặt nạ dạng kem dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; kem 
đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh.  

 
 

(210) 4-2014-04106 (220) 05.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH KAZE Việt Nam  

(VN) 

21 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng 
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế kiến trúc. 
 
 

(210) 4-2014-04189 (220) 06.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ansipa  (VN) 

H35/32A, K266 Hoàng Diệu, phường 
Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp đun không dùng điện. 
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(210) 4-2014-04288 (220) 06.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đại Hùng Hưng  

(VN) 

5/10 Lê Cảnh Tuân, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng, cụ thể như: búa, chày đập thịt, nồi 
xoong, chảo, đũa, muỗng, rÕ, kệ, khay đựng, gạt tàn, các loại móc treo; mua bán các thiết 
bị nội ngoại thất, cụ thể là: bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  

 
 

(210) 4-2014-04298 (220) 06.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 012492501 10.01.2014 EM 
(540) 

  

(731) RUFFINO S.R.L.   (IT) 
Piazzale I.L. Ruffino, 1, I-50065 
Pontassieve (Fi), Italia 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu vang. 
 
 

(210) 4-2014-04299 (220) 06.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 012492427 10.01.2014 EM 
(540) 

  

(731) RUFFINO S.R.L.   (IT) 
Piazzale I.L. Ruffino, 1, I-50065 
Pontassieve (Fi), Italia  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu vang. 
 
 

(210) 4-2014-04301 (220) 06.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.16; A3.9.24 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

thuỷ sản Minh Phú  (VN) 

Khu công nghiệp phường 8, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống. 
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(210) 4-2014-04334 (220) 07.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A6.3.4 
(591) Đen, xanh lá cây, da cam, xanh nước 

biển 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ nhựa 

Phú Hải  (VN) 

Khu 4, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 17: Các sản phẩm bằng nhựa dùng trong ngành giếng khoan như: bộ khóa nhấn 

gioăng đuôi hai cửa, bộ hút giếng đào, thiết bị hỗ trợ hút nước.  
 

Nhóm 20: Van nhựa hút sâu một cửa và càng hai cửa; van áp lực. 
 

 
(210) 4-2014-04348 (220) 07.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.4.1; 26.1.1 
(591) Đỏ cam, đen 
(731) 1. Công ty điện máy Phương 

Đông   (VN) 

Nhà số 9/2, khối 2 La Khê, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Tiến Hoài Thanh  

(VN) 

101 Phan Đình Giót, phường La Khê, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện. 

 

 
(210) 4-2014-04380 (220) 07.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 3.9.1 
(591) Cam, vàng, xanh nước biển, trắng. 
(731) Uỷ ban nhân dân thành phố 

Quy Nhơn  (VN) 

30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá đã lạng xương; thực phẩm chế biến từ cá. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chế biến từ cá, cá đã lạng xương.  
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(210) 4-2014-04400 (220) 07.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 21.1.17; 26.4.2; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ
(731) Công ty TNHH du lịch Thiên 

Niên Kỷ  (VN) 

Số 216 Đề Thám, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch theo đoàn; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ đặt 
vé du lịch; hướng dẫn khách du lịch và cho thuê xe.  

 
 

(210) 4-2014-04401 (220) 07.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Lê Ngọc Hiếu  (VN) 

Đội 11, thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su, que thử thai, quẻ thử rụng trứng, khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2014-04441 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn JOC 

Việt Nam   (VN) 

Số 2 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; quản lý dữ liệu bằng máy tính; hệ thống hóa thông tin 
thương mại điện tử vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; thông tin thương mại; dịch vụ giới 
thiệu hàng hoá nhằm mục đích thúc đẩy việc bán hàng; mua bán hàng hóa cụ thể là các 
sản phẩm quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2014-04445 (220) 10.03.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.9.15; 3.9.18; A3.9.24 

(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ME LON  (VN) 

Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến từ cá, tôm, mực. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
594 

(210) 4-2014-04446 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ME LON   (VN) 

Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến từ cá, tôm, mực. 

 

 
(210) 4-2014-04463 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17 
(731) Công ty TNHH may Hoàng 

Tuấn  (VN) 

Số 12, ngách 44, ngõ 252 Minh Khai, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc: quần, áo. 

 

 
(210) 4-2014-04466 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) 1. Nguyễn Thị Trúc Mai  (VN)

699/20 quốc lộ 1, khóm 3, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

2. Đoàn Lâm Ngọc Hiền   (VN) 

699/20 quốc lộ 1, khóm 3, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-04467 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Trúc Mai   (VN)

699/20 quốc lộ 1, khóm 3, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng   

2. Đoàn Lâm Ngọc Hiền   (VN) 

699/20 quốc lộ 1, khóm 3, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng    

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
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(210) 4-2014-04481 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) VIET HUONG TRADING COMPANY 
LIMITED   (HK) 
Viet Huong Building, 28 Hoi Wah Road, 
Tuen Mun, New Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); mì ăn liền; nước xốt và nước xốt trộn tiện lợi cho mì sợi, mì 
ống hoặc cơm; hương liệu hoặc chất làm tăng hương vị cho cháo, mì sợi, mì ống hoặc 
cơm; chất phụ gia và hương liệu cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-04483 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 3.9.16 
(731) VIET HUONG TRADING COMPANY 

LIMITED   (HK) 
Viet Huong Building, 28 Hoi Wah Road, 
Tuen Mun, New Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); mì ăn liền; nước xốt và nước xốt trộn tiện lợi cho mì sợi, mì 
ống hoặc cơm; hương liệu hoặc chất làm tăng hương vị cho cháo, mì sợi, mì ống hoặc 
cơm; chất phụ gia và hương liệu cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-04484 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.1; 26.1.1 
(731) VIET HUONG TRADING COMPANY 

LIMITED   (HK) 
Viet Huong Building, 28 Hoi Wah Road, 
Tuen Mun, New Territories, Hong Kong 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 30: Nước xốt (gia vị); mì ăn liền; nước xốt và nước xốt trộn tiện lợi cho mì sợi, mì 
ống hoặc cơm; hương liệu hoặc chất làm tăng hương vị cho cháo, mì sợi, mì ống hoặc 
cơm; chất phụ gia và hương liệu cho thực phẩm. 
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(210) 4-2014-04520 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86/059,830 09.09.2013 US 

86/097,149 21.10.2013 US 
(540) 

  

(731) SITECORE CORPORATION A/S  
(DK) 
Vester Farimagsgade 3, 5 Copenhagen, 
Denmark V1606 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là, phần mềm máy tính để quản lý nội dung trực 

tuyến, cụ thể như dữ liệu, tài liệu, tập tin, thông tin, văn bản, ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm 
nhạc, âm thanh, video và nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính để quản lý và biên 
tập thông tin trên internet, các trang web mạng nội bộ và mạng nội bộ mở rộng, cụ thể là, 
để phát triển các ứng dụng Internet như phần mềm hệ thống quản lý nội dung (Content 
Management System - CMS) là một hệ thống quản lý nội dung được lưu trữ và trình bày 
trên trang web đơn hoặc đa kết nối, và chạy trên cùng một trang web mà nó đang kiểm 
soát và mô tả và giao tiếp và quản lý các mục tiêu, thông tin và các dịch vụ của tổ chức sở 
hữu trang web; phần mềm máy tính kiểm soát việc hiển thị nội dung động cụ thể là, dữ 
liệu, tài liệu, tập tin, thông tin, văn bản, ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, 
và nội dung đa phương tiện trên nhiều thiết bị, cụ thể như máy tính, điện thoại di động và 
máy tính, điện thoại di động, thiết bị cầm tay và các thiết bị hỗ trợ Internet, thiêt bị điện 
tử, người máy mà truy cập vào các trang web; phần mềm máy tính để phát triển các ứng 
dụng Internet như trang web và cơ sở dữ liệu liên quan, mà mô tả, giao tiếp và quản lý các 
mục tiêu, thông tin và các đề nghị của tổ chức sở hữu trang web cụ thể là, các kho thông 
tin hỗ trợ các giao dịch thương mại điện tử, các cộng đồng trực tuyến và trợ giúp hỗ trợ tự 
động cho các tổ chức cung cấp thông tin cho người tiêu dùng; phần mềm tải xuống được 
để tao lập, tích hợp, xuất bản, quản lý và bảo trì nội dung, cụ thể là, văn bản, tài liệu, âm 
thanh, và video; phần mềm máy tính để thu thập, biên tập, sắp xếp), chỉnh sửa, đánh dấu, 
truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mêm máy tính để sử dụng trong 
quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM); phần mềm 
máy tính để sử dụng trong bảo vệ các tập tin kỹ thuật số, bao gồm âm thanh, video, văn 
bản, nhị phân, hình ảnh tĩnh, đồ họa và các tập tin đa phương tiện; phần mềm máy tính 
cung cấp thời gian thực, tích hợp quản lý kinh doanh thông minh bằng cách kết hợp thông 
tin từ cơ sở dữ liệu khác nhau và trình bày nó trong một giao diện người dùng dễ hiểu; 
phần mềm máy tính cung cấp truy cập dựa trên web tới các ứng dụng và dịch vụ thông 
qua một hệ điều hành web hoặc gíao diện cổng thông tin; phần mềm quản lý eơ sở dữ liệu 
cho các chương trình người dùng máy chủ để quản lý tiếp thị kỹ thuật số; phần mềm máy 
tính sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web và phần mềm quản lý để quản lý nội 
dung web; phần mềm máy tính sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web và phần 
mềm quản lý cho quản lý nội dung web và thiết kế trang web và bảo trì các ứng dụng mà 
có thể được tải về từ một mạng máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính, cụ thể là phần 
mềm để tạo và quản lý các trang web, tạo lập, xuất bản, quản lý và sắp xếp nội dung để sử 
dụng trên Internet hoặc mạng nội bộ.    

 

Nhóm 42: Thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm máy tính để quản lý nội dung, thương 
mại và tiếp thị đa kênh, mà các kênh tiếp thị này có thể bao gồm sự hiện diện kỹ thuật số, 
bao gồm các trang web, các trang web điện thoại di động, các ứng dụng di động, video, 
thư điện tử, các dịch vụ truyền thông xã hội và nội dung, và truyền thông không kỹ thuật 
số, bao gồm quảng cáo trên báo, danh mục hoặc bảng thông báo, mà phần mềm máy tính 
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như vậy bao gồm khả năng tích hợp ứng dụng để hỗ trợ quản lý nội dung, các đặc tính 
thương mại và tiếp thị, bao gồm xác thực, quản lý cluan hệ khách hàng và hoạch định 
nguồn lực doanh nghiệp; giám sát máy tính để báo cáo trên truyên thông xã hội, nhận biết 
thương hiệu, sự trung thành của khách hàng và các hoạt động giám sát web có liên quan 
khác; hỗ trợ cho nội dưng người dùng tạo ra, bình luận và xếp hạng; thu thập phân tích và 
báo cáo kinh doanh thông minh trên cả hoạt động kỹ thuật số và không kỹ thuật số; khả 
năng tiên đoán để tự động tối ưu hóa các hoạt động quản lý nội dung, thương mại và tiếp 
thị, mà bất kỳ hoặc tất cả các khả năng đó có thể được truy cập bằng cách sử dụng phần 
mềm người dùng hoặc ứng dụng bên ngoài hoặc yêu cầu dịch vụ, mà bất kỳ hoặc tất cả 
các khả năng đó đều có sẵn cho người dùng cuối trong một thời gian trực tuyến giới hạn; 
cung cấp phần mềm như vậy để hỗ trợ bất kỳ hoặc tất cả các khả năng như một dịch vụ; 
cung cấp điện toán đám mây và các dịch vụ máy chủ cho phần mềm như vậy; cung cấp 
dịch vụ tư vấn và chuyên nghiệp cho phần mềm như vậy hoặc các mục tiêu kinh doanh 
cuối cùng đằng sau phần mềm này. 

 

 
(210) 4-2014-04521 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86/059,827 09.09.2013 US 

86/059,828 09.09.2013 US 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12 
(731) SITECORE CORPORATION A/S  

(DK) 
Vester Farimagsgade 3, 5 Copenhagen, 
Denmark V1606  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là, phần mềm máy tính để quản lý nội dung trực 
tuyến, cụ thể như dữ liệu, tài liệu, tập tin, thông tin, văn bản, ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm 
nhạc, âm thanh, video và nội dung đa phương tiện; phần mềm máy tính để quản lý và biên 
tập thông tin trên internet, các trang web mạng nội bộ và mạng nội bộ mở rộng, cụ thể là, 
để phát triển các ứng dụng Internet như phần mềm hệ thống quản lý nội dung (Content 
Management System - CMS) là một hệ thống quản lý nội dung được lưu trữ và trình bày 
trên trang web đơn hoặc đa kết nối, và chạy trên cùng một trang web mà nó đang kiểm 
soát và mô tả và giao tiếp và quản lý các mục tiêu, thông tin và các dịch vụ của tổ chức sở 
hữu trang web; phần mềm máy tính kiểm soát việc hiển thị nội dung động cụ thể là, dữ 
liệu, tài liệu, tập tin, thông tin, văn bản, ảnh, hình ảnh, đồ họa, âm nhạc, âm thanh, video, 
và nội dung đa phương tiện trên nhiều thiết bị, cụ thể như máy tính, điện thoại di động và 
máy tính, điện thoại di động, thiết bị cầm tay và các thiết bị hỗ trợ Internet, thiêt bị điện 
tử, người máy mà truy cập vào các trang web; phần mềm máy tính để phát triển các ứng 
dụng Internet như trang web và cơ sở dữ liệu liên quan, mà mô tả, giao tiếp và quản lý các 
mục tiêu, thông tin và các đề nghị của tổ chức sở hữu trang web cụ thể là, các kho thông 
tin hỗ trợ các giao dịch thương mại điện tử, các cộng đồng trực tuyến và trợ giúp hỗ trợ tự 
động cho các tổ chức cung cấp thông tin cho người tiêu dùng; phần mềm tải xuống được 
để tao lập, tích hợp, xuất bản, quản lý và bảo trì nội dung, cụ thể là, văn bản, tài liệu, âm 
thanh, và video; phần mềm máy tính để thu thập, biên tập, sắp xếp), chỉnh sửa, đánh dấu, 
truyền tải, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu và thông tin; phần mêm máy tính để sử dụng trong 
quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management - CRM); phần mềm 
máy tính để sử dụng trong bảo vệ các tập tin kỹ thuật số, bao gồm âm thanh, video, văn 
bản, nhị phân, hình ảnh tĩnh, đồ họa và các tập tin đa phương tiện; phần mềm máy tính 
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cung cấp thời gian thực, tích hợp quản lý kinh doanh thông minh bằng cách kết hợp thông 
tin từ cơ sở dữ liệu khác nhau và trình bày nó trong một giao diện người dùng dễ hiểu; 
phần mềm máy tính cung cấp truy cập dựa trên web tới các ứng dụng và dịch vụ thông 
qua một hệ điều hành web hoặc gíao diện cổng thông tin; phần mềm quản lý eơ sở dữ liệu 
cho các chương trình người dùng máy chủ để quản lý tiếp thị kỹ thuật số; phần mềm máy 
tính sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web và phần mềm quản lý để quản lý nội 
dung web; phần mềm máy tính sử dụng như công cụ phát triển ứng dụng web và phần 
mềm quản lý cho quản lý nội dung web và thiết kế trang web và bảo trì các ứng dụng mà 
có thể được tải về từ một mạng máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính, cụ thể là phần 
mềm để tạo và quản lý các trang web, tạo lập, xuất bản, quản lý và sắp xếp nội dung để sử 
dụng trên Internet hoặc mạng nội bộ    

 
Nhóm 42: Thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm máy tính để quản lý nội dung, thương 
mại và tiếp thị đa kênh, mà các kênh tiếp thị này có thể bao gồm sự hiện diện kỹ thuật số, 
bao gồm các trang web, các trang web điện thoại di động, các ứng dụng di động, video, 
thư điện tử, các dịch vụ truyền thông xã hội và nội dung, và truyền thông không kỹ thuật 
số, bao gồm quảng cáo trên báo, danh mục hoặc bảng thông báo, mà phần mềm máy tính 
như vậy bao gồm khả năng tích hợp ứng dụng để hỗ trợ quản lý nội dung, các đặc tính 
thương mại và tiếp thị, bao gồm xác thực, quản lý cluan hệ khách hàng và hoạch định 
nguôn lực doanh nghiệp; giám sát máy tính để báo cáo trên truyên thông xã hội, nhận biết 
thương hiệu, sự trung thành của khách hàng và các hoạt động giám sát web có liên quan 
khác; hỗ trợ cho nội dưng người dùng tạo ra, bình luận và xếp hạng; thu thập phân tích và 
báo cáo kinh doanh thông minh trên cả hoạt động kỹ thuật số và không kỹ thuật số; khả 
năng tiên đoán để tự động tối ưu hóa các hoạt động quản lý nội dung, thương mại và tiếp 
thị, mà bất kỳ hoặc tất cả các khả năng đó có thể được truy cập bằng cách sử dụng phần 
mềm người dùng hoặc ứng dụng bên ngoài hoặc yêu cầu dịch vụ, mà bất kỳ hoặc tất cả 
các khả năng đó đều có sẵn cho người dùng cuối trong một thời gian trực tuyến giới hạn; 
cung cấp phần mềm như vậy để hỗ trợ bất kỳ hoặc tất cả các khả năng như một dịch vụ; 
cung cấp điện toán đám mây và các dịch vụ máy chủ cho phần mềm như vậy; cung cấp 
dịch vụ tư vấn và chuyên nghiệp cho phần mềm như vậy hoặc các mục tiêu kinh doanh 
cuối cùng đằng sau phần mềm này. 

 

 
(210) 4-2014-04564 (220) 10.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.9.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trần Anh Vũ  (VN) 

150/20 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá (đã sơ chế và bảo quản); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước 

mắm pha  với nước đường, tỏi, ớt, giấm chua.).  
 

Nhóm 30: Xì dầu (nước tương); nước chấm pha sẵn (được làm từ nước tương pha  với 
nước đường, tỏi, ớt, giấm chua.). 
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(210) 4-2014-04568 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần tiếp thị VI VA  

(VN) 

33/2 Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; tất (vớ); khăn quàng.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; môi giới thương mại; xúc tiến thương mại; hỗ trợ quản lý kinh 
doanh; trưng bày - giới thiệu sản phẩm; bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, cụ thể là: 
bán buôn quần áo và giày dép. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ sáng tác và các hoạt động nghệ thuật nhằm mục 
đích giải trí; sản xuất chương trình truyền hình nhằm mục đích giáo dục và giải trí. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế tạo mẫu; thiết kế mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2014-04575 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá 
(731) Công ty TNHH xây dựng Môi 

Trường Xanh  (VN) 

Số 214 đường số 5, KP3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Thiết kế tạo dáng, xây dựng vườn hoa và công viên.  
 

 
(210) 4-2014-04580 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số nhà 92, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm; thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống); 
chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; dầu thực vật 
và mỡ ăn.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, gạo, bột sắn; bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn (kem lạnh); mật ong, nước mật đường; muối, tương hạt cải.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  
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Nhóm 32: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi. Bia; nước uống tinh 
khiết; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ 
rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế 
phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mắm tôm, thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè (trà), ca 
cao, gạo, bột sắn, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật 
ong, nước mật đường, muối, tương hạt cải, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây 
và hoa tươi, bia, nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không 
có cồn, nước uống chiết xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả 
(không có cồn), xi-rô và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn), đồ 
uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường, các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi, tiêu 
khiển cho mọi người, thu hút sự chú ý.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn 
uống giải khát. 

 
 

(210) 4-2014-04604 (220) 11.03.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.7.3; 8.7.11; 25.1.6 

(591) Cam, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH nông trại Việt 

Yên   (VN) 

Số 8 ngõ 32 An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà.  
 

Nhóm 31: Gà giống, gà thịt (còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống).  
 
 

(210) 4-2014-04605 (220) 11.03.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 8.7.11; 25.1.6; 3.7.3 

(731) Công ty TNHH nông trại Việt 

Yên   (VN) 

Số 8 ngõ 32 An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà.  
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Nhóm 31: Gà giống, gà thịt (còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống).  
 

 
(210) 4-2014-04622 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Xám, đỏ, trắng 
(731) OMT BELFORTE S.R.L.  (IT) 

62031 Belforte Del Chienti (MC), Via 
Madonna D'Antegiano, 2 - Italy  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 11: Bình pha cà phê, dùng điện; máy pha cà phê hơi, dùng điện; máy pha cà phê, 

dùng điện; máy rang cà phê; máy lọc cà phê dùng điện; máy rang cà phê, dùng lò; thiết bị 
phân phối đồ uống và cà phê (dùng cùng thiết bị làm lạnh), trừ máy bán hàng tự động; 
thiết bị làm lạnh đồ uống; thiết bị và máy làm lạnh; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2014-04661 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.4 
(731) KABUSHIKI KAISHA BANKAKU 

SOUHONPO (also trading as Bankaku 
Co., Ltd.)    (JP) 
61 Sannowari, Yokosuka-machi, Tokai-
city, Aichi, 477-0036 Japan   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh kẹo truyền thống Nhật Bản, bánh gạo giòn (Senbei trong tiếng 
Nhật), bánh gạo (Kome-gashi); bánh giầy ngọt Nhật Bản (Mochi-gashi). 

 

 
(210) 4-2014-04664 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 7.1.6; 2.7.1; 26.1.2; 2.7.2; A26.11.12 
(591) Xanh đen, hồng cánh sen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cà phê Nhân  (VN) 

39D Hàng Hành, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-04665 (220) 11.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A3.7.24; A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Việt Long  (VN) 

Số 254/16A, Nguyễn Văn Luông, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy cắt; đầu nối cáp (bộ phận ghép nối của máy móc); kềm hàn 
(máy móc hàn điện, sử dụng để giữ vị trí và hàn thiết bị); kẹp mass (bộ phận của dây kẹp 
mass, dùng cho máy hàn, máy cắt); đá cắt (bộ phận của máy móc); đá mài (bộ phận của 
máy móc).  

 

Nhóm 08: Bàn chải cước thép; bay trét bằng thép. 
 

Nhóm 16: Sủi cán dài, cán ngắn; cọ sơn; cọ lăn; khay đựng sơn. 
 

(210) 4-2014-04727 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

   

(531) 26.2.1; 26.2.3; 21.3.21 
(591) Xanh dương sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thẩm định 

Giá và Dịch vụ Tư vấn Hải 

Phòng  (VN) 

Số 5A Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thẩm định giá động sản, bất động sản; dịch vụ thẩm định giá trị doanh 
nghiệp.  

 

Nhóm 42: Tư vấn xây dựng cụ thể là: thẩm tra mức đầu tư, thẩm tra dự toán, thẩm tra 
quyết toán.  

 
 

(210) 4-2014-04766 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế giới Nội 

thất Sáng tạo Việt   (VN) 

Số 258 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (sa lông các loại, giường, tủ, giá kệ, bàn).  
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(210) 4-2014-04767 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thế giới Nội 

thất Sáng tạo Việt    (VN) 

Số 258 đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (sa lông các loại, giường, tủ, giá kệ, bàn).  
 

 
(210) 4-2014-04786 (220) 12.03.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.1.16; A5.1.5; A5.5.20; 5.3.16 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Minh Trang  (VN)

Số 56, phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang may sẵn, giầy dép, thắt lưng da, khăn quàng cổ, tất các loại.  
 

 
(210) 4-2014-04791 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần chế tạo 

thiết bị điện Việt Nam  (VN) 

Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy hàn điện; động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất. 
 

Nhóm 09: Máy biến áp; cuộn kháng điện; tủ điện hạ thế; tủ điện trung thế; bộ điều khiển 
điện áp; bộ biến đổi điện áp.  

 

 
(210) 4-2014-04821 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 5.7.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần Công - Nông 

nghiệp Sạch Việt Nam  (VN) 

Biệt thự số 11, dãy 16B4, khu đô thị Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 07: Máy làm cám viên; máy nghiền; máy trộn thức ăn; máy băm phụ phẩm nông 
nghiệp; máy làm đất.  

 

Nhóm 11: Lò đốt rác. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); trúng; sữa; rau quả (được bảo quản); thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở trái cây.  

 

Nhóm 30: Gạo; thức ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thảo mộc đã bảo quản (gia vị), gạo sữa; trà.  

 

Nhóm 31: Lúa giống; hạt giống ngũ cốc (chưa xử lý); động vật sống; hoa quả tự nhiên 
(tươi); cây giống; rau tươi.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu chế phẩm sinh học (dùng cho trồng trọt; chăn 
nuôi; bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, bảo vệ môi trường), lò đốt rác, máy làm cám 
viên, máy nghiền, máy trộn thức ăn, máy băm phụ phẩm nông nghiệp, máy làm đất, máy 
băm rơm, thịt, cá (không còn sống), trứng, sữa, rau được bảo quản, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây, nước mắm, dầu ăn, phomat, gạo, thức ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thảo mộc đã bảo quản, sữa gạo (trên cơ sở gạo), trà, cà 
phê, ca cao, hạt tiêu, tương ớt, gia vị, mỳ ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền, bún ăn liền, 
tương đậu nành, kem lạnh, bánh ngọt, lúa giống, hạt giống ngũ cốc (chưa xử lý), động vật 
sống, hoa quả tự nhiên, cây giống, rau tươi; quảng cáo; tổ chức sự kiện thương mại.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và chuyển giao giống lúa, giống cây trồng, chế phẩm sinh học và 
tư vấn các giải pháp khoa học công nghệ.   

 
 

(210) 4-2014-04822 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 5.7.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần Công - Nông 

nghiệp Sạch Việt Nam  (VN) 

Biệt thự số 11, dãy 16B4, khu đô thị Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học  không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 07: Máy làm cám viên; máy nghiền; mảy trộn thức ăn; máy băm phụ phẩm nông 
nghiệp; máy làm đất.  

 

Nhóm 11: Lò đốt rác. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu chế phẩm sinh học (dùng cho trồng trọt; chăn 
nuôi; bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, bảo vệ môi trường), lò đốt rác, máy làm cám 
viên, máy nghiền, máy trộn thức ăn, máy băm phụ phẩm nông nghiệp, máy làm đất, máy 
băm rơm, máy cấy.  
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(210) 4-2014-04823 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.5.1; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần Công - Nông 

nghiệp Sạch Việt Nam   (VN) 

Biệt thự số 11, dãy 16B4, khu đô thị Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; thức ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
thảo mộc đã bảo quản (gia vị); gạo sữa; trà.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu gạo; thức ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thảo mộc đã bảo quản; sữa gạo (trên cơ sở gạo); trà; cà phê; 
ca cao; hạt tiêu; tương ớt; gia vị; mỳ ăn liền; phở ăn liền; cháo ăn liền; bún ăn liền; tương 
đậu nành; kem lạnh; bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2014-04824 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 5.7.3; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh cô ban 
(731) Công ty cổ phần Công - Nông 

nghiệp Sạch Việt Nam   (VN) 

Biệt thự số 11, dãy 16B4, khu đô thị Mỗ 
Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu chế phẩm sinh học (dùng cho trồng trọt; chăn 
nuôi; bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, bảo vệ môi trường) không dùng cho mục đích y 
tế.  

 

 
(210) 4-2014-04833 (220) 12.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

   

(531) 26.1.2; 25.5.25; 2.9.10; A19.3.4 
(591) Xanh lam, trắng, xanh dương, xanh da 

trời, tím, đỏ, ghi 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm làm bóng 
răng; chế phẩrn dạng bột dùng để đánh răng (không chứa dược chất). 

 

 
(210) 4-2014-04883 (220) 13.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 
COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật. 

 

 
(210) 4-2014-04964 (220) 13.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Tuấn Danh   (VN) 

Số 160, Dương Bá Trạc, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án xây dựng. 
 

Nhóm 37: Phá dỡ các công trình xây dựng; san lấp các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt 
bằng cho công trình xây dựng; xây dựng nhà ở các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng; xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông (cụ thể là đường sắt, đường thủy và 
đường bộ); tư vấn dự án xây dựng; giám sát dự án xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng 
(cụ thể là: xe cuốc, xe đào, xe ủi, xe ô tô tải, máy bơm dùng để chở vật liệu trong công 
trình xây dựng, xà lan, xe san gạt, cần cẩu).  

 

 
(210) 4-2014-04965 (220) 13.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Lê Anh   (VN) 

Số 92A Dương Bá Trạc, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án xây dựng; quản lý dự án thiết kế công trình xây dựng. 
 

Nhóm 37: Phá dỡ các công trình xây dựng; san lấp các công trình xây dựng; chuẩn bị mặt 

bằng cho công trình xây dựng; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân 
dụng; xây dựng công trình hạ tầng giao thông (cụ thể là đường sắt, đường thủy và đường 

bộ); tư vấn dự án xây dựng; giám sát dự án xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế nhà và công trình xây dựng; tư vấn thiết kế công trình xây dựng; giám 

sát thiết kế công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2014-04968 (220) 13.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần F.I.T.E.L.T.E.C  

(VN) 

Số 8/674, đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Tivi thông minh; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị đầu cuối dùng trong ngành 
giải trí đa phương tiện: thiết bị hiển thị hình ảnh và âm thanh. loa, thiết bị định vị toàn cầu 

GPS; phần mềm máy vi tính; thiết bị hệ thống điều khiển điện tử dùng để gắn vào cửa; 
rèm cửa; bóng đèn, bàn, ghế, giường, tủ, bếp, các thiết bị trong nhà tắm, bể bơi tất cả 

dùng trong ngôi nhà thông minh; thiết bị điều khiến hệ thống ngôi nhà thông minh, thiết 

bị điện tử giải trí thông minh trên xe ôtô, thiết bị giám sát trung tâm và cảnh báo (dùng 
cho mục đích an ninh và báo cháy), camera giám sát; máy photocopy, công tắc điện, ổ 

cắm điện, phích cắm điện; dây điện.  

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng trong dân dụng và công nghiệp, bóng đèn, quạt điện, máy điều 

hoà không khí, thiết bị làm lạnh, bếp điện từ; lò vi sóng, máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2014-04980 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.13.1 
(731) TAIZHOU JUNLIAN JINGJI CO., LTD  

(CN) 

Tantouqiao Viliage, Xinhe Town, 
Wenling City, Zhejiang Province, China 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh (cá cảnh); máy bơm; bơm ly tâm, bơm 

dùng cho hệ thống cấp nhiệt, bơm chán không, bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc 

động cơ].  
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(210) 4-2014-05080 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ cho các sản phẩm quần áo, giày dép, 

mũ nón thời trang, đồ điện tử (tivi, tủ lạnh, máy giặt cho văn phòng và gia đình), điện lạnh 
(văn phòng và gia đình), đồ bếp (gia đình), đồ nội thất (văn phòng và gia đình) qua mạng 
internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ sàn giao dịch 
thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng quần 
áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử (tivi, tủ lạnh, máy giặt cho văn phòng và gia 
đình), điện lạnh (văn phòng và gia đình), đồ bếp (gia đình), đồ nội thất (văn phòng và gia 
đình) qua mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp truy 
cập Internet thông qua mạng kết nối giữa khách hàng và ISP (như truy cập Internet quay 
số dial-up); cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông như VOIP (điện thoại 
Internet); dịch vụ viễn thông liên quan đến máy tính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và vận hành phần mềm, chương trình máy tính cho thương mại điện tử 
bán hàng và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2014-05081 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
Sinh Thái Vincom Village, phường Việt 
Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ cho các sản phẩm quần áo, giày dép, 

mũ nón thời trang, đồ điện tử (tivi, tủ lạnh, máy giặt cho văn phòng và gia đình), điện lạnh 
(văn phòng và gia đình), đồ bếp (gia đình), đồ nội thất (văn phòng và gia đình) qua mạng 
internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ sàn giao dịch 
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thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng quần 
áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử (tivi, tủ lạnh, máy giặt cho văn phòng và gia 
đình), điện lạnh (văn phòng và gia đình), đồ bếp (gia đình), đồ nội thất (văn phòng và gia 
đình) qua mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp truy 
cập Internet thông qua mạng kết nối giữa khách hàng và ISP (như truy cập Internet quay 
số dial-up); cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông như VOIP (điện thoại 
Internet); dịch vụ viễn thông liên quan đến máy tính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và vận hành phần mềm, chương trình máy tính cho thương mại điện tử 
bán hàng và dịch vụ. 

 

 
(210) 4-2014-05122 (220) 14.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế và 

hoá chất Sao Mai  (VN) 

Số 8 ngõ 33, ngách 1 phố Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị chuẩn đoán cho mục đích y tế; 

thiết bị sử dụng trong phân tích y tế; dụng cụ tiêm chích cho mục đích y tế; găng tay cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-05165 (220) 17.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng, đen, hồng 
(731) Phạm Việt Hùng   (VN) 

Tổ dân phố số 8, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-05175 (220) 17.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần quà tặng 

Năm Ngôi Sao V-Stars Gifts  

(VN) 

Tầng 2, tòa nhà GP INVEST, 170 Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, 

hàng may sẵn, quần áo, đồ dùng gia đình là các đồ dùng trang trí nhà cửa như ấm chén, 
bình hoa, đồ sành, sứ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, bánh kẹo, máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi, thiết bị viễn thông, đồ điện gia dụng, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, đồng hồ, kính mắt. 

 

 
(210) 4-2014-05176 (220) 17.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần quà tặng 

Năm Ngôi Sao V-Stars Gifts  

(VN) 

Tầng 2, tòa nhà GP INVEST, 170 Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Vật dụng bằng da hoặc giả da gồm vali, túi xách tay. 
 

Nhóm 20: Đệm (nệm), dây bện (tết bằng rơm). 
 

Nhóm 22: Dây bện để đan lưới, lưới mắt cáo. 
 

Nhóm 24: Chăn. 
 

Nhóm 25: Đồ đi chân. 
 

Nhóm 27: Tấm thảm. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, 
hàng may sẵn, quần áo, đồ dùng gia đình là các đồ dùng trang trí nhà cửa như ấm chén, 
bình hoa, đồ sành, sứ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, bánh kẹo, máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi, thiết bị viễn thông, đồ điện gia dụng, dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, dụng cụ y tế, 
mỹ phẩm, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh, đồng hồ, kính mắt. 

 
Nhóm 40: May quần áo. 
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(210) 4-2014-05202 (220) 17.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Thái Dương   (VN) 

679 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm kính. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa uPVC; vách kính cường lực.  
 

 
(210) 4-2014-05205 (220) 17.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 7.15.6 
(591) Xanh đen, trắng, ghi, xanh lá mạ, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH Tú Phương   (VN)

Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Túi nilon để bao gói. 
 
 

(210) 4-2014-05280 (220) 17.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86/078,872 30.09.2013 US 
(540) 

  

(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 
Starbucks Coffee Company)   (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất đồ uống. 
 

Nhóm 29: Sữa, đồ uống làm từ sữa có hương vị, món sữa khuấy và đồ uống được chế trên 
cơ sở sữa; đồ uống được chế trên cơ sở sữa có chứa cà phê; đồ uống được chế trên cơ sở 
sữa có chứa nước ép trái cây; đồ uống được chế trên cơ sở sữa có chứa trái cây; đồ uống 
được chế trên cơ sở sữa có chứa sôcôla; đồ uống được chế trên cơ sở đậu nành được dùng 
như là sản phẩm thay thế sữa; đồ uống được chế trên cơ sở sữa có chứa ca cao. 

 

Nhóm 30: Đồ uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi (được pha bằng cách nén cho 
hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê; đồ 
uống được chế biến trên cơ sở cà phê hơi; đồ uống ướp lạnh được chế biến trên cơ sở cà 
phê; đồ uống được chế biến trên cơ sở cà phê có chứa sữa; đồ uống ướp lạnh được chế 
biến trên cơ sở chè (trà); đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà); đồ uống được chế 
biến trên cơ sở chè (trà) thảo mộc; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà) có hương vị 
trái cây; đồ uống được chế biến trên cơ sở sôcôla có chứa sữa. 
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Nhóm 32: Nước uống có hương vị và không có hương vị, nước khoáng, nước uống có ga; 
nước ngọt; nước uống trái cây; nước ép trái cây; đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở 
trái cây và nước ép từ trái cây hay rau củ; đồ uống xô-đa; đồ uống trái cây ướp lạnh và đồ 
uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, nhà hàng bán cà phê và đồ 
uống, nhà hàng bán thức ăn mang về, và nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng; dịch 
cung cấp thực phẩm và đồ uống (được chuẩn bị bởi nhà hàng); chuẩn bị đồ uống để mang 
về do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-05289 (220) 17.03.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.11.9; 1.15.3 
(591) Đỏ tươi, xanh dương đậm, đen, trắng
(731) Công ty TNHH máy tính Nét  

(VN) 

65 đường Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị kiểm tra giám sát đảm bảo an ninh an toàn mạng máy tính; tủ đựng 

thiết bị mạng máy tính, mạng truyền thông.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt tủ đựng thiết bị mạng máy tính, mạng truyền thông.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2014-05310 (220) 18.03.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) YANG, HUI - MIN  (TW) 
No.116-22, Kezhuang Vil Neighborhood 
8, Yuanli Township Miaoli County 358, 
Taiwan 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt không khí cụ thể là thiết bị cắt hồ quang điện.  
 

Nhóm 09: Cầu dao điện (bao gồm cả cầu dao điện có thêm buồng khí chống cháy để ngăn 
cháy nổ khi phát sinh tia lửa điện do ma sát lúc kéo cầu dao); công tắc điện; ổ cắm điện; 
công tắc điện đảo chiều tự động; bộ kết nối điện lưới (AC Connector); máy biến tần 
(inverter).  

 
Nhóm 11: Quạt thông gió (dùng cho phòng tắm); đèn chiếu sáng.  
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(210) 4-2014-05311 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) YANG, HUI-MIN   (TW) 
No. 116-22, Kezhuang Vil 
Neighborhood 8, Yuanli Township 
Miaoli County 358, Taiwan  

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt không khí cụ thể là thiết bị cắt hồ quang điện.  
 

Nhóm 09: Cầu dao điện (bao gồm cả cầu dao điện có thêm buồng khí chống cháy để ngăn 
cháy nổ khi phát sinh tia lửa điện do ma sát lúc kéo cầu dao); công tắc điện; ổ cắm điện; công 
tắc điện đảo chiều tự động; bộ kết nối điện lưới (AC Connector); máy biến tần (inverter).  

 

Nhóm 11: Quạt thông gió (dùng cho phòng tắm); đèn chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2014-05349 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chiêm Hoa   (VN)

1/539, tổ 07, khu phố Hòa Lân 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Bột nhựa PE (polyethylene) tổng hợp dạng thô; bột nhựa PP (polypropylene) 
tổng hợp dạng thô. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng kim loại: giường, tủ, kệ, bàn, ghế. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tôn, kẽm, đồ nội thất bằng kim loại (giường, tủ, kệ, bàn, ghế), đồ 
gốm sứ (gồm: bát đĩa, ấm chén, chậu, bình hoa, chậu hoa, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm 
sứ, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ trang trí bằng gốm sứ, đồ sứ để chứa đựng), đồ thủ 
công mỹ nghệ bằng kim loại thường, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ. 

 

Nhóm 36: Cho thuê nhà xưởng; cho thuê văn phòng. 
 

Nhóm 37: Cho thuê máy móc thiết bị ngành công nghiệp, cụ thể là máy cắt kẽm, máy dập 
tôn, máy hàn. 

 
 

(210) 4-2014-05370 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) TE LI COMPOSITE INDUSTRIAL 
ENTERPRISE & CHEMICAL FAC.  
(TW) 
No.402 San Ho Road, Feng Yuan City, 
Taichung Hsien, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, hợp chất làm phân bón, nguyên tố vi lượng như: Guano (phân chim) 
dùng trong phân bón, hóa chất canxi xyanamit (chế tạo Melanin) dùng để sản xuất phân 
bón tăng trưởng. 

 
 

(210) 4-2014-05373 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 10.5.25; 24.15.1; 24.17.5; 26.1.1; 
A11.3.2; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, xanh lá mạ, xanh 
nhạt, nâu nhạt, đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy dùng cho người già.  
 
 

(210) 4-2014-05374 (220) 18.03.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.3.1; 24.15.1; 24.17.5; 26.1.1; 10.5.25; 

26.4.2; A11.3.2 
(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, xanh lá mạ, xanh 

nhạt, nâu nhạt, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần DIANA    (VN)

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy dùng cho người già.  
 
 

(210) 4-2014-05394 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.5; 24.13.1 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị y tế Minh Thành  (VN) 

Nhà 05 dãy B4, TT đại học Ngoại Ngữ, 
phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Máy đo huyết áp; nhiệt kế dùng chọ mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong xét 
nghiệm y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; đèn cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-05395 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh da trời, đỏ 
(731) Công ty cổ phần trang thiết 

bị y tế Minh Thành   (VN) 

Nhà 05 dãy B4, TT đại học Ngoại Ngữ, 
phố Trần Quốc Hoàn, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Máy đo huyết áp; nhiệt kế dùng chọ mục đích y tế; thiết bị sử dụng trong xét 

nghiệm y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; đèn cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-05401 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.2; 25.1.6; A1.1.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hường   (VN) 

Số 168 Lý Thường Kiệt, thị trấn Đăk 
Đoa, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô.  

 
 

(210) 4-2014-05415 (220) 18.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Mã Vũ Lương  (VN) 

40/13/9 đường Nguyễn Tất Thành, 
phường Tự An, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ghế gỗ, ghế sô pha (sofa), ghế văn phòng, ghế cho 

quán cà phê, bàn, kệ, tủ, thảm, giường, nệm, chăn, ra, gối, tranh và khung tranh, đồng hồ, 
hàng may mặc, vật liệu phủ tường và sàn (vật liệu trang trí nội thất).  

 
Nhóm 42:  thiết kế nội, ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế công trình xây dựng.  
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(210) 4-2014-05445 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.13; 7.1.6; 26.1.2; 7.1.5 
(591) Vàng đậm, xanh lá cây 
(731) Hội nông dân xã Xuân Thu  

(VN) 

Xã xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn bàn và đèn treo. 
 

Nhóm 19: Nhà để ở bằng tre. 
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, khung ảnh, khung gương, đốc lịch, nhà mô hình bằng tre, 
trúc.  

 
Nhóm 21: Thùng, khay. 

 

 
(210) 4-2014-05446 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 15.1.13; 21.1.17; 26.1.1; A5.3.13; 
A5.3.15 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng đậm, vàng 
nhạt 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc 

ẩn   (VN) 

583/8 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh; rượu mùi; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2014-05547 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất xuất 

nhập khẩu trang thiết bị y tế 

G.Y  (VN) 

72/10 đường B, khu ADC, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế; que đè lưỡi; kim châm cứu, banh mũi; găng tay y tế.  
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(210) 4-2014-05560 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 5.3.4; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dịch vụ Công ích Quận 2  (VN) 

936 Nguyễn Thị Định, phường Thạnh 
Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hoa và cây cảnh, mua bán nước tinh khiết (đồ 
uống); quản lý khai thác chợ. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà, nhà xưởng, văn phòng; quản lý và cho thuê nhà 
thuộc sở hữu nhà nước; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, tư vấn đầu tư. 

 

Nhóm 37: Duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị theo phân cấp; 
bảo dưỡng và nâng cấp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước giao quản lý; tư vấn xây dựng; thi 
công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đô thị, công trình điện chiếu sáng, 
công trình cấp thoát nước; vệ sinh khai thông cống rãnh, bồn nước; khai thác nước. 

 

Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; dịch vụ trông giữ xe các loại; thu gom, đóng gói, vận chuyển 
rác thải (sinh hoạt, công nghiệp, y tế). 

 
Nhóm 40: Xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước thải sinh hoạt; hoạt động xử lý rác thải 
rắn; xử lý nước khai thác; phân loại rác thải. 

 

Nhóm 41: Kinh doanh khu vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp.  
 

Nhóm 44: Trồng hoa, cây cảnh; trồng và chăm sóc cây xanh đường phố.  
 
 

(210) 4-2014-05561 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh đen, đen, xám 
(731) JURAJAK APHISUMPHOKUL   (TH) 

544/188 Soi Charoenrath, 5 Yak 10, 
Bangkhlo, Bangkholeam, Bangkok, Thailand 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin trong xe; thiết bị sạc pin dự phòng; ổ cắm điện; thiết bị dùng để 
kết nối có nhiều đầu dùng cho máy tính và điện thoại (USB adapter); dây kết nối gồm dây 
dẫn dùng để kết nối máy tinh với ti vi, kết nôi điện thoại với máy tính, kết nối máy tính 
với máy in, kết nối máy tính với loa, kết nối USB. 
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Nhóm 35: Mua bán: thiết bị sạc pin trong xe, thiết bị sạc pin dự phòng, ổ cắm điện, thiết 
bị dùng để kết nối có nhiều đầu dùng cho máy tính và điện thoại (USB adapter), dây kết 
nối  gồm dây dẫn dùng để kết nối máy tinh với ti vi, kết nôi điện thoại với máy tính, kết 
nôi máy tính với máy in, kết nối máy tính với loa, kết nối USB. 

 
 

(210) 4-2014-05565 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Ba Con Rồng   (VN) 

60 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bọ, mua bán hàng nông 
sản, mua bán mì, ngô (bắp), khoai, sắn, rau củ quả tươi sống, cây trồng và cây giống, hạt 
giống. 

 

 
(210) 4-2014-05580 (220) 19.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Cơ sở Thuận Hoà  (VN) 

Sạp L10 + L11, tầng trệt, TTTM-DV An 
Đông, 34-36 An Dương Vương, phường 
9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da; dép da; dép nhựa. 
 

 
(210) 4-2014-05604 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất giầy 

dép Huy Hoàng  (VN) 

205/3 Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách da. 
 

Nhóm 25: Giày dép da; dây nịt (thắt lưng) da. 
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(210) 4-2014-05620 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 1.15.15; 5.7.21 

(591) Đỏ, da cam, vàng, đen 

(731) Phí Đình Toàn  (VN) 

Xóm Chàng Chũng, xã Dương Liễu, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2014-05643 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.4.24 

(731) Nguyễn Thị Tuyết Mai  (VN) 

Thời trang Anima 143 Âu Cơ, phường 

Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo (trang phục). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ may đo cắt quần, áo. 
 

 
(210) 4-2014-05660 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.07.2014 

(300) UK00003029922 08.11.2013 GB 
(540) 

  

  

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, United 

States of America  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 

hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 

bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 
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(210) 4-2014-05663 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.14; A3.1.24 
(731) TRANSASIA AIRWAYS 

CORPORATION  (TW) 
8F., No.9, Sec. 1. Tiding Blvd., Neihu 
Dist., Taipei City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lập kế hoạch quảng cáo; thực hiện quảng cáo trên mạng; sản xuất phim 
quảng cáo; đại lý quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ báo giá, định giá và phân 
phối sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài như quần áo, đồ dùng giáo 
dục, đồ trang sức, đồng hồ, đồng hồ đeo tay, kính đeo mắt; cung cấp thông tin kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý thương mại hoặc công nghiệp; bán đấu giá; cho thuê vật liệu quảng 
cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ mua sắm trực 
tuyến như quần áo, phụ kiện quần áo, sách, giày, ủng đi chân, sản phẩm bằng da như quần 
áo bằng da, giày da, giày cao cổ bằng da, túi da, ví bỏ túi bằng da; bán lẻ động cơ; bán lẻ 
các bộ phận vâ phụ tùng máy bay; bán lẻ vật liệu hàng không; bán lẻ quân áo; bán lẻ đồ 
dùng giáo dục; bán buôn và bán lẻ đồng hồ; bán buôn và bán lẻ đồng hồ đeo tay; bán lẻ 
kính đeo mắt; bán lẻ thiết bị điện tử như tivi, tủ lạnh, máy điều hòa, lò vi sóng, máy hút 
bụi; bán lẻ đồ trang sức; bán buôn và bán lẻ kim loại quý; bán lẻ dụng cụ nhiếp ảnh; bán 
lẻ mỹ phẩm; bán buôn và bán lẻ vật phẩm giáo dục giải trí; bán lẻ thực phẩm; bán lẻ phụ 
kiện thời trang; bán buôn và bán lẻ ủng đi chân; bán buôn và bán lẻ giày; bán lẻ các sản 
phẩm bằng da  như quần áo bằng da, giày da, giày cao cổ bằng da, túi da, ví bỏ túi bằng 
da; bán lẻ các phụ kiện trong nhà như đèn để bàn, đèn đứng (trên sàn), đèn trong phòng 
tắm, đèn treo nhiều ngọn, quạt trần, chân nến.  

 

 
(210) 4-2014-05664 (220) 20.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(591) Xanh, đen 
(731) Nguyễn Thị Phương Liên  (VN)

Phòng 105- A6  phường Thanh Xuân 
Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm dùng để bảo 
quản thực phẩm; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa chén; chế phẩm vệ sinh; xà phòng; chế phẩm đánh răng; 
nước hoa.  

 

Nhóm 29: Rau đã qua chế biến; củ đã qua chế biến; quả đã qua chế biến; thịt gia súc, gia 
cầm; sữa. 

 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi; cây giống; hạt giống; hoa tươi.  
 

Nhóm 32: Nước uống chiết xuất từ hoa quả; nước thanh nhiệt (đồ uống không cồn); nước 
khoáng; bia; nước uống không có cồn; nước cam vắt (đồ uống không cồn). 
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; giáo dục mầm non; tổ chức các hoạt động ngoài trời (mô hình 
thăm quan thực tế cho học sinh mầm non); dịch vụ tư vấn du học; tổ chức sự kiện cho 
mục đích văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 

 
 

(210) 4-2014-05700 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 25.1.25 
(591) Đỏ thẫm, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Tây 

Hồ THG   (VN) 

Nhà số 7, N406/63 đường âu Cơ, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ lạng; ván ép và cán mỏng; đồ gỗ xây dựng; cát; sỏi; đá; đất sét.  
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; sản phẩm khác từ gỗ: đồ gỗ mỹ nghệ; sản phẩm từ tre: 
mành tre.  

 

Nhóm 33: Rượu chưng cất; rượu pha chế; rượu mạnh; rượu vang; đồ uống có cồn chứa 
hoa quả; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

Nhóm 35: Thăm dò dư luận; nghiên cứu thị trường; môi giới thương mại; nghiên cứu kính 
doanh; nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ phân phát hàng mẫu; dịch vụ mua sắm hàng hóa cho 
người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác].  

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động 
sản; cho thuê bất động sản; kinh doanh bất động sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ, cụ thể là hỗ trợ máy móc khai thác mỏ; xây dựng 
nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng nhà và các công trình dân 
dụng; xây dựng công trình giao thông; giám sát việc xây dựng và hoàn thiện công trình; tư 
vấn xây dựng.  

 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa; sắp 
xếp các chuyến du lịch; cho thuê chỗ để xe; dịch vụ dỡ hàng;  

 

Nhóm 40: Đốn gỗ và xẻ gỗ; gia công gỗ; dịch vụ in ấn; may trang phục; cắt dáng đá; hoàn 
thiện đá.  

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế trang trí ngoại thất; tư vấn kiến trúc; thiết lập 
các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; cho thuê thiết bị 
nấu ăn; cho thuê phòng họp; nhà ăn tự phục vụ.  

 

Nhóm 44: Trồng rừng và chăm sóc rừng; chăm sóc vườn ươm; thiết kế cảnh quan vườn 
hoa và công viên; nhà nghỉ dưỡng bênh; dịch vụ tắm hơi; cho thuê thiết bị trồng trọt. 
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(210) 4-2014-05729 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang y tế.  
 

(210) 4-2014-05731 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ PAO 

Việt Nam  (VN) 

Số 59 phố Kiên Trung, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn đã được bảo quản, gia cầm (không còn sống); cá (được bảo quản); 
thức ăn làm từ cá; tôm cua (không còn sống). 

 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; hạt ngũ cốc chưa xử lý; lúa (chưa chế biến); nấm tươi; rau tươi. 
 

Nhóm 32: Nước có gaz; bia; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ 
uống); nước (đồ uống). 

 

Nhóm 33: Rượu (gạo); đồ uống có con (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; ruợu táo; 
rượu anh đào; rượu vang. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch 
vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua bán hàng hóa và dịch vụ cho mục đích kinh 
doanh của người khác). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà trọ, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống; nhà nghỉ (du 
lịch); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-05785 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 

Thành Trường Lộc   (VN) 

387 (lầu 2) Võ Văn Tần, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị phụ tùng 
cho ngành xây dựng, hàng tiểu thủ công nghiệp: mây đan, tre đan, gốm sứ, lương thực, 
thực phẩm; dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; 
cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng nhà ở; xây dựng cầu đường; xây dựng thủy lợi; xây dựng đường ống 
cấp thoát nước; xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-05786 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 

Thành Trường Lộc   (VN) 

387 (lầu 2) Võ Văn Tần, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị phụ tùng 
cho ngành xây dựng, hàng tiểu thủ công nghiệp: mây đan, tre đan, gốm sứ, lương thực, 
thực phẩm; dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; 
cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà ở; xây dựng cầu đường; xây dựng thủy lợi; xây dựng đường ống 
cấp thoát nước; xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-05787 (220) 21.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 

Thành Trường Lộc  (VN) 

387 (lầu 2) Võ Văn Tần, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị phụ tùng 
cho ngành xây dựng, hàng tiểu thủ công nghiệp: mây đan, tre đan, gốm sứ, lương thực, 
thực phẩm; dịch vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn để phát triển nhà ở; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; 
cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà ở; xây dựng cầu đường; xây dựng thủy lợi; xây dựng đường ống 
cấp thoát nước; xây dựng công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-05843 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Cam, xanh lá 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Vi Na To Ken   (VN) 

157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Quần áo chuyên dùng cho phòng mổ, găng tay cho mục đích y tế,  khẩu trang 
cho mục đích y tế. 
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Nhóm 20: Tấm lót để thay đồ cho trẻ em. 
 

Nhóm 25: Bao trùm đầu để không ướt khi tắm.. 
 
 

(210) 4-2014-05845 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Hồng, xanh lá 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Vi Na To Ken   (VN) 

157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ giấy, mặt nạ ướt, bông tẩy trang ướt dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Túi xách tay. 
 

 
(210) 4-2014-05869 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SOFORYOU  

(VN) 

Số 17/2 đường số 10, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy tính, phương tiện thông tin và chương trình máy tính. 
 

Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo và giáo dục bao gồm tổ chức các lớp học và các hội thảo 
trong lĩnh vực máy tính và chương trình máy tính.  

 

Nhóm 42: Sáng tạo, thiết kế và triển khai phần mềm máy tính; sáng tạo, thiết kế, triển 
khai mạng máy tính và cụm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-05921 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 3.7.17; 1.15.5 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 

Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị Sinh 
Thái Vincom Village, phường Việt Hưng,
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng và dịch vụ cho các sản phẩm quần áo, giày dép, 
mũ nón thời trang, đồ điện tử (ti vi, loa đài, máy giặt cho văn phòng và gia đình), điện 
lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa cho văn phòng và gia đình), đồ bếp (nồi, niêu, xoong, chảo 
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cho gia đình), đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ cho văn phòng và gia đình) qua mạng 
Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ sàn giao dịch 
thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); bán lẻ và bán buôn theo đơn đặt hàng quần 
áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử (ti vi, loa đài, máy giặt cho văn phòng và gia 
đình), điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa cho văn phòng và gia đình), đồ bếp (nồi, niêu, 
xoong, chảo cho gia đình), đồ nội thất (bàn, ghế, giường, tủ cho văn phòng và gia đình) 
qua mạng Internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ các sản phẩm nói trên; quảng cáo bán hàng hóa; quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập vào cổng thông tin liên quan đến máy tính; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp truy 
cập Internet thông qua mạng kết nối giữa khách hàng và ISP (như truy cập Internet quay 
số dial-up); cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông như VOIP (điện thoại 
Internet); dịch vụ viễn thông liên quan đến máy tính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán qua thương mại điện tử.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và vận hành phần mềm, chương trình máy tính cho thương mại điện tử 
bán hàng và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2014-05925 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Lê Hiệp Tuấn  (VN) 

Ngõ 52 TER, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt và thực phẩm chế biến làm từ thịt gia súc, gia cầm; thực phẩm chế biến làm 
từ thủy hải sản; trứng; sữa và các sản phẩm sữa; giăm bông; xúc xích; thịt xông khói; pa-tê. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thịt và thực phẩm chế biến làm từ thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm 
chế biến làm từ thủy hải sản, thực phẩm chế biến làm từ gia cầm, trứng, sữa và các sản 
phẩm sữa, giăm bông, xúc xích, thịt xông khói, pa-tê, lạp xưởng; dịch vụ siêu thị bán lẻ: 
thịt và thực phẩm chế biến làm từ thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến làm từ thủy 
hải sản, thực phẩm chế biến làm từ gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, giăm bông, 
xúc xích, thịt xông khói, pa-tê, lạp xưởng; cửa hàng bán lẻ tổng hợp: thịt và thực phẩm 
chế biến làm từ thịt gia súc, gia cầm, thực phẩm chế biến làm từ thủy hải sản, thực phẩm 
chế biến làm từ gia cầm, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, giăm bông, xúc xích, thịt xông 
khói, pa-tê, lạp xưởng.  

 
 

(210) 4-2014-05944 (220) 24.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh lá cây, trắng 
(731) PT CENTRAL PROTEINAPRIMA 

TBK.  (IN) 
Wisma GKBI, Jl. Jend, Sudirman No. 28, 
Jakarta Pusat 10210, Indonesia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật; 
thực phẩm cho động vật; quả tươi; rau tươi; cây trồng; hoa tự nhiên.  

 

 
(210) 4-2014-06004 (220) 25.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ - du lịch Sông Thu 

Bồn  (VN) 

57 Ngô Quyền, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 

 
(210) 4-2014-06062 (220) 25.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị máy 

Mạnh Đạt   (VN) 

Số 61, ngõ 337 Định Công, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; tủ lạnh; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm 

lạnh đồ uống; thiết bị làm lạnh nước. 
 
 

(210) 4-2014-06093 (220) 25.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc có 

thể tải xuống được]; máy vi tính cầm tay; thiết bị đầu cuối máy vi tính; máy hỗ trợ cá 
nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào 
bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi 
fax); máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài 
sẵn); sổ ghi chép điện tử; thiết bị dùng để ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, hoặc 
dữ liệu khác; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị điện tử số hóa di động, điện thoại; máy vi 
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tính có thể chơi trò chơi; bộ vi xử lý; bảng mạch nhớ; màn hình; màn hiển thị; bàn phím; 
dây cáp; mô đem; máy in; điện thoại có hình; ổ đĩa; máy quay phim/chụp ảnh; phần mềm 
máy vi tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; chương trình máy tính ghi sẵn để quản 
lý thông tin cá nhân; phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được]; phần mềm nhận dạng ký tự [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm quản 
lý điện thoại [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm thư điện tử và phần mềm 
nhắn tin điện tử [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm nhắn tin [ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống được]; phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được]; chương trình máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để truy cập, duyệt qua 
và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] và 
chương trình cơ sở máy tính cho các chương trình hệ thống vận hành; chương trình đồng 
bộ hóa cơ sở dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được], và chương trình công cụ phát 
triển ứng dụng [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; thiết bị điện tử cầm tay để nhận 
mạng không dây (wireless), lưu trữ và/hoặc truyền dữ liệu, cụ thể là các tin nhắn, và thiết 
bị giúp người dùng theo dõi hoặc quản lý thông tin cá nhân; phần mềm máy tính [ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được] dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên Internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] để đồng bộ hóa dữ liệu giữa một 
trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; 
phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính; máy fax; máy trả lời điện thoại tự động; hệ thống 
truy xuất thông tin dựa trên điện thoại; bộ điều hợp hay bộ nắn dòng điện (adapter); thẻ 
điều hợp; bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đã chứa các thông tin cần thiết mà 
một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn hình hoặc máy in); 
phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống, phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế 
chữ và biểu tượng; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng chứa hoặc để ghi các 
chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị 
nhớ mạch rắn; thiết bị và dụng cụ thông tin liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn 
thông; thiết bị máy tính liên quan dùng với các thiết bị nói trên; sản phẩm đa phương tiện 
chứa hoặc để dùng với bất kỳ sản phẩm nào nói trên; sản phẩm tương tác chứa hoặc để 
dùng với bất kỳ sản phẩm nào nói trên; phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được) để lập, tải, truyền, nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, chạy, lưu giữ và tổ 
chức âm thanh, hình ảnh và ảnh tĩnh; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được] để tạo lập đĩa DVD; thiết bị biên tập hình ảnh viđêô; phần cứng và phần mềm máy 
tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng trong việc sản xuất viđêô và phim điện 
ảnh; phần cứng và phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] dùng trong 
việc biên tập viđêô; phần cứng và phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được] nghe nhìn; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] đa phương 
tiện; phần mềm máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] cho các trò chơi tương tác; 
nhạc kỹ thuật số (có thể tải về) được cung cấp từ các trang web về MP3 trên Internet; đầu 
máy chạy đĩa MP3; nhạc kỹ thuật số (có thể tải về) từ Internet; máy quay phim viđêô; 
máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; thiết bị sáng tạo hình ảnh; 
chương trình máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được] liên quan đến việc sáng tạo 
hình ảnh đồ họa trên máy tính; chương trình máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được] liên quan đến việc sáng tạo ảnh chụp trên máy tính; thiết bị tạo bản in từ hình ảnh 
viđêô; thiết bị tạo âm thanh ghi trên đĩa; thiết bị tạo âm thanh ghi trên băng; chương trình 
lưu trữ dữ liệu [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được], máy tính chủ, bộ phận và chi tiết của 
tất cả các sản phẩm nói trên. 
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(210) 4-2014-06100 (220) 25.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(591) Cam, nâu, vàng, xám, trắng 
(731) CASTROL LIMITED   (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu và mỡ bôi trơn; phụ gia, không phải 
là phụ gia hóa học dùng cho chất bôi trơn và mỡ bôi trơn; các loại dầu hộp số.  

 

 
(210) 4-2014-06141 (220) 26.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A19.7.16; 17.2.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần rượu Làng 

Chuồn  (VN) 

Xóm 5, thôn An Truyền, xã Phú An, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn; rượu táo; rượu vang; rượu sakê. 
 

 
(210) 4-2014-06145 (220) 26.03.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.1.1; A1.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần KOMBO  (VN)

Số 60 đường Lê Văn Thiêm, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-06181 (220) 26.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, 

dịch vụ du lịch và xây dựng 

Thiên Anh  (VN) 

Số 110 khu nhà A, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại; hàng ngũ kim gồm: bản lề, ke, chốt, cremôn, tay nắm. 
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(210) 4-2014-06280 (220) 27.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.13 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần My Way 

Hospitality  (VN) 

Tầng 1, tòa nhà 17 T3, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm bảo quản thực phẩm; hợp chất chữa cháy; các loại nhựa 
nhân tạo dạng thô. 

 

Nhóm 02: Sơn; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; chế phẩm nhuộm alizarin; chế phẩm 
cắn màu; nhựa tự nhiên dạng thô; phẩm màu dùng cho thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng 
cho mục đích gia dụng; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm 
đánh răng. 

 

Nhóm 04: Dầu mỏ; chất đốt để chiếu sáng; chế phẩm dùng để khử bụi; nhiên liệu; sáp để 
thắp sáng; nến để thắp sáng.  

 

Nhóm 06: Kim loại thường, thô và bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; quặng 
kim loại; vật liệu xây dựng chịu nhiệt bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại thuộc 
nhóm này; két an toàn.  

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; thiết bị y tế dùng cho tập luyện thân thể.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; thiết bị đốt nóng; thiết bị sưởi ấm bằng nước; 
thiết bị và dụng cụ để nấu nướng; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và trang bị thông gió. 

 

Nhóm 16: Giấy; đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); con dấu; ấn phẩm. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ; đồ đạc bằng kim loại; đồ trang trí không bằng kim loại cho đồ 
đạc; gương; ngà thô hoặc bán thành phẩm. 

 

Nhóm 28: Máy trò chơi tự động và chơi bằng tiền xu (không dùng với màn hình và màn 
chiếu ngoài); đồ câu cá; trò chơi; máy để luyện tập thể dục; đồ chơi; gậy chơi gôn.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; thức ăn giàu tinh bột; ca cao; gia vị; cà phê; chè 
(trà). 

 

Nhóm 31: Chất bổ sung cho vào thức ăn vật nuôi không dùng cho ngành y; nấm tươi; cây; 
quả tươi; chế phẩm để vỗ béo cho động vật; thức ăn cho động vật.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga (đồ uống không cồn); đồ uống không có cồn.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; rượu khai vị; rượu vang; rượu (gạo); đồ 
uống được trưng cất. 
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Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; diêm; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; thuốc 
chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho nghành y). 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán thuốc lá; siêu thị bán buôn, bán lẻ và phân phối đồ 
uống; mua bán phân bón; mua bán thức ăn cho động vật; mua bán chất diệt động vật có 
hại, chất điệt nấm, chất diệt cỏ. 

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; đánh giá tài chính; dịch vụ cho thuê nhà ở. 

 
Nhóm 40: Nhóm dịch vụ xử lý vải; dịch vụ khắc trổ, trạm trổ; gia công kim loại; dịch vụ 
in ấn; gia công gỗ; bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi; dịch vụ giải trí và tiêu khiển; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); lập kế hoạch cho các buổi tiệc (giải trí); giáo dục và đào tạo; tổ chức và 
điều khiển các đại hội. 

 
Nhóm 42: Kiến trúc; trắc địa địa chất; nghiên cứu hóa học; nghiên cứu sinh học; kiểm 
định; lập trình máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ khách sạn, quán rượu nhỏ (quầy bar). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thẩm mỹ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ kiểm tra an ninh; vệ sĩ; hãng thám tử tư; tư vấn về an 
ninh.  

 

 
(210) 4-2014-06347 (220) 27.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng 

xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tân Kỷ Nguyên  

(VN) 

Số 14, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 53, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nội thất (cụ thể là giường, tủ đồ khô, tủ hồ sơ, bàn, ghế, giá 
để hồ sơ, bộ giường ngủ, bàn họp, bàn nhân viên, ghế phòng họp), thiết bị nhà bếp (cụ thể 
là dụng cụ nhà bếp, tủ bếp, ngăn kéo tủ bếp, tay nâng tủ bếp, tay nắm tủ bếp, bản lề tủ 
bếp, kệ bếp), thiết bị phòng tắm. 
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(210) 4-2014-06348 (220) 27.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Tân Kỷ Nguyên  (VN)

Số 14, đường Tô Vĩnh Diện, tổ 53, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị nội thất (cụ thể là giường, tủ đồ khô, tủ hồ sơ, bàn, ghế, giá 
để hồ sơ, bộ giường ngủ, bàn họp, bàn nhân viên, ghế phòng họp), thiết bị nhà bếp (cụ thể 
là dụng cụ nhà bếp, tủ bếp, ngăn kéo tủ bếp, tay nâng tủ bếp, tay nắm tủ bếp, bản lề tủ 
bếp, kệ bếp), thiết bị phòng tắm. 

 
 

(210) 4-2014-06384 (220) 27.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.18; 3.11.7; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) MFORCE BIKE HOLDINGS SDN BHD  

(MY) 
No. 2237, Jalan Rozhan, Alma, 14000 
Bukit Mertajam, Penang, Malaysia 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; dầu dùng cho bánh răng truyền động; dầu dùng cho xi lanh; 
dầu dùng cho đầu máy; dầu động cơ; chất bôi trơn dùng cho xích; sáp (nguyên liệu thô); 
dầu dùng để làm sạch bộ chế hòa khí (dầu động cơ); dầu dùng để làm sạch đầu máy (dầu 
động cơ); dầu bôi trơn dùng cho đai truyền động; dầu dùng cho xích; dầu dùng cho khớp 
ly hợp; dầu dùng cho bộ truyền động; dầu dùng để làm sạch bộ chế hòa khí; dầu dùng để 
làm sạch dầu máy; dầu dùng để khử than. 

 
 

(210) 4-2014-06393 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.23; 18.2.1 
(591) Vàng cam, cà rốt, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần CEKS tư vấn 

đầu tư Xây Dựng Thương Mại  

(VN) 

Số 23 ngõ 185 Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sữa 
chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; xây dựng bến cảng, bến 
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tàu; thông tin về xây dựng; lắp đặt cửa và cửa sổ nghề xây (thợ nề); lắp đặt, bảo dưỡng và 
sửa chữa thiết bị văn phòng; sơn nội ngoại thất; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám 
sát xây dựng công trình xây dựng; thi công (thực hiện) trang trí nội thất. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; bản vẽ (kiểu dáng) công 
nghiệp; dịch vụ vẽ đồ họa; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên cứu phát triển cho người 
khác; thiết kế thời trang. 

 

 
(210) 4-2014-06461 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Truyền thông 

Tiếp thị Việt Nam  (VN) 

473/23 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn truyền thông tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư 
vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ sắp xếp và lên kế hoạch truyền thông; dịch vụ nghiên cứu 
phương tiện truyền thông để tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua internet. 

 
 

(210) 4-2014-06462 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) ALLERGAN, INC.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD, xuất bản phẩm điện tử.  
 

Nhóm 16: Tài liệu in, tập sách mỏng quảng cáo, cuốn sách nhỏ, sách mỏng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin qua trang web trên internet cho bệnh nhân và nhân 
viên y tế truy cập thông tin về chương trình, các tài liệu xúc tiến thương mại, các tài liệu và 
video đào tạo kỹ thuật và phát triển nghiệp vụ trực tuyến trong các lĩnh vực thẩm mỹ mặt.  

 

 
(210) 4-2014-06463 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) ALLERGAN, INC.    (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD, xuất bản phẩm điện tử.   
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Nhóm 16: Tài liệu in, tập sách mỏng quảng cáo, cuốn sách nhỏ, sách mỏng.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin qua trang web trên internet cho bệnh nhân và nhân 
viên y tế truy cập thông tin về chương trình, các tài liệu xúc tiến thương mại, các tài liệu và 
video đào tạo kỹ thuật và phát triển nghiệp vụ trực tuyến trong các lĩnh vực thẩm mỹ mặt. 

 
 

(210) 4-2014-06481 (220) 28.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)  (JP) 
14- 10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) để xử lý tóc (dùng 
cho mục đích làm đẹp), chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm tạo kiểu tóc, xà phòng vệ sinh, 
xà phòng dùng cho cá nhân, chế phẩm rửa mặt, chế phẩm chăm sóc da, mặt nạ làm đẹp, 
chế phẩm chăm sóc thân thể (chế phẩm vệ sinh và làm đẹp), chế phẩm làm trắng da cho 
thân thể, kem bôi tay, muối để tắm (không dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm có chứa thuốc ở dạng tấm hoặc miếng dùng để sưởi 
ấm; dược phẩm và chế phẩm có chứa thuốc ở dạng tấm hoặc miếng dùng để phân tán 
nhiệt; chế phẩm chăm sóc mặt có chứa thuốc; cao dán. 

 

Nhóm 10: Đệm sưởi ấm dùng để chữa bệnh; mặt nạ cho mắt dùng để chữa bệnh; đệm sưới 
(dạng tấm) không dùng điện dùng trong ngành y; vật dụng cấp nhiệt dùng cho mục đích 
cấp cứu; quần áo bảo hộ hỗ trợ giữ nhiệt (làm nóng) dùng trong ngành y; miếng lót và 
băng gạc dạng dính dùng trong ngành y. 

 

Nhóm 11: Thiết bị sinh hơi nước; đệm (tấm lót) nhiệt để sưởi ấm (thiết bị sưởi ấm); mặt 
nạ sinh hơi nước dùng cho mắt [thiết bị sinh hơi nước]; tấm đệm sưởi không dùng điện, 
không dùng trong ngành y; thiết bị xông hơi mặt. 

 

 
(210) 4-2014-06515 (220) 31.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.8; 26.2.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần liên kết 

Minh Châu  (VN) 

Số 17, khu tập thế cục cảnh sát kinh tế 
Bộ Công an, phường Xuân La, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi.  
 

Nhóm 42: Thiết kế website, dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin, dịch vụ lắp đặt, thực hiện 
mở rộng, bảo dưỡng và sửa chữa phần mềm máy tính.   
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(210) 4-2014-06580 (220) 31.03.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (591) Xanh dương, cam, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH trang trí nội 

thất Xanh  (VN) 

127/13 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Tranh đồng hồ. 
 

Nhóm 20: Giường, giường ngủ; tủ đựng quần áo, tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn; ghế [ngồi]; 
tủ trưng bày [đồ đạc]; bàn làm việc; bàn trang điểm; quầy hàng [dạng bàn], quầy thu tiền 
[dạng bàn]; tủ bếp; tủ gương. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, đồ điện 
gia dụng (đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, dây cáp điện, ổ cắm công tắc), sản phẩm 
trang trí (tranh treo tường, bình hoa sứ, bình thuỷ tinh, tượng gỗ, tượng gốm, khung 
tranh), vật dụng dùng trong gia đình (giường, tủ bàn, ghế), tranh đồng hồ. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà 
máy, xí nghiệp; dịch vụ xây lát; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; sửa chữa đồng hồ; sửa chữa 
đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may; xử lý vải; gia công gỗ. 
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; 
dịch vụ làm vườn. 

 

 
(210) 4-2014-06589 (220) 31.03.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2 

(591) Trắng, xanh dương 
(731) Thái Văn Tân  (VN) 

Thôn Cộng Hoà, xã Thanh Trì, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-06604 (220) 31.03.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ZENO GROUP INC  (US) 
Suite 5230 200 East Randolph Street 
Chicago Illinois 60601, United State of 
America 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng.  
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(210) 4-2014-06681 (220) 01.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân cơ khí 

Trấn Thành  (VN) 

18 bis Nguyễn Thời Trung, phường 6, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Pít- tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); xi lanh dùng cho động cơ và máy; 

vòng găng pít- tông; ắt pít- tông (bộ phận của pit- tông); thanh truyền (tay dên) dùng cho 
máy móc, máy và động cơ. 

 

 
(210) 4-2014-06722 (220) 01.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 1.5.1; 26.4.1 
(591) Vàng, đen, đỏ, xám 
(731) P.C.I. PROFESSIONAL CANNING 

INDUSTRIES SDN BHD   (MY) 
Lot 248 Jalan Seelong, Mukim Senai, 
Johor, 81400, Johor, Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê uống đóng lon, nước trà đóng lon. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có gaz và đồ uống không chứa cồn khác; đồ 
uống hoa quả và nước ép trái cây; xi rô, và chế phẩm khác để làm đồ uống; tất cả thuộc 
nhóm 32.  

 

 
(210) 4-2014-06724 (220) 01.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 25.3.1 
(591) Ghi xám, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Phúc Tất Đạt   (VN)

29 Lê Vĩnh Huy, phường Hoà Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: ống cấp nước, lan can, hàng rào, 

nắp hố ga, dải phân cách, lưới chắn rác ngăn mùi, máng chống thấm (tất cả bằng nhựa 
composit). 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
636 

(210) 4-2014-06726 (220) 01.04.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

THB Việt Nam  (VN) 

Số 2, ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Máy kiểm tra khảo sát môi trường; máy đo kiểm tra thời tiết; máy đo nhiệt độ; 

máy đo độ ẩm; máy đo gió.  
 

 
(210) 4-2014-06859 (220) 02.04.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) A18.1.9; 18.1.23

(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Ta Xi Dễ Dàng Việt Nam   (VN) 

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 

10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 

Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là các chương trình máy tính dùng cho phương tiện 

vận chuyển; thiết bị điện tử dùng để truyền, nhận dữ liệu truyền hình và dùng để truyền 

liên lạc qua mạng trên toàn cầu và chuyển chúng tới thiết bị gắn trên phương tiện vận 

chuyển; các chương trình chạy trên điện thoại, chương trình máy tính đê quản lý thông tin 

liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa máy tính cầm tay và máy tính văn phòng. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy tính và linh kiện của máy tính; mua bán thiết bị viễn thông; cho 

thuê máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ xử lý hành chính các đơn đặt hàng; tư vấn quản lý 

kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng taxi; giữ chỗ cho các chuyến đi; thông tin về giao 

thông; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 

phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thông máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; thiết 

lập và duy trì trang web cho người khác. 
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(210) 4-2014-06906 (220) 02.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.1.24; 24.15.21 
(731) FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(Also trading as Fuji Heavy Industries 
Ltd.)  (JP) 
7-2, Nishi-Shinjuku, 1-Chome, Shinjuku-
Ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ đa chức năng (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); máy 
phát dùng động cơ; bơm dùng động cơ; máy và máy công cụ nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-06929 (220) 02.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc, chế phẩm xả tóc; 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể, chế 
phẩm chống đổ mồ hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân, chế phẩm làm sạch, chăm 
sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) để xử lý da, da 
đầu và tóc (dùng cho mục đích làm đẹp). 

 

 
(210) 4-2014-07031 (220) 03.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Xanh lam, ghi trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư HB  (VN) 

Số 75 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; quặng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng các loại; vật liệu làm từ xi măng: vữa, 
bê tông các loại, cấu kiện bê tông đúc sẵn, ống, gạch, đá, cọc, cột, ván đúc, tấm đúc bằng 
xi măng, bê tông. 
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Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán xi măng, vữa, bê tông các loại, cấu kiện bê tông, bao bì 
xi măng; buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, máy móc, thiết bị, vật tư sử dụng 
cho sản xuất xi măng, xây dựng, giao thông, vận tải, hoạt động văn phòng; cho thuê máy 
móc và thiết bị văn phòng; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa liên quan đến tư liệu sản xuất, 
tư liệu tiêu dùng, máy móc, thiết bị, vật tư sử dụng cho sản xuất xi măng, xây dựng, giao 
thông, vận tải, hoạt động văn phòng; quảng cáo; quan hệ công chúng; môi giới thương 
mại; đại diện thương mại; xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin 
thị trường; tư vấn trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: quản lý, điều hành, kinh 
doanh. 

 

Nhóm 36: Tư vấn trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: tài chính, đầu tư; cho 
thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà cửa, công trình xây dựng; bảo dưỡng, sửa chữa máy 
móc, thiết bị sử dụng cho sản xuất xi măng, xây dựng, giao thông vận tải; bảo dưỡng, sửa 
chữa máy móc, thiết bị văn phòng; cho thuê máy móc, thiết bị trong lĩnh vực sản xuất xi 
măng, xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, 
đường biển và đường hàng không; đóng gói, xếp dỡ, giao nhận, bảo quản, lưu giữ hàng 
hóa; cho thuê máy móc, thiết bị trong lĩnh vực giao thông, vận tải. 

 

Nhóm 42: Tư vấn trong các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: công nghệ, môi trường; 
nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-07034 (220) 03.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 18.5.1; A1.5.3 
(591) Trắng, xanh đen, xanh dương, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Khánh 

MỸ  (VN) 

256/63 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 21: Sản phẩm bằng nhựa và inox dùng cho mục đích gia dụng gồm: chén bát; tô; 
ca; đũa. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bằng nhựa và inox dùng cho mục đích gia dụng gồm: chén 
bát, tô, dĩa, ca, muỗng, đũa. 

 

 
(210) 4-2014-07037 (220) 03.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hòa Tiến  (VN)

59B, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Trần Hưng đạo, thành phố Hải Dương  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-07040 (220) 03.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) HEO, JAE UNG   (KR) 
1100-36, Poeun-daero, Mohyeon-myeon, 
cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
449-852, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh mỳ; kem hoa quả có thể 

ăn được (dạng kem lạnh); kẹo dạng kem lạnh; bánh ngọt dạng kem lạnh; kem lạnh; bánh 
quế; sô cô la; bánh ngọt; đồ uống có thành phần chủ yếu là sô cô la; cà phê; đồ uống có 
thành phần chủ yếu là cà phê; ca cao; đồ uống có thành phần chủ yếu là ca cao; đồ uống 
có thành phần chủ yếu là trà; kem trái cây (đá lạnh); kẹo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống phục vụ tiệc đứng; nhà hàng ăn uống 
theo phong cách châu âu; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn được chế biến sẵn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; tiệm bánh; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán giải khát; nhà hàng 
bán đồ ăn nhanh; căng tin; nhà hàng bán đồ ăn nhẹ; nhà hàng ăn uống dành cho khách du 
lịch; chuỗi cửa hàng bán kem; cửa hàng bán kem.  

 

 
(210) 4-2014-07041 (220) 03.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) HEO, JAE UNG   (KR) 

1100-36, Poeun-daero, Mohyeon-myeon, 
cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
449-852, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh mỳ; kem hoa quả có thể 

ăn được (dạng kem lạnh); kẹo dạng kem lạnh; bánh ngọt dạng kem lạnh; kem lạnh; bánh 
quế; sô cô la; bánh ngọt; đồ uống có thành phần chủ yếu là sô cô la; cà phê; đồ uống có 
thành phần chủ yếu là cà phê; ca cao; đồ uống có thành phân chủ yếu là ca cao; đồ uống 
có thành phần chủ yếu là trà; kem trái cây (đá lạnh); kẹo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống phục vụ tiệc đứng; nhà hàng ăn uống 
theo phong cách châu âu; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn được chế biến sẵn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; tiệm bánh; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; quán giải khát; nhà hàng 
bán đồ ăn nhanh; căng tin; nhà hàng bán đồ ăn nhẹ; nhà hàng ăn uống đành cho khách du 
lịch; chuỗi cửa hàng bán kem; cửa hàng bán kem.  
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(210) 4-2014-07043 (220) 03.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ và 

truyền thông ZLINK Việt Nam  

(VN) 

Số 2/596 Hoàng Hoa Thám, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy trả lời tự động; thiết bị ngoại vi máy tính; máy vi tính; thiết bị liên lạc; 
tổng đài điện thoại; phần mềm quản lý tổng đài điện thoại. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 
 

(210) 4-2014-07047 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(731) Trần Trọng Hiếu  (VN) 

150A, phố Vọng, tổ 6 (cũ), tổ 2 (mới), 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da thuộc và giả da, cụ thể là các loại vali, túi du lịch; 
túi xách bằng da hoặc giả da; ví bỏ túi bằng da hoặc giả da; túi đựng chìa khóa bằng da 
hoặc giả da; hộp đựng thẻ bằng da hoặc giả da.  

 

 
(210) 4-2014-07067 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.4; 26.15.15; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 

BKRE Bách Khoa   (VN) 

Số 5, ngõ 21B đường Cát Linh, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo, hồ, chất dính dùng trong công 
nghiệp; vật liệu lọc (nhựa dạng thô, chưa xử lý); hóa chất để lọc (chế phẩm hóa học); vật 
liệu lọc (chất khoáng, chất vô cơ); vật liệu lọc (nguồn gốc thực vật); gốm dạng hạt dùng 
để lọc; chất làm lạnh; hóa chất để hàn; chất trợ dung hàn đồng. 

 

Nhóm 04: Dầu đề bôi trơn; dầu công nghiệp; dầu động cơ.  
 

Nhóm 06: Chai lọ (đồ chứa đựng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; hợp kim để 
hàn; đường ống và ống dẫn kim loại dùng cho hệ thống sưởi ấm trung tâm; khuỷu ống 
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bằng kim loại cho ống dẫn; òng nối bằng kim loại cho ống dẫn; bình chứa đựng bằng kim 
loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc 
khí lỏng; ống dẫn bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; đồng thau thô 
hoặc bán thành phẩm; ống bao nối bằng kim loại; sợi dây để hàn băng kim loại; van bằng 
kim loại (không phải là bộ phận của máy); phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho ống dẫn khí 
nén; chi tiết nối bằng kim loại cho ống khí nén; que kim loại dùng để hàn vảy; que bằng 
kim loại đê hàn đồng và hàn; que kim loại dùng để hàn vảy hoặc hàn; que hàn bằng kim 
loại; que bằng kim loại để hàn; van ống nước bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho đồ 
gỗ; phụ kiện gá lắp bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho đồ đạc; 
ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí; ông chia nhánh 
bằng kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; ống dẫn chịu áp bằng kim loại; đường ống áp 
lực bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh (dùng cho động cơ); bộ ngưng tụ khí; 
nắp van (bộ phận của máy móc); máy nén (máy móc); bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận 
củamáy); thiết bị ngưng tụ; máy bện dây thừng nhỏ; máy lọc; bơm chân không (máy 
móc); thiết bị cơ - điện để chế biến đồ uống; van áp lực (bộ phận của máy móc); máy hàn 
điện, quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy nén khí; động cơ khí nén; máy khí 
nén; bơm khí nén; cáp điều khiển của máy, động cơ điện và động cơ; cơ cấu điều khiển 
cho máy, động cơ điện và động cơ; máy nén dùng cho tủ lạnh; bộ lọc (bộ phận của máy 
móc hoặc động cơ); bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; thiết bị 
hàn vận hành bằng gaz; mỏ hàn vận hành bằng gaz; thiết bị hàn dùng điện; thiết bị hàn, 
dùng điện; mỏ hàn, dùng điện; đèn hàn. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cắt ống (công cụ cầm tay, thao tác thủ công); dụng cụ cắt ống (thao 
tác thủ công). 

 

Nhóm 09: Cuộn dây điện; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các ghi đường sắt; cuộn 
điện từ; dèn nhiệt điện tử; van nhiệt điện tử; nút chỉ báo áp lực cho van; ống mao quản, 
ống mao dẫn; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; tụ điện; 
ông dẫn (điện); bảng điều khiển (điện); máy điều nhiệt; dụng cụ đo chân không; áp kế; 
nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín 
hiệu; thiết bị điều khiến từ xa; máy điều nhiệt dùng cho xe cộ; đèn chân không (radio); lõi 
của cuộn điện; van solenoid (công tắc điện từ); van điện từ (công tắc điện từ). 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; bộ lọc cho điều hòa không khí; hệ thống điều hòa 
không khí; thiết bị lọc không khí; ngăn làm lạnh; khoang làm lạnh; quạt gió (điều hòa 
không khí); ống nồi hơi (đường ống) cho hệ thống cấp nhiệt; ống nồi hơi (ống dẫn) cho hệ 
thống cấp nhiệt; thiết bị điều hòa không khí dùng cho xe cộ; thiết bị điều hòa không khí; 
thiết bị làm lạnh đồ uống; thiết bị tiệt trùng nước; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của 
máy móc), thiết bị bay hơi; giàn bay hơi, bộ làm bốc hơi; bộ lọc (phụ tùng của trang thiết 
bị công nghiệp hoặc gia dụng); thiết bị và máy làm lạnh; buồng làm lạnh; thùng chứa làm 
lạnh; côngtenơ làm lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị làm lạnh chất 
lỏng; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; quạt (bộ phận của hệ thống 
điều hòa không khí); thiết bị làm lạnh thuốc lá; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hòa 
không khí); thiết bị thông gió (điều hòa không khí) dùng cho xe cộ; hệ thống thông gió 
(điều hòa không khí) dùng cho xe cộ; bộ ngưng tụ khí, (không phải bộ phận của máy); 
buồng tắm gương sen (khoang kín); buồng tắm gương sen (có vách ngăn đóng kín); thiết 
bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); van điều nhiệt (bộ phận của hệ thống cấp nhiệt); van 
điều nhiệt (bộ phận của hệ thống sưởi); tủ bày hàng đông lạnh. 
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Nhóm 17: Vật liệu giữ nhiệt; vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; cao su tổng hợp; óng 
mềm không bằng kim loại, giấy cho tụ điện; phớt để cách nhiệt, cách điện; phớt để cách 
ly; bông khoáng (cách ly); bông xỉ (cách ly); sợi khoáng vật (cách điện, cách nhiệt); sợi 
khoáng vật (cách ly); len thủy tinh để cách ly; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; băng 
dính không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc gia dụng; ống dẫn thích hợp cho khí 
nén, không bằng kim loại; băng tự dính, không dùng cho mục đích văn phòng, y tế hoặc 
gia dụng; chất cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách ly; sợi thủy tinh để cách điện, cách 
nhiệt; sợi thủy tinh để cách ly; vải dệt từ thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; vải dệt từ sợi 
thủy tinh dùng để cách ly; băng và dải cách điện, cách nhiệt; băng và dải để cách ly, vật 
liệu chịu nhiệt để cách điện, cách nhiệt, vật liệu chịu lửa để cách ly. 

 

Nhóm 19: ống dẫn, không bằng kim loại, cho hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa 
không khí.  

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; phích đựng chất lỏng; chai làm lạnh; 
thùng chứa cách nhiệt.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ về cách điện, cách 
nhiệt, cách âm trong xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt và sửa 
chữa các thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 40: Tuyển chọn rác và vật liệu tái chế (chuyển hóa); làm đông lạnh thực phẩm; 
dịch vụ cho thuê thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ bảo quản lạnh.  

 
 

(210) 4-2014-07069 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm 
(731) HB GLOBAL WELLNESS LLC   (US) 

350 CottonPatch Road, Lawrenceville, 
GA 30046 USA  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-07084 (220) 04.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.5.15; A6.19.11; 1.17.25 

(731) RICEGROWERS LIMITED  (AU) 
Yanco Avenue, Leeton New South 
Wales 2705, Australia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Gạo; mì gạo; bánh quy giòn làm bằng gạo; bánh gạo; gạo nở; bánh quy làm 
bằng gạo; bánh quế làm bằng gạo; tinh bột gạo; bánh pút đinh làm bằng gạo; đồ ăn nhanh 
đóng gói sẵn được chế biến chủ yếu từ gạo.  

 
 

(210) 4-2014-07109 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A25.3.3; 2.9.25 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Bách Thông  (VN) 

Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-07138 (220) 04.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2 

(591) Xanh, xanh ghi đậm, ghi 
(731) Công ty TNHH kiến trúc xây 

dựng Đông Dương  (VN) 

Số 25, đường Làng Trung Văn, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án xây dựng công trình; tư vấn quản lý dự án xây dựng; tư vấn lập 
hồ sơ mời thầu; lập dự toán công trình xây dựng; đánh giá hồ sơ dự thầu công trình. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng khu 
công nghiệp; phá dỡ, san lấp mặt bằng; giám sát thi công xây dựng; cho thuê máy móc, 
thiết bị xây dựng; thi công các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế khảo sát địa hình, địa chất công trình; thiết kế các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế quy hoạch xây dựng 
khu đô thị, công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; định 
giá các công trình xây dựng; tư vấn thẩm định kỹ thuật công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2014-07142 (220) 04.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.20; 5.3.16; 5.5.19 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH An Thịnh   (VN)

Trại Phong, xã Chiềng Cang, huyện Sông 
Mã, tỉnh Sơn La  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột dong riềng, miến dong.  
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(210) 4-2014-07143 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, trắng 
(731) Hợp tác xã Thiên Thịnh Tà 

Xùa Bắc Yên  (VN) 

Trung tâm xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, 
tỉnh Sơn La  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 

 
(210) 4-2014-07144 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.24; A7.1.12; 7.15.22; A6.7.5; 6.7.4 
(591) Xanh dương, trắng, da cam, đen 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh doanh

vật liệu xây dựng và xây 

dựng dân dụng Lâm Dũng   (VN)

Bản Nong Heo, thị trấn ít Ong, huyện 
Mường La, tỉnh Sơn La  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch không nung.  
 
 

(210) 4-2014-07145 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A26.11.13 
(591) Đen, vàng nhạt, xanh da trời nhạt, da 

cam, xanh da trời đậm, đỏ đô 
(731) Lò Văn Bằng   (VN) 

Bản Ba Nhất, xã Chiềng Bằng, huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Thuyền gắn máy. 
 
 

(210) 4-2014-07174 (220) 04.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Quốc Đại  (VN) 

Số nhà 72 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7 
phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang 
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(511)   Nhóm 33: Rượu thóc (rượu được nấu từ thóc).  
 
 

(210) 4-2014-07202 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; 26.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoà Hảo Long An  (VN) 

ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy cụ thể là cần số, cần đạp phanh (đạp thắng), tăng xích 
(tăng sên), đũa phanh (đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây thắng, gác chân (để chân 
sau), cốt phanh (cốt thắng), bát phanh (bát thắng).  

 

Nhóm 35: Mua bán: cần số, cần đạp phanh (đạp thắng), tăng xích (tăng sên), đũa phanh 
(đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây thắng, gác chân (để chân sau), cốt phanh (cốt 
thắng), bát phanh (bát thắng); cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng thuộc nhóm này; đại 
lý ký gửi hàng hóa: cần số, cần đạp phanh (đạp thắng), tăng xích (tăng sên), đũa phanh 
(đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây thắng, gác chân (để chân sau), cốt phanh (cốt 
thắng), bát phanh (bát thắng).  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe đạp điện.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; rèn kim loại, mạ kim loại; cán kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-07203 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 26.4.3; 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoà Hảo Long An  (VN) 

ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy cụ thể là cần số, cần đạp phanh (đạp thắng), tăng xích 
(tăng sên): đũa phanh (đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây thắng, gác chân (để chân 
sau), cốt phanh (cốt thắng), bát phanh (bát thắng).  

 

Nhóm 35: Mua bán: cần số, cần đạp phanh (đạp thắng), tăng xích (tăng sên), đũa phanh 
(đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây thắng, gác chân (để chân sau), cốt phanh (cốt 
thắng), bát phanh (bát thắng); cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng thuộc nhóm này; đại 
lý ký gửi hàng hóa: cần số, cần đạp phanh (đạp thắng), tăng xích (tăng sên), đũa phanh 
(đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây thắng, gác chân (để chân sau), cốt phanh (cốt 
thắng), bát phanh (bát thắng). 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe đạp điện.  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; rèn kim loại, mạ kim loại; cán kim loại. 
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(210) 4-2014-07223 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất -

thương mại - dịch vụ Hiệp 

Phát NTB  (VN) 

138 đường Tựu Liệt, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị: bột ngọt (mì chính); bột canh; hạt nêm; muối dùng nấu ăn; chế phẩm 
ngũ cốc; cà phê; chè (trà). 

 
 

(210) 4-2014-07280 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A25.7.21 
(591) Vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Cà phê 

Mocha Việt Nam  (VN) 

Tầng 8, số 182 Lò Đúc, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2014-07281 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) HOT ENGINEERING (MALAYSIA) 
SDN.BHD. (1070031 -T)  (MY) 
No 14, Jalan TTC 12 A, Taman 
Teknologi Cheng, 75250 Melaka, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ khác với bộ phận của 
động cơ ô tô và đầu máy; giảm xóc treo cho xe cộ; xe cộ; ô tô và phụ tùng ô tô; xích 
truyền động cho xe cộ mặt đất. 

 
 

(210) 4-2014-07285 (220) 07.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất

nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 

654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng cho công nghiệp; hoá chất 
dùng cho lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; CaO (hoá chất làm sạch nước); Canxi Cacbonat (CaCO3); Magiê Carbonat 
(MgCO3). 

 

Nhóm 19: Xi măng; vôi; đá; gạch; cát; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, vật liệu xây dựng, cây giống, thức ăn chăn 
nuôi, phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-07402 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SANTA Việt Nam   (VN) 

Số 11, ngách 12, ngõ 29, phố Khương 
Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-07403 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SANTA Việt Nam  (VN) 

Số 11, ngách 12, ngõ 29, phố Khương 
Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2014-07408 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, trắng 
(731) Trần Ngọc Minh  (VN) 

665 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, ví, mắt kính, dây thắt lưng, mũ (nón), 
găng tay.  
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(210) 4-2014-07435 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) APL LOGISTICS LTD   (SG) 
456 Alexandra Road #06-00, NOL 
Building, Singapore 119962  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh cụ thể là: quản lý hậu cần, hậu cần hai chiều, quản 

lý chuỗi cung ứng hậu cần, quản lý thực trạng và đồng bộ hóa chuỗi cung ứng hậu cần, 
quy trình dự báo cung cầu và phân phối sản phẩm cho khách hàng; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh liên quan đến phân phối sản phẩm, liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh, 
liên quan đến hậu cần, liên quan đến hậu cần hai chiều, liên quan đến chuỗi cung ứng hậu 
cần, liên quan đến hệ thống sản phẩm và giải pháp cung cấp sản phẩm; dịch vụ quản lý 
thông tin (công việc văn phòng) liên quan đến cụ thể là: quá trình chuyên chở hàng hóa, 
chuẩn bị chứng từ và hóa đơn vận tải, quản lý hàng tồn kho, kế hoạch sản xuất hàng hóa.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuỗi cung ứng hậu cần, hậu cần, và hậu cần hai chiều cụ thể là: theo 
dõi quá trình đóng gói nguyên liệu thô và vận tải hàng hóa cho người khác được máy tính 
hóa; dịch vụ kho bãi cụ thể là: cung cấp kho bãi lưu giữ hàng hóa với các trang bị lắp ráp 
kèm theo cho việc lưu giữ hàng hóa trả về, dán nhãn cho chứng từ, bao bì và nguyên liệu 
thô, vận tải hàng hóa cho người khác; theo dõi chứng từ lưu giữ hàng hóa, đóng gói hàng 
hóa, và vận tải hàng hóa qua mạng internet và mạng cục bộ. 

 

 
(210) 4-2014-07440 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đạt Tường  

(VN) 

Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã 
Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hơp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; dây 

kim loại thường (không dùng để dẫn điện); khóa bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; ống 
kim loại; két sắt; chốt định vị làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông); máy ấp trứng; nông cụ 
(không dùng thao tác thủ công); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt; thiết bị hàn điện.  

 
Nhóm 08: Dao; kéo; thìa; dĩa; kẹp (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công). 

 
Nhóm 09: Máy dò dùng cho mục đích khoa học; thiết bị ghi hình; dây điện; khóa điện. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng; thiết bị sinh hơi nước; hệ thống và thiết bị 
để nấu nướng ; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và 
thiết bị phân phối nước; thiết bị và hệ thống thông gió. 
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Nhóm 17: Nhựa bán thành phẩm, cụ thể là: nhựa dẻo [bán thành phẩm]; nhựa nhân tạo 

[bán thành phẩm]; nhựa tổng hợp [bán thành phẩm]. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bàn chải; đồ thủy tinh (đồ chứa 

đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp); bát đĩa bằng sứ; đồ chứa đựng bằng nhựa dùng cho 

gia dụng và nhà bếp. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2014-07444 (220) 08.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.1 

(591) Tím, vàng 

(731) ACCOR  (FR) 

110 avenue de France 75013 Paris 

France  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thựuc hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ, phòng trà, quầy rượu (ngoại trừ câu lạc bộ); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ cho thuê nhà ở trong ngày nghỉ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ đặt phòng khách sạn cho 

người đi du lịch; dịch vụ giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ tư vấn và tham vấn (không 

nhằm mục đích kinh doanh) trong các lĩnh vực về khách sạn và nhà hàng; dịch vụ cho 

thuê phòng họp và phòng tổ chức hội nghị; dịch vụ cung cấp thiết bị cho cuộc triển lãm, 

hội nghị và cuộc họp; dịch vụ đặt chỗ trước tại khách sạn và nhà hàng; dịch vụ cung cấp 

thông tin trực tuyến liên quan đến việc đặt phòng khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-07469 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8; 26.11.3 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại điện tử Tuyết 

Trân   (VN) 

C9/28D2 Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh 

Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
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(210) 4-2014-07550 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1; 2.5.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xám nhạt 
(731) Công ty TNHH Sơn B&T Việt 

Nam  (VN) 

Số 26, ngõ 189/15/30, phố An Dương, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sơn: sơn, sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn lót, sơn phủ.  
 
 

(210) 4-2014-07557 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.15; 2.1.12; 15.7.1; 18.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã cơ khí Xuân Hải  

(VN) 

Bản Huổi Cuổi, xã Chiềng Bằng, huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Thuyền gắn máy. 
 

 
(210) 4-2014-07565 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86/087,143 09.10.2013 US 
(540) 

 

(731) DAIKIN APPLIED AMERICAS INC.  
(US) 
13600 Industrial Park Blvd, Minneapolis, 
Minnesota 55441, United States  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sưởi ấm, thiết bị thông 
gió và thiết bị điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2014-07577 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A19.13.21 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 
(731) SANOFI-AVENTIS S.p.A  (IT) 

Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, 
Italy 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất bổ sung dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung, vitamin. 
 
 

(210) 4-2014-07582 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 1.15.23 
(731) THE BORN KOREA Co., Ltd.  (KR) 

39, Bongeunsa-ro 1-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng đặc trưng đồ ăn Hàn Quốc, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ, quán rượu nhỏ, nhà hàng theo phong cách tiệc đứng, dịch vụ quán cà phê, quán 
ăn tự phục vụ, căng tin, khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh. 

 
 

(210) 4-2014-07585 (220) 10.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SCA HYGIENE MALAYSIA SDN BHD  
(MY) 
No. 3 Jalan Gicing Hulu 28/33, HICOM 
Industrial Estate Sector C, 40400 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã (bỉm) dùng một lần và quần tã (bỉm) dùng một lần dùng cho trẻ em, tất cả 
đều là các sản phẩm được làm từ giấy và xenlulô; tã (bỉm) bằng giấy và xenlulô. 

 
 

(210) 4-2014-07683 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 13.1.6; A13.1.10; A16.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thiết bị điện 

Thành Sáng  (VN) 

B5/34 CA1 quốc lộ 50, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng công cộng; đèn chiếu sáng công nghiệp; đèn pha; thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED]; trụ đèn chiếu sáng. 

 

Nhóm 35: Mua bán: điền chiếu sáng công cộng, đèn chiếu sáng công nghiệp, đèn pha, 
đèn led, trụ đèn chiếu sáng, trụ đèn giao thông. 
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(210) 4-2014-07694 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.1.7; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH phân bón và 

hóa chất Sơn La  (VN) 

Số nhà 160, tiểu khu 2, xã Cò Nòi, thị 
trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt ngô giống.  
 

 
(210) 4-2014-07703 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) CABLE NEWS NETWORK, INC.  (US) 
One CNN Center, Atlanta, Georgia 
30303, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, sản xuất và cung cấp các chương trình để phân phối qua truyền 
hình hoặc các nền tảng đa phương tiện khác; dịch vụ phát sóng và tương tác trực tuyến; cung 
cấp thông tin về nhiều chủ đề như tin tức, thể thao và giải trí qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

 
(210) 4-2014-07710 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Phan Vũ Tuấn  (VN) 

123/28/1 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống; con gà thịt còn sống, gà đẻ (sống).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; nhà hàng phục vụ tiệc đứng; cung cấp 
thực phẩm (bởi nhà hàng ăn uống); quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán ăn.  

 

 
(210) 4-2014-07713 (220) 11.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.3.23; A26.11.13 
(731) NON-CHANGE ENTERPRISE CO., 

LTD.  (TW) 
6F.-11, No.12, Lane 609, Sec.5, 
Chongxin Road, Sanchong District, New 
Taipei City 24159, Taiwan  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế: mặt nạ gây tê, ống thông dò, ống hít, ống mũi, mặt nạ 
oxy cho mục đích y tế, ống hút.  

 
 

(210) 4-2014-07768 (220) 14.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ  (VN) 

25-27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2014-07773 (220) 14.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại An Hưng   (VN) 

Số 313 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 
Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa PVC (ống mềm); ống mềm để tưới nước; khớp nối ống 
không bằng kim loại; đầu nối ống không bằng kim loại; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  

 
 

(210) 4-2014-07913 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.25; 3.7.17; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Da cam, vàng, xanh sẫm, xanh dương, 

xanh mạt, xanh lá cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu dược và thiết 

bị y tế Việt Pháp   (VN) 

Số 347 đường Hùng Vương, phường 
Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-07922 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Tập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam   (VN) 

Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Cainit (khoáng chất); canxi xyanamit (phân bón); supe phốt phát (phân bón).  
 

Nhóm 06: Các sản phẩm quặng kim loại trong khai thác mỏ qua chế biến như: thiếc, chì, 
tinh quặng sắt, tinh quặng đồng; gang đúc dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 07: Máy khai thác mỏ; động cơ (trừ loại dùng cho các phương tiện lưu thông trên 
bộ); tua bin (trừ loại dùng cho các phương tiện lưu thông trên bộ); máy bơm; máy nén 
(dùng cho mục đích công nghiệp); nồi hơi của động cơ hơi nước.  

 
Nhóm 08: Bộ đồ lò (dụng cụ cầm tay) cụ thể là: xẻng, cái gắp, que cời lửa, thanh chọc lò. 

 
Nhóm 09: Máy biến thế điện; dây điện; cáp điện; bộ đổi dòng điện; đồng tấm âm cực 
(đồng ca-tốt); trang thiết bị bảo hộ lao động (phòng chống tai nạn) bảo vệ đầu, mắt, tay, 
chân và mình dùng cho cá nhân.  

 

Nhóm 11: Lò nung; lò nướng; nồi hơi dùng khí đốt.  
 

Nhóm 12: Xe ô tô; đầu máy và toa tầu hỏa; xe điện và toa xe điện; động cơ (dùng cho các 
loại phương tiện giao thông trên bộ); tua bin (dùng cho các loại phương tiện giao thông 
trên bộ); cơ cấu truyền chuyển động của phương tiện giao thông trên bộ có chứa bi, bánh 
răng, hộp số.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: máy khai khoáng và xây dựng, thiết bị máy khai 
khoáng và xây dựng, phụ tùng máy khai khoáng và xây dựng, máy biến thế, thiết bị phân 
phối và điều khiển điện, dây điện, cáp điện, máy ổn áp điện, bộ đổi dòng điện, đồng tấm 
âm cực (đồng ca-tốt), trang thiết bị bảo hộ lao động: giày, ủng, quần áo, kính, găng tay, 
mũ, yếm bảo hộ lao động, than đá và nhiên liệu rắn, xăng dầu, khí đốt, kim loại và quặng 
kim loại, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, hóa chất, động cơ, tua bin, máy bơm, máy nén, 
vòi, van, vòng bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền động, vật liệu nổ 
công nghiệp và nitơrat amôn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ tư vấn quản lý phục 
vụ hoạt động kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn tài chính đầu tư.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ, cụ thể là khai thác than, khai thác quặng sắt, khai thác 
quặng kim loại không chứa sắt [quặng bô xít (quặng nhôm), titan, ilmenit, zircon, rutil,  
monazite, đồng, chì, kẽm, crôm, thiếc, măng gan, wolfram, đá quý, vàng, đất hiếm], khai 
thác quặng kim loại quí hiếm; dịch vụ khai thác khí đốt tự nhiên.  
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Nhóm 39: Dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ đại lý hàng hải; dịch vụ hoa tiêu hàng hải; dịch 
vụ vận tải người và hàng hóa bằng đường sắt và bằng xe ô tô; vận tải người và hàng hóa 
thông qua đường thủy nội địa, đường ven biển và viễn dương; dịch vụ bốc xếp hàng hóa.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; xử lý kim loại; tráng phủ kim loại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo lực lượng cấp cứu mỏ chuyên nghiệp và bán chuyên; dịch vụ 
đào tạo huấn luyện phòng ngừa và giải quyết các sự cố mỏ; xuất bản (tài liệu không bao 
gồm tài liệu quảng cáo) như sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính.  

 

Nhóm 44: Hoạt động bệnh viện của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa; nha khoa; 
hoạt động y tế dự phòng; liệu pháp vật lý trị liệu để phục hồi chức năng. 

 

 
(210) 4-2014-07936 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.7; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH thiết bị gia 

dụng Phương Gia  (VN) 

78 Cao Thắng, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy hút bụi và đánh bóng sàn.  
 

Nhóm 11: Bếp lò, máy hút khói bếp; chậu rửa bát đĩa bằng kim loại [gắn cố định]; vòi 
nước; bồn tắm; buồng tắm di động; máy tắm nước nóng trực tiếp và gián tiếp; máy điều 
hòa không khí; máy hút ẩm; tủ lạnh, tủ đông; máy cung cấp nước uống nóng và lạnh; thiết 
bị vệ sinh bằng kim loại; máy sấy quần áo; máy thanh trùng bát đĩa; trang thiết bị vệ sinh 
bằng gốm sứ.  

 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; hệ thống kệ bếp bằng gỗ.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị dùng trong gia đình.  
 

 
(210) 4-2014-07943 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A11.3.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần chè Thác Dài  

(VN) 

Xóm Thác Dài, xã Tức Tranh, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-07944 (220) 15.04.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 26.4.1; 8.7.25
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng, đỏ
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Hảo Âu   (VN) 

Xóm 9, Bờ Đậu, xã Cổ Lũng, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh chưng. 

 

 
(210) 4-2014-07945 (220) 15.04.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 6.1.2; A6.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

trắng 
(731) Hợp tác xã Sản xuất Kinh 

doanh và Dịch vụ Tổng hợp 

Bình Thuận   (VN) 

Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2014-07946 (220) 15.04.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 3.7.7; A3.7.24; 25.1.25; 3.11.11 
(591) Đỏ, vàng
(731) Lê Thị Hà   (VN) 

Số nhà 209A, tổ 2, phường Tô Hiệu, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm dùng để thắp. 
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(210) 4-2014-07949 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.22; 22.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) Võ Văn Thành   (VN) 

22/3 Nguyễn Hiền, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh.  
 

 
(210) 4-2014-07953 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) GROUP IP HOLDING LP   (CA) 
333 Foster Crescent, Suite 1, 
Mississauga, Ontano L5R 4E5, Canada  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm từ da và giả da; hành lý; bộ hành lý gồm dây đai, thẻ ghi tên và 

địa chỉ và vali có bánh xe để đẩy (kéo); túi xách tay, ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; bao 
đựng sổ séc; ví đựng; hộp đựng danh thiếp; bao đựng hộ chiếu; bao đựng tiền; ví đựng 
tiền, giấy tờ; túi xách và túi đeo lưng; ba lô và túi có bánh xe có thể nới rộng và không thể 
nới rộng; túi đựng quần áo; hành lí có bánh xe; va li; cặp đựng tài liệu; cặp đựng tài liệu 
có bánh xe; cặp hình chữ nhật đựng tài liệu; ô; hộp khay và bộ dụng cụ đựng đồ mỹ phẩm 
và/hoặc đồ vệ sinh (chưa có đồ bên trong).  

 

 
(210) 4-2014-07954 (220) 15.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.1; 24.1.1 
(731) GROUP IP HOLDING LP    (CA) 

333 Foster Crescent, Suite 1, 
Mississauga, Ontano L5R 4E5, Canada   

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Sản phẩm làm từ da và giả da; hành lý; bộ hành lý gồm dây đai, thẻ ghi tên và 
địa chỉ và vali có bánh xe để đẩy (kéo): túi xách tay; ví bỏ túi; túi cầm tay cho phụ nữ; 
bao đựng sổ séc; ví đựng; hộp đựng đanh thiếp; bao đựng hộ chiếu; bao đựng tiền; ví đựng 
tiền, giấy tờ; túi xách và túi đeo lng. ba lô và túi có bánh xe có thể nới rộng và không thể 
nới rộng; túi đựng quần áo; hành lí có bánh xe; va li; cặp đựng tài liệu; cặp đựng tài liệu 
có bánh xe; cặp hình chữ nhật đựng tài liệu. ô; hộp; khay và bộ đụng cụ đựng đồ mỹ phẩm 
và/hoặc đồ vệ sinh (cha có đồ bên trong) 
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(210) 4-2014-07969 (220) 15.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1; 1.5.1 

(731) DEQIANG BIOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 18, Dalian St., Hapinglujizhongqu, 
Harbin Development Zone, Harbin, China

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; bioxit; chế phẩm diệt chuột; 
chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại; chất diệt cỏ; chế phẩm diệt khuẩn cho đất; chất diệt 
tảo; thuốc trừ dệp cây; chất diệt nấm dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2014-07981 (220) 16.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Nguyên  (VN) 

Lô 21H2 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2014-08013 (220) 16.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) XERIUM TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

14101 Capital Boulevard, Youngsville, 
NC 27596, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị làm giấy, cụ thể là các bộ phận của máy dạng trục lăn công 
nghiệp và vỏ bọc trục lăn; bộ phận của máy làm giấy, cụ thể là lưới xeo bằng nilông, lưới 
ép, phớt ép và lưới dùng để sấy khô.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sừa chữa trục lăn, vỏ bọc trục lăn, lưới xeo giấy bằng 
nilông, phớt ép và lưới dùng để sấy khô dùng trong quá trình làm giấy.  

 

 
(210) 4-2014-08081 (220) 16.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 24.1.1; 26.4.2; A14.5.2 

(591) Vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 

Quang Trung Hà Nội  (VN) 

26/82 Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ bảo vệ 
chuyên nghiệp tại các nhà máy, toà nhà, ngân hàng, công trình xây dựng, khu đô thị, khu 
vui chơi giải trí, trung tâm thương mại. 

 
 

(210) 4-2014-08088 (220) 16.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.1.16; A5.1.7 
(591) Đen, xanh lá cây, da cam 
(731) Tổng công ty Thủy sản Việt 

Nam - Công ty TNHH một 

thành viên  (VN) 

2-4-6 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm; cua; cá; mực; ghẹ; nghêu ( tất cả là thủy hải sản đã chế biến và bảo quản).  
 

Nhóm 31: Tôm; cua; cá; mực; ghẹ; nghêu (tất cả là thủy hải sản sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu; mua bán động vật sống. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống. 
 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy hải sản; chăn nuôi động vật; khai thác đánh bắt thủy hải sản. 
 
 

(210) 4-2014-08208 (220) 17.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.7; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(731) TOP ENGINEERING CO., LTD.   (KR) 

53-17, Nonggongdanji-gil, Goa-eup, 
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do730-816, 
Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi/truyền hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh; bộ ghép để trưyền tần 
số vô tuyến; ăng ten để truyền tần số vô tuyến; bộ lọc để truyền tần số vô tuyến; thiết bị 
và máy đo đạc điều khiển từ xa; bộ chuyển đổi tần số; thiết bị truyền thông để sản xuất 
màn hình tinh thể lỏng (LCD); thẻ nhận dạng bằng tín hiệu tần số vô tuyến (RFID); ống 
tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tạo laze không dùng cho mục đích y tế; thiết 
bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính); đi ốt bán dẫn; chất bán dẫn; mạch tích hơp; 
nhiệt trở bán dẫn; bóng bán dẫn (điện tử); mạch in; vật liệu nano cho điện cực cảm biến 
sinh học; vật liệu cacbon nano cho điện cực trong suốt; thiết bị kiểm tra cho mô-đun máy 
ảnh; thiết bị sạc và phóng điện cho pin (ắc qui); miếng bán dẫn; màng chắn điện từ bằng 
vật'liệu nano cho thiết bị di động; màng chắn điện từ bằng vật liệu nano cho màn hình 
máy vi tính; thiết bị kiểm tra hiển thị, cầm tay; thiết bị kiểm tra chất bán dẫn; pin điện; 
mạch bảo vệ cho pin điện; ắc qui; mô-đun đi-ốt phát quang (LED); bảng mạch cho đi-ốt 
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phát quang hữu cơ (OLED); mô-đun máy ảnh; điện thoại di động và phụ kiện cho điện 
thoại di động; mô-đun mạch tích hợp; ăng ten truyền thông trường gần (NFC).  

 

 
(210) 4-2014-08219 (220) 17.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7 
(591) Xanh tím than, da cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và Tư vấn Kiến trúc AHD.  

(VN) 

Số 20, ngõ 331, đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, siêu thị hàng lương thực. thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực 
phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại (bao gồm cả bia, rượu), thuốc lá, 
thực phẩm chức năng, vải, quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ 
trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm 
và đồ dùng trang điểm), hoá mỹ phẩm (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, 
nước xúc miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), khăn giấy, tã giấy, đồ dùng gia dụng (gốm, 
sứ, thuỷ tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, 
đồ điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, 
bình đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, 
máy hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu viđeo, máy tăng âm, 
đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua 
bán các sản phẩm gỗ, cụ thể là: gỗ ván (ván dăm, ván sợi, ván okan, ván ép), giường, tủ , 
bàn, ghế, kệ, khung ảnh, đồ mỹ nghệ bằng gỗ, mua bán hàng lương thực, thực phẩm; Tổ 
chức điều hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị, bách hoá tổng hợp; Đại lý mua bán, 
ký gửi hàng hoá tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực phẩm, 
phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, 
quần áo, hàng may mặc, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ 
phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ 
điện gia dụng (quạt điện, ấm điện, nồi cơm điện, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng, bàn là, bình 
đun nước, máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy 
hút mùi, máy pha cà phê), máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, ti vi, đầu viđeo, máy tăng âm, đầu 
thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia đình. 

 
 

(210) 4-2014-08235 (220) 17.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) ARTS OPTICAL COMPANY LIMITED  

(HK) 
308, 3/F., Sunbeam Centre, 27 Shing Yip 
Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; gọng kính đeo mắt; thấu kính quang học; kính râm; 
kính áp tròng; dây xích đeo của kính đeo mắt/kính râm; bao kính đeo mắt/kính râm; hộp 
đựng kính đeo mắt/kính râm; dây đeo nhỏ của kính mắt/kính râm; thiết bị làm sạch kính 
áp tròng; hộp đựng kính áp tròng.  

 

 
(210) 4-2014-08270 (220) 18.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540)   

(731) Công ty TNHH AMIDO Việt Nam  

(VN) 

Lô A181 - A183 Lê Đại Hành, phường 
Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động banh tròn.  
 

 
(210) 4-2014-08278 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.3; A5.1.8; A6.19.11; 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Uỷ ban nhân dân huyện Phú 

Bình  (VN) 

Tổ 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gà đã chế biến; thực phẩm làm từ thịt gà. 
 

Nhóm 31: Gà giống, gà thịt (còn sống).  
 

Nhóm 35: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn 
sống).  

 

(210) 4-2014-08344 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ 
(731) Hợp tác xã cơ khí Lạng Giang  

(VN) 

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy thái đa năng; máy làm đất; máy tách ngô; máy bơm nước; máy thu hoạch 
nông sản. 

 

Nhóm 11: Máy sấy bảo quản nông sản. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
662 

(210) 4-2014-08345 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) MARVEL CHARACTERS INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi hình các nhân vật 
hành động và đồ đi kèm; các trò chơi trên tấm bảng, trò chơi bằng thẻ bài; đồ chơi đa 
năng dành cho trẻ em; bộ cầu lông; bóng bay; vọt bóng chày; bóng rổ; đồ chơi khi tắm; 
quả bóng chày; bóng chơi trên biển; túi đựng đỗ khô (đồ chơi); búp bê nhồi vỏ đỗ khô, 
các khối làm sẵn dùng để chơi trò chơi xây dựng; bóng dùng để chơi bô ling; bộ đồ chơi 
thổi bong bóng; găng tay hở ngón dành cho người bắt bóng; bộ đồ chơi cờ; mỹ phẩm đồ 
chơi của trẻ em; tất đựng quà dùng cho Nô-en; đồ trang hoàng cây thông Nô-en (trừ bánh 
kẹo và đồ chiếu sáng); bộ sưu tập các bức tượng nhỏ đồ chơi; đồ chơi di động được dùng 
cho xe nôi; đồ chơi trên xe nôi; đồ chơi tung hứng dạng đĩa; búp bê; quần áo của búp bê 
dưới dạng đồ chơi; đồ đi kèm với búp bê; bộ đồ chơi búp bê; đồ chơi hành động chạy 
bằng điện; thiết bị được bán dưới dạng bộ dùng cho chơi bài, đồ câu cá; bóng dùng cho 
chơi gôn, găng tay dùng cho chơi gôn; vật dẫn đường cho bóng gôn; trò chơi điện tử cầm 
tay; bóng đề chơi khúc côn cầu; trò chơi có thể bơm phồng; trò chơi lắp hình; dây để chơi 
trò chơi nhảy dây; cái diều; trò chơi ảo thuật, hòn bi đồ chơi; trò chơi có thao tác bằng 
tay; đồ chơi ngành cơ khí; đồ chơi hộp âm nhạc; đồ chơi âm nhạc; trò chơi trong nhà; vật 
kỷ niệm buổi tiệc gồm những đồ chơi nhỏ; trò chơi trong bữa tiệc; bài lá; đồ chơi làm 
bằng vải lông; bóng để tập đấm; con rối, patanh, quả bóng cao su; ván trưọt; ván trượt 
tuyết; quả cầu tuyết; bóng đá; con quay; đồ chơi bóp vào phát ra tiếng kêu; đồ chơi nhồi 
bông; bàn chơi bóng bàn; trò chơi có mục tiêu; gấu nhồi bông; bóng tennis; hình các nhân 
vật hành động (đồ chơi), bộ xẻng và xô đồ chơi; đồ chơi di động được; xe đồ chơi; đồ chơi 
xe đẩy của trẻ con; ô tô đồ chơi; bộ đồ chơi thủ công theo mô hình; hình các nhân vật đồ 
chơi; ngân hàng đồ chơi (đồ chơi); xe tải đồ chơi; đồng hồ đồ chơi, súng phun nước (đồ 
chơi trẻ em), đồ chơi lên dây cót; cái yô yô (đồ chơi trẻ em); máy bay đồ chơi; xe lửa đồ 
chơi; bột nặn (đồ chơi), đồ chơi xây dựng; xe đồ chơi các loại (ngồi lên được); xe đẩy (đồ 
chơi); xe kéo (đồ chơi), đồ chơi xếp chồng; đồ nội thất đồ chơi; mặt nạ đồ chơi; vũ khí đồ 
chơi; trò chơi nhập vai; trò chơi viđiô vận hành bằng tiền xu; trò chơi điện tử; trò chơi bắn 
bóng (pinball); bể bơi bơm hơi (đồ chơi); ống bơm hơi dùng cho giải trí dưới nước; trò 
chơi trượt nuớc, bảo vệ khuỷu tay dùng trong thể thao; bảo vệ đầu gối cho dùng trong thể 
thao; xe trượt tuyết sử dụng cho mục đích giải trí; vây lướt sóng, vây bơi; ván lướt sóng; 
ván bơi dùng cho việc giải trí; trò chơi pinatas (bên trong đựng bánh kẹo; đồ chơi nhỏ; và 
người chơi đập vỡ đề lấy đồ bên trong); mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy. 

 

 
(210) 4-2014-08346 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MARVEL CHARACTERS INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng 
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dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; quyển niên giám; 
miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật, bộ dụng cụ vẽ 
nghệ thuật và vẽ thủ công; quyển lưu bút; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in 
hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; bìa cặp để kẹp tài liệu (văn phòng phẩm); vật 
dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng 
văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh 
cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách 
bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; 
bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé (hoặc quyển phiếu 
thưởng/giảm giá); đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; 
bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh và chữ để học cho 
nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ 
trong khách sạn; cái mở thư; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản 
tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong 
bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng 
giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; 
cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì, gọt bút chì, hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản in khắc ảnh; sách ảnh; nguyên liệu cnất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem, văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ không chia 
khoảng cách (đồ dùng văn phòng); giấy viết; các dụng cụ viết; sách ảnh tự trang trí; các 
trang sách ảnh tự trang trí; dụng cụ dùng để làm sách ảnh tự trang trí; tập san (để trống), 
mẫu in cho thiết kế trang phục và thêu. 

 

 
(210) 4-2014-08347 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MARVEL CHARACTERS INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính; đĩa ghi; máy tính; thiết bị xử lý các dữ kiện; đĩa âm thanh; bản ghi âm (có thể tải 
xuống được); bản ghi âm và ghi hình (có thể tải xuống được); loa; ống nhòm (quang học); 
máy tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; 
đĩa CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD- ROMs (là 
một bộ phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể 
là bộ nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc; 
tấm màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-
păc; chương trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và 
đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính, phần cứng máy vi tính; bàn 
phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh (máy 
quay) kỹ thuật số, máy nghe nhạc, xem phim kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; 
máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi 
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dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ có chia khoảng cách; tai nghe; 
máy hát karaoke; micrô; máy nghe nhạc MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi 
tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; bản ghi âm nhạc (có thể tải xuống 
được); máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ gíúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy 
tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi máy 
quay phim; máy ghi hình cát xét, máy chạy băng hình cát xét; hộp đựng có chứa băng trò 
chơi viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền 
hình; bản ghi hình (có thể tải xuống được); điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh 
tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm dùng 
trong thể thao; mặt nạ bảo vệ mặt (không dùng cho mục đích y tế); áo phao ghi lê (áo 
phao cứu sinh); kính bơi; ống thở (của thợ lặn). 

 
 

(210) 4-2014-08349 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MARVEL CHARACTERS INC.  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A. 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày thể thao; khăn in hoa (trang phục); mũ dùng cho chơi bóng chày; 

áo choàng dùng đi tắm biển; quần áo tắm biển, thắt lưng (trang phục); yếm (trang phục); 
áo tắm hai mảnh; áo cộc tay có gắn biểu trưng tổ chức; ủng; nơ cài cổ; áo nịt ngực; mũ 
lưỡi trai; quần bảo vệ chân dùng khi cưỡi ngựa (chỉ gồm xà cạp và đai lưng thường làm 
bằng da hoặc chất liệu tương tự); yếm bằng vải; áo khoác; áo liền vay; cái che tai giữ ấm; 
đồ đi chân (trang phục); găng tay (trang phục); áo sơ mi dùng khi chơi gôn; quần áo mặc 
trong ngày lễ Ha-lô-oen; mũ nón; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu (trang 
phục); hàng dệt kim (cụ thể là quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu); đồ mặc cho trẻ sơ sinh 
(quần áo, giầy dép, mũ nón); áo jắc-két; quần áo bò; áo nịt len; khăn vuông trùm đầu; áo 
nịt dùng cho diễn viên múa hoặc vận động viên; nịt chân, găng tay hở ngón (trang phục); 
ca vát; áo ngủ dùng cho nam giới; áo ngủ dùng cho nữ giới; áo khoác mặc ngoài; bộ quần 
áo pijama; quần dài; quần nịt của phụ nữ; áo cộc tay; áo pon sô; quần áo mưa; áo choàng; 
dép săng-đan; khăn quàng cổ; áo sơ mi; giầy; váy ngắn; quần soóc; quần mặc hàng ngày; 
dép đi trong nhà; trang phục ngủ; tất ngắn; tất dài; áo len dài tay; quần dùng trong khi tập 
luyện; áo dùng trong khi tập luyện; quần áo bơi; áo sát nách; quần bó; áo phông; quần áo 
lót; áo gi lê; dải buộc cổ tay (trang phục); lưỡi trai (dùng làm mũ nón); dải đeo (quần, tất). 

 

 
(210) 4-2014-08391 (220) 18.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 2.7.23; 2.7.2; A2.5.22 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) HIGH TOUCH INVESTMENT CORP  

(US) 
PO Box 8495, Asheville, North Carolina 
28814, USA 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các chương trình thực hành 
trong lĩnh vực khoa học.  

 

 
(210) 4-2014-08431 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; A9.5.12 
(731) Doanh nghiệp tư nhân dệt 

may Phương Lan  (VN) 

Thôn Vĩnh Trị, Yên Trị, ý Yên, tỉnh 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 26: Nút, khuy dùng cho áo sơ mi, quần tây. 

 
 

(210) 4-2014-08462 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; 4.3.3; 4.3.20 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây nhạt, xanh 

lá cây đậm, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Quang Danh  (VN) 

88/10/11 Đông Hưng Thuận 6, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn, lưỡi cắt (bộ phận của máy móc). 

 

 
(210) 4-2014-08520 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) L'ERBOLARIO S.r.l.   (IT) 

Viale Milano 74 - LODI, Italy  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng cho giặt giũ; chế phẩm làm sạch, 

đánh bóng, chế phẩm cọ rửa và chế phẩm mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ 
phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh răng. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y và chế phẩm vệ sinh; chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ em; cao dán và vật liệu để băng bó vết thương; vật liệu 
để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  
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(210) 4-2014-08530 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) HEIL TRAILER INTERNATIONAL 

CO.   (US) 
1850 Executive Park Dr., N.W., 
Cleveland, Tennessee 37312, United 
States of America  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Thùng chứa hàng được thiết kế đặc biệt (dùng cho xe cộ) và xe rơ moóc/xe kéo 
chuyên dụng dành cho vận chuyển chất lỏng; hàng hóa khô cồng kềnh và thiết bị hạng nặng. 

 

 
(210) 4-2014-08544 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) FRANKIE MORELLO TRADEMARK 
S.R.L.   (IT) 
Via Giovanni Boccaccio 29 - 20123 
Milano - Italy  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-08548 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.3.1; A11.1.6; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) Mai Như Hạnh  (VN) 

A7/25A, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-08549 (220) 21.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A11.1.6 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) Mai Như Hạnh   (VN) 

A7/25A, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-08594 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Cuộc Sống Tốt 

Lành  (VN) 

Lô 1G, khu nông nghiệp công nghệ cao 
thành phố Hồ Chí Minh, ấp 1, xã Phạm 
Văn Cội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu trái cây. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ khử trùng nông sản;  
 

Nhóm 40: Chế biến nông sản; bảo quản thực phẩm (trái cây, rau quả đông lạnh); dịch vụ 
xử lý trái cây bằng hơi nước nóng, hơi nhiệt. 

 

 
(210) 4-2014-08659 (220) 22.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Hiệp hội doanh nghiệp 

Canada tại Việt Nam  (VN) 

P 305, lầu 3, KS New World Saigon, 76 
Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chi Minh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thúc đẩy/xúc tiến/quảng cáo và hỗ trợ/giúp đỡ các doanh nghiệp/và cá 
nhân (bao gồm cả Canada và Việt Nam) trong kinh doanh, cụ thể là giới thiệu/đề cử các 
đối tác kinh doanh/đối tác thương mại; cung cấp cho thành viên những hỗ trợ kinh doanh, 
thông tin kinh doanh, tư vấn/cố vấn kinh doanh; khảo sát/thăm dò và nghiên cứu/đánh giá 
thị trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo/tiếp thị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ huy động tiền và những đối tượng khác để làm từ thiện; dịch vụ gây 
quỹ cho mục đích từ thiện.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí; dịch vụ tổ chức 
các cuộc triển lãm, hội thảo, hội nghị và các buổi thảo luận cho mục đích văn hóa và giáo 
dục; dịch vụ tổ chức các sự kiện/chương trình xã hội và kinh đoanh để giao lưu/trao đổi ý 
tưởng; dịch vụ hỗ trợ đào tạo về khoa học kỹ thuật và kinh tế; dịch vụ giáo dục, đào tạo và 
hướng dẫn cho các doanh nghiệp và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức và năng lực, trình 
độ quản lý.  
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(210) 4-2014-08759 (220) 23.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ nhà 

hàng Hương Phố  (VN) 

A12 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, quay phim và hoạt động hậu kỳ như thiết kế âm thanh và 
hiệu ứng hình ảnh nhằm mục đích giải trí; cho thuê máy móc và thiết bị âm thanh hình 
ảnh và thiết bị điện ảnh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-08813 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần DAVICORP 

Việt Nam  (VN) 

Số 34B, lô 2, khu đô thị Đền Lừ 1, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; rau đã được bảo quản; xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; dầu có thể ăn được.  

 

Nhóm 30: Cà phê; chế phẩm ngũ cốc; gia vị; mì sợi; xốt cà chua.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; cá tươi; thịt tươi; trứng cá; tôm tươi. 
 
 

(210) 4-2014-08831 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BR BEAUTY COSMETICOS 
COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA   (BR) 
Rua Santa M«nica, no 1130, loteamento 
Parque Industrial San JosÐ, Moinho 
Velho, Cotia, SP, 06715-865, Brazil  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 03: Các sản phầm chăm sóc tóc, cụ thể là dầu gội đầu, dầu gội đầu chống cặn bã 
trên tóc, dầu gội đầu chống xoăn, dầu xả, mặt nạ phục hồi tóc, kem bảo vệ tóc, chế phẩm 
duỗi thẳng tóc, nước xức tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-08833 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MUYANG CO., LTD.  (CN) 
No. 1, Muyang Road, Hanjiang Economic
Development Zone, Yangzhou, China  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy nghiền; máy xay nghiền thức ăn cho động vật; máy ép 
thức ăn cho động vật; máy cắt cây, củ, quả mọng nước; máy cắt xay nghiền lạc và củ quả; 
cơ cấu đã được cơ giới hoá dùng để cho gia súc ăn uống; thiết bị cơ điện để chế biến thực 
phẩm; máy trộn; máy xay xát lúa gạo; máy bóc vỏ thóc lúa; máy nghiền, ép chiết hạt củ 
quả để lấy dầu; máy sản xuất bia; máy sản xuất phân bón; băng tải [máy móc]; máy xếp 
dỡ tự động [máy điều khiển]; người máy [máy móc]; thiết bị ngưng tụ; sàng [máy hoặc bộ 
phận của máy]; máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 

 
(210) 4-2014-08836 (220) 23.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 

(591) Vàng nâu, nâu đỏ, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

đầu tư xây dựng Nhà Việt  (VN) 

Số 38 phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ vẽ 
đồ họa; thiết kế trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2014-08852 (220) 23.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Đen, đen nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH Liên Doanh 

VINA-BAT  (VN) 

Lô C45/I, đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; thuốc lá để hút; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; thuốc lá 
cuốn từ lá thuốc lá; thuốc lá để hít; hộp đựng thuốc lá (không bằng kim loại quý); gạt tàn 
thuốc (không bằng kim loại quý); tẩu hút thuốc lá (không bằng kim loại quý); bật lửa 
dùng cho người hút thuốc lá; diêm. 
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Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; marketing; quản lý 
marketing ; tư vấn quản lý marketing; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công chúng; quản 
lý dự án (khác với dịch vụ xây dựng); tư vấn quản lý dự án (khác với dịch vụ xây dimg); 
nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 36: Quản lý tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn quản lý tài chính.  
 

 
(210) 4-2014-08860 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) YONGKANG KUAYU IMPORT & 
EXPORT CO., LTD  (CN) 
No. 23, the Second Floor, Seven Road, 
Dahuayuan Village, the Eastern City 
Street, Yongkang, Zhejiang, China 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; mũi khoan (bộ phận máy móc); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ 
công; máy khí nén; máy cưa; máy nông nghiệp; bộ chế hòa khí; búa điện; thiết bị hàn 
dùng điện. 

 

 
(210) 4-2014-08861 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) YONGKANG KUAYU IMPORT & 
EXPORT CO., LTD    (CN) 
No. 23, the Second Floor, Seven Road, 
Dahuayuan Village, the Eastern City 
Street, Yongkang, Zhejiang, China  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; mũi khoan (bộ phận máy móc); dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ 
công; máy khí nén; máy cưa; máy nông nghiệp; bộ chế hòa khí; búa điện; thiết bị hàn 
dùng điện. 

 

 
(210) 4-2014-08863 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) HEILIAN, PAO-YEE    (CN) 
1F., No. 6, Ln. 27, Sec. 5, Minsheng E. 
Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, 
Taiwan   

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ cho điện thoại di động; bao chuyên dụng cho điện thoại đi động; tai nghe; 
cặp chuyên dụng đựng máy tính; bao chuyên dụng cho máy tính.   
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(210) 4-2014-08865 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MOTHERS EN VOGUE PTE. LTD.  
(SG) 
19 Jalan Kilang Barat, #03-07 Acetech 
Centre, Singapore 159361  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bà bầu, bà mẹ có con nhỏ, quần áo cho người nuôi trẻ; tất và quần tất 
cho phụ nữ mang thai; quần áo lót cho phụ nữ; yếm; bộ quần áo; đồ đi ở chân và mũ đội 
đầu; tất cả những sản phẩm này dùng cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2014-08866 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Phương Linh   (VN) 

Tổ 2, cụm 5, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2014-08867 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Mạnh Hùng  

(VN) 

Số nhà 73, tổ 3, phường Ngọc Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt, hộp đựng kính đeo mắt, kính đeo mắt không 
gọng.  

 

 
(210) 4-2014-08868 (220) 24.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 1.15.15 

(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng (giặt giũ) và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm làm 
sạch; chế phẩm đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ 
phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2014-08869 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1 
(591) Đen, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần Thiền   (VN)

Số 14/443/116 Nguyễn Trãi, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa dùng trong sinh hoạt.  
 

Nhóm 05: Chất tẩy rửa dùng trong y tế; chất diệt khuẩn trong y tế; chất khử trùng dùng 
trong y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08880 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) FAVOREX AG  (CH) 
Gotthardstrasse 31, 6300 Zug, 
Switzerland 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm y tế; chế phẩm dược và chế phẩm y tế để điều trị 
vi rút viêm gan B. 

 

 
(210) 4-2014-08881 (220) 24.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A26.4.24 

(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Lê Công Trang  (VN) 

56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc. 
 

 
(210) 4-2014-08882 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.  (AU) 
Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-08883 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 
Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-08884 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 
Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia 

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-08885 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.1; A11.3.3; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Đỏ, trắng, đen, nâu đất 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng tư vấn thiết kế Next Co  

(VN) 

Số 77 đường 4, khu phố 2, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-08886 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; A11.3.4 
(591) Đen, nâu đất 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng tư vấn thiết kế Next Co  

(VN) 

Số 77 đường 4, khu phố 2, phường Linh 
Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-08907 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, da cam 
(731) Công ty cổ phần hội quán Bất 

động sản   (VN) 

Tầng 4 tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quan hệ công 
chúng nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ cho thuê bất 
động sản, dịch vụ thẩm định bất động sản; dịch vụ tư vấn tài chính và đầu tư bất động sản.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 

 
(210) 4-2014-08927 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giới Nga   (VN)

Km 2,5 đường Phùng Hưng, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; vôi quét tường.  
 

 
(210) 4-2014-08940 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
675 

(210) 4-2014-08941 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08942 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08943 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08944 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-08945 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08946 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08947 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08948 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-08949 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-08990 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) N/083167 18.02.2014 MO 

N/083168 18.02.2014 MO 
(540) 

  

(531) 5.7.15 
(731) PEAR TECHNOLOGIES LIMITED  

(MO) 
Avenida de Xian Xing Hai, Edificio 
Jardim Nam Ngon, Loja HA, r/c in 
Macau, Macau 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính cá nhân; máy tính xách tay; máy thu phát cầm tay và thiết bị điện tử 
số di động để gửi và nhận các cuộc gọi và hoặc dữ liệu số và để sử dụng như một máy tính 
cầm tay; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính dùng để đánh 
bạc; điện thoại truyền hình ảnh; máy tính bảng truyền hình ảnh; chương trình máy tính đã 
được ghi sẵn cho việc quản lý thông tin cá nhân; phần mềm quản lý dữ liệu; phần mềm 
soạn tin nhắn và nhận/gửi thư điện tử; phần mềm nhắn tin; phần cứng máy tính; phần 
mềm máy tính và phần sụn máy tính (vi chương trình máy tính) cụ thể là chương trình hệ 
điều hành; chương trình phần mềm máy tính để phát triển ứng dụng cho máy tính cá 
nhân, máy tính cầm tay hoặc thiết bị điện tử số di động cầm tay, máy vi tính; thiết bị thu 
phát cầm tay di động; thiết bị ngoại vi; bộ phận, phụ kiện và phụ tùng của tất cả các sản 
phẩm kể trên. 

 

Nhóm 42: Bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến phần 
mềm máy tính thông qua internet máy tính và mạng liên kết điện tử; dịch vụ cài đặt mạng 
máy tính; cung cấp dịch vụ tư vấn về mạng máy tính, thiết kế trang web và tiếp thị số; 
cung cấp dịch vụ thiết kế giải pháp kinh doanh và giải pháp quan hệ khách hàng; cung cấp 
dịch vụ cho thuê máy chủ; cung cấp dịch vụ quản lý tên miền (dịch vụ máy tính); cung 
cấp ứng dụng phần mềm cho máy tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính cá nhân, máy 
tính xách tay và cho việc quản lý trung tâm dữ liệu; dịch vụ tư vấn liên quan đến tất cả các 
dịch vụ kể trên cũng như giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh 
nghiệp với khách hàng.  
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(210) 4-2014-08991 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Châu út Muội  (VN)

22 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh. 
 

(210) 4-2014-08992 (220) 24.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.4.11; 26.1.2 

(591) Đen, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Châu út Muội  

(VN) 

22 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh. 
 

 
(210) 4-2014-08998 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 

tế Thời Thanh Bình  (VN) 

314/1 Ba Đình, phường 10, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Quần áo; mũ; khẩu trang; găng tay; ủng (tất cả dùng trong ngành y); giường có 
kết cấu đặc biệt dùng cho chăm sóc y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán: trang thiết bị, dụng cụ vật tư y tế, quần áo, mũ nón, giày dép, găng tay.  
 

 
(210) 4-2014-09002 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.3.13; 26.15.1; A5.3.14 
(591) Ghi đậm, ghi nhạt 
(731) CASHIDO CORPORATION  (TW) 

No 8, Kexi 1st Rd., Zhunan Township, 
Miaoli County 35053, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc dùng cho bể nuôi loài thủy sinh; hệ thống vệ sinh dùng trong 
phòng tắm hơi; vòi phun cho bồn tắm; chậu tắm, bồn tắm, bồn tắm xoáy nước và thiết bị 
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dùng cho bồn tắm; buồng tắm và đế của buồng tắm đứng; thiết bị làm sạch nước tắm chạy 
điện, cho mục đích gia dụng; thiết bị tắm hơi; vòi hoa sen và buồng tắm gương sen [có 
vách ngăn đóng kín]; phụ kiện gá lắp đường ống, cụ thể là vòi khóa cho ống dẫn; phụ kiện 
gá lắp đường ống, cụ thể là đầu van lọc cho ống dẫn; bộ lọc, thiết bị làm nóng nước và 
bơm nước của bồn tắm nước nóng; bộ lọc cho điều hòa không khí; đèn; ống phóng điện 
dùng để chiếu sáng; đèn điện; đèn đốt nóng; chụp phản quang của đèn; chụp đèn; thiết bị 
chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang [LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2014-09020 (220) 24.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đỏ, 

xanh lá 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Toàn Phát  (VN) 

Lô 49, KCN Quang Minh, thị trấn Chi 
Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Bu lông, ốc vít (tất cả bằng kim loại). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bu lông, ốc vít.  
 
 

(210) 4-2014-09044 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.24; 1.15.23 
(731) JULIA CO., LTD.   (KR) 

5F Daewon B/D, 228, Hwagok-ro, 
Gangseo-gu, Seoul, Korea  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc; 
xà phòng dùng để làm đẹp dạng bánh; bọt dùng để cạo râu. 

 
 

(210) 4-2014-09059 (220) 25.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.5; 13.1.5 

(591) Xanh, hồng cánh sen, vàng 
(731) Nguyễn Minh Phó  (VN) 

51/6 Ông ích Khiêm, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (YOUR 
LAWYER LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục tôn giáo.  
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(210) 4-2014-09063 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) JIANG JIANXIN   (CN) 
No.36, Group 11, Ruyi Village, Tianfen 
Town, Qidong City, Jiangsu Province, 
China  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy xay dùng trong gia đình (ngoài loại thao tác 
bằng tay); máy cắt; búa điện; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; bộ khởi 
động cho động cơ và máy nổ; sa tô (bộ phận của máy); lưỡi cưa (bộ phận của máy); chổi 
(bộ phận của máy); máy gia công gỗ; máy khắc trổ; cưa xích; lõi cuộn đây (bộ phận của 
máy); máy đầm (bộ phận của máy).  

 

 
(210) 4-2014-09069 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09080 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.2; 5.7.8; 26.4.2 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09081 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 

Gia  (VN) 

P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09082 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09083 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09084 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 

Nam Phương  (VN) 

¤ 16, tập thể Du lịch và Dịch vụ Hà Nội, 
tổ 1, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2014-09085 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược mỹ phẩm 

Nam Phương   (VN) 

¤ 16, tập thể Du lịch và Dịch vụ Hà Nội, 
tổ 1, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-09086 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOTA Việt Nam  (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09087 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOTA Việt Nam   (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-09088 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOTA Việt Nam   (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-09089 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TOTA Việt Nam   (VN) 

Số 23, ngõ 139/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09100 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Anh Phát  (VN) 

131 Lầu 1 Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đồng hồ đo khí (dụng cụ đo đạc); dụng cụ đo điện; thước (dụng cụ đo); dụng 
cụ đo khoảng cách.  

 
 

(210) 4-2014-09101 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Trần Việt Anh  (VN) 

Số 275, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm trang phục thời trang gồm: quần, áo, váy, giầy, mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm, trang phục thờì trang, quần, áo, 
váy, giầy, mũ.  

 

 
(210) 4-2014-09102 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 1.15.24; 26.4.9; 24.7.3 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần sửa chữa tàu 

biển Phà Rừng  (VN) 

Số 728, lô 22, đường Lê Hồng Phong, 
phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ đóng tàu; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, xe máy, tàu biển; dịch 
vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa động cơ máy móc, phương tiện vận tải; trạm phục vụ xe 
cộ (nạp nhiên liệu và bảo duỡng) dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; làm 
sạch (bảo dưỡng) ô tô, xe máy, tàu biển, phương tiện vận tải.  

 

 
(210) 4-2014-09103 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 

Vương Group  (VN) 

Khu 4, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: các thiết bị vệ sinh phòng tắm (sen vòi, vòi rửa bát, vòi xịt, gương, 

vòi nước), bình nước nóng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2014-09106 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1 

(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nông nghiệp Tài Lộc 

CNB  (VN) 

977 đường B22, khu dân cư 91B, phường 

An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán hạt giống; mua bán thóc, ngô và các loại ngũ cốc 

khác.  
 

 
(210) 4-2014-09121 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Vàng, xanh dương đậm, đỏ tươi 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

kỹ thuật dịch vụ Trí Đạt   (VN)

Lô 49 Nguyễn Bá Học, phường Bình 

Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điều hoà không khí; sửa chữa và lắp đặt 

thiết bị điện; sửa chữa và lắp đặt thang máy.  
 

 
(210) 4-2014-09122 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 

Ngọc Hạnh  (VN) 

10 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-09123 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.2; 26.4.3; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đen, trắng, nâu vàng 
(731) Nguyễn Văn Mạnh  (VN) 

Số 19, liền kề 22, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-09124 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09125 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09126 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09127 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC  
(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-09128 (220) 25.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.3.15; A5.3.13; 3.7.17; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 
xanh lá cây nhạt, xanh rêu 

(731) Công ty TNHH Việt Growth  (VN)

12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ nấm, thuốc trừ sâu). 
 
 

(210) 4-2014-09129 (220) 25.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.9.1; A5.1.16; A5.1.5; A5.5.20 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Saraya 

Greentek  (VN) 

178/8, đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-09142 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc).  
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(210) 4-2014-09143 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 
Starbucks Coffee Company)  (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống được làm từ cà phê; cà phê; cà phê hạt; cà phê hạt xay.  
 

 
(210) 4-2014-09144 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) STARBUCKS CORPORATION (d/b/a 
Starbucks Coffee Company)  (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống được làm từ cà phê; cà phê; cà phê hạt; cà phê hạt xay.  
 

 
(210) 4-2014-09146 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ 
thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ 
phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế 
phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm chăm sóc 
da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm dùng để 
cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu, chế phẩm làm rụng lông (không chứa 
dược chất); chế phẩm (mỹ phẩm) làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi 
da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm); tăm bông 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau 
mỹ phẩm (được tẩm nước thơm mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm), xà phòng có 
chứa dược chất. 
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(210) 4-2014-09147 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ 

thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ 
phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế 
phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm chăm sóc 
da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm dùng để 
cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu, chế phẩm làm rụng lông (không chứa 
dược chất); chế phẩm (mỹ phẩm) làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống 
nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi 
da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mục đích mỹ phẩm); tăm bông 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau 
mỹ phẩm (được tẩm nước thơm mỹ phẩm); miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho 
mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm), xà phòng có 
chứa dược chất. 

 

 
(210) 4-2014-09148 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Xốt may-on-ne; nước xốt cho sa-lát; nước xốt cà chua nấm (xốt); xốt cà chua; 

nước xốt (gia vị); nước xốt làm từ rau quả (gia vị); tương ớt (gia vị); mù tạc; dấm; chất 
phết lên bánh xăng đuých hay bánh mỳ kẹp nhân (hỗn hợp dạng kem của xốt may-on-ne 
và nước xốt làm từ rau quả). 

 

 
(210) 4-2014-09160 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử dùng để thay thế thuốc lá truyền thống; thuốc lá điện từ; đầu 
lọc thuốc lá điện tử rỗng dùng để thay thế (dự trữ); thuốc lá nhai; bột thuốc lá cụ thể là 
bột thuốc lá dùng để ngậm, hít; thuốc lá có chứa chất thay thế lá thuốc lá, không dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09161 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ đô 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ và xuất nhập khẩu 

Trần Huy   (VN) 

454 Tân Sơn Nhì, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy (đầm). 

 

 
(210) 4-2014-09162 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-09163 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-09164 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp   (VN) 

11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09165 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09166 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09167 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09168 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09169 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm  (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09170 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM    (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09171 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.2; 26.1.2; 5.7.8; 26.4.2; 26.15.1 
(591) Xanh dương, vàng, xanh sẫm, đỏ, xanh 

lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-09172 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.2; 5.7.8; A3.9.2; A26.11.8 
(591) Xanh sẫm, đỏ, xanh lá cây, xanh côban, 

xanh dương, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09173 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.8; 25.5.2; A5.5.21; 5.5.19; 
A3.13.4; 26.4.2 

(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, nâu nhạt, 
xanh sẫm, xanh lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09174 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.2; 5.7.8; 2.9.1; A26.11.12; 
26.11.3 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh sẫm, xanh lá cây, đen, 
trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09175 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.2; 5.7.8; 26.1.2; 2.9.25; A5.1.16; A5.1.5
(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây, xanh sẫm, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09176 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Tâm  (VN) 

847 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09177 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Tâm   (VN) 

847 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09178 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  

(VN) 

Tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy ướp lạnh, khăn lau bằng giấy, khăn giấy lau mặt, khăn tay 

bỏ túi bằng giấy, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-09179 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ  

(VN) 

Tổ 14, khu 2, phường Hà Khẩu, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy ướp lạnh, khăn lau bằng giấy, khăn giấy lau mặt, khăn tay 

bỏ túi bằng giấy, giấy vệ sinh. 
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(210) 4-2014-09180 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Info Việt Nam  (VN) 

Số 27, ngõ 42/3, phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09181 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Phú 

Minh Châu  (VN) 

Thôn Kim Châu 2, xã An Châu, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2014-09182 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Hùng 

Nguyệt  (VN) 

201-D18 tập thể Công ty May 10, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; cà vạt; thắt 
lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2014-09183 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hùng 

Nguyệt   (VN) 

201-D18 tập thể Công ty May 10, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; khăn quàng cổ (trang phục); đồ đội đầu; cà vạt; thắt 
lưng (trang phục). 
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(210) 4-2014-09185 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2014-09186 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8  (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá, thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2014-09189 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 26.1.2; 16.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần xây lắp điện 

2 - Long Hải  (VN) 

Khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; xây dựng 

công trình đường sắt và đường bộ; lắp đặt hệ thống điện.  
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(210) 4-2014-09190 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.3.6; A26.11.12 
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Vương Quốc  

(VN) 

71/3A quốc lộ 22, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép thời trang các loại. 
 
 

(210) 4-2014-09191 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 

Bảo Trân  (VN) 

1927/13 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 5, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2014-09192 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

mỹ phẩm Minh Thư  (VN) 

15/27 đường Làng Tăng Phú, khu phố 4, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm; kem rửa 
mặt (mỹ phẩm); dầu bóng tóc; kem tắm trắng da (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2014-09193 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Đăng 

Nguyễn  (VN) 

185/43A Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm; kem rửa 
mặt (mỹ phẩm); dầu bóng tóc; kem tắm trắng da (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2014-09194 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Cơ sở Châu á Tseng Sang  (VN)

D4/40 ấp 4, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp (vỏ bánh xe); săm (ruột xe). 

 

 
(210) 4-2014-09195 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ trang trí nội thất 

Hiệp Thịnh  (VN) 

5 đường số 3A, khu dân cư 13E, ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; bóng đèn. 

 

 
(210) 4-2014-09196 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 4.5.2; 4.5.3; A5.5.21 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

trắng 
(731) S-OIL CORPORATION  (KR) 

Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng; khí đốt; khí prôban; xăng; dầu gazoin; dầu nhẹ; dầu mỏ; 

dầu đốt; dầu hỏa; dầu điezel; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; nhiên liệu từ dầu thô; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu nặng; xylen; nhiên liệu dùng cho máy bay; gasolin dùng cho 
mục đích công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn (chất bôi trơn công nghiệp); dầu 
để bôi trơn; dầu để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô; dầu nền; benzen. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khácl; marketing; giới thiệu 
sản phẩm; dịch vụ tư vấn và môi giới kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nhiên liệu lỏng. 
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(210) 4-2014-09197 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.9; A26.4.24; 
26.3.23 

(591) Đen, vàng, vàng nhạt 
(731) S-OIL CORPORATION   (KR) 

Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng; khí đốt; khí prôban; xăng; dầu gazoin; dầu nhẹ; dầu mỏ; 

dầu đốt; dầu hỏa; dầu điezel; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; nhiên liệu từ dầu thô; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu nặng; xylen; nhiên liệu dùng cho máy bay; gasolin dùng cho 
mục đích công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn (chất bôi trơn công nghiệp); dầu 
để bôi trơn; dầu để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô; dầu nền; benzen.  

 

 
(210) 4-2014-09198 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) S-OIL CORPORATION   (KR) 

Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng; khí đốt; khí prôban; xăng; dầu gazoin; dầu nhẹ; dầu mỏ; 

dầu đốt; dầu hỏa; dầu điezel; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; nhiên liệu từ dầu thô; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu nặng; xylen; nhiên liệu dùng cho máy bay; gasolin dùng cho 
mục đích công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn (chất bôi trơn công nghiệp); dầu 
để bôi trơn; dầu để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô; dầu nền; benzen.  

 

 
(210) 4-2014-09199 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) HENN GMBH & CO KG.  (AT) 
Steinebach 18, 6850 Dornbirn, Austria 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Mối nối cho ống mềm bằng kim loại và khớp nối cho ống mềm bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Cơ cấu ghép nối (bộ phận nối), không dùng cho bộ truyền động mô men.  
 

Nhóm 12: Cơ cấu ghép nối (bộ phận nối), dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể 
là khớp nối ống mềm và khớp nối ống dẫn, không dùng cho bộ truyền động mô men trong 
xe cộ. 
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(210) 4-2014-09205 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ thực 

phẩm Ngon Ngon (VN)   (VN) 

58/2G ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đông lạnh như: chả giò; chả rÕ; cá viên; bò viên; chả lụa; giò thủ.  

 

 
(210) 4-2014-09206 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(731) PARK, SANG SOON  (KR) 

106-dong 2902-ho, 300, Deulan-ro, 
Suseong-gu, Daegu, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành chắn mưa dùng cho xe cộ; tấm che nắng dùng cho xe cộ; nẹp để gắn lên 

đèn dùng cho xe cộ; nẹp để gắn lên chốt cài cửa của xe cộ; nẹp để gắn lên đèn chiếu hậu 
của xe cộ; nẹp để gắn lên bình chứa nhiên liệu của xe cộ; nẹp dùng để gắn phía bên trong 
xe cộ; nẹp dùng để gắn phía bên ngoài của xe cộ; nẹp để gắn lên thiết bị giảm chấn của xe 
cộ; nẹp để gắn lên cửa của xe cộ; nẹp để gắn lên kính chiếu hậu của xe cộ; nẹp để gắn lên 
tay nắm cửa của xe cộ; nẹp để gắn lên cái giảm xóc của xe cộ; nẹp để gắn lên các cột 
A/B/C của xe cộ; cái chắn bảo vệ mui xe; tấm chắn phía sau của xe cộ.  

 

 
(210) 4-2014-09207 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty một thành viên Gia 

Công thương mại dịch vụ sản 

xuất Hùng Quyên  (VN) 

C14/4A ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; khăn ăn làm bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn 

giấy lau mặt; khăn ướt bằng giấy.  
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(210) 4-2014-09208 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gia Công Thương Mại Dịch Vụ 

Sản Xuất Hùng Quyên  (VN) 

C14/4A ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy ăn; khăn ăn làm bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; khăn 
giấy lau mặt; khăn ướt bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn ăn làm bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy, 
khăn giấy lau mặt, khăn ướt bằng giấy, khăn bằng giấy, miếng lót bằng giấy để tẩy trang, 
miếng lót bằng giấy để làm sạch kính áp tròng, khăn trải bàn bằng giấy, khăn trang trí 
trên bàn ăn làm bằng giấy, miếng lót đĩa trên bàn ăn làm bằng giấy, hộp giấy ăn, hộp giấy 
ăn mang đi du lịch, túi giấy ăn, túi giấy ăn loại nhỏ, giầy ăn khổ lớn dùng trong nhà bếp, 
giấy lau tay, khăn ăn đóng hộp có thể rút ra từng chiếc (dùng trong tiệc cốc tai, tiệc trưa, 
tiệc đêm), giấy vệ sinh dạng cuộn.  

 
 

(210) 4-2014-09209 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Bích Chi   (VN) 

45 X1 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 
2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm làm từ bột ngũ cốc; mì sợi; 
miến; chế phẩm ngũ cốc.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm trên cơ sở gạo, sản 
phẩm bột xay, mì sợi, miến, chế phẩm ngũ cốc; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-09210 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) MA, JINGYONG   (CN) 

(Lanxing Co.,) No. 9, Beitucheng West 
Road, Chaoyang District, Beijing City, 
China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bào; máy khắc trổ; búa điện; cưa xích; máy cắt [máy móc]; dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công.  
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(210) 4-2014-09211 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) MA, JINGYONG  (CN) 
(Lanxing Co.,) No. 9, Beitucheng West 
Road, Chaoyang District, Beijing City, 
China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bào; máy khắc trổ; búa điện; cưa xích; máy cắt [máy móc]; dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công.  

 
 

(210) 4-2014-09212 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 

Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09213 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 

Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09218 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 1.15.23 
(591) Nâu đen, vàng, nâu vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Du Lịch CABARET  (VN) 

264 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2014-09219 (220) 26.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) BEIJING GAMEASE AGE DIGITAL 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

2ND Floor, East Wing, Jingyan Hotel, 

No.29 Shijingshan Road, Shijingshan 

District, Beijing, People's Republic of 

China  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật 

mang dữ liệu từ tính; đĩa quang; chương trình trò chơi máy tính; xuất bản phẩm điện tử, 

có thể tải xuống; đĩa compắc [nghe-nhìn]; máy nghe nhạc cầm tay; phim hoạt hình; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được].  

 

Nhóm 28: Thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; đồ chơi; bài lá; bàn cờ trò 

chơi; bóng cho trò chơi; túi để đồ của trò chơi crickê; thiết bị tập luyện thể hình; máy tập 

thể dục; găng tay đùng cho trò chơi; đồ câu cá.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo 

trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo; quản lý thương 

mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ 

quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu 

máy tính.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi 

tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung cấp quyền 

truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; thư điện tử; gửi tin nhắn; thông tin 

liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông 

tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; dịch vụ truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển đại hội; dịch vụ thư viện 

lưu động; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 

mạng máy tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ giải trí; cung cấp tiện nghi giải 

trí; thông tin giải trí; dịch vụ câu lac bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cập nhật 

phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê 

không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; chuyển đổi dữ liệu máy 

tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần 

mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút.  
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(210) 4-2014-09220 (220) 26.04.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 3.5.1; A3.5.24; A1.1.10; A1.1.5; 

18.3.21; A5.5.20 

(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm, da cam, 

trắng, hồng, xanh lá cây 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Trạng 

Nguyên   (VN) 

1/26B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09221 (220) 26.04.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.3.23; 24.15.21 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

K & L   (VN) 

373 Lê Văn Khương, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may gia công ba lô, túi xách.  
 

 
(210) 4-2014-09222 (220) 28.04.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.8 

(591) Đỏ, xám, trắng

(731) Công ty TNHH một thành viên 

High View  (VN) 

572/9 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ quan sát (chi tiết: camera quan sát), máy thu thanh và thu hình, thiết 

bị ngoại vi máy vi tính.  
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(210) 4-2014-09223 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 21.3.21; 26.1.5; A26.1.24; 25.5.5
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Phú Tài  (VN) 

Cụm 12, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn; két an toàn; két sắt; chìa khoá; khoá móc. 

 

 
(210) 4-2014-09224 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư xây dựng và phát 

triển Rồng Vàng  (VN) 

8 Nguyễn Huy Tưởng, phường Hoà 
Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để làm lạnh, thông gió, sấy khô, thiết bị lọc cho hồ thủy sinh.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; xuất bản tài liệu quảng cáo; 
mua bán hồ thủy sinh.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; 
cho thuê thiết bị xây dựng; lăp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa 
chữa các thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-09225 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc đá quý Phú Hoàng   (VN) 

Tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh 
Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, vàng bạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nữ trang, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, vàng bạc.  
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(210) 4-2014-09226 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH máy & thiết bị 

văn phòng Hoàng Cường   (VN)

185-187 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) thiết bị văn phòng bao gồm: mua bán máy photocopy, 
mua bán mực in các loại bao gồm: hộp mực in máy photocopy, hộp mực in của máy in 
dùng với máy tính; mua bán máy tính - máy vi tính các loại; mua bán hàng kim khí điện 
máy- điện tử các loại như: tủ lạnh, tivi, máy in dùng với máy tính.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh dịch vụ về bất động sản bao gồm: cho thuê văn phòng, cho thuê bất 
động sản, cho thuê nhà.  

 

 
(210) 4-2014-09227 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.25; A26.11.12; 26.4.7; 25.3.1; 
A25.3.3; A25.3.11 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, vàng da 
cam, xanh dương, đen 

(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 
4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu (để vẽ tranh); chế phẩm màu nước; men cho chất màu.  
 

Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 
phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì; bút vẽ; bút chì màu; bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

 
(210) 4-2014-09228 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 
4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu (để vẽ tranh); chế phẩm màu nước; men cho chất màu.  
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Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 
phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì, bút vẽ; bút chì màu, bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

 
(210) 4-2014-09229 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 
4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu (để vẽ tranh); chế phẩm màu nước; men cho chất màu.  
 

Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 
phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì, bút vẽ; bút chì màu, bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

 
(210) 4-2014-09230 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 
4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 

phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì, bút vẽ; bút chì màu, bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

 
(210) 4-2014-09231 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 
4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 

phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì, bút vẽ; bút chì màu, bút màu; 
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bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

 
(210) 4-2014-09232 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 

4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 

phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì, bút vẽ; bút chì màu, bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

 
(210) 4-2014-09233 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) DONG-A PENCIL CO., LTD.   (KR) 

4th Floor, Parkland Building, 601, 
Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-546, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng đánh dấu (đồ dùng văn phòng); bút đánh dấu; bút máy; văn phòng 

phẩm; bút bi; bút dạ dùng để đánh dấu; bút chì kim; bút chì, bút vẽ; bút chì màu, bút màu; 
bút sáp màu; bút (dụng cụ dùng để viết); hộp đựng bút chì hoặc bút; bút màu dùng để 
đánh dấu; ruột chì dùng cho bút chì kim; sách; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; catalô. 

 

(210) 4-2014-09234 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Ngân 

Trang  (VN) 

Số 2F, ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
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(210) 4-2014-09235 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  

(VN) 

Số 53 đường 34, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-09236 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Phó  (VN) 

08 Nguyễn Trường Té, tổ 2, phường Diên
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn khí đốt (gas), bếp ga.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, chiết nạp ga.  
 
 

(210) 4-2014-09237 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.18; 3.4.20 
(591) Đỏ, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN)

Số 58, phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh.  
 

 
(210) 4-2014-09238 (220) 28.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 6.1.2; 1.15.24; 13.3.23 

(591) Đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ truyền 

thông DIVN  (VN) 

Phòng 107 số 7 Nam Quốc Cang, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt ủi. 
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(210) 4-2014-09239 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM  (VN) 

27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé (trẻ sơ sinh). 

 

 
(210) 4-2014-09240 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM  (VN) 

27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-09241 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.12; A26.4.24; 14.1.13 
(731) Công ty cổ phần Bigrfeed 

Hưng Yên  (VN) 

Thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2014-09242 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bigrfeed 

Hưng Yên  (VN) 

Thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên   

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2014-09243 (220) 28.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.3.1; 3.3.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Hưng 

Phú Thịnh  (VN) 

143 Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09244 (220) 28.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.3.1; 3.3.15 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Hưng 

Phú Thịnh  (VN) 

143 Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-09245 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tanida Pharma  

(VN) 

50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2014-09246 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 6.1.2; 26.3.2; 26.4.2 
(591) Xanh dương sáng, trắng, xám, xanh 

dương đậm, xanh cửu long 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Mác Mai  (VN) 

Lô T2-4, đường D1, khu Công nghệ cao, 
phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe điện (« 
tô điện; xe hai bánh điện). 

 
 

(210) 4-2014-09247 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 6.1.2 
(591) Xanh dương sáng, trắng, xám, xanh 

dương đậm 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ Mác Mai  (VN) 

Lô T2-4, đường D1, khu Công nghệ cao, 
phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước; xe điện (« 
tô điện; xe hai bánh điện). 

 

 
(210) 4-2014-09248 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.1.24 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hoàng Phú Sơn  (VN) 

Số 2/23 đường TTN10, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2014-09249 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A1.1.10; A5.3.15; 5.7.14; 25.5.25 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen, vàng, 
da cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần Vải thiều 

Việt Nam   (VN) 

Số nhà 49, ngách 157/23, phố Pháo Đài 
Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hoa quả tươi và hoa quả đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-09250 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 24.9.1; 5.7.14; A5.3.15 
(731) Công ty cổ phần Vải thiều 

Việt Nam   (VN) 

Số nhà 49, ngách 157/23, phố Pháo Đài 

Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hoa quả tươi và hoa quả đã qua chế biến.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
714 

(210) 4-2014-09251 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Tím 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Hồng Phát   (VN) 

Phòng 308, tòa nhà H10, khu đô thị mới 
Việt Hưng, phường Giang Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền rác; máy nâng rác; máy ép rác; máy ép bùn dùng trong xử lý môi 
trường. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy lắc máu (thiết bị y tế); cáng cứu thương.  
 

Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước thải; nồi hấp (dùng diện); nồi hơi (không phải là bộ phận 
của máy); lò đốt rác; thiết bị khử trùng; máy sắc thuốc chạy điện; tủ bảo ôn. 

 

Nhóm 20: Tủ thuốc; tủ đựng; giường dùng trong bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2014-09252 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Xanh, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ Hồng Phát   (VN) 

Phòng 308, tòa nhà H10, khu đô thị mới 
Việt Hưng, phường Giang Biên, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền rác; máy nâng rác; máy ép rác; máy ép bùn dùng trong xử lý môi 
trường.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy lắc máu (thiết bị y tế); cáng cứu thương.  
 

Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước thải; nồi hấp (dùng điện); nồi hơi (không phải là bộ phận 
của máy); lò đốt rác (dùng điện); thiết bị khử trùng; máy sắc thuốc chạy điện; tủ bảo ôn. 

 

Nhóm 20: Tủ thuốc; tủ đựng; giường dùng trong bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2014-09253 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hồng Phước   (VN) 

Số 49, ngõ 766 Đê La Thành, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
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(210) 4-2014-09254 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; 25.5.25; 25.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất xuất nhập 

khẩu Tây Phương  (VN) 

1E đường 160, khu phố 3, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Ngô (Bắp) đã chế biến, bánh, sôcôla. 
 
 

(210) 4-2014-09255 (220) 25.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7; 1.15.5; 11.3.18; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH chế biến và 

kinh doanh thực phẩm 9MEAL  

(VN) 

Ngách 56/136, phố Thạch Cầu, tổ 1, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép chưng thịt, ruốc thịt, ruốc nấm, ruốc cá.  
 
 

(210) 4-2014-09256 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trường Thọ   (VN) 

Số 93, Linh Lang, phường Cống Vị, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-09257 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) FUJIAN RUIJIE NETWORKS CO., 
LTD.   (CN) 
19# Building, Star-net Science Plaza, 
Juyuanzhou, 618 Jinshan Road, Fuzhou 
City, Fujian, Province, P.R. China.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương 
trình máy vi tính [Phần mềm có thể tải xuống được]; thiết bị truyền thông quang học; thiết 
bị truyền thông mạng.  

 

 
(210) 4-2014-09258 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân đào 

tạo ngoại ngữ Bắc Mỹ   (VN) 

Số 285 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục như: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung 

học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông, giáo dục đại học; đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du 
học.  

 

 
(210) 4-2014-09259 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH quan hệ quốc 

tế Việt Thái   (VN) 

Số 7 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy. 

 

 
(210) 4-2014-09264 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc Bộ 

Ba   (VN) 

Phòng 508 nhà 521 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
717 

(210) 4-2014-09265 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.11.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Cổng Việt  (VN) 

Số 213 Hồng Mai, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, hướng dẫn khánh du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-09266 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 26.1.1 
(731) Lã Xuân Thực   (VN) 

18/93 tổ 8, khu phố 6, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09267 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 18.1.21; 24.9.1; 24.1.1; 
A13.1.2; 13.1.6 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại Song 

Sanh   (VN) 

110 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm, kem dưỡng thể, mặt nạ giấy đắp mặt, nước hoa, kem thoa mặt.  
 

 
(210) 4-2014-09268 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KABUSHIKI-KAISHA NIHON 
KAGAKU GIJUTSU KENSHUJO   (JP) 
5-10-11, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy tính, đã ghi sẵn; ứng dụng phần mềm máy tính, có 
thể tải xuống được; phần mềm máy tính để phân tích thống kê sử dụng trên máy tính cá 
nhân; chương trình máy tính dùng để phát triển kỹ thuật và kiểm soát chất lượng chuyên 
về phương pháp thống kê cơ bản, phương pháp xử lý dữ liệu ký tự, thiết kế thí nghiệm, 
phân tích phương sai (ANOVA), phân tích hồi quy, phân tích đa biến, phân tích độ tin cậy 
và phát triển chức năng chất lượng (QFD); chương trình điều hành máy tính; đĩa CD chứa 
chương trình máy tính để cài đặt phần mềm, bảng tính, tính toán và/hoặc phân tích số liệu 
thống kê, hiển thị biểu đồ thống kê, bảo vệ màn hình, chuẩn bị các bài thuyết trình, và in 
ấn.  

 

 
(210) 4-2014-09269 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) Nguyễn Tuấn Dũng   (VN)

Thôn Thống Nhất, xã Trung Giã, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Cần giảm xóc dùng cho xe cộ (ô tô, xe máy, xe đạp); nhông xích xe máy; xích 
líp xe đạp; dây phanh (xe đạp, xe máy); má phanh (ô tô, xe đạp, xe máy); săm (xe đạp xe 
máy). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu ô tô, xe máy, xe đạp và phụ tùng của chúng gồm: 
vành xe, ống xả, lốp xe, săm xe, đèn xe (đèn pha, đèn chiếu hậu, xi nhan), gương xe, cần 
phanh, cần số, cần khởi động, yên xe, vỏ bọc yên xe, bu gi, vòng bi, gioăng phớt, đồng hồ 
công tơ mét, dây công tơ mét, dây ga, dây le, cần giảm xóc, nhông xích, xích líp, dây 
phanh, má phanh.  

 

 
(210) 4-2014-09270 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(731) Nguyễn Tuấn Dũng  (VN) 

Thông Thống Nhất, xã Trung Giã, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Cần giảm xóc dùng cho xe cộ (ô tô, xe máy, xe đạp); nhông xích xe máy; xích 
líp xe đạp; dây phanh (xe đạp, xe máy); má phanh (ô tô, xe đạp, xe máy); săm (xe đạp xe 
máy).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu ô tô, xe máy, xe đạp và phụ tùng của chúng gồm: 
vành xe, ống xả, lốp xe, săm xe, đèn xe (đèn pha, đèn chiếu hậu, xi nhan), gương xe, cần 
phanh, cần số, cần khởi động, yên xe, vỏ bọc yên xe, bu gi, vòng bi, gioăng phớt, đồng hồ 
công tơ mét, dây công tơ mét, dây ga, dây le, cần giảm xóc, nhông xích, xích líp, dây 
phanh, má phanh.  
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(210) 4-2014-09271 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, cam 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Đông Viên  (VN) 

24 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại và quảng 

cáo; tổ chức hội chợ triển lãm thương mại; mua bán; văn phòng phẩm, sách, báo, băng đĩa 
nhạc, hình ảnh; dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh và phim truyền 
hình; dịch vụ tổ chức sự kiện cho mục đích giải trí và giáo dục; dịch vụ tổ chức biểu diễn 
nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2014-09272 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Thái Hương Huyền   (VN) 

Số 30, 32/158 Nguyễn Sơn, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 32: Bia.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, kính mát, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh 
kẹo, nước giải khát, rượu, bia, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-09273 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 26.1.6; A25.1.10; 25.1.25; 1.15.11
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Phúc Lộc Gia   (VN) 

Số 32 ngõ 156 ngách 21, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang thơm). 
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(210) 4-2014-09274 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lục 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

môi trường Hồng Anh   (VN) 

Số 26A, ngõ 515 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 

Nhóm 40: Tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ đốt rác và chất thải.  
 
 

(210) 4-2014-09275 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Info Tech Việt 

Nam  (VN) 

Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao; thiết bị tập luyện thể thao. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị tập luyện thể thao, máy/thiết bị tập thể thao. 
 
 

(210) 4-2014-09276 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; 2.1.8 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Info Tech Việt 

Nam   (VN) 

Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao; thiết bị tập luyện thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị tập luyện thể thao, máy/thiết bị tập thể thao. 
 
 

(210) 4-2014-09277 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 25.3.1 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Info Tech Việt 

Nam   (VN) 

Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập luyện thể thao; thiết bị tập luyện thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị tập luyện thể thao, máy/thiết bị tập thể thao. 
 

 
(210) 4-2014-09278 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.11.2; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Ngọc thạch, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH kỹ thuật y tế 

La Vang  (VN) 

212/158/2 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế (như: vật tư y tế tiêu hao, máy móc - thiết bị - dụng 

cụ y khoa, ngoại khoa) các hóa chất dùng trong y tế (hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh 
học - huyết học, hóa chất dùng sát trùng trong bệnh viện; thuốc như: thuốc thành phẩm, 
hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-09279 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Quân Phúc  (VN) 

47 đường 909 Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; lược. 
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa tắm, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng, lược, tăm bông. 
 

 
(210) 4-2014-09280 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; 24.5.7 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại sản xuất cơ khí nhựa Đại 

Thành Đạt  (VN) 

142A đường Đô Đốc Lộc, tổ 57, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sục khí tạo oxy nuôi tôm trong ngành công nghiệp. 
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(210) 4-2014-09282 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.16; A26.11.12; 26.11.3; 3.7.10 
(591) Cam, đen 
(731) Hộ kinh doanh yến sào 

Phương Nam  (VN) 

44A Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ yến như: yến sào, yến tổ thô.  
 

 
(210) 4-2014-09283 (220) 28.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.3; 7.1.6; A7.1.12 

(591) Xanh dương, đỏ, xanh nõn chuối, đen, trắng
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thang máy Tâm Phát Lộc  (VN)

60/4 đường số 16A, khu phố 12, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị của thang máy như: đầu kéo, tủ điện, khung thang, cabin.  
 

 
(210) 4-2014-09286 (220) 28.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.1 

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Anh 

MỸ  (VN) 

44 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-09287 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, xanh da trời
đậm, xanh da trời nhạt, xám, hồng, đen 

(731) Công ty TNHH Brotex (Việt 

Nam)  (VN) 

Lô số 34-6 đường D11 khu công nghiệp 
Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng xơ dừa (dùng để dệt); sợi và chỉ bằng bông (dùng để dệt); sợi 
và chỉ dùng để mạng; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ thêu; sợi thuỷ 
tinh dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ gai dầu (dùng để dệt); sợi và chỉ day (dùng để dệt); 
sợi và chỉ lanh (dùng để dệt); sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo (dùng để dệt); chỉ và sợi dùng để 
may quần áo (dùng trong ngành dệt); sợi bông đã xe (dùng để dệt); sợi và chỉ đã xe (dùng 
để dệt); len đã xe thành sợi (dùng đề dệt); sợi (dùng để dệt); sợi và chỉ len; sợi và chỉ len 
xe. 

 

 
(210) 4-2014-09288 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Việt 

Việt Khang  (VN) 

106 Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-09289 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Bùi Việt Anh  (VN) 

Số 2B/232 phố Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi nấu chậm; nồi nấu cháo; nồi hầm; nồi hấp, nồi áp suất (tất cả 
sử dụng bằng điện). 

 

 
(210) 4-2014-09290 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.2; A26.4.6; A11.3.3 
(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê Sơn Tùng Phát  (VN) 

B4/9C tổ 11, ấp 2A, đường Kinh Trung 
Ương, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-09291 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại 

và nhân lực quốc tế Hoàng 

Anh Ka Long  (VN) 

Số nhà 1 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm kéo 
dài, phường Hải Yên, thành phố Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp, xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2014-09292 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhất Long  (VN) 

Số 6 ngách 54/1 Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09293 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 8.7.5; 26.1.2; 26.4.2; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại đầu tư và sản 

xuất Kim Phát  (VN) 

Số nhà 81, đường Long Biên, tổ 27, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt, bột satế (gia vị), xốt cà chua, bột cà ri, bột nghệ (dùng làm thực 
phẩm), bột ớt. 
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(210) 4-2014-09294 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.9; 8.7.5; 5.9.15; 5.9.21
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại đầu tư và sản 

xuất Kim Phát   (VN) 

Số nhà 81, đường Long Biên, tổ 27, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt, bột satế (gia vị), xốt cà chua, bột cà ri, bột nghệ (dùng làm thực 
phẩm), bột ớt. 

 
 

(210) 4-2014-09295 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 2.3.1; A2.3.17; 26.2.7; A19.13.21 
(591) Hồng, hồng, xanh lá cây, xanh dương, 

ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

tổng hợp Thiên Phú  (VN) 

Số nhà 71D ngõ 342 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-09296 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.9; 2.1.1; 2.3.1; 26.2.7; A19.13.21; 
25.5.25; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, xanh sẫm, da 
cam, vàng, tím, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại và dịch vụ 

tổng hợp Thiên Phú   (VN) 

Số nhà 71D ngõ 342 đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09297 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên TM Phương 

Chi  (VN) 

Ngã tư Quán Gái, xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09298 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh  (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng, nước rửa chén. 

 

 
(210) 4-2014-09299 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 

Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09300 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông   (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09301 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại 

Phương Đông   (VN) 

Khu phố Và, phường Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09302 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ANDA Việt Nam   (VN) 

62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
728 

(210) 4-2014-09303 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt   (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09304 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt    (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09305 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 

Việt Nam   (VN) 

Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khừ khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09306 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Sáng tạo Âu 

Châu   (VN) 

162 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09307 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc  (VN) 

Số 53 khu tập thể Công ty xuất nhập 
khẩu thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09308 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Vàng cam, đen 
(731) Công ty TNHH Phân Phối và 

Thương Mại Quốc Tế H&H  (VN) 

Số 1136 đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình LED.  
 

Nhóm 11: Đèn LED chiếu sáng; đèn LED trang trí; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 
quang [LED].  
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(210) 4-2014-09309 (220) 28.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.11.12 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Tân Phát Hiệp  (VN)

456/17/2 Trần Phú, phường 5, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết 
 
 

(210) 4-2014-09310 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - sản xuất Đạt 

Hiển Toàn  (VN) 

38/35C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa; ổ khóa.  
 
 

(210) 4-2014-09311 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kinh doanh dược và trang 

thiết bị y tế Việt Mỹ  (VN) 

1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai. 
 
 

(210) 4-2014-09312 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phúc Trường   (VN) 

Số 37, tổ 2, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, 
huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2014-09313 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH Phương Tùng  (VN)

6059/1 tổ 6, khóm 4, phường Thành 
Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
 

 
(210) 4-2014-09314 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hoàng Thịnh Phát  (VN) 

71/1 - 71/3 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09315 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hoàng Thịnh Phát  (VN) 

71/1 - 71/3 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09316 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đỏ; xanh, trắng; đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hoàng Thịnh Phát  (VN) 

71/1 - 71/3 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 
 

 
(210) 4-2014-09317 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Hoàng Thịnh Phát   (VN) 

71/1 - 71/3 Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09319 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ELECTRONIC ARTS INC.,   (US) 
209 Redwood Shores Parkway, Redwood 
City, CA 94065, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính (ghi sẵn); phần mềm trò chơi máy tính có thể tải 
xuống được thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu và các thiết bị không dây; phần mềm 
trò chơi vi-đê-ô (ghi sẵn).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến; cung cấp các 
thông tin liên quan đến các trò chơi máy tính điện tử được cung cấp qua mang internet. 

 

 
(210) 4-2014-09320 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1; 
26.4.1; A3.7.24 

(591) Vàng, đỏ 
(731) SINON CORPORATION  (TW) 

1FL., No.23, Sec.1, Mei Chuan W. Road, 
W. District, Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học; phân bón hữu cơ; phân bón hỗn hợp; phân bón lá (phân 
bón); hoá chất dùng cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và 
chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
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(210) 4-2014-09321 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.16; A5.1.5; A3.7.24; 26.1.1; 
26.4.1; A5.3.15 

(591) Vàng, đỏ 
(731) SINON CORPORATION  (TW) 

1FL., No.23, Sec.1, Mei Chuan W. Road, 
W. District, Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chất trừ động vật có hại dùng trong nông nghiệp; thuốc diệt cỏ 

dùng trong nông nghiệp; chất diệt khuẩn; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt côn 
trùng có chứa hóa chất dùng trong nông nghiệp (chất diệt côn trùng).  

 

 
(210) 4-2014-09322 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại V.V Việt Vân  (VN) 

282/76 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe; lốp xe. 

 

 
(210) 4-2014-09324 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh tím 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Na no   (VN) 

Số 32B Phan Đình Phùng, phường Hải 
Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trầm hương, yến sào.  
 

 
(210) 4-2014-09325 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Ngọc Thái   (VN) 

Số 161 Phan Chu Trinh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Quán bán bún. 
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(210) 4-2014-09326 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Epicure Vina  (VN) 

56 Nguyễn Quý Đúc, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy pha cà phê, cà phê. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa máy pha cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-09327 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 

Homedecor   (VN) 

Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất (sa lông các loai, giường, tủ, giá kệ bàn). 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2014-09328 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86/161,681 09.01.2014 US 
(540) 

 

(731) YEB I LLC  (US) 
7100 Corporate Drive Plano, Texas 
75024, United States of America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống bán thức ăn mang về.  
 

 
(210) 4-2014-09329 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(731) HERO POWER TECH. CORP.  (TW) 

No. 8, Wugong 5th Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 242, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hàn; máy hàn hồ quang kim loại bằng khí ga; máy hàn điện; máy hàn hồ 
quang điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ; máy cắt kim loại; máy hàn hồ 
quang. 
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(210) 4-2014-09330 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) HOYA LENS (S) PTE LTD  (SG) 

315 Outram Road #05-10, Tan Boon Liat 

Building, Singapore 169074  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt [quang học]; vật dùng quang học; 

thấu kính quang học.  
 

 
(210) 4-2014-09331 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 24.9.1; 3.13.1; A5.5.21; A5.5.20; 

25.7.25 

(591) Hồng, trắng, xám 

(731) Huỳnh Bảo An   (VN) 

27/5 đường số 7, phường 7, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-09332 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ 

(731) Công ty TNHH thiết kế và xây 

dựng Ngôi Nhà Thông Minh  

(VN) 

649/109 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn giám sát thi công.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nhà ở thông 

minh.  
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(210) 4-2014-09333 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4 

(591) Xanh lá cây, đen 

(731) Võ Thanh Thi   (VN) 

69 Quang Trung, phường 10, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán trà sữa; dịch vụ giải khát; 

dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-09334 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ NiNa   (VN) 

Phòng 301, lầu 3, tòa nhà SBI, lô số 6B, 
đường số 3, công viên phần mềm Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web, thiết kế tạo mẫu; thiết kế đồ họa.  

 

 
(210) 4-2014-09335 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 4.3.3 

(591) Đen, xanh, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Nguyễn 

Huấn   (VN) 

816/80/40 Tô Ngọc Vân, khu phố 5, 

phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2014-09337 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mộc  

(VN) 

13 đường số 57, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-09338 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Việt Hương  (VN) 

217 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Nem; nem chua; nem ngọt (tất cả được làm từ thịt, không phải nem cuộn).  
 

 
(210) 4-2014-09339 (220) 28.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.9.1; 25.5.25; A8.5.15; A11.3.11 

(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, cam 
(731) Công ty TNHH Hưng Phú Food  

(VN) 

409/88/58 đường TCH 13, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

 
(210) 4-2014-09340 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Zone Media  

(VN) 

168 đường 3/2, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
738 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, cụ thể: lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và 
duy trì trang tin điện tử cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web, trang tin điện tử.  

 
 

(210) 4-2014-09341 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển du lịch Kiên Cường  (VN) 

23-25 đường Loseby, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời, cụ thể: cơ sở lưu trú 
tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2014-09342 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Việt Mỹ  (VN) 

3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09343 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Việt Mỹ  (VN) 

3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2014-09344 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Việt Mỹ  (VN) 

3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09345 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Việt Mỹ  (VN) 

3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09347 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MAKE-UP ART COSMETICS INC.  
(US) 
767 Fifth Avenue, New York, New 
York, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; nước hoa dùng cho cá 
nhân; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, 
nước hoa dùng cho cá nhân, chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; dịch vụ cửa hàng 
bán lẻ trực tuyến mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, nước hoa dùng cho 
cá nhân, chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp và dịch vụ liên quan đến tư vấn làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2014-09348 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hương Sen  (VN) 

Số 18 Trần Thái Tông, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga (đồ uống không cồn); nước ép trái 
cây; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước tinh khiết. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn [trừ bia].  
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(210) 4-2014-09350 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 1.17.11; 1.5.1 

(591) Trắng, xanh cửu long, đỏ, xanh nước 

biển 

(731) Vũ Đình Hò   (VN) 

135 Nguyễn Viết Xuân, phường Ngô 

Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

 
(210) 4-2014-09351 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) FUKUTA ELECTRIC & MACHINERY 

CO., LTD.   (TW) 

No.2-1, Lane 301, Feng Chou Rd., 

Shengang Dist., Taichung City 429, 

Taiwan  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; hộp tay quay dùng cho máy, động cơ điện và động 

cơ; động cơ cho tàu thuyền; stato [bộ phận của máy]; tua bin gió.  

 

Nhóm 12: Động cơ dẫn động cho phương tiện giao thông trên bộ; xe cộ chạy bằng điện; 

động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông 

trên bộ; cơ cấu đẩy cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2014-09353 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12 

(731) SHENZHEN SAMGLE TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED   (CN) 

1008, 10F, Block C, Electronic Science 

and Technology Building, Huaqiangbei 

Street, Futian District, Shenzhen, China   

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy ảnh [chụp ảnh]; điện thoại di động; máy vi 

tính; pin điện; dây điện thoại.   
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(210) 4-2014-09356 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

Gấm Tùng   (VN) 

95/26 Bắc Hải, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09357 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.13.25; A5.1.16; 1.15.23 
(731) Nguyễn Xuân Hải   (VN) 

Số 6 ngách 68 ngõ Lương Sử B, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ, nón, khăn quàng (trang phục), dây lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: quần áo thời trang, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, khăn quàng, dây lưng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo thời trang theo yêu cầu; dịch vụ may gia công quần áo.  
 

Nhóm 41: Đào tạo và dạy nghề cắt may.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế thời trang; dịch vụ thiết kế thời trang.  
 

 
(210) 4-2014-09358 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH TM & DV Huyền 

Linh  (VN) 

A18, tổ 84, khu laze, Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề trang điểm; dạy nghề làm móng tay; dịch vụ đào tạo chuyên 
ngành thẩn mỹ viện; trung tâm đào tạo làm đẹp. 
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(210) 4-2014-09359 (220) 28.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Quốc tế DIAS  

(VN) 

Km6 + 100 quốc lộ 21A, xã Sơn Đông, 
thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy 

tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế website.  
 

 
(210) 4-2014-09361 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

truyền thông Minerva  (VN) 

Phòng 10, nhà C2, TTQD, số 1, đường 
Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn quản lý doanh nghiệp; quan hệ công chúng; nghiên cứu thị 

trường; thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 
 

 
(210) 4-2014-09363 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty Tư vấn Phát triển Hạ 

tầng Viễn thông (Infras 

Consult JSC)   (VN) 

Tòa nhà Elcom Building, ngõ 15, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; hệ thống dùng để quản lý sử dụng điện gồm phần mềm và 
phần cứng máy tính (như công tơ điện, máy tính, mô đem) để thu thập, theo dõi các dữ 
liệu sử dụng điện và thông báo cho khách hàng thông qua phần mềm và hiển thị lên các 
thiết bị như màn hình máy tính, màn hình LCD, điện thoại di động.  
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(210) 4-2014-09364 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 
xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 
tính bảng, pin sạc; thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho diện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại đi động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; máy tính bảng, máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ 
thể hệ thống âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa 
DVD; màn hình đi ốt phát quang; màn hình; kính 3D; máy vi tính, máy in dùng với máy 
tính; chất bán đẫn; phần mềm ứng dụng máy tính cỏ thể tải về được, phần mềm ứng dụng 
máy tính cho điện thoại di động; phần mềm máy tính; phần mềm cố định cho máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-09365 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea   

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 
xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 
tính bảng, pin sạc; thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho diện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại đi động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; máy tính bảng, máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ 
thể hệ thống âm thanh nổi; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa 
DVD; màn hình đi ốt phát quang; màn hình; kính 3D; máy vi tính, máy in dùng với máy 
tính; chất bán đẫn; phần mềm ứng dụng máy tính cỏ thể tải về được, phần mềm ứng dụng 
máy tính cho điện thoại di động; phần mềm máy tính; phần mềm cố định cho máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-09366 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH may mặc Chiến 

Lược Xanh  (VN) 

168/22, Đất Mới, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 
 

(210) 4-2014-09367 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH may mặc Chiến 

Lược Xanh   (VN) 

168/22, Đất Mới, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 
 

(210) 4-2014-09368 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.3; 25.1.25; 4.5.2; 4.5.3; A9.7.19; 2.1.11

(591) Đen, đỏ, trắng, xanh lam, vàng 
(731) Công ty TNHH Tâm Long   (VN)

6/6, đường Dương Bạch Mai, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; khách sạn; nhà nghỉ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2014-09369 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ZHANG ZHENLIANG  (CN) 
No.16, DiaoTang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-09370 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.4.24; 26.4.1 

(731) MOTHERS EN VOGUE PTE. LTD.  
(SG) 
19 Jalan Kilang Barat, #03-07 Acetech 
Centre, Singapore 159361  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bà bầu, bà mẹ có con nhỏ; quần áo cho người nuôi trẻ; tất và quần tất 
cho phụ nữ mang thai; quần áo lót cho phụ nữ; yếm; bộ quần áo; đồ đi ở chân và đồ đội 
đầu; tất cả những sản phẩm này dùng cho phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2014-09371 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) Nguyễn Lệ Quyên   (VN) 

B 426 tổ khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo thời trang.  
 
 

(210) 4-2014-09372 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 4.3.3; 26.1.2; 13.1.6; 1.15.11 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, hồng, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hoàng Quân   (VN) 

Nhà số 1, ngách 19/2, đường Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng để 
thắp sáng.  

 

 
(210) 4-2014-09373 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 13.1.6; 26.4.2; 4.3.3; 5.5.16; 5.7.17; 
A13.1.11 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, hồng, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hoàng Quân    (VN) 

Nhà số 1, ngách 19/2, đường Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng để 
thắp sáng. 
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(210) 4-2014-09374 (220) 29.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A10.3.4; A11.3.2; 4.3.3; 26.4.9; 24.15.1 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Hoàng Quân    (VN) 

Nhà số 1, ngách 19/2, đường Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến, bấc dùng để 
thắp sáng. 

 
 

(210) 4-2014-09375 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

viễn thông VITECO  (VN) 

Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu, giám sát.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu thiết bị giám sát.  
 

 
(210) 4-2014-09376 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

NAKATA  (VN) 

Xóm Chợ, xã Hoà Xá, huyện ứng Hoà, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-09377 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và phần mềm Sosa  (VN) 

18c Thể Giao, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm chạy trên các thiết bị di động (ghi sẵn).  
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Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế phần mềm; thiết kế web; 
chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu chương trình máy tính (không phải chuyển đổi vật 
lý); bảo trì trang web; bảo trì phần mềm máy tính và phần mềm dùng trên điện thoại; 
giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; cho thuê phần mềm máy tính và dùng máy 
tính trên điện thoại; cho thuê máy chủ lưu trữ trang web. 

 

 
(210) 4-2014-09378 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09379 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09380 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thắng Lợi  (VN) 

B11-369 Trường Chinh, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-09385 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Phúc Thành  (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-09386 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Ngô Phúc Thành   (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-09387 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) Ngô Phúc Thành   (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-09388 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) Ngô Phúc Thành   (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 

Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-09390 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần Autoid   (VN)

Số 15 ngõ 42 phố Yên Hòa, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống sự lấy cắp; máy, còi báo hiệu cháy; 

chuông báo động, điện; chuông báo tín hiệu; máy dò khói; bộ dò khói; gậy chữa cháy; nút 

bấm chuông; máy báo mất điện; còi báo động. 

 

Nhóm 45: Giám sát chuông chống trộm và an ninh. 
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(210) 4-2014-09391 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 2.3.1; A2.3.17 
(591) Đỏ cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nam Minh  (VN) 

Số 4 D1/99 đường Kênh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2014-09392 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Yến  (VN)

Số 148 Đê La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm trang phục thời trang gồm: quần; áo; giầy; dép; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: trang phục thời trang, quần, áo, 
váy, giầy, dép, mũ, tất, ca vát. 

 
 

(210) 4-2014-09393 (220) 29.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.2; A11.3.7 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Đặng Văn Điềm  (VN) 

Tổ 31, khu phố 5, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2014-09394 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 24.9.1; A26.11.12; 26.4.2; A1.1.10 

(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần 22  (VN) 

763 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Lương khô. 
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(210) 4-2014-09395 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ 
(731) Công ty cổ phần 22  (VN) 

763 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Lương khô. 
 

 
(210) 4-2014-09396 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Từ Thị Năm  (VN) 

ấp 1, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, quần áo lót, mũ vải, giày vải thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc: quần, áo, quần áo lót, mũ vải, giầy vải thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2014-09397 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại xuất nhập khẩu Nhất Lộc 

Phát  (VN) 

1A1 Phạm Đình Hổ, phường 02, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy các loại: mít sấy, chuối sấy, khoai môn sấy, khoai lang sấy, thập 
cẩm sấy; đậu phộng đã chế biến.  

 

 
(210) 4-2014-09398 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Minh Hiền  (VN) 

Nhà liền kề số 2, khu đô thị An Lạc, xã 
Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu dùng để hàn răng và sáp nha khoa. 
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(210) 4-2014-09399 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20; 5.3.16; A5.3.13; A1.1.10

(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

TNC Sài Gòn  (VN) 

29/8 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; lớp ốp, không bằng kim loại cho các 
công trình xây dựng; các sản phẩm bằng sành, dùng trong xây dựng; gạch vuông lát nền, 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; ngói, 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-09400 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

thiết bị an ninh KTEK  (VN) 

58/22 Hà Huy Giáp, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay phim (camera). 
 

 
(210) 4-2014-09404 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2; 3.11.7; 3.9.18; 1.15.23 

(591) Xanh ngọc, xanh nước biển, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thiên Phúc  (VN)

61 Phùng Văn Cung, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, ca vát, khăn choàng, thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng), 
giới thiệu sản phẩm, tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ chức 
hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2014-09405 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.1.8; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, ghi,  trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Trần Hải   (VN) 

107 đường Tân Chánh Hiệp 10, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-09406 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Lê Thị Nhàn  (VN) 

Số 259b, đường Phúc Diễn, phường Xuân 
Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn diệt khuẩn; chất pha loãng cho sơn; nước men bóng [chất màu, sơn]; sơn 

chịu lửa; sơn lót; sơn.  
 

 
(210) 4-2014-09407 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

CAREPLUS Việt Nam    (VN) 

Số 82, tổ 6, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09408 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A25.7.21; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Xanh sẫm, xanh da trời, xanh lá cây, 

hồng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MTV dược liệu Việt   (VN) 

Số 5, ngõ 118 đường Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09409 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09410 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09411 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09412 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09413 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09414 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09415 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09416 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09417 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09418 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09419 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội    

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09420 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Trang Phúc   (VN) 

Số 46, Nguyễn Bảo Đức, KP6, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và 
dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, 
dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao 
như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cực dán y 
tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán lương thực, 
thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
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thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn 
chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-09421 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tâm An   (VN) 

136 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông 
Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09422 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

REDCO Việt Nam   (VN) 

Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, bánh ngọt, ngũ cốc ăn nhanh, gia vị.  
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống hoa quả, nước uống có ga, nước uống tinh khiết đóng chai, nước 
tăng lực và nước uống có vitamin (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-09424 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 1.15.23; 26.1.1; 21.3.15 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nước đóng chai 

Tuấn Anh  (VN) 

D29 đường ngang số 1, khu nhà ở 
CBCNV cảng Sài Gòn, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai; nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế). 
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(210) 4-2014-09425 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại nước đóng chai 

Tuấn Anh  (VN) 

D29 đường ngang số 1, khu nhà ở 
CBCNV cảng Sài Gòn, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên đóng chai; nước uống đóng chai (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2014-09426 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thịnh Hưng  (VN) 

Xóm Núi, xã Quất Lưu, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển người, hàng hoá đường bộ bằng xe ô tô, cho thuê xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2014-09427 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) JIANG JIANXIN  (CN) 
No.36, Group 11, Ruyi Village, Tianfen 
Town, Qidong City, Jiangsu Province, China

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Khoan cầm tay chạy điện; máy xay dùng trong gia đình (ngoài loại thao tác 
bằng tay); máy cắt; búa điện; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; bộ khởi 
động cho động cơ và máy nổ; sa tô (bộ phận của máy); lưỡi cưa (bộ phận của máy); chổi 
(bộ phận của máy); máy gia công gỗ; máy khắc trổ; cưa xích; lõi cuộn dây (bộ phận của 
máy); máy đầm (bộ phận của máy). 

 

 
(210) 4-2014-09428 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 
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(210) 4-2014-09429 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09431 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.12; A5.1.8 
(591) Nâu lợt, nâu đậm 
(731) Công ty TNHH SARAYA 

GREENTEK  (VN) 

178/8, đường D1, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-09433 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) KERZNER INTERNATIONAL 
LIMITED   (BS) 
Atlantis Paradise Island, Coral Towers 
Executive Office, P.O. Box N4777, 
Nassau, Bahamas  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản dưới dạng khu liên hợp bao gồm khu mua sắm, quán 

bar, câu lạc bộ đêm, sòng bạc, nhà hàng, rạp hát, cửa hàng bán lẻ; dịch vụ quản lý bất 
động sản. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ bến đỗ du thuyền, bao gồm cho thuê chỗ neo tàu, nhà kho lưu giữ tàu 
thuyền, dịch vụ cho thuê chỗ đỗ tàu thuyền; thu xếp chuyến tham quan du lịch và du lịch 
trên du thuyền; cho thuê tàu thuyền; cung cấp thông tin về bến đỗ tàu thuyền; hỗ trợ neo 
đậu tàu thuyền; hỗ trợ di chuyển hành lý tại bến đỗ, chuyên chở giữa bến đỗ tàu thuyền và 
khu nghỉ mát; điều hành chuyến tham quan, cụ thể là thu xếp và hướng dẫn các chuyến 
tham quan du lịch và cung cấp thông tin về các chuyến tham quan du lịch; dịch vụ đại lý 
du lịch, cụ thể là đặt chỗ cho các chuyến đi và giữ chỗ cho việc vận tải; dịch vụ vận 
chuyển hàng không, cụ thể là dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá bằng đường 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
760 

không theo lịch trình ấn định và theo yêu cầu riêng; sắp xếp các chuyến dã ngoại cho 
khách du lịch trong lĩnh vực lặn biển và ngắm biển bằng việc bơi với ống thở và cho thuê 
tàu và thuyền. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí dưới dạng công viên thủy sinh, môi trường thủy sinh và các 
triển lãm liên kết; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, cung cấp hướng dẫn và thiết bị thể dục thể 
chất; dịch vụ cung cấp các tiện nghi luyện tập thể thao và tiện nghi sân quần vợt; dịch vụ 
giải trí dưới hình thức các trận đấu gôn và quần vợt; dịch vụ câu lạc bộ chơi gôn; dịch vụ 
người phục vụ cho người chơi gôn; dịch vụ giải trí dưới dạng trò chơi xây dựng và quản lý 
công viên mô phỏng cụ thể là thể thao dưới nước, đua thuyền và các buổi trình diễn đua 
thuyền, công viên vui chơi giải trí ngoài trời và các trò chơi cảm giác mạnh; giải trí dưới 
dạng các câu lạc bộ đêm; cung cấp dịch vụ sòng bạc và tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; 
dịch vụ giải trí do khách sạn cung cấp; dịch vụ cắm trại cho trẻ em; cung cấp tiện nghi và 
dịch vụ cho hội nghị. 

 
Nhóm 43: Cung cấp phòng nghỉ tạm thời; cung cấp phòng nghỉ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ khách sạn trong khu nghỉ mát; sắp xếp phòng nghỉ trong khu nghỉ mát; đặt 
phòng nghỉ, giữ chỗ và đặt chỗ ăn tối; cung cấp dịch vụ quầy bar và nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-09434 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Đen xám, xanh bạc hà, vàng kem, cam, 

trắng 
(731) Hà Vũ Bảo Giang  (VN) 

364A/35, khu phố 2, phường Tam Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao; kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2014-09436 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH APLUS MATH  

(VN) 

402 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2014-09437 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đào Ngọc Việt   (VN) 

173C Kim Mã, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chè (trà). 

 

 
(210) 4-2014-09438 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(731) Đào Minh Đức  (VN) 

Thôn Mạnh Tân, xã Đông Lỗ, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  
 

 
(210) 4-2014-09439 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất - thương mại Ngọc Thuận 

Phong  (VN) 

356 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận máy móc: lưỡi cưa.  
 

 
(210) 4-2014-09440 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 5.7.16 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất- thương mại Ngọc Thuận 

Phong  (VN) 

356 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận máy móc: lưỡi cưa.  
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(210) 4-2014-09441 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Linh Trung Tín   (VN) 

Số 100 đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện; xe máy, xe máy điện; xe ô tô chạy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp, xe đạp điện, xe máy, xe máy điện, xe ô tô 
chạy điện, phụ tùng xe đạp (khung xe, lốp xe, săm xe, ghi đông xe, vòng bi, bàn đạp, yên 
xe, phanh xe), ắc quy, phụ tùng xe máy (khung xe, lốp xe, săm xe, ghi đông xe, vòng bi, 
cần số, yên xe, phanh xe, yếm xe). 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe đạp, xe máy, xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2014-09442 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Họa  (VN) 

Thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-09445 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.11.12; 1.15.7; 25.7.25 

(591) Hồng phấn, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Thiên An Nam (VN)

41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2014-09446 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4; 5.7.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Phạm Ngọc Hạnh Thục   (VN)

192/16 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán nước giải khát. 
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(210) 4-2014-09447 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.7.4; 3.7.19 
(591) Vàng đồng, xanh đen đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Times 

Square Việt Nam  (VN) 

22-36 Nguyễn Huệ và 57- 69F Đồng 
Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn; mua bán: đồ lưu niệm, quần áo, mỹ 
phẩm, đồ trang sức, giày dép, túi xách, đồng hồ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: cho thuê nhà ở, cho thuê căn hộ, cho thuê 
văn phòng, cho thuê ki-ốt; mua bán nhà; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
đánh giá bất động sản. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
(từ nhà hàng); quán cà phê; quán ăn nhanh; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2014-09448 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2014-09449 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFl   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2014-09450 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI   (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
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(210) 4-2014-09451 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-09452 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-09453 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-09454 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-09455 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI    (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, FRANCE  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2014-09456 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) NOVARTIS AG   (CH) 
4002 Basel, Switzerland  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp để sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé: chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chế phẩm diệt động vật có hại; 
thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2014-09457 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH chứng khoán 

ngân hàng TMCP Việt Nam 

Thịnh Vượng (VPBS)  (VN) 

362 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ giao dịch chứng khoán; dịch vụ 

thẻ tín dụng; dịch vụ bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ 
ủy thác tài chính.  

 

 
(210) 4-2014-09458 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A16.1.11; 1.15.21 
(731) Công ty cổ phần BKAV  (VN)

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền tải tin nhắn văn bản; truyền 
tải hình ảnh và giọng nói thông qua Internet; truyền tải hình ảnh, tin nhắn thoại và tin 
nhắn văn bản thông qua các ứng dụng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng; dịch 
vụ viễn thông. 
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(210) 4-2014-09459 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 26.1.11; 26.4.1; 26.4.7; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần BKAV  (VN)

Tầng 2, tòa nhà HH1, khu đô thị Yên 
Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy vi tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền tải tin nhắn văn bản; truyền 
tải hình ảnh và giọng nói thông qua Internet; truyền tải hình ảnh, tin nhắn thoại và tin 
nhắn văn bản thông qua các ứng dụng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng; dịch 
vụ viễn thông. 

 

 
(210) 4-2014-09463 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lam, xanh ngọc 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa Hòa 

Phương  (VN) 

Số 293 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu 
Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: khám và chữa bệnh răng, hàm, mặt.  
 
 

(210) 4-2014-09464 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dầu 

nhớt Anh Quốc   (VN) 

207 đường liên khu 4-5, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt). 
 
 

(210) 4-2014-09465 (220) 29.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.3.5; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.23 

(591) Trắng, đỏ, đỏ nâu, đỏ nhạt, đen 
(731) Hộ kinh doanh Lê Gia Ngọc  (VN)

G15/23 ấp 7 Láng Le Bàu Cò, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy bao gồm: má phanh (bố thắng); má phanh đĩa (bố thắng 
đĩa); bộ ly hợp (bố nồi); bộ ly hợp trước (bố ba càng).  
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Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa phụ tùng xe gắn máy.  
 
 

(210) 4-2014-09466 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.7; 26.15.15; 26.3.23; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ nâu, đỏ nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Lê Gia Ngọc  (VN)

G15/23 ấp 7 Láng Le Bàu Cò, xã Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy bao gồm: má phanh (bố thắng); má phanh đĩa (bố thắng 
đĩa); bộ ly hợp (bố nồi); bộ ly hợp trước (bố ba càng). 

 

 
(210) 4-2014-09467 (220) 29.04.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.4; 26.13.25; 26.7.25; 26.2.7 

(731) Trần Chí Tịnh  (VN) 

44 Phan Bội Châu, phường 3, thành phố 
Sóc Trắng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2014-09469 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng 
(731) Nguyễn Đắc Lan Khanh   (VN)

Số 601 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; dịch vụ xoa 
bóp (massage); dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng (spa). 

 

 
(210) 4-2014-09470 (220) 29.04.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Đắc Lan Khanh  (VN)

Số 601 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu; dịch vụ xoa 
bóp (massage); dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng (spa); dịch vụ trị liệu bằng xoa 
bóp dầu thơm.  
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(210) 4-2014-09471 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội 
đầu; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh.  

 

 
(210) 4-2014-09472 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86109868 04.11.2013 US 
(540) 

  

(731) NEOCELL CORPORATION   (US) 
17500 Gillette Avenue, Irvine, California 
92614, U.S.A.  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2014-09473 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.5.3; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển, đỏ 
(731) Công ty TNHH Minh Linh   (VN)

112 Trần Văn Trà, khu phố 2, phường 1, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: hạt điều. 
 

 
(210) 4-2014-09474 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty cổ phần KAROFI Việt 

Nam   (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 

đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozone và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 

nóng không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2014-09476 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.3.1; 1.15.5; 

24.9.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, trắng, xanh lá cây

(731) Công ty TNHH phòng cháy 

Hoàng Gia  (VN) 

424/8, KP 5B, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sơn 

chống cháy, cửa chống cháy và vật liệu chống cháy khác; bán buôn thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy, chống sét.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa xe chữa cháy, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa 

cháy; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, báo cháy, chống trộm; lắp đặt hệ 

thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tự động.  
 

 
(210) 4-2014-09477 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng 

(731) D.V. INTERNATIONAL  (HK) 

Rm 1635, Beverley Commereial Centre, 

87-105 Chatham Rd., Tsim Sha Tsui, 

Kowloon, HongKong 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2014-09479 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 
A26.11.8; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, nâu đậm, đỏ nâu nhạt, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Growth  (VN) 

12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09480 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng 

đậm, vàng nhạt, da cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Growth  (VN) 

12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-09482 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn hóa Tịnh 

Xưa  (VN) 

Số 45, ngõ 236, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh kẹo, trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2014-09485 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) LIAN DUNG ELECTRIC WIRE 
MATERIAL CO., LTD.  (TW) 
No. 957-16, San Feng Rd., Feng Yuan 
Dist., Taichung City 42073, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; đầu nối cho dây điện; dây đồng được cách điện; vật liệu cho 
mạch điện chính (dây, dây cáp); ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); dây điện; cầu dao điện; thiết bị đầu cuối (điện). 

 

 
(210) 4-2014-09486 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(731) SHENZHEN NETCOM ELECTRONICS 

CO., LTD.  (CN) 
A-B-C-D-E-F1, 8F, Block 1, Finance 
Base, 8# Kefa Road, Nanshan District, 
Shenzhen, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; cung cấp thông tin 
thương mại thông qua trang web; hãng thông tin thương mại; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ tiếp thị (marketing); biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cho 
thuê máy bán hàng tự động. 

 

 
(210) 4-2014-09487 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Da cam, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại dịch vụ Nhất Giáp  (VN) 

132 - 134 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hóa chất dùng trong công nghiệp, chất bôi trơn, chất tẩy rửa, keo 
dính, vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn 
quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2014-09490 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 
trường.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thủy sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thủy sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-09491 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED  (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-09492 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-09493 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09494 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-09495 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam -
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-09497 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.2; 8.7.4 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, xanh lá cây đậm, xanh 

lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, vàng đậm, 
trắng ngà, hồng, trắng 

(731) Lê Thị Bích  (VN) 

Số 139 phố Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn nhanh do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-09498 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và dịch vụ xuất 

nhập khẩu Hải Linh  (VN) 

Số 208A, ngõ 241, phố Mai Dịch, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 
 

 
(210) 4-2014-09499 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

viễn thông Sài Gòn  (VN) 

Lô 46, công viên phần mềm Quang 

Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 
 

 
(210) 4-2014-09500 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1 

(591) Xanh da trời, đỏ, hồng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hoa Xuân  (VN) 

Thôn Xâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-09501 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.2.7; A26.11.9; 26.7.25; A26.11.8 

(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh da trời đậm, tím, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Hoa Xuân  (VN) 

Thôn Xâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-09502 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.12.1 
(591) Nâu, trắng, đen, hồng nhạt 
(731) CLEMENCE MARIE - NICOLE  (FR) 

152 Faubairg mache, 73000 chambery, 
France 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; xà phòng; dầu mát xa; dầu gội đầu; kem dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2014-09503 (220) 29.04.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) TAKARA HOLDINGS INC.   (JP) 
20 Naginatahoko-cho, Shijo-dori 
Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, 
Kyoto, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước xốt nấu ăn (gia vị); xốt đậu nành.  
 

 
(210) 4-2014-09504 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.3.1; A25.3.3; 26.7.25; 26.3.4; 26.4.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH Machinery Việt 

Nam  (VN) 

Số 18 VSIP II, đường số 2 KCN Việt 
Nam Singapore II, khu liên hợp công 
nghiệp-dịch vụ-đô thị Bình Dương, 
phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện chạy dầu diesel; máy phát điện chạy xăng; máy nén khí xoay; 
máy nén khí pít tông; thiết bị điều khiển tự động trong máy nén khí (bộ phận của máy 
hoặc động cơ); cẩu nâng hai trụ loại dây cáp kim loại; cẩu nâng hai trụ loại dây xích; cẩu 
nâng hai trụ loại có cổng; cẩu nâng hai trụ loại có cổng (loại cáp); cẩu nâng hai trụ loại có 
cổng (loại xích); cẩu nâng loại bốn sàn; cẩu nâng bốn trụ; cẩu nâng bốn trụ dùng điều 
chỉnh bánh xe; kích cá sấu (kích nâng); sàn nâng di động (là thiết bị nâng xe ô tô loại di 
động giống như các loại cẩu nâng); cẩu nâng sàn; cẩu nâng khí dùng cho buồng sơn; cẩu 
nâng cắt kéo; cẩu nâng cắt kéo có bàn phụ; cẩu nâng cắt kéo loại mỏng; cẩu nâng cắt kéo 
loại mỏng có bàn phụ; cẩu nâng cắt kéo loại nâng bánh xe; cẩu nâng cắt kéo loại nâng 
bánh xe có bàn trượt phụ phía sau; cẩu nâng cắt kéo đôi; cẩu nâng cắt kéo đồng bộ; cẩu 
nâng cắt kéo đồng bộ có bàn phụ; cẩu nâng cắt kéo đồng bộ có bộ điều khiển có dây; cẩu 
nâng cắt kéo đồng bộ có tay quay; cẩu nâng cắt kéo đồng bộ có tay quay và bộ điều khiển 
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có dây; sàn nâng (là thiết bị nâng xe ô tô loại nhỏ giống như cẩu nâng); cẩu nâng xe tải; cẩu 
nâng xe máy sử dụng bơm khí; cẩu nâng xe máy sử dụng động cơ điện; máy xới hạng nhẹ.  

 

 
(210) 4-2014-09505 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A3.6.25 
(591) Tím, đỏ, vàng cam, xanh lá mạ, xanh lá cây
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Tường Vũ  (VN) 

189 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, khăn (khăn mặt, khăn tay, khăn tắm), thảm.  
 

 
(210) 4-2014-09506 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại - dịch vụ Đại Hồng 

Ân   (VN) 

125-127 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn amiăng; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; vôi quét tường; 
bột trắng (chất màu hoặc sơn). 

 

 
(210) 4-2014-09507 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 

điện tử VINACAP   (VN) 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình.  
 

 
(210) 4-2014-09508 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 

điện tử VlNACAP   (VN) 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình.  
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(210) 4-2014-09509 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

điện tử VlNACAP   (VN) 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình.  

 

 
(210) 4-2014-09510 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

điện tử VlNACAP   (VN) 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình.  

 

 
(210) 4-2014-09511 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần viễn thông 

điện tử VlNACAP   (VN) 

Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình.  

 

 
(210) 4-2014-09512 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.1; 1.15.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, cam 
(731) Công ty TNHH giống thuỷ sản 

Hải Long  (VN) 

Thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; động vật giáp xác; cá còn sống; thức ăn cho động vật, bột cá 

làm thức ăn động vật, con trai còn sống. 
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(210) 4-2014-09513 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH giống thuỷ sản 

Hải Long  (VN) 

Thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; động vật giáp xác; cá còn sống; thức ăn cho động vật; bột cá 
làm thức ăn động vật; con trai còn sống. 

 

 
(210) 4-2014-09514 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống thuỷ sản 

Hải Long  (VN) 

Thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; động vật giáp xác; cá còn sống; thức ăn cho động vật; con trai 
còn sống. 

 

 
(210) 4-2014-09515 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 1.15.5; 26.1.1 
(591) Nâu, nâu sữa 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

PERFECT TRAIDING TOTAL 

INTERNATIONAL  (VN) 

294 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; cà phê; hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật dùng như chất 
thay thế cà phê.  

 
 

(210) 4-2014-09516 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 1.15.11; 26.1.1 
(591) Nâu, nâu sữa 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

PERFECT TRAIDING TOTAL 

INTERNATIONAL   (VN) 

294 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; cà phê; hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật dùng như chất 
thay thế cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-09517 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.11; 1.15.5; 26.1.1 

(591) Nâu, nâu sữa 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

PERFECT TRAIDING TOTAL 

INTERNATIONAL   (VN) 

294 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang xay; cà phê; hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật dùng như chất 

thay thế cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-09518 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A26.3.5; 26.3.1; 8.1.18 
(591) Xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, cam, nâu, đen

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi    (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh. 

 

 
(210) 4-2014-09519 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 2.9.1; 8.1.18; 1.15.23 

(591) Xanh, đỏ, trắng, tím, vàng, cam, nâu, đen

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi    (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn lạnh. 
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(210) 4-2014-09520 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A25.7.6; 26.1.2; A26.3.5; 8.1.18 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng, tím, 
vàng, cam, nâu, đen 

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi   (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh).  
 

 
(210) 4-2014-09521 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A25.7.7; 5.7.21; 26.1.2; 2.9.1 

(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng, vàng, 
cam, hồng, nâu 

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi   (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 

 
(210) 4-2014-09522 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 8.1.18; 5.9.19; 25.5.25; A26.3.5 

(591) Xanh lá, xanh dương, xanh lam, đỏ, 
trắng, đen, vàng, cam, tím 

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi    (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 

 
(210) 4-2014-09523 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 8.1.18; 5.7.21; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Xanh lá, xanh dương, xanh lam, đỏ, 
trắng, đen, vàng, cam, hồng, nâu 

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi   (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 
 

(210) 4-2014-09524 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540)   

(591) Xanh lá, xanh dương, xanh lam, đỏ, 
trắng, den, vàng, cam, hồng, tím 

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi    (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 
 

(210) 4-2014-09525 (220) 05.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.11.12; 26.1.2; 5.9.19; 5.3.16 

(591) Xanh lá, xanh dương, xanh lam, đỏ, 
trắng, đen, vàng, cam, hồng, tím, nâu 

(731) Hộ kinh doanh cá thể kem Bi 

Bi  (VN) 

11/2 tổ 47, khu phố 7, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 
 

(210) 4-2014-09526 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 21.1.17 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Nguyễn Xuân Thành   (VN)

Thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà.  

 

(210) 4-2014-09527 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 26.3.1 
(591) Nâu, xám nhạt 
(731) Vũ Văn Hiền   (VN) 

Thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà.  

 

 
(210) 4-2014-09528 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

AVIO  (VN) 

81 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình. 

 

 
(210) 4-2014-09529 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

AVIO  (VN) 

81 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại; điện thoại cầm đi được; điện thoại thấy hình. 

 

 
(210) 4-2014-09530 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

AVIO  (VN) 

81 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình. 

 

 
(210) 4-2014-09531 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

AVIO  (VN) 

81 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Các loại điện thoại: điện thoại cầm đi được, điện thoại thấy hình. 
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(210) 4-2014-09534 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Tại Phong  (VN) 

Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép các loại (bằng da, giả da, nhựa hoặc cao su).  

 

 
(210) 4-2014-09535 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) LELO GMBH   (CH) 

Sihlegsstrasse 23 CH-Wollerau 
Switzerland  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; búp bê tình yêu [dùng cho mục đích tình dục]; thiết 
bị và dụng cụ y tế; thiết bị rung xoa bóp; bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa 
chất.  

 

 
(210) 4-2014-09536 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) FOREO LIMITED   (HK) 
Unit H2, 18/F Chai Wan Kok St., No. 
66-82 Tsuen Wan, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; nước súc miệng không dùng cho mục 
đích y tế; nước hoa; xà phòng; kem đánh răng; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; búp bê tình yêu [dùng cho mục đích tình dục]; thiết 
bị và dụng cụ y tế; thiết bị rung xoa bóp; bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa 
chất. 

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; chỉ tơ nha khoa; dụng cụ 
mỹ phẩm; đồ dùng tẩy trang; chổi cạo râu.  

 

 
(210) 4-2014-09539 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.8 
(731) ANGEL CO., LTD  (KR) 

23, Simin-daero 98beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea  
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội; mỹ phẩm dùng để tắm; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; chế phẩm giặt xả vải; phấn rôm; kem trang điểm; que bông để trang điểm; 
sáp trang điểm. 

 

Nhóm 10: Dụng cụ hút sữa mẹ; bình sữa cho trẻ em; núm vú cao su (núm vú giả) dùng 
cho trẻ em; núm vú cao su của bình cho ăn; van của bình cho ăn; bình uống nước cho em 
bé. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải. 
 

 
(210) 4-2014-09540 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 25.1.5; A1.1.10; 3.1.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Cơ sở nhang Lộc Thịnh  (VN)

119 HT16, tổ 5, khu phố 6, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang). 
 

 
(210) 4-2014-09542 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xám, đỏ 
(731) PHARMASCIENCE INC.  (CA) 

6111 Avenue Royalmount, Suite 100, 
Montreal (Quebec) H4P 2T4, Canada 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09543 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) PHARMASCIENCE INC.  (CA) 
6111 Avenue Royalmount, Suite 100, 
Montreal (Quebec) H4P 2T4, Canada 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09545 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Minh Anh  (VN) 

142 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; tảo sấy; bột gấc sấy (làm từ thịt quả gấc).  
 

 
(210) 4-2014-09548 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 16.1.13; 16.1.14 
(591) Cam, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Âm nhạc Đại 

chúng   (VN) 

243/14 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sáng tác nhạc, dịch vụ viết bản phối khí âm nhạc, sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình, dịch vụ phòng thu âm, ghi băng video, thu băng video, 
ghi băng hình. 

 

 
(210) 4-2014-09549 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 20.1.1; 20.1.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng 
(731) 1. An Thị Lan Anh   (VN) 

Số 2A hẻm 639/39/57 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Gia, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

2. Phan Khánh Vân  (VN) 

Số 17 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy vẽ; dịch vụ giáo dục; dịch vụ xuất bản sách phục vụ dạy học.  
 
 

(210) 4-2014-09553 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

xi măng Toàn Cầu  (VN) 

Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2014-09554 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

xi măng Toàn Cầu   (VN) 

Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2014-09555 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.2.7; A3.2.24; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xi măng Toàn Cầu   (VN) 

Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2014-09556 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.2.7; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xi măng Toàn Cầu   (VN) 

Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2014-09557 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xi măng Toàn Cầu   (VN) 

Tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp   

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2014-09558 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ cam 
(731) Nguyễn Hồng Sơn    (VN) 

465 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; quần áo (trang phục); quần áo may sẵn; áo khoác ngoài; áo 
váy; xà rông.  

 

 
(210) 4-2014-09559 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ cam 
(731) Nguyễn Hồng Sơn    (VN) 

465 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót phụ nữ; quần áo (trang phục); quần áo may sẵn; áo khoác ngoài; áo 
váy; xà rông.  

 

 
(210) 4-2014-09560 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 26.3.1 
(591) Xanh lam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất nước tinh khiết 

Thượng Hảo   (VN) 

Số 96/3, khu phố Thạnh Lợi, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-09561 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.22; 2.1.20; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc, trắng, xanh da trời, nâu đen
(731) Trường mầm non tư thục Phù 

Đổng   (VN) 

15E2, khu dân cư Phú Hòa 1, phường 
Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 
 

 
(210) 4-2014-09563 (220) 05.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.2; A26.4.24; 2.9.22; 26.3.1 

(591) Xanh tím sẫm, đỏ, ghi, đen, trắng 
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No. 1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09564 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM   (VN) 

Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09565 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.4.4; 3.1.14; 3.1.15 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 

SOHACO   (VN) 

Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09566 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) PRECISE BIOPHARMA PVT. LTD.  (IN)
209, Jhalawar, Patanwala Ind Estate, 
L.B.S. Road, Ghatkopar (West), Mumbai 
400 086, India  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-09567 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) PRECISE BIOPHARMA PVT. LTD.  (IN)
209, Jhalawar, Patanwala Ind Estate, 
L.B.S. Road, Ghatkopar (West), Mumbai 
400 086, India   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-09568 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09569 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09570 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09571 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09572 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09573 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09574 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Đoàn Thị Việt Nga    (VN) 

Số 167 Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09575 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2  (VN) 

10 Công Trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09576 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.2; 2.5.8; A19.13.21; 26.4.9 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, vàng nhạt, da cam, 

xanh lá cây, tím, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 

Pháp Anh  (VN) 

Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09577 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.5.25; A1.1.10; 4.1.2; 4.1.3 
(591) Xanh nước biển, vàng, tím, hồng, đỏ, 

xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành  (VN) 

234 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Văn 
Mỗ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09578 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.1; 2.5.3 
  
(731) NPP FOODS LIMITED  (TH) 

559/43 Moo 7, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn, 10540, Thailand 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ăn liền (bánh snack); gia vị; bột cà ri (gia vị); xốt (gia vị); tinh bột cho 
thực phẩm; gia vị thập cẩm. 
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(210) 4-2014-09579 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A6.3.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh đậm, xanh 

lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quang Tín Thành  (VN) 

Tổ 13, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống); nước uống có gaz.  
 
 

(210) 4-2014-09580 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Hoài Diễm  (VN) 

50A Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 4, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2014-09581 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SUNTORY BEVERAGE & FOOD 
LIMITED  (JP) 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-
0031, Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; trà có hương vị; đồ uống trên cơ sở trà; 
ca cao; cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; đồ uống không chứa cồn; xi-rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-09582 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí và xây 

dựng Hải Nga  (VN) 

Tổ 23, phố Hồng Hà 1, phường Bến Giót, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn khe thoáng (bằng kim loại); cửa cuốn tấm liền (bằng kim loại); cửa tự 
động (bằng kim loại); cửa nhôm.  

 

Nhóm 19: Lan can (bằng kính); cầu thang (bằng kính).  
 

 
(210) 4-2014-09583 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hòa 

Hương  (VN) 

27 Phan Đình Phùng, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bột đậu xanh; bột đậu đen. 
 

 
(210) 4-2014-09588 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) PARAMOUNT PICTURES 
CORPORATION  (US) 
5555 Melrose Avenue, Hollywood CA 
90038 U.S.A 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê và bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ, phòng ở, 
dãy phòng, nhà chung cư (cho thuê bất động sản); bán nhà ở lâu dài và vĩnh viễn. 

 

Nhóm 43: Phòng nghỉ tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ nhà hàng, quầy rượu và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
cung cấp các tiện nghi cho các buổi họp, hội nghị và triển lãm; dịch vụ đặt chỗ cho việc 
lưu trú tại khách sạn và các chỗ ở khác. 

 

 
(210) 4-2014-09589 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8 
(731) PARAMOUNT PICTURES 

CORPORATION   (US) 
5555 Melrose Avenue, Hollywood CA 
90038 U.S.A 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê và bán bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ, phòng ở, 
dãy phòng, nhà chung cư (cho thuê bất động sản); bán nhà ở lâu dài và vĩnh viễn.  

 

Nhóm 43: Phòng nghỉ tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; 
dịch vụ nhà hàng, quầy rượu và dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
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cung cấp các tiện nghi cho các buổi họp, hội nghị và triển lãm; dịch vụ đặt chỗ cho việc 
lưu trú tại khách sạn và các chỗ ở khác. 

 

 
(210) 4-2014-09590 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; A26.4.24; 26.4.1 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 

PART.  (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; giấy bao gói; hộp bằng 
giấy; giấy dính [văn phòng phẩm]; thẻ giá; thẻ ghi tên sản phẩm. 

 

Nhóm 25: áo sơ mi; mũ; quần lót; quần đùi; găng tay [trang phục]; áo mưa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch 
vụ bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ động cơ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe máy; dịch vụ rửa xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-09591 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 
PART.   (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; mũ; quần lót; quần đùi; găng tay [trang phục]; áo mưa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch 
vụ bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ động cơ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe máy; dịch vụ rửa xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-09592 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; 4.3.9; A26.4.24 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD., 

PART.   (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok 10160, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; mũ; quần lót; quần đùi; găng tay [trang phục]; áo mưa.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ phụ tùng xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch 
vụ bán lẻ xe máy; dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ động cơ.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe máy; dịch vụ rửa xe máy. 
 

(210) 4-2014-09593 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển công nghệ Indetco  (VN)

Số 16, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Ôtô các loại; động cơ ôtô; xe gắn máy; động cơ xe gắn máy; linh kiện xe gắn 
máy thuộc nhóm 12. 

 

 
(210) 4-2014-09595 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phan 

Văn Thiệp   (VN) 

Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy.  
 

Nhóm 12: Còi dùng cho phương tiện giao thông, nhông, xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2014-09596 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phan 

Văn Thiệp   (VN) 

Thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy.  
 

Nhóm 12: Còi dùng cho phương tiện giao thông, nhông, xích xe máy.  
 

 
(210) 4-2014-09598 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Phú Trường An  (VN) 

Số 38 đường Phùng Hưng, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước tinh khiết; đồ uống có ga không chứa cồn; đồ uống không có ga 
(không chứa cồn).  
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Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu, bia, nước giải khát (đồ uống không chứa cồn).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; cung cấp thực phẩm, đồ ăn do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2014-09599 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ Ngọc 

ánh  (VN) 

3B Nguyễn Trãi, phường Cái Khế, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ. 
 

 
(210) 4-2014-09600 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ, vàng 
(731) Trại giống nông nghiệp 

huyện Vĩnh Thạnh   (VN) 

ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh An, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán lúa giống.  
 

 
(210) 4-2014-09603 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) KT & G CORPORATION   (KR) 
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột để hít; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 
thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu (không làm bằng kim loại 
quy); túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc (không làm bằng kim loại quý); 
diêm; vật dụng thông điếu dùng cho tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc 
(không làm bằng kim loại quý); dụng cụ cắt đầu xì gà.  
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(210) 4-2014-09604 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 26.4.2
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm 
(731) BRIGHTS HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
8 Robinson Road, Aso Building 14-00 
Singapore 048544  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web (không bao gồm dịch vụ quảng cáo); lập trình máy tính 

(phát triển phần mềm máy tính).  
 

 
(210) 4-2014-09613 (220) 14.11.2011

(641) 4-2011-24216 (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) IN-N-OUT BURGERS   (US) 
4199 Campus Drive, 9th Floor, Irvine, 
California 92612, UNITED STATES OF 
AMERICA  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt bao bột, thịt băm viên; sữa, món sữa khuấy; đồ phốt lên thực phẩm có 

thành phần chính là các sản phẩm bơ sữa, mỡ ăn, dầu ăn hoặc rau; gia cầm (không còn 
sống); món tráng miệng được chế biến từ bơ sữa; chế phẩm dùng ăn kèm với món bánh 
mì lát (bánh xăng-đuých) được làm từ thịt, thịt gia cầm, trứng, rau, pho-mát hoặc các sản 
phẩm bơ sữa khác; món ăn được chuẩn bị với thành phần chính được làm từ thịt, thịt gia 
cầm, rau, pho-mát hoặc các sản phẩm bơ sữa khác, thức ăn nhanh có thành phần chính từ 
thịt, thịt gia cầm, rau, pho-mát hoặc các sản phẩm bơ sữa khác.  

 

 
(210) 4-2014-09615 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) THE PROCTER & GAMLBE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 

tinh dầu; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể, chế 
phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm chống đổ mồ 
hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân.  
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(210) 4-2014-09616 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 

tinh dầu; dầu gội đầu; đầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể, chế 
phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm chống đổ mồ 
hôi, chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2014-09617 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm giặt giũ và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; chế phẩm làm 

sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chế phẩm chăm sóc, xử lý và làm đẹp vải; chế phẩm 
làm mềm vải, chế phẩm bảo dưỡng vải (làm mềm và dưỡng sợi vải).  

 

 
(210) 4-2014-09618 (220) 05.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) RRB HOLDINGS INC.   (PH) 
84 E. Rodriguez Jr. Avenue, Libis, 
Quezon City, Philippines  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và bánh nướng; bánh mỳ; cà phê, sôcôla, đồ uống trên cơ sở cà phê, 

đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống sôcôla có sữa, đồ uống cà phê có sữa, hương liệu cà 
phê; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; mì ống và và các sản phẩm mì sợi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do chủ đơn chế biến); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống.  
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(210) 4-2014-09619 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(300) 86124190 20.11.2013 US 
(540) 

  

(531) 24.15.1 
(731) ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD  

(BM) 
Clarendon House, 2 Church Street, 
Hamilton, Bermuda HM11  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.   
 

Nhóm 16: Sách mỏng (có bìa mềm), cuốn sách mỏng hay nhỏ (chứa thông tin giới thiệu), 
bản tin và sách có nội dung liên quan đến các chủ đề chăm sóc sức khỏe.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế, cụ thể là: thông tin về các điều kiện y tế (tình 
trạng sức khỏe), việc điều trị y tế và sản phẩm y tế cho bệnh nhân và các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe; tư vấn y tế, cụ thể là: cung cấp lời khuyên cho các chuyên gia chăm sóc sức 
khỏe về các điều kiện y tế (tình trạng sức khỏe) và việc điều trị y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09621 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.1; A26.1.24 
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng (không chứa được chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất).  

 

 
(210) 4-2014-09622 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.  
(CA) 
161 Commander Blvd., Agincourt, 
Ontario, M1S 3K9, Canada  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ nước hoa, sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh thân thể, sản phẩm tắm rửa và làm sạch cơ thể, sản 
phẩm chăm sóc da và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
nước hoa, sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm vệ sinh 
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thân thể, sản phẩm tắm rửa và làm sạch cơ thể, sản phẩm chăm sóc da và sản phẩm chăm 
sóc sắc đẹp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2014-09623 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tiện ích bán các sản phẩm đồ ăn và đồ uống (không do chủ 
đơn chuẩn bị hay chế biến). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng ăn 
uống thực hiện) (được chuẩn bị/sản xuất hay chế biến bởi chính chủ đơn); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời (dịch vụ cung cấp và giữ chỗ); cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, 
căng tin và các cơ sở tương tự; dịch vụ đặt chỗ cho nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán 
bar), nhà hàng ăn uống tự phục vụ, căng tin và các cơ sở tương tự; cung cấp thông tin về 
nơi ăn ở và chỗ nghỉ tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; quán rượu có đồ ăn 
nhẹ; phục vụ thực phẩm và đồ uống tại các cơ sở bán lẻ và bán đồ mang về (dịch vụ do 
nhà hàng ăn uống thực hiện). 

 

 
(210) 4-2014-09624 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1 
(591) Da cam, đỏ cam, xanh lá cây, trắng 
(731) 7-ELEVEN, INC.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống (dịch vụ do nhà hàng ăn 
uống thực hiện) (được chuẩn bị/sản xuất hay chế biến bởi chính chủ đơn); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời (dịch vụ cung cấp và giữ chỗ); cung cấp dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu 
(quán bar), nhà hàng ăn uống tự phục vụ, căng-tin và các cơ sở tương tự; dịch vụ đặt chỗ 
cho nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar), nhà hàng ăn uống tự phục vụ, căng-tin và 
các cơ sở tương tự; cung cấp thông tin về nơi ăn ở và chỗ nghỉ ngơi tạm thời; cho thuê chỗ 
ở tạm thời; khách sạn; quán rượu có đồ ăn nhẹ; phục vụ thực phẩm và đồ uống tại các cơ 
sở bán lẻ và bán đồ mang về (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện). 
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(210) 4-2014-09625 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; A26.11.8 
(591) Da cam, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) 7-ELEVEN, INC.  (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ thực phẩm và đồ uống (bán thực phẩm và đồ uống 

không do chủ đơn tự chuẩn bị hay chế biến); tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại; dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh liên quan đến nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ hỗ trợ quản lý các cơ sở kinh doanh được nhượng quyền 
thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Chuẩn bị thực phẩm và đồ uống để dùng tại hoặc ngoài điểm bán (dịch vụ do 
nhà hàng ăn uống thực hiện); cung cấp thông tin về nơi ăn ở và chỗ nghỉ ngơi tạm thời; 
cho thuê chỗ ở tạm thời; khách sạn; quán rượu có đồ ăn nhẹ; phục vụ thực phẩm và đồ 
uống tại các cơ sở bán lẻ và bán đồ mang về (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện). 

 

 
(210) 4-2014-09626 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Truyền Phúc  (VN) 

1043/6C quốc lộ 1A, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam; quần lót nữ.  

 

 
(210) 4-2014-09628 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-09629 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-09630 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.13; 26.1.2; 2.1.21 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) WANG LIN (HK) TRADE CO., 

LIMITED  (HK) 
Rm 905, Workingberg Comm Bldg, 41-
47 Marble Rd, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; cà phê; trà; đường ăn; đường tinh luyện; kẹo; bánh quy; gạo; mì ăn 
liền; đồ gia vị. 

 

 
(210) 4-2014-09631 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.18; 3.11.7; A5.1.12; A5.1.5; 26.4.2 
(591) Trắng; vàng tươi; vàng da cam 
(731) WANG LIN (HK) TRADE CO., 

LIMITED  (HK) 
Rm 905, Workingberg Comm Bldg, 41-
47 Marble Rd, Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá nhai; xì gà; thuốc lá điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; thuốc lá vụn; 
thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đót hút thuốc lá điếu; 
bình đựng gaz dùng để hút thuốc; tập giấy cuốn thuốc lá; đầu lọc cho thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2014-09633 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) MORRIS TECHNOLOGY CO., LTD.  
(TW) 
3F., No.18, LN. 1, Sec. 2, Chengde Rd., 
Datong Dist., Taipei City 10352, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ dụng cụ để hàn vận hành bằng gaz và bộ dụng cụ để cắt vận hành bằng gaz 
[máy móc], cụ thể là, mỏ hàn, mỏ đốt, mỏ cắt, thiết bị cắt, mỏ cắt cầm tay, mỏ cắt bằng 
máy, miệng vòi để cắt, miệng vòi để hàn, miệng vòi để đốt, đầu mỏ cắt, đầu mỏ hàn, đầu 
mỏ đốt, van chống cháy ngược, thiết bị tiết kiệm gaz, bộ trộn khí, khớp nối và thiết bị 
thông đầu mỏ; bộ điều chỉnh [bộ phận của máy], cụ thể là, bộ điều chỉnh áp suất, bộ điều 
chỉnh dòng chảy, bộ điều chỉnh bơm hơi. 

 

 
(210) 4-2014-09634 (220) 05.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.21; A26.11.12; 26.1.2; 26.13.25; 
26.4.2; A26.4.24 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Thành Thắng Group  (VN) 

Thôn Tri Động, xã Gia Thanh, huyện Gia 
Viễn, tỉnh Ninh Bình  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là: xi măng; vôi; thạch cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm: xi măng; vôi; thạch cao. 
 

 
(210) 4-2014-09636 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Đỗ Phóng Viên  (VN) 

Phòng 220 Nơ 10, bán đảo Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ cung cấp các món ăn thuỷ hải sản do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu; quán 
giải khát; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-09637 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; 2.9.18; A5.5.20; A5.5.22; 26.1.1 
(731) Lê Đình Thắng   (VN) 

56 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo võ thuật. 
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(210) 4-2014-09638 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.25; 2.9.14; A2.9.15; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ 
(731) Phạm Văn Liễu  (VN) 

Kiệt 186/2 Nguyễn Hoàng, tổ 75, 
phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2014-09639 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Xanh, cam 
(731) Công ty cổ phần thiết bị 

Tràng An  (VN) 

Số 192, ngõ 155, đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính để bàn; máy tính xách tay; máy chủ; màn hình máy tính; vỏ thùng 
máy tính; nguồn máy tính; bàn phím máy tính; chuột máy tính; bàn thí nghiệm có kèm 
chậu rửa; bảng tương tác thông minh (thiết bị giảng dạy).  

 

 
(210) 4-2014-09640 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Quốc 

Thành  (VN) 

313-315 đường Phạm Hùng, phường Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa bằng inôc các loại. 
 

 
(210) 4-2014-09641 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xám 
(731) Công ty TNHH Wincare  (VN)

72 đường 17B, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-09642 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 24.17.25; 24.17.17; 26.13.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Kiều Việt  (VN) 

1331/15/220 Lê Đức Thọ, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-09643 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A17.2.2; 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh cốm, xanh da trời, xanh 

nõn chuối 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Loan Thắng  (VN) 

Tổ 5 khu Bảo Đà, phường Dữu Lâu, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: kinh doanh các loại cửa nhựa. 
 

 
(210) 4-2014-09644 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH  (DE) 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim 
am Rhein, Germany  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa và bột polyurêtan dẻo nhiệt.  
 
 

(210) 4-2014-09645 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A26.11.12 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Giáo dục Kỹ 

năng Mỹ  (VN) 

LK6L18 khu đấu giá Mậu Lương, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]. 
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(210) 4-2014-09647 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH may mặc Trần 

Hiếu  (VN) 

Số 2, ngách 225/35/11, ngõ 225, xóm 3, 
thôn Hồng Ngự, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; váy, ca vát, giày, dép. 
 
 

(210) 4-2014-09648 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Cảnh My  (VN) 

Thôn Lã Côi, thị trấn Yên Viên, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-09649 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Truyền Phúc  (VN) 

1043/6C quốc lộ 1A, khu phố 10, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần lót nam; quần lót nữ.  
 
 

(210) 4-2014-09650 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

   

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A26.4.24 
(731) Nguyễn Khoa Diệu Vân  (VN)

C5, phòng 116, khu tập thể Trung Tự, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; vật 
lý trị liệu; thẩm mỹ viện; bệnh viện. 
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(210) 4-2014-09652 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dầu 

nhớt Anh Quốc   (VN) 

207 đường liên khu 4-5, khu phố 5, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu nhớt).  
 

 
(210) 4-2014-09653 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, đỏ nhạt 
(731) Công ty cổ phần bánh mứt 

kẹo Hà Nội  (VN) 

Số 54A Bà Triệu, phường Hàng Bài, 
quận Hòan Kiếm, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt (bánh kẹo); kẹo.  
 

 
(210) 4-2014-09656 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng cơ điện HCT  (VN) 

637 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cơ - điện lạnh, điện dân dụng - công nghiệp, hệ 
thống máy tính nội bộ, mạng máy tính, mạng internet, thiết bị wifi, hệ thống điều khiển tự 
động.  

 

 
(210) 4-2014-09659 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; A5.5.22; 24.13.1; 24.17.5 
(731) Công ty TNHH kinh doanh 

tổng hợp Mạnh Hưng   (VN) 

Khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
809 

(511)   Nhóm 16: Kẹp tài liệu bằng nhựa; túi đựng hồ sơ bằng nhựa; màng nhựa PVC dùng cho 
văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại kẹp tài liệu bằng nhựa, túi đựng hồ sơ bằng nhựa, màng nhựa 
PVC.  

 

 
(210) 4-2014-09660 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 1.7.1; 13.1.6 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại -

dịch vụ Thuận Thành   (VN) 

Số 8, tỉnh lộ 835, ấp 5, xã Phước Lợi, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang bị chiếu sáng; đui dùng cho đèn điện; đèn chùm; đèn trần nhà; 

đèn xoắn.  
 

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị chiếu sáng, đèn chùm, đèn trần nhà, đèn xoắn.  
 

 
(210) 4-2014-09661 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại M.Q.C  (VN) 

629/74 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý doanh nghiệp, mua bán thực phẩm, nước giải khát.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng quản lý và kinh doanh.  
 

 
(210) 4-2014-09662 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Map Pacific Pte LTD   (VN)

20 Malacca Centre Street # 02-00, 
Malacca Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại. 
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(210) 4-2014-09663 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Nhật   (VN)

14 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2014-09664 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(591) Đen, cam 
(731) Âu Thị Thuý Nga  (VN) 

Số 11, ngõ 80/14/31, phố Hoa Lâm, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-09665 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) YOKE FOOD INDUSTRIES SDN. 

BHD.   (MY) 
Plo 183, Jalan Cyber 9, Taman 
Perindustrian Senai IV, 81400 Senai, 
Johor, Malaysia 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống có ga [không chứa cồn]; bia; nước ép trái cây; đồ uống cung cấp muối 
và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); xi rô dùng để pha chế đồ uống; 
nước sô đa; nước ngọt; đồ uống từ cây thổ phục linh [đồ uống không chứa cồn]; sữa lạc 
[đồ uống không chứa cồn]; nước [đồ uống].  

 

(210) 4-2014-09667 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) KRACIE HOME PRODUCTS, LTD.  (JP)
20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo sóng cho tóc; dầu xả dùng cho tóc; dầu hấp tóc; dầu 
xả dưỡng tóc; nước dưỡng tóc; kem đánh răng.  
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(210) 4-2014-09668 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) INTERANDINA DE COMERCIO 
LTDA.   (CL) 
Calle Cerro El Plomo 3402, Of. Parque 
Industria Curauma Valparaiso, Chile  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ví; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô; ví đựng thẻ (rỗng); ví cầm tay; 

túi cầm tay dành cho phụ nữ; «.  
 

 
(210) 4-2014-09669 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) INTERANDINA DE COMERCIO 
LTDA.    (CL) 
Calle Cerro El Plomo 3402, Of. Parque 
Industria Curauma Valparaiso, Chile   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; ví; túi xách tay; túi đeo vai; ba lô; ví đựng thẻ (rỗng); ví cầm tay; 

túi cầm tay dành cho phụ nữ; «.  
 

 
(210) 4-2014-09670 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) INTERANDINA DE COMERCIO 
LTDA.    (CL) 
Calle Cerro El Plomo 3402, Of. Parque 
Industria Curauma Valparaiso, Chile   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2014-09671 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) INTERANDINA DE COMERCIO 
LTDA.    (CL) 
Calle Cerro El Plomo 3402, Of. Parque 
Industria Curauma Valparaiso, Chile   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
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(210) 4-2014-09672 (220) 06.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A3.13.4; A3.13.24; A25.3.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến - thực phẩm Mai Tú  (VN)

729 A đường 3/2, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo dẻo; bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2014-09673 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.7.3; 26.4.2; A26.4.6; A3.7.24 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến - thực phẩm Mai Tú  (VN)

729 A đường 3/2, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì tấm (mì vụn) ăn liền.  
 
 

(210) 4-2014-09674 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.17 
(731) ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP 

CO., LTD.   (CN) 
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 
Chongqing, China  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện và linh kiện lắp ráp xe đạp điện, xe máy điện.  
 
 

(210) 4-2014-09675 (220) 06.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 7.11.1 

(731) Lương Tuấn Phương  (VN)

Số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống.  
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(210) 4-2014-09676 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu  (VN) 

Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-09677 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VIETPRO  (VN) 

Số nhà 72, phố Phan Đình Phùng, 
phường Cẩm Thượng, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 

 
(210) 4-2014-09678 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát  (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09679 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát   (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09680 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Thuận Phát   (VN) 

Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09681 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh rêu, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-09682 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.2; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, xanh rêu, 

trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-09683 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A5.7.22; A25.7.7; 2.7.11 

(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, xanh tím 

than, xanh dương, xanh ngọc, nâu nhạt, 

đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-09684 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.7.22; 2.7.10; 2.7.9 

(591) Da cam, đỏ, vàng, xanh tím than, nâu, 
đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09685 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.7.18; 2.7.11; A25.7.7 

(591) Vàng, xanh ngọc, xanh dương, xanh tím 
than, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09686 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.7.8; 2.7.11; A25.7.7 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh tím than, xanh lá cây, 
xanh dương, xanh ngọc, nâu, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09687 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn C.A.T  (VN) 

Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09688 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; A1.1.10; 2.5.6; 3.1.14 
(591) Hồng, hồng nhạt, vàng, kem, xanh da 

trời, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm C & G  

(VN) 

Số 9, ngách 100, ngõ 164 đường Vương 
Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09689 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hưng Phú  (VN) 

Số 8 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu xe đạp; mua bán xe đạp. 
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(210) 4-2014-09690 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 1.3.1; 26.4.4; A1.3.17; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, cam, tím hoa cà, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vũ Phong  (VN) 

Số 111, lô 1, tổ 11, khu phố Đồng An 3, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời; bộ đổi điện; bộ điều khiển điện; bộ hòa lưới điện; bộ kiểm soát 

điện; ổn áp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tua bin gió (máy phát điện chạy bằng sức gió), pin mặt trời, bộ đổi 
điện, bộ điều khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ kiểm soát điện, bộ lưu điện, ổn áp, bóng 
đèn điện, bóng đèn tiết kiệm điện, đèn đường, đèn đường chạy bằng năng lượng mặt trời, 
bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2014-09691 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH du lịch sinh 

thái Hòn Rùa  (VN) 

02 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09692 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 
(OVERSEAS) LIMITED   (CH) 
Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc, cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
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bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-09694 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.4.2; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Vàng, trắng, đỏ, vàng nhạt, xanh dương, 

nâu nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

- Tổng công ty Lương Thực 

Miền Nam  (VN) 

42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bột mì.  
 

 
(210) 4-2014-09695 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.8; 20.5.25; A5.5.20; A5.5.21; 
A5.11.17 

(591) Xanh, đỏ, đen, trắng, vàng, tím 
(731) Ngô Duy Đông  (VN) 

Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn; giấy lau. 
 

 
(210) 4-2014-09697 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 5.13.4; 5.3.20; 9.1.10; 26.1.2; 
A5.5.22; 18.3.2 

(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Huỳnh Minh Đức   (VN) 

246/8/9 đường Tầm Vu, phường Hưng 
Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

(511)   Nhóm 05: Chè (trà) thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống chiết xuất từ thảo dược 
dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Chè (trà); chè (trà) thảo dược không phải là thuốc; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2014-09698 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; 26.4.2; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Vũ Đức Tâm  (VN) 

Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm thơm không khí. 

 

 
(210) 4-2014-09699 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.20; A5.1.5; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Vũ Đức Tâm   (VN) 

Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm được chiết xuất từ nước cốt hạt mùi.  

 

 
(210) 4-2014-09700 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1; A5.1.5; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, vàng, đen, trắng 
(731) Vũ Đức Tâm  (VN) 

Thôn Hội Xá, xã Hương Sơn, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp (mặt nạ cao hạt mùi).  

 

 
(210) 4-2014-09701 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vải địa kỹ 

thuật Việt Nam  (VN) 

Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Màng chống thấm làm bằng hạt nhựa và cacbon đen (vật liệu xây dựng).  
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(210) 4-2014-09703 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.12; 25.1.25; A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23
(591) Vàng, xám, đen 
(731) Công ty TNHH Trang Đăng Trí  

(VN) 

Lô 14 khu B4.5 KDC dọc tuyến Sơn Trà 
- Điện Ngọc, phường Mỹ An, quận Ngũ 
Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-09704 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BIOMUNE COMPANY   (US) 
8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 
66215, USA 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y. 
 
 

(210) 4-2014-09705 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.4.3 
(591) Hồng, trắng 
(731) Phạm Xuân Nghi  (VN) 

Chung cư Phú Thọ, lô 5, lầu 7, đường 
Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm làm 
sạch; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2014-09706 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Hải    (VN) 

306 Khánh Yên, phường Phố Mới, thành 
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2014-09707 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 1.15.24 
(591) Xanh đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Hải    (VN) 

306 Khánh Yên, phường Phố Mới, thành 
phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2014-09708 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 3.7.17 

(591) Đỏ, đen 
(731) Mai Ngọc Hoàng  (VN) 

20H ô19, phường Hạ Long, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nồi cơm điện, bếp điện tử, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố, máy hút bụi, 
bộ nồi. 

 
 

(210) 4-2014-09712 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.3.1; A5.11.17; A5.3.14 

(591) Xanh lá, hồng, nâu đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thành Đạt  

(VN) 

654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09713 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.1; 2.3.1; 19.7.1; 8.7.25 

(591) Xanh lá, hồng, nâu đen, vàng cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Thành Đạt  

(VN) 

654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
823 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09714 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, nâu 
(731) JIN HYUNG, BAE  (KR) 

Haogae-ro 351 beon-gil, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son môi; keo xịt tóc; 
mặt nạ làm đẹp; kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); kem nền (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2014-09718 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.25; A26.11.12 
(731) HERSHEY CHOCOLATE & 

CONFECTIONERY CORPORATION  
(US) 
4860 Robb Street, Suite 204, Wheat 
Ridge, Colorado 80033, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm sô cô la; kẹo, kẹo dạng thanh; bánh kẹo; ca cao; sản phẩm 
ca cao; bánh quy khô, bánh bích quy; sô cô la cô đặc không đường, bánh dạng miếng, lát 
hoặc khoanh; hỗn hợp sô cô la ăn liền (đồ uống lạnh và nóng); lớp bọc bằng sô cô la; sô 
cô la dạng lỏng không cồn; hạt quả bọc sô cô la; si rô có hương vị dùng cho bánh kẹo, cụ 
thể là si rô vị sô cô la dùng cho bánh kẹo, si rô vị dâu dùng cho bánh kẹo, si rô vị ca ra 
men dùng cho bánh kẹo, si rô vị bơ đun với đường dùng cho bánh kẹo, si rô vị đậu phộng 
bơ dùng cho bánh kẹo; bánh dùng để phủ lên kem và các món tráng miệng; bánh, bánh 
ngọt, kem; bánh kẹo ướp lạnh; bánh kẹo đông lạnh; đồ uống làm bằng sô cô la không 
chứa cồn, không bơ sữa; thanh lương khô làm từ ngũ cốc; kẹo cao su; kẹo bạc hà.  

 
 

(210) 4-2014-09720 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồn điền 

Cafe  (VN) 

Toà nhà P&T, 27-29 Phó Đức Chính, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê với 
sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2014-09721 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 25.12.1; 26.1.1; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần Đồn điền 

Cafe  (VN) 

Toà nhà P&T, 27-29 Phó Đức Chính, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Hạt cà phê; cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê với 
sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2014-09722 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần Mato Việt 

Nam  (VN) 

Số 103B, ngõ 133 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng giấy dành cho trẻ em.  
 

 
(210) 4-2014-09723 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sàn gỗ Toàn Cầu  (VN) 

17 đường số 7, khu dân cư An Lạc - Bình 
Trị Đông, phường An Lạc A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây đựng phi kim loại; cụ thể: ván sàn gỗ (ván lát sàn). 
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(210) 4-2014-09724 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; A26.4.24; A25.7.21 
(591) Xám, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đông Duy  (VN) 

42 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ quay phim; ảnh viện 
(studio); dịch vụ chụp ảnh kỹ thuật số.  

 
 

(210) 4-2014-09725 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu  

(VN) 

ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu hỏa; dầu nhiên liệu; dầu diesel; nhiên liệu.  
 

Nhóm 36: Đầu tư xây dựng bất động sản (nhà ở, khu chung cư, cơ sở hạ tầng khu công - 
nông nghiệp, khu chế xuất, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu dân cư; kinh 
doanh bất động sản (kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 
hành khách. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2014-09726 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu  

(VN) 

ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu hỏa, dầu nhiên liệu, dầu diezel, nhiên liệu.  
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
826 

(210) 4-2014-09727 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.7; 3.4.19 
(591) Đỏ, xám, xanh lá cây, nâu, đen, trắng, 

xanh cốm 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thương mại Thiện Phát  

(VN) 

156/7Q/5 Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09728 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) DEPARTURE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 33, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., 
Taipei City 105, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; ví tiền; ba lô; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; vali; vali du lịch; túi 
đựng quần áo dùng khi đi du lịch; vali xách tay; túi mua hàng; túi lưới dùng để đi mua 
sắm; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali [hành lý]; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên 
trong]; túi du lịch; dây đeo vai bằng da thuộc; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi cho thể 
thao, tay cầm của vali; bộ đồ du lịch [đồ da].  

 

 
(210) 4-2014-09729 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) DEPARTURE INTERNATIONAL CO., 

LTD.  (TW) 
No. 33, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., 
Taipei City 105, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; ví tiền; ba lô; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; vali; vali du lịch; túi 
đựng quần áo dùng khi đi du lịch; vali xách tay; túi mua hàng; túi lưới dùng để đi mua 
sắm; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali [hành lý]; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên 
trong]; túi du lịch; dây đeo vai bằng da thuộc; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi cho thể 
thao, tay cầm của vali; bộ đồ du lịch [đồ da].  
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(210) 4-2014-09730 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Cao Vương  (VN) 

29 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) trầm; nhang (hương) thắp; trầm nụ và trầm miếng dùng để thắp. 

 

 
(210) 4-2014-09731 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 1.15.5; 26.7.25 
(731) Nguyễn Cao Vương  (VN) 

29 Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) trầm; nhang (hương) thắp; trầm nụ và trầm miếng dùng để thắp. 
 

 
(210) 4-2014-09733 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Dương Ngọc Minh Triết   (VN)

25B1 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ ảo thuật, đồ chuyên dùng cho biểu diễn ảo thuật.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ biểu diễn ảo thuật; dịch vụ giải trí cụ thể là biểu diễn xiếc; tổ chức sự 
kiện về văn hóa, vui chơi, giải trí. 

 

 
(210) 4-2014-09734 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 3.1.1; 25.1.6; 25.1.25 
(591) Đen, vàng đồng 
(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 

117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống; quầy rượu (quán bar); 
dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-09735 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.11.7; A26.11.8; 26.3.23 

(591) Cam 
(731) Trần Thị Bích Liên  (VN) 

22C Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-09736 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BlON HEALTHCARE PVT.LTD.  (IN) 
313, Nilkanth Palace-B, 100 ft. 
Anandnagar road, Satellite, Ahmedabad-
380015, India 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người. 
 

 
(210) 4-2014-09738 (220) 06.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 7.1.24; A7.1.11; A25.3.3 
(591) Nâu, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn bất 

động sản và xây dựng Đại 

Phát  (VN) 

Tổ 10, cụm 1, phường Xuân La, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 
Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; thuê mua bất động sản; quản lý bất 
động sản; sàn giao dịch bất động sản; chuyển nhượng bất động sản. 

 

 
(210) 4-2014-09739 (220) 06.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A7.1.11; 7.1.24 

(731) Công ty cổ phần chống thấm 

Vô Hình   (VN) 

Cụm dân cư số 8, phường Phúc Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 
cho sơn; sơn chống thấm nước. 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
829 

(210) 4-2014-09740 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) GEM PARTNERS LIMITED   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore lncorporations Centre,
Road Town, Tortola British Virgin Islands

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2014-09741 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.5.16; A5.1.7; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

trồng rau sạch rau mầm 

Xuân Anh   (VN) 

71H, tổ 11, KP 12, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau mầm tươi; giá đỗ tươi; nấm tươi; rau củ tươi; hoa quả tươi. 
 

 
(210) 4-2014-09742 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.3.1; A6.19.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đen, nâu, xanh cốm, xanh 

đen, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Đức Việt  (VN) 

267 KP Hiệp Lợi, thị trấn Định Quán, 
huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón làm từ bột cá; phân bón tự nhiên làm 
từ phân chim, gà, vịt; kali dùng trong nông nghiệp; hóa chất để cải tạo đất. 

 
 

(210) 4-2014-09743 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.16; 1.15.24 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh rêu, vàng, xanh 

tím, ghi, hồng 
(731) Trần Thị Phượng  (VN) 

Số 043B/6, khóm Kinh Tế, phường Nhà 
Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
830 

(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản: tôm giống; cá giống; cua giống; ếch giống; nghêu giống; 
ốc giống. 

 
 

(210) 4-2014-09745 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.9; A2.3.16 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 

nhiên Sài Gòn  (VN) 

151/1F Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-09746 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.9; A2.3.16 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 

nhiên Sài Gòn   (VN) 

151/1F Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-09747 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(731) TAKARA HOLDINGS INC.   (JP) 

20 Naginatahoko-cho, Shijo-dori 
Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, 
Kyoto, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

  

(511)   Nhóm 30: Gia vị; nước xốt nấu ăn (gia vị); xốt đậu nành.  
 

 
(210) 4-2014-09748 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) NATURE'S BOUNTY, INC.  (US) 
2100 Smithtown Avenue Ronkonkoma, 
New York 11779 USA 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng và chế phẩm vitamin.  
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(210) 4-2014-09749 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 

xách tay có thể mang theo; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị 
nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền 
hình; các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh 
vòng; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; màn hình hiển thị 
có đèn đi ốt phát quang (LED); màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều 
(3D); máy vi tính; máy in dùng cho máy vi tính; chất bán dẫn. 

 

 
(210) 4-2014-09750 (220) 22.11.2012 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.11.3; 26.1.2; A19.11.11; 19.11.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam 
(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 

66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2014-09752 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 24.15.21; 24.15.2; 26.4.3 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH KUMO Việt Nam  

(VN) 

ấp 7, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh 
Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 19: Lan can, chấn song, tay vịn lan can không bằng kim loại; cửa sổ hai cánh 
không bằng kim loại; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khung cửa, không bằng kim 
loại; tấm cửa, không bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; tấm gỗ lót sàn; ván sàn gỗ; 
sàn, không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại; tấm chắn côn trùng, không bằng 
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kim loại; bức mành, không bằng kim loại; lưới mắt cáo, không bằng kim loại; đường gờ, 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; nền, đúc sẵn, không bằng kim loại; giàn giáo 
không bằng kim loại; ván cừ không bằng kim loại; cầu thang gác, không bằng kim loại; 
bậc cầu thang, không bằng kim loại; dầm dọc [bộ phận của cầu thang gác], không bằng 
kim loại; lớp che ngoài, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; khung cửa sổ, không 
bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
 

 
(210) 4-2014-09753 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, vàng da cam, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và dịch vụ 

Nguyễn Tình   (VN) 

24/11 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; sữa rửa mặt; nước hoa; thuốc đánh răng; dầu gội kèm 
xả tóc. 

 

 
(210) 4-2014-09754 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A11.1.6; 26.4.2; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 
(731) Đoàn Duy Phú   (VN) 

14 Bùi Huy Bích, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2014-09755 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMB Nhật 

Việt  (VN) 

Số nhà 20 ngách 373/37, đường Ngọc 
Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện, động cơ của xe đạp điện, động cơ của xe 
máy điện, khung của xe đạp, khung của xe đạp điện, khung của xe máy điện, yên của xe 
đạp, yên của xe đạp điện, yên của xe máy điện. 
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(210) 4-2014-09756 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.15.15 
(591) Xanh, da cam 
(731) Công ty cổ phần L&E Việt Nam  

(VN) 

Số 29, ngõ 12, đường Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt, mỡ công nghiệp, hóa chất, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của xe có động cơ, máy móc và thiết bị phụ tùng ngành khai khoáng, xây dựng, thủy điện.  

 

 
(210) 4-2014-09757 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. (IN)
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-09758 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. (IN)
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09759 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD. (IN)
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-09760 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09761 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09762 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09763 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-09764 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09765 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09766 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09767 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.  
(IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, lndia  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2014-09768 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Lâm   (VN) 

Tổ 16, Lâm Du, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09769 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.21; A26.11.12; 2.9.25; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, đỏ 

tươi đỏ thẫm, đỏ nhạt, tím, bạc 
(731) Công ty cổ phần y tế Sức 

Sống Việt   (VN) 

Số 103, ngõ 25, phố Vũ Ngọc Phan, phường
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2014-09770 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 8.7.11; A8.1.17; 8.1.25; 8.3.1 
(591) Trắng, đỏ, ghi, da cam, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất Bảo Ngọc AKITO  (VN) 

Tòa nhà á Long, lô A2, CN8, khu công 
nghiệp tập trung xã Minh Khai, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh trứng nướng phủ kem vừng.  
 
 

(210) 4-2014-09772 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Minh 

¸ Châu  (VN) 

Số 1 thôn Tân Mai, xã Đông Mai, huyện 
Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 19: Xi măng; đất sét; đá; sỏi; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.   
 

Nhóm 37: Khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá; sơn nội và ngoại thất; cho thuê thiết bị xây 
dựng; phá các công trình xây dựng; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ.   

 
Nhóm 39: Hậu cần vận tải; vận tải; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho; cho thuê xe cộ; cho 
thuê kho chứa hàng. 

 
 

(210) 4-2014-09774 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) S.l.A (TENAMYD CANADA) lNC  

(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N 1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09775 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(591) Cam sáng 
(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 

và đào tạo quốc tế Phương 

Anh  (VN) 

22 Phạm Huy Thông, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức các chuyến du lịch. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; dịch thuật. 
 
 

(210) 4-2014-09776 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.1.25; A25.1.10 
(591) Trắng, vàng cam, hồng, đỏ, đỏ đậm 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ 

Dung  (VN) 

9a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2014-09777 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2; A26.11.13 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh xám 
(731) Công ty cổ phần Thiên Giang  

(VN) 

Tổ 3, ấp Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, 
huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2014-09778 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 25.5.25 
(731) Hộ kinh doanh Ngọc Tín  (VN)

Số 25, đường Lý Tự Trọng, phường 2, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-09779 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

   

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng tươi, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Kim Bản  (VN) 

141 đường CN 11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị-dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09780 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Trường 

Phú Lợi  (VN) 

220/57a Huỳnh Văn Lũy, phường Phú 
Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường. 
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(210) 4-2014-09781 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.13.25; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Tân Thịnh Niêu  (VN)

260 đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, đóng bình. 
 

 
(210) 4-2014-09782 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hadovina  (VN)

Số 68, Chùa Tổng, thôn Ngãi Cầu, xã An 
Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (trang phục). 
 

(210) 4-2014-09783 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất xây 

dựng thương mại Hoa Giang  

(VN) 

64 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm inốc gia dụng như: hệ thống cửa, lan can, mặt dựng, ốp thang 
máy, ốp cột, ốp vách, ốp trần. 

 

 
(210) 4-2014-09784 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.3.4; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ môi 

trường và thương mại Tân ¸ 

MỸ  (VN) 

Số 165, ngõ 1141 Giải Phóng, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy khử khí cho nước ăn; máy lọc; máy tách nước; van xả hơi nước; động cơ 
hơi nước; nồi hơi của động cơ hơi nước. 

 
Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): máy khử khí cho nước ăn, máy lọc nước, máy tách 
nước, van xả hơi nước, động cơ hơi nước, nồi hơi của động cơ hơi nước; nghiên cứu kinh 
doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh; thông tin kinh doanh; quảng cáo, nghiên cứu thị 
trường. 

 

 
(210) 4-2014-09785 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Việt Phú 

Thọ  (VN) 

66 Trường Chinh, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm (thuốc tây). 
 

 
(210) 4-2014-09786 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A17.3.2; A26.4.24 
(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Nam Thiên  (VN) 

91/3A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ hòa giải. 

 

 
(210) 4-2014-09787 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư công 

nghệ Trường Giang  (VN) 

489/21C Lê Đức Thọ, phường 26, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; thông tin giải trí; tư vấn giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2014-09788 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Dư Thanh  (VN) 

370 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Ti vi; loa; âm ly; máy tính; radio; đầu đĩa. 
 

 
(210) 4-2014-09789 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 25.1.9 
(731) Nguyễn Chí Hùng  (VN) 

Số 30, ngõ 5, phố Sơn Tây, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Váy; váy liền quần; quần áo may sẵn; quần áo tắm; quần áo lót phụ nữ (đồ vải). 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán vải sợi; mua bán 
nguyên phụ liệu ngành may. 

 

 
(210) 4-2014-09790 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) LI JIE  (CN) 
Room No. 204, 31 Building, Bibo 
Garden, 2105 Huang Bei Road, Luo Hu 
District, Shen Zhen City, Guang Dong 
Province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-09792 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Cẩm Lệ  (VN) 

Số 7 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho ngành may mặc công nghiệp.  
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(210) 4-2014-09793 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Cẩm Lệ  (VN) 

Số 7 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho ngành may mặc công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2014-09794 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất khẩu 

phân phối và tiếp thị dược Sài 

Gòn (SAPHARCO MED)  (VN) 

72 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-09795 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A1.1.10; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thủy sản Vạn An Kiên Giang  

(VN) 

Tổ 6, ấp Thành Phụng Tây, xã Đông 
Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Tôm giống, con giống thủy sản.  
 
 

(210) 4-2014-09796 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.6; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, đỏ 
(731) Nghiêm Xuân Huệ  (VN) 

116C, 2F Quang Trung, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; bơ; pho mát; váng sữa; sản phẩm làm từ sữa. 
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(210) 4-2014-09797 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 26.4.2; 25.5.25; 25.3.1; 
26.13.25 

(591) Hồng sẫm, hồng, vàng, xanh sẫm, ghi, 
đỏ, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09798 (220) 07.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.7.23; A5.7.22; 5.7.11; 2.5.6; 2.7.12 

(591) Vàng, hồng, xanh lá cây, da cam, xanh 
dương, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09799 (220) 07.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.7.8; 2.5.6; 2.7.23; 2.7.12 

(591) Hồng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, nâu 
nhạt, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09800 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 

Hưng Việt    (VN) 

Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09801 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.25; 2.9.21 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đỏ, xanh 

dương sẫm, vàng, đen, trắng, cam nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09802 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.21; A26.11.12 
(591) Hồng, hồng nhạt, đỏ, vàng, xanh dương 

sẫm, đen, trắng, cam nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09803 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.21; A25.7.21; 25.5.2 
(591) Hồng, đỏ, xanh dương sẫm, vàng, ghi, 

đen, trắng, cam nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09804 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-09805 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09806 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09807 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09808 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09809 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2014-09810 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09811 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thế Giới  (VN) 

1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2014-09812 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thế Giới  (VN) 

1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
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(210) 4-2014-09813 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Thế Giới   (VN) 

1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2014-09814 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; A5.5.21; A5.5.20; A25.7.7; 
A25.7.6 

(591) Đỏ, hồng, xanh dương, xanh lá, vàng, 
cam 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Phúc Khang  (VN) 

51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.  

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  

 

 
(210) 4-2014-09815 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 25.1.9; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân may 

mặc Cao Minh   (VN) 

63A Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải may quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, phụ liệu quần áo bao gồm: cúc (nút), khóa kéo (khóa trượt), 
chỉ may, thắt lưng (dây lưng), vải, giày, dép, ví (bóp).  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo.  
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(210) 4-2014-09816 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh đen, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân may 

mặc Cao Minh   (VN) 

63A Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải may quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, phụ liệu quần áo bao gồm: cúc (nút), khóa kéo (khóa trượt), 
chỉ may, thắt lưng (dây lưng), vải, giày, dép, ví (bóp).   

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo. 
 

 
(210) 4-2014-09817 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) LABORATOIRES GOEMAR   (FR) 
Parc Technopolitain Atalante CS 41908 
35435 Saint-Malo Cedex - France  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa chất có nguồn gốc tự nhiên dành cho nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (không bao gồm thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc 
diệt ký sinh trùng); phân bón; chế phẩm phân bón; chất kích thích sinh học (hóa chất 
dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp); chất hoạt hóa sinh lý (hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp); phân bón dinh dưỡng cho thực 
vật; chất hoạt hóa dùng để điều tiết dinh dưỡng và tăng trưởng của thực vật, cây trồng, cây 
dây leo, ngũ cốc, trái cây và rau quả; chất hoạt hóa sinh lý dùng cho tăng trưởng thực vật; 
rong biển (dùng làm phân bón).  

 

Nhóm 05: Chế phẩm trừ sâu bọ; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
ký sinh trùng.  

 
 

(210) 4-2014-09818 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) LABORATOIRES GOEMAR   (FR) 
Parc Technopolitain Atalante CS 41908 
35435 Saint-Malo Cedex - France  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa chất có nguồn gốc tự nhiên dành cho nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp (không bao gồm thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc 
diệt ký sinh trùng); phân bón; chế phẩm phân bón; chất kích thích sinh học (hóa chất 
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dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp); chất hoạt hóa sinh lý (hóa chất 
dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp); phân bón dinh dưỡng cho thực 
vật; chất hoạt hóa dùng để điều tiết dinh dưỡng và tăng trưởng của thực vật, cây trồng, cây 
dây leo, ngũ cốc, trái cây và rau quả; chất hoạt hóa sinh lý dùng cho tăng trưởng thực vật; 
rong biển (dùng làm phân bón).  

 

Nhóm 05: Chế phẩm trừ sâu bọ; thuốc điệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
ký sinh trùng.  

 
 

(210) 4-2014-09819 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 25.1.25; A3.7.24; 3.7.6 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Mộc Thanh   (VN) 

322 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại, nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm các loại  
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; đàn piano, trống, nhạc cụ điện tử.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ trang trí nội thất: giường, tủ, bàn, ghế, kệ sách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón), túi xách (cặp táp), dây nịt (thắt lưng) (trang 
phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo, vải, đồ gỗ nội thất, dụng cụ âm 
nhạc; tổ chức triển lãm thương mại mục đích quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Khai thác gỗ; xây dựng công trình; lắp đặt, sữa chữa, bảo trì ôtô các loại; dịch 
vụ nghề mộc.  

 

Nhóm 40: May gia công quần áo, chăn mÒn; dịch vụ làm khung các tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, ảnh viện (studio); dịch vụ đào tạo và dạy nghề chụp ảnh 
và quay phim; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn ngoài trời như: thời trang, ca 
nhạc giải trí; dịch vụ sản xuất phim, trừ phim quảng cáo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang, thiết kế trang trí nội thất, kiến trúc, thiết kế công 
nghiệp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sóc đẹp; dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ 
làm tóc; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa công viên; dịch vụ cắm hoa; dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe.  
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(210) 4-2014-09821 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ 
(731) Công ty TNHH Vietnam Travel 

Group  (VN) 

L14-08B, tầng 14, tòa nhà 
VincomTower, 72 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch: cho thuê xe, vận chuyển hành khách, sắp sếp các chuyến du lịch, 

hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, đặt chỗ cho vận chuyển. 
 

 
(210) 4-2014-09822 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trí Linh   (VN) 

Số 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2014-09823 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trí Linh   (VN) 

Số 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ. 
 

 
(210) 4-2014-09824 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Trần Đình Hải  (VN) 

111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2014-09827 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Đức Sơn  (VN) 

212/231 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm bằng kim loại: tấm thép hoặc các chi tiết bằng thép có chiều dài xác định 
được hàn chân, sản phẩm được mạ kẽm hoặc làm từ thép không gỉ, dùng trong ngành xây dựng. 

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí.  
 

 
(210) 4-2014-09828 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 

Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09829 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất GNC  (VN) 

Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09830 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh tím than, trắng 
(731) Nguyễn Hồng Hải   (VN) 

Số nhà K15 khu làng nghề tập trung, xã Bát
Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ dùng cho gia dụng. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
853 

(210) 4-2014-09832 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 26.1.2; 25.1.6; 25.1.9 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất chế 

biến nông sản Tân Tiến   (VN) 

Xóm Đoàn Kết, xã Dương Liễu, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống); đồ uống không cồn; nước giải khát bằng trái cây (đồ 
uống); nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); nước ép trái cây; nước khoáng (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2014-09833 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BRIGHTS CONSULTING INC.  (JP) 
3-2-5 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 
100-6030, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web (không bao gồm dịch vụ quảng cáo); lập trình máy tính 
(phát triển phần mềm máy tính). 

 

 
(210) 4-2014-09835 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 13.1.6 
(591) Đen, vàng 
(731) Nguyễn Phước Hải  (VN) 

Số 22 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành 
phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: phấn trang điểm; sữa rửa mặt; son môi; kem dưỡng da; dầu gội đầu; 
sữa dưỡng thể. 

 

 
(210) 4-2014-09836 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 3.7.17 
(591) Đỏ, đen 
(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN)

Tổ 2 khu phố Phú Thịnh, phường Tân 
Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: phấn trang điểm; sữa rửa mặt; son môi; kem dưỡng da; dầu gội đầu; 

sữa dưỡng thể. 
 

 
(210) 4-2014-09837 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(591) Xanh, cam, trắng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

HKT   (VN) 

33 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Nhựa nhân tạo (sản phẩm bán tinh chế); nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); ống 

nhựa mềm các loại và phụ tùng nối của chúng (tê, cút); gioăng cao su và vòng đệm dùng 

cho phụ tùng nối và để nối ống.  
 

 
(210) 4-2014-09838 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(591) Đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mũi Kim Vàng   (VN) 

257 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 

(210) 4-2014-09839 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A2.3.16; 26.1.2; 2.3.7; 2.3.25 

(591) Đỏ 

(731) Hộ kinh doanh chăm sóc da 

Linh Linh   (VN) 

535B Cách Mạng Tháng Tám, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da.  
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(210) 4-2014-09840 (220) 07.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng 

mặt trời Hưng Thịnh  (VN) 

26/19 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước, vòi sen, máy năng lượng mặt trời (dùng để chứa nước 

nóng), ống nước nóng và phụ tùng ống nước nóng (ống ppr). 
 

 
(210) 4-2014-09841 (220) 07.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) A7.1.11; 26.5.1
(591) Nâu, vàng
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Dream Catcher   (VN) 

57-59 Nguyễn Quang Diêu, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (nước uống). 
 

Nhóm 35: Buôn bán cà phê, trà.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; dịch vụ ăn uống, giải khát; nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-09842 (220) 07.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ hóa mỹ 

phẩm Hồng Tuyên   (VN) 

176 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2014-09843 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ hóa mỹ 

phẩm Hồng Tuyên  (VN) 

176 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-09844 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ hóa mỹ 

phẩm Hồng Tuyên   (VN) 

176 Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-09845 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) GLAMOUROUS CO., LTD.  (JP) 
Kansai Shinsaibashi Building 802, 12-8, 
Minami-senba 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 542-0081, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp và chăm sóc lông mi; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc lông mày; 
dịch vụ làm đẹp và chăm sóc da mặt; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc móng tay, móng chân, 
dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2014-09846 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 25.1.25; 26.13.25; A5.5.20 
(731) GLAMOUROUS CO., LTD.  (JP) 

Kansai Shinsaibashi Building 802, 12-8, 
Minami-senba 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 542-0081, Japan 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp và chăm sóc lông mi; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc lông mày; 
dịch vụ làm đẹp và chăm sóc da mặt; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc móng tay, móng chân, 
dịch vụ chăm sóc thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp và chăm sóc tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2014-09847 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.16; A1.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương sẫm, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Sinh 

Thành  (VN) 

ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản như cá giống, tôm giống, cua giống.  
 
 

(210) 4-2014-09848 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất dịch vụ 

nồi hơi Toun Shing Kai  (VN) 

144 đường số 2, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ thu gôm cặn nồi hơi của máy móc; ống nồi hơi (bộ phận của máy); bộ thu 
hồi cặn cho nồi hơi; thiết bị cung cấp nhiên liệu cho nồi hơi của máy; các linh kiện cho 
nồi hơi của máy; nồi hơi của động cơ hơi nước.  

 

Nhóm 11: ống nồi hơi cho hệ thống cấp nhiệt; nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; nồi 
hơi để cấp nhiệt; nồi hơi không là bộ phận của máy móc.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và làm sạch nồi hơi.  
 

Nhóm 40: Gia công nồi hơi.  
 

 
(210) 4-2014-09849 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 

Việt Khánh  (VN) 

544A/16 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
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(210) 4-2014-09850 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH OVI CABLES (Việt 

Nam)  (VN) 

Lô E - 4A1 & 4B -CN, đường NA2, 
KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu dây cáp điện.  
 
 

(210) 4-2014-09851 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Alo360.com  

(VN) 

131 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng online trên mạng như: mua bán hàng điện tử như: máy thu hình 
(tivi), loa, máy tăng âm (ampli), ống nói (micrô), bộ trộn âm (micxơ), đầu thu hình kỹ 
thuật số và thiết bị của chúng; mua bán hàng điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, 
tủ đông, tủ ướp rượu, máy lọc nước, máy nước nóng, máy rửa chén, máy sấy quần áo, máy 
lọc không khí, máy nước nóng lạnh, tủ mát - tủ giữ lạnh và thiết bị của chúng; mua bán 
thiết bị viễn thông như: điện thoại và thiết bị của chúng; mua bán thiết bị tin học như: 
máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính để bàn, màn hình máy vi tính, máy in văn 
phòng, máy scan, máy fax, máy hủy giấy, đàn loa vi tính và thiết bị của chúng; mua bán 
thiết bị kỹ thuật số như: máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm và thiết bị của chúng; mua 
bán thiết bị giải trí như: máy nghe nhạc mp3, mp4, đầu phát HD, máy chơi game, từ điển 
điện tử, bút thông minh; mua bán đồ gia dụng như: quạt điện - quạt máy, bàn ủi - bàn là, 
đèn điện - đèn sạc, máy hút bụi, bình lọc nước, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy xay 
đậu nành, máy pha cà phê, máy vắt cam, máy đánh trứng, máy làm sữa chua và thiết bị 
của chúng; mua bán thiết bị nhà bếp như: nồi cơm điện, nồi áp suất, bếp gas-bếp điện-bến 
từ, lò vi sóng, lò nướng, vỉ nướng, lẩu điện, nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, 
ấm nước, bình nước và thiết bị của chúng; mua bán đồ em bé như: máy hút sữa mẹ, bình 
bú sữa cho em bé, núm vú giả, máy hâm thức ăn, máy tiệt trùng siêu tốc; mua bán máy 
móc, dụng cụ thiết bị làm đẹp và chăm sóc sức khỏe; mua bán dụng cụ cầm tay như: búa, 
cưa, kìm, cờ lê, mỏ lết, ổ khóa, két sắt, đèn phin, mũi khoan, máy khoan, máy cưa, máy 
mài và thiết bị của chúng; mua bán điện cơ như: đèn điện, cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ 
cắm điện, công tắc điện, máy phát điện, máy bơm nước, máy phun áp lực và thiết bị của 
chúng, mua bán hàng may mặc và phụ kiện thời trang; mua bán lương thực thực phẩm, 
nước giải khát. 
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(210) 4-2014-09852 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.5.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kim Vinh Phát  

(VN) 

33 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bù loong; ốc vít; đinh vít (tất cả đều 

làm bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2014-09853 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.5.2 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kim Vinh Phát  

(VN) 

33 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bù loong; ốc vít; đinh vít (tất cả đều 

làm bằng kim loại). 
 

 
(210) 4-2014-09854 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.5.1 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Kim Vinh Phát  

(VN) 

33 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 

8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bù loong; ốc vít; đinh vít (tất cả đều 

làm bằng kim loại). 
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(210) 4-2014-09855 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Tấn Tâm   (VN) 

634 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2014-09856 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh tím, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Phan Gia Trang   (VN) 

Thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành 
Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát không khí bằng hơi nước.  
 

 
(210) 4-2014-09857 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) DINOS CECILE CO., LTD.   (JP) 
2-46-2, Honcho, Nakano-ku, Tokyo, Japan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; tạp dề (trang phục); dép đi trong nhà; khăn 
rằn (khăn quàng cổ); thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); mũ; mũ lưỡi trai (đồ 
đội đầu); tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn choàng cổ (có thể che được cả 
mũi và miệng); ca vát; áo vét (trang phục); áo khoác; quần đùi (không bao gồm quần lót 
và quần đùi thể thao); áo pacca (áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước); áo nịt ngoài; áo 
nịt len (trang phục); áo sơ mi đan; áo sơ mi; váy; váy dạ hội; áo len dài tay; áo phông; 
quần dài; áo gilê; giày; giày thể thao; dép xăng đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); quần áo lót.  

 
 

(210) 4-2014-09858 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Phạm Văn Thanh   (VN) 

Đội 1, xóm 9, xã Hồng Thuận, huyện 
Giao Thủy, tỉnh Nam Định  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-09859 (220) 07.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.7.24; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, 
vàng, nâu, hồng 

(731) Lạc Thân  (VN) 

Tổ 6, ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 16: Túi lưới xốp bằng chất dẻo để bao gói trái cây.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bao bì bằng nhựa, bao bì bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2014-09860 (220) 07.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2; 5.7.1; A11.3.4; A11.1.18 

(591) Nâu, nâu nhạt 
(731) Phạm Viết Dụng  (VN) 

124/15 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-09861 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.3.1 
(591) Nâu, đen 
(731) Phan Trần Thy  (VN) 

108/28 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-09864 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG   (SE) 
117 97 Stockholm, Sweden  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2014-09866 (220) 07.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

thực phẩm An Thái Nguyên  (VN)

Trong khuôn viên công ty TNHH Thái 
Nguyên 1 (KCN Bàu Xéo), xã Tây Hòa, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
 

 
(210) 4-2014-09867 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ELI LILLY AND COMPANY   (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, 
Indiana 46285, USA  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo trọng lượng sử dụng trong chăn nuôi.  
 

 
(210) 4-2014-09868 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1 
(591) Vàng sẫm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Việt Trang 

(Viettranimex)   (VN) 

6A Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ: chỗ ở tạm thời; dịch vụ: khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-09871 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú 

Thành Phát  (VN) 

Số 316, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
863 

(210) 4-2014-09872 (220) 08.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.7.4; A3.7.24; 24.9.1 

(591) Vàng đồng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần cá tầm Việt 

Nam  (VN) 

12B Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng cá tầm đã chế biến dùng để làm món ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cá tầm và trứng cá tầm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp các món ăn chế biến từ cá tầm và trứng cá tầm.  
 
 

(210) 4-2014-09873 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế 

Toàn Cầu  (VN) 

Số 103 phố Nhật Chiêu, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo giả da; áo choàng; váy; áo vét [quần áo]; áo sơ mi.  
 

 
(210) 4-2014-09874 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ cờ 
(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  

(VN) 

Số 71C, số 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước cống; 
thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 

 
 

(210) 4-2014-09875 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ cờ 
(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  

(VN) 

Số 71C, ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 
cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 
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(210) 4-2014-09876 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Xanh biển 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Hoàng Trần  (VN) 

25 Mê Linh, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm nước nóng lạnh. 
 

 
(210) 4-2014-09882 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A26.11.12 
(591) Xanh dương sẫm, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH Yến Điệp  (VN)

Số 36 Lê Lợi, phường Hiệp Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ liên quan đến giáo dục và đào tạo cụ thể: trung tâm gia sư. 
 

 
(210) 4-2014-09883 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím thanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm và đầu tư Fococev  

(VN) 

Số 21 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn. 
 

 
(210) 4-2014-09887 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; 26.5.1; 2.1.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh dương sẫm, đen 
(731) Công ty TNHH thể thao và 

thương mại dịch vụ Thành 

Long  (VN) 

Số 6, ngõ 33 phố Lê Thanh Nghị, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến thể thao và giải trí; dịch 
vụ câu lạc bộ thể dục thể thao; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khỏe; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm.  
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(210) 4-2014-09889 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thuốc lá 

Thăng Long  (VN) 

235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2014-09890 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.3.2; 26.13.25; A21.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lam 
(731) Công ty TNHH cao su nhựa 

Kim Thiết  (VN) 

B6/11A ấp 2, xã Hưng Long, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Gioăng bằng cao su; phớt cao su; vật liệu đệm lót bằng cao su; ống cao su; 

vòng cao su.  
 

 
(210) 4-2014-09891 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Năng Lượng 

Xanh  (VN) 

Số 7/126A, KP4, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn năng lượng, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn 

đường chiếu sáng, dây điện, ống nước, vòi nước. 
 

 
(210) 4-2014-09892 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Năng Lượng 

Xanh   (VN) 

Số 7/126A, KP4, xa lộ Hà Nội, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn năng lượng, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đèn 

đường chiếu sáng, dây điện, ống nước, vòi nước. 
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(210) 4-2014-09893 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A14.3.3; 14.3.1; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất -

thương mại Bu Lon Thiên 

Thanh  (VN) 

203 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bu lông, ốc vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; các 

bộ phận của giàn giáo như: kích U chân đế bằng kim loại, khóa cùm bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-09894 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Lam sẫm vàng, hồng y 
(731) Công ty TNHH sản xuất Nam 

Hoa  (VN) 

Số 37 đường 50C, khu phố 9, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nguyên liệu và phụ gia thức ăn công nghiệp như: L - Lysine, Choline 

Chloride, Vitamin C, Phytase, Robenidine, Sodium Butyrate. 
 

 
(210) 4-2014-09895 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Huệ 

Hưng 2  (VN) 

360 đại lộ Bình Dương, khu phố 2, 
phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may (gia công bề mặt giày, dép). 

 

 
(210) 4-2014-09896 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.4.1; 25.5.2 
(591) Lam sẫm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thiết bị điện Hòa  (VN) 

531 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các đồ điện gia dụng như: dây điện, bóng đèn điện, máng đèn, công 
tắc, quạt điện, máy nước nóng.  

 

 
(210) 4-2014-09897 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A26.11.12; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Lam sẫm, xanh nõn chuối 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vinagrico  (VN) 

32 đường 14E, khu dân cư Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại rau, củ, quả, trái cây.  
 

 
(210) 4-2014-09898 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.5; 24.15.21 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Hưng Kim  

(VN) 

3 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị điện tử, viễn thông như: thiết bị tích hợp hệ thống viễn 
thông, thiết bị tích hợp hệ thống tự động hóa, thiết bị tích hợp hệ thống điện, thiết bị tích 
hợp hệ thống công nghệ thông tin. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông như: thiết bị tích hợp hệ 
thống viễn thông, thiết bị tích hợp hệ thống tự động hóa, thiết bị tích hợp hệ thống điện, 
thiết bị tích hợp hệ thống công nghệ thông tin.  

 

 
(210) 4-2014-09899 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14 
(731) Thái Lê Ngọc Diệp  (VN) 

14/5 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng (các 
chế phẩm dùng để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm).  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chất ăn kiêng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng), 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, mật ong. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng/quán ăn thực hiện); chỗ 
ở tạm thời (bao gồm các dịch vụ do các cá nhân hoặc các cơ sở thực hiện nhằm mục đích 
cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng và các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong 
khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09901 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 17.2.25; 24.17.18; 26.13.25 
(591) Vàng, hồng, trắng, xanh lá, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Có Sẽ 

CÓ  (VN) 

302 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý vé số.  

 

 
(210) 4-2014-09903 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.8; 26.1.1 
(591) Xanh lá, đỏ hông, đỏ, đỏ đậm, vàng, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lam  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 

 
(210) 4-2014-09904 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.13; 5.7.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá, tím, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lam  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
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(210) 4-2014-09905 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.13; 26.1.1; 5.7.16 
(591) Xanh lá, đỏ đậm, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lam  

(VN) 

lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2014-09906 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.8; 26.1.1 
(591) Xanh lá, hồng, đỏ đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lam  

(VN) 

lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2014-09907 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 25.1.25 
(731) Trương Việt Dũng  (VN) 

Số 55 Bạch Đằng, phường Chương Dương,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy công sở; bộ đồ mặc ở nhà; váy ngủ; váy bầu.  
 

 
(210) 4-2014-09908 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 25.1.25 
(731) Trương Việt Dũng  (VN) 

Số 55 Bạch Đằng, phường Chương Dương,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; váy công sở; bộ đồ mặc ở nhà; váy ngủ; váy bầu.  
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(210) 4-2014-09909 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) 1. Ngô Thùy Giang  (VN) 

B302 chung cư M3, M4 phố Láng Trung, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

2. Trương Thị Sinh  (VN) 

Số 7/146 Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-09910 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) 1. Ngô Thùy Giang  (VN) 

B302 chung cư M3, M4 phố Láng Trung, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

2. Vũ Linh Chi  (VN) 

Số 4 ngách 127, ngõ Quan Thổ 1, 
phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2014-09911 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 2.9.1; 26.13.25 
(731) BIOSTIME INTERNATIONAL 

INVESTMENT LIMITED.   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước xức tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; xà phòng vệ sinh dạng 
bánh; chế phấm để tẩy màu; sáp đánh ván sàn; vật liệu mài mòn; tinh dầu; mỹ phẩm; 
thuốc đánh răng; hỗn hợp thơm làm từ cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; mỹ phẩm 
cho động vật.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ 
sung dinh dưỡng; thực phẩm cho em bé; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]; thuốc khử độc; chế 
phẩm để tắm cho động vật; bioxit; quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; chất mài mòn dùng 
cho răng.  

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; đĩa quang, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; xuất 
bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình trò chơi máy tính; tệp tin âm nhạc có thể 
tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; nhật ký điện tử; dụng cụ đo; bảng thông 
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báo điện tử; băng viđêô; máy quay đĩa; thiết bi giảng dạy; thiết bi xem hình nổi; phim 
hoạt hình.  

 

Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); yếm dãi của trẻ em bằng giấy; xuất bản phẩm dạng in; 
sách; tạp chí [định kỳ]; màng mỏng bằng chất dẻo dùng đề bao gói; đồ dùng văn phòng 
trừ đồ đạc; văn phòng, phẩm; dụng cụ vẽ; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; vật 
liệu để nặn.  

 

Nhóm 29: Thịt; bột cá dùng làm thức ăn cho người; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái 
cây; rau đã sấy khô; lòng trắng trứng; sữa đậu nành [thay thế sữa]; (sữa nước sữa; sản 
phẩm sữa; chất béo ăn được; rau trộn; thạch trái cây.  

 

Nhóm 30: Đồ uống sôcôla có sữa; đồ uống trên cơ sở trà; đường (đường ăn); viên ngậm 
hình thoi [kẹo]; keo ong dùng làm thực phẩm cho người; thực phẩm giàu tinh bột; bột đậu 
nành; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; đồ gia vị; men làm bánh; gluten được chế biến 
làm thực phẩm.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; trang trí quầy hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dich vụ cho người khác]; văn phòng giới thiệu việc làm; dịch vụ tái lập kinh doanh; đăng 
ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; kế toán.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghi; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; dịch vụ thư viện lưu động; xuất bản sách; xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải 
xuống được; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; dịch 
vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò 
chơi.  

 

Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế quần áo; lập trình máy 
tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ sao 
chép các chương trình máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình 
máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; tư vấn phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2014-09912 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đen, trắng 
(731) FIRST RANK CO., LTD.   (TW) 

3F, No. 651-6, Chung Cheng Road, Hsin 
Chuang Dist., New Taipei City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị thở dùng để bơi lặn; thiết bị điều chỉnh thở dùng khi lặn; thiết bị điều 
chỉnh nổi trong khi lặn; mặt nạ của thợ lặn; bộ quần áo lặn; kính bảo hộ lao động; kính 
bảo hộ cho thể thao; áo phao cứu sinh.  
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(210) 4-2014-09913 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(731) FIRST RANK CO., LTD.   (TW) 

3F, No. 651-6. Chung Cheng Road, Hsin 
Chuang Dist., New Taipei City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bơi; quần bơi.  
 

 
(210) 4-2014-09914 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(731) FIRST RANK CO., LTD.   (TW) 

3F, No. 651-6. Chung Cheng Road, Hsin 
Chuang Dist., New Taipei City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập bơi.  
 

 
(210) 4-2014-09915 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1; 5.7.21; A3.7.24 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Quốc Phong   (VN) 

Số 26, hẻm 349/37/16 đường Minh Khai, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Hà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt mối; thuốc diệt côn trùng có hại; thuốc khử trùng; thuốc diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ dại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ diệt mối; dịch vụ diệt côn trùng có hại không dùng trong nông nghiệp; 
dịch vụ khử trùng hàng hóa, công trình, phương tiện; dịch vụ diệt trừ động vật có hại 
không dùng trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-09916 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, trắng 
(731) Trần Đức Minh  (VN) 

Số 2 ngõ 10 phố Ao Sen, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2014-09917 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.4.3 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Tân Sáng Tạo  

(VN) 

Thôn Giao Quang, xã Đại Mỗ, huyện Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Khung cửa bằng kim loại; cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp bằng kim loại; vách 

ngăn phòng bằng kim loại; cầu thang bằng kim loại.  

 
Nhóm 19: Khung cửa không bằng kim loại; cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp không bằng kim 

loại, cầu thang không bằng kim loại; cửa kính.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại 

gồm: khung cửa, cửa xây dựng (cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, cửa kính), vách ngăn phòng, 

cầu thang, cổng ra vào, đồ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế, đèn điện).  
 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa xây dựng; lắp đặt hệ thống điện.  
 

Nhóm 40: Gia công các loại khung nhôm, cửa kính, cửa ra vào, cửa, sổ, cửa chớp, khung 

cửa, cầu thang, cổng ra vào, vách ngăn phòng.  
 

 
(210) 4-2014-09918 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  

(591) Xanh lá mạ 

(731) THE BARBECUE PLAZA CO., LTD.  
(TH) 

333 Prachachuen Road, Toongsonghong, 

Laksi, Bangkok 10210, Thailand 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn nhanh; dịch 

vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng-tin; dịch vụ cung cấp đồ 

ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp và giao đồ ăn, đồ uống đến tay 
người tiêu dùng do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2014-09919 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá mạ 
(731) THE BARBECUE PLAZA CO., LTD.  

(TH) 
333 Prachachuen Road, Toongsonghong, 
Laksi, Bangkok 10210, Thailand 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn nhanh; dịch 
vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng-tin; dịch vụ cung cấp đồ 
ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp và giao đồ ăn, đồ uống đến tay 
người tiêu dùng do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2014-09921 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại xuất nhập 

khẩu Bình An  (VN) 

Số 62, ngõ 459, đường Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa.  
 

Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; thiết bị sưởi ấm giường, bình nước nóng (thiết bị 
cung cấp nước nóng), lồng sưởi bằng điện, hoặc không bằng điện; đệm và chăn được làm 
nóng bằng điện, không dùng cho mục đích y tế; máy sấy tóc dùng điện, quạt điện. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ). 

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô.  
 

Nhóm 27: Tấm thảm, chiếu, thảm chùi chân, vài sơn lát sàn nhà, giấy dán tường. 
 

 
(210) 4-2014-09922 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.11.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ thương mại xuất nhập 

khẩu Bình An   (VN) 

Số 62, ngõ 459, đường Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao, kéo, thìa và dĩa.  
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Nhóm 11: Máy điều hoà không khí; thiết bị sưởi ấm giường, bình nước nóng (thiết bị 
cung cấp nước nóng)., lồng sưởi bằng điện, hoặc không bằng điện; đệm và chăn được làm 
nóng bằng điện, không dùng cho mục đích y tế; máy sấy tóc dùng điện, quạt điện.   

 

Nhóm 16: ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, văn phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ).   

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô.   
 

Nhóm 27: Tấm thảm, chiếu, thảm chùi chân, vài sơn lát sàn nhà, giấy dán tường. 
 

 
(210) 4-2014-09923 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Hưng Tiền 

Giang   (VN) 

ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, huyện Tân 
Phước, tỉnh Tiền Giang  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ sâu; chất diệt động vật có hại; 
hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; thuốc trừ muỗi. 

 

Nhóm 21: Thùng rác; chai lọ; bình đựng cỡ lớn; xô; đồ chứa đựng dùng trong gia đình và 
nhà bếp; chậu giặt. 

 

Nhóm 22: Lưới; cái võng; lưới nhựa dùng để che nắng cây trồng; lưới nhựa che chắn côn 
trùng để bảo vệ cây trồng; bao dệt bằng nhựa PP để vận chuyển và lưu giữ các vật liệu để 
rời; vải bạt. 

 

Nhóm 24: Màn chống muỗi; rèm cửa dạng lưới; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; 
chăn; đồ bằng vải dùng cho giường.  

 

Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân ở cửa; thảm ô tô; thảm chống trơn; tấm phủ sàn; thảm 
tập thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-09924 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.8; 25.5.25; A3.9.2 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, xanh da trời 

nhạt, da cam, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-09925 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 2.9.4; 26.1.2; 5.7.8; 25.5.25 

(591) Xanh dương sẫm, đỏ, xanh lá cây, tím, 

tím nhạt, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 

 
(210) 4-2014-09926 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.7.8; 25.5.25; A26.11.8 

(591) Da cam, vàng, xanh tím than, xanh 

dương sẫm, xanh lá cây, đỏ, xanh nước 

biển, hồng, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09927 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.5; A1.1.10; 26.1.2; 25.3.1 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh sẫm, ghi, hồng phấn, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09928 (220) 08.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.5.8; A2.5.23; 25.5.25; 26.3.1 

(591) Đỏ, xanh dương, xanh nước biển, xanh 
dương nhạt, xanh lá cây, vàng, đen, trắng

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-09929 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09930 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09931 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09932 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09933 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ ánh 

sáng Châu á   (VN) 

27/13 Bis Hậu Giang, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09934 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tuệ Tĩnh   (VN) 

Tổ 1, Giáp Nhất, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ 
em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09935 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 

Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
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mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-09936 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt   (VN) 

Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2014-09937 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

3/2   (VN) 

10 Công trường Quốc Tế, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-09938 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.4.2; 25.5.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần phân bón Bò 

Vàng  (VN) 

1025/52A Nguyễn Thiện Thuật, khóm 
Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, 
thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-09940 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại máy văn phòng 

Việt Tín  (VN) 

Số 107 Đông Các, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy tính, máy in, máy photo, máy fax, mực in, thiết bị phụ kiện cho 
máy in, máy phô tô, quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-09941 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.16; A11.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, xám 
(731) Phan Thành Nghiệp   (VN)

168/28 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-09942 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Lương Nhã Thơ  (VN) 

36 Lương Minh Nguyệt, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, giấy. 
 

 
(210) 4-2014-09943 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Huỳnh Yến Vi   (VN) 

36 Lương Minh Nguyệt, phường Tân 
Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới, dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ cưới).  
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(210) 4-2014-09944 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) UCC HOLDINGS CO., LTD  (JP) 
6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, Chuo-
ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống cà phê có sữa; trà; cà phê chưa rang (chưa chế biến); 

đường; đồ uống cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống trên cơ 
sở ca cao; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; chất làm ngọt tự nhiên; trà ướp lạnh; đồ 
uống trên cơ sở trà; chất thay thế trà; hương liệu cà phê; đồ uống trà; đá lạnh. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống trên cơ sở nước ép trái cây; nước khoáng [đồ 
uống]; đồ uống có ga (đồ uống giải khát); nước ép trái cây; nước sô đa; nước táo lên men 
(không có cồn); xi rô dùng làm đồ uống; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
làm đông sữa chua; nước ép rau [đồ uống]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cửa hàng cà phê; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quán bán rượu cốc tai (với bàn ghế thấp và nhạc êm dịu); dịch vụ quầy rượu; quán 
rượu nhỏ; căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-09945 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BENSON & HEDGES (OVERSEAS) 
LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, England  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm. 

 

 
(210) 4-2014-09946 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí công 

nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 16: Bao bì; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói. 
 

Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất bằng gỗ, như: giường, tủ, bàn, ghế.  
 

 
(210) 4-2014-09947 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Đỏ, nâu, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí công 

nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói. 
 

Nhóm 29: Bơ; sữa; sữa chua; thạch trái cây. 
 

Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; men làm bánh; gạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-09948 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí công 

nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói. 
 

Nhóm 20: Đồ trang trí nội thất bằng gỗ, như: giường, tủ, bàn, ghế.  
 
 

(210) 4-2014-09950 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Đỏ, cam, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH cơ khí công 

nông nghiệp Bùi Văn Ngọ  (VN) 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 16: Bao bì, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dạng màng mỏng để bao gói.  
 

Nhóm 29: Bơ; sữa; sữa chua; thạch trái cây.  
 

Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; men làm bánh; gạo; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2014-09951 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 24.15.21; 24.15.3 
(731) VALDIMIR PTE. LTD.   (SG) 

50 Raffles Place, # 35-01 Singapore 
Land Tower, SINGAPORE 048623  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ khoa học cho 
chương trình máy tính, xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy tính, phần 
mềm máy tính; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu 
cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính; phụ kiện máy tính, dây cáp máy tính, thiết bị dập lửa; thiết bị 
âm thanh báo động/máy báo động bằng âm thanh; ăng ten/ăng ten thu phát sóng vô tuyến; 
nhật ký điện tử; thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại âm 
thanh; máy trả lời tự động; tấm che chống chói mắt/tấm chắn chống lóa mắt; kính chống 
lóa mắt; thiết bị chống nhiễu [điện]; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dùng 
cho giảng dạy; túi chuyên dụng đựng máy tính xách tay, dụng cụ đo khí áp; thiết bị nạp ắc 
quy; chuông điện báo động; chuông báo hiệu; chuông [thiết bị báo động]; ống nhòm; áo 
vest chống đạn; áo gilê chống đạn, đĩa máy tính; máy tính; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; thẻ từ được mã hoá; 
phim hoạt hình; hộp đựng kính đeo mắt/hộp đựng kính đeo mắt không gọng; máy cát sét; 
dây treo trang trí điện thoại di động; dây xích đeo của kính mắt dây xích của kính đeo mắt 
không gọng; thiết bị sạc cho pin điện; chip [mạch tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị 
ghi thời gian]; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; quần áo bảo hộ phòng chống 
tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; thiết bị điện dùng cho đảo 
mạch; bộ chuyển mạch điện; máy đọc đĩa compắc; máy so mẫu; la bàn [dụng cụ đo]; la 
bàn chỉ hướng; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tinh, ghi sẵn; bàn phím 
máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tinh, ghi sẵn; chương trình trò chơi trên máy 
tính; máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho 
lĩnh vực vũ trụ; máy gia tốc cộng hưởng từ; buồng tối [nhiếp ảnh]; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; bộ tách sóng; bộ dò khói; thiết 
bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế; máy đọc để viết chính tả; khung cho ảnh kỹ 
thuật số; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị 
đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách/thiết bị để ghi khoảng cách; bộ quần áo lặn; 
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thiết bị định lượng/thiết bị dùng để định lượng; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho 
điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; 
ổ đĩa cho máy vi tính; chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn điện tử cho 
hàng hoá; thiết bị mã hóa từ tính; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dây nhỏ đeo kính mằt; 
dây cửa kính đeo mắt không gọng; thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị dùng để 
biên tập lại phim đã quay; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị chữa cháy/thiết bị dập 
lửa; thiết bị phòng cháy và chữa cháy; gậy dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; 
bơm cứu hỏa; chăn dập lửa; đèn chớp [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; thiết bị phân tích thực phẩm; 
quần áo bảo hộ chống lửa; thiết bị định vị toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; 
găng tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho 
thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ thuật tạo 
ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để 
nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; mạch tích 
hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]/thẻ thông minh [thẻ mạch tích hợp]; thiết bị liên 
lạc; giao diện cho máy tính; máy hát tự động/máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; 
máy hát tự động cho máy tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đầu gối 
cho người lao động; đèn chiếu quang học/đèn quang học; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; 
máy tính xách tay (máy tính notebook); thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị 
và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè cứu sinh; bộ biến đổi 
ánh sáng, dùng điện/bộ điều chỉnh ánh sáng, dùng điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khóa 
điện; máy đo tốc độ [dụng cụ đo]; loa; băng từ dây từ; nam châm; nam châm trang trí; 
kính lúp [quang học]; la bàn đi biển; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và 
dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; dụng cụ đo; thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo 
đạc; biển báo hiệu cơ học; dụng cụ khí tượng; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách 
đã đi dùng cho phương tiện giao thông hay xe cộ/đồng hồ ghi cây số  cho xe cộ; mô đem; 
máy đếm và phân loại tiền; thiết bị giám sát, dùng điện; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị báo hiệu hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu bằng 
đèn neon; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; lưới bảo hiểm/lưới cứu hộ; máy tính xách tay; 
bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan sát; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; sợi quang học 
[sợi dẫn tia sáng]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử 
[thiết bị hiển thị], thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính tiềm vọng; máy quay đĩa/đĩa ghi âm 
thanh; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị điện báo truyền ảnh; 
máy đọc đĩa DVD; máy tính bỏ túi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe 
nhạc cầm tay; thiết bị đo chính xác; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp 
hơi/thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ, nút chỉ báo áp lực cho van; bộ đo 
áp suất/áp kế; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; mạch in; bảng mạch in; máy dò cho 
mục đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho 
máy tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; màn hình chiếu; 
thiết bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; máy dập thẻ cho văn phòng; thiết bị rađa; máy nhắn tin vô tuyến 
điện; thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe 
cộ; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao 
thông đường sắt; bộ đọc mã vạch; máy đọc ký tự quang; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
ống nghe điện thoại; máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang 
phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa 
các tín hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng 
hơi độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo; biến trở; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học; que dò của người tìm mạch 
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nước; thước [dụng cụ đo]; thiết bị đo độ đường; vải nhựa cứu hộ; dụng cụ đo độ mặn của 
nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; cân đĩa; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị lặn có bình khí nén; thiết bị an ninh; giày bảo hộ 
phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; còi báo hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; biển báo hiệu, phản quang; còi báo động; thiết bị đo độ dày của da; máy chiếu kính 
ảnh/thiết bị chiếu phim dương bản; thiết bị hiển thị độ dốc/máy đo độ nghiêng/thiết bị chỉ 
báo độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật ghi âm thanh; thiết 
bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị định vị 
bằng âm thanh; dây dò độ sâu; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; 
kính đeo mắt [quang học]; phụ kiện của kính mắt; kính đeo mắt, kính râm; thiết bị kiểm 
tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo tốc độ [nhiếp ảnh]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy 
quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng bằng; kính bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước 
dùng cho cứu hỏa; thiết bị lái tự động, dùng cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho 
cá nhân; kính xem hình nổi; thiết bị xem hình nổi; dải băng ghi âm thanh; kính quang 
phổ; kính râm; máy ghi băng; thiết bị băng từ cho máy vi tính; thiết bị khử từ cho băng từ; 
thiết bị giảng dạy; phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết bị viễn thông); điện thoại; 
máy truyền phát điện thoại; điện thoại di động; máy telex máy chữ điện báo; máy phóng 
đại chữ; thiết bị thu hình; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; bảng chỉ 
báo nhiệt độ, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đầu cuối [điện]; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt 
dùng cho xe cộ; thiết bị phân phối vé; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi 
thời gian; thiết bị đếm tự động; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; thiết bị 
truyền phát [viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; phim dương bản [nhiếp 
ảnh]/bản kính dương [nhiếp ảnh]; bộ thu phát sóng; niệu kế; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); 
thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị ghi hình; băng ghi hình; hộp 
đựng băng trò chơi viđêô; màn hình viđêô; điện thoại hình; băng viđêô; bộ ngắm nhiếp 
ảnh; vôn kế; máy để bỏ phiếu; miếng bán dẫn cho mạch tích hợp; máy thu và phát vô 
tuyến xách tay; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và 
dụng cụ để cân; ống chỉ hướng gió, cột ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi 
sử dụng máy vi tính; ống tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng 
cho mục đích y tế; máy chụp tia X, không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị 
phát tia X; không dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng 
cho mục đích y tế; phần cứng, phần mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi 
tính; chương trình phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị cầm tay và 
máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; thiết bị trả lời tự động dùng 
cho thiết bị liên lạc; thiết bị mã hóa; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; băng thu thanh, 
đĩa mềm; đĩa CD ROMS và đĩa DVD ROMS; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; 
vỏ (case) máy tính; thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu; thông 
tin, tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho việc 
ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc dịch 
vụ; bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

Nhóm 16: Giấy, các tông và cuốn sách nhỏ, tạp chí, tài liệu, sổ tay hướng dẫn được làm từ 
giấy và các tông không bao gồm trong nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao 
gồm trong nhóm khác); chữ in; bản in đúc; tấm bằng giấy hoặc chất dẻo thấm hút dùng để 
gói thực phẩm; máy in địa chỉ; băng dính cho mục đích văn phòng phẩm hoặc gia dụng; 
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chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy 
hoặc các tông; tập anbom/vở trang rời; niên giám; thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; màu 
nước/màu nước [để vẽ]; đĩa đựng màu nước của họa sỹ/đĩa đựng màu nước cho họa sỹ; tập 
bản đồ, túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để 
bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; bi dùng cho bút bi; yếm dãi của trẻ em bằng 
giấy; bìa cặp để kẹp tài liệu; dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng sách]; 
máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; thiết bị đóng sách; vật dụng chặn giữ sách 
không bị đổ; cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; vỏ bọc chai bằng các 
tông hoặc giấy, bao bì chai bằng các tông hoặc giấy; nơ giấy; hộp bằng các tông hoặc 
giấy; lịch; bìa cứng; vật phẩm bằng các tông; danh thiếp/biểu đồ; catalô; bìa bọc quyển 
séc; vải dùng để đóng sách; vải đóng sách; tấm lót bình; cốc bằng giấy; truyện tranh; băng 
và thẻ bằng giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bìa [văn phòng phẩm]/giấy bọc 
[văn phòng phẩm]; đồ đựng kem bằng giấy; biểu đồ; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; kẹp 
tài liệu [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn vẽ/đinh ấn; bảng 
vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; bút vẽ; giấy cho máy điện tâm đồ; tranh khắc; 
phong bì [văn phòng phẩm], vật dụng xóa bảng viết; bản khắc axit; khăn lau mặt bằng 
giấy; bức tượng nhỏ bằng giấy; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng 
giấy; tờ rơi; bìa cứng đã gập bằng giấy/bìa bọc sách bằng giấy; dụng cụ gập giấy [đồ dùng 
văn phòng]; mẫu tờ khai, in sẵn, bút máy; giá khay sắp chữ [ngành in]; quả địa cầu; bản in 
đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa; thiếp chúc mừng, băng phết gôm [văn phòng phẩm]; vải hồ 
gôm cho mục đích văn phòng; máy in bản viết; lát cắt mô cho mục đích giảng dạy; bìa 
giữ hộ chiếu; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để bao gói thực phẩm; thẻ thư 
mục [văn phòng phẩm]; bảng danh mục; vật dụng để cắm bút; lọ mực; nhãn, không bằng 
vải; sổ sách kế toán; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; tạp chí [định kỳ]; giấy lót dùng để 
sao nhiều bản [văn phòng phẩm]; sổ tay hướng dẫn/sách hướng dẫn; bản đồ địa lý; bút 
đánh dấu [văn phòng phẩm]; miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng cho cốc vại uống 
bia; vật dụng làm ẩm cho bề mặt có phủ chất dính [đồ dùng văn phòng]; thiết bị cho 
khung ảnh chụp; thiếp chúc mừng có nhạc; khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; khăn ăn bằng giấy; bản tin; báo chí; ngòi bút; ngòi bút bằng vàng; sổ tay; chữ số 
[mẫu chữ số]; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; tranh in dầu; tập giấy viết [văn phòng 
phẩm]; tập giấy viết thư; bảng viết; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; khay đựng màu vẽ; 
bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; sách mỏng; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; giấy; tờ 
giấy [văn phòng phẩm]; hộp bút; hộp để đựng bút; dụng cụ chùi ngòi bút; ống cắm bút 
chì; ống đựng ruột bút chì; bút chì; quản bút; bút [đồ dùng văn phòng]; tạp chí xuất bản 
định kỳ; bản khắc ảnh; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; áp phích bằng giấy hoặc các tông; 
tấm lót bằng giấy; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; tờ quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in; 
dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; giấy cho ảnh chụp X quang; phiên bản đồ họa; dải 
băng giấy; thước vuông góc; thước vẽ; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; cái nạo 
[tẩy] cho văn phòng; biển hiệu bằng giấy hoặc bằng các tông; giấy bạc, bút chì đá; sách 
bài hát; ống cuộn cho ruy băng mực; miếng đệm dùng để đóng dấu, vật dụng giữ con dấu; 
con dấu địa chỉ; con dấu [đóng dấu]; hộp đựng con dấu; ống cắm bút và bút chì; dụng cụ 
dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; vật liệu bao gói làm từ tinh bột; văn phòng phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm]; tấm 
lót bàn bằng giấy; thẻ cho phiều thư mục; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; vé; 
biểu thời gian in sẵn; thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; hình in bọc dán [đề can]/đề 
can; ống bằng các tông; số in và chữ in [kiểu chữ]/mẫu tự [kiểu chữ để in]; giấy bao gói; 
giấy để gói; miếng da bao cổ tay để giữ dụng cụ viết; bảng đá đen dùng để viết; vở viết 
hoặc vẽ; vật liệu dùng để viết; giấy viết; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; chữ để in; 
cuốn sách nhỏ hướng dẫn thành viên; thẻ y tế cho thành viên; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); ấn phẩm liên quan đến kế hoạch tài chính, 
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phân tích đầu tư, phân phối danh mục đầu tư và lời giới thiệu để lựa chọn dụng cụ tài 
chính; bản báo cáo nhà đầu tư và sổ tay hướng dẫn người dùng.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh, chức năng văn phòng, 
cụ thể là: đánh máy, quét, sao chụp tài liệu; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; 
quảng cáo/rao hàng; đại lý quảng cáo; đại lý rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; 
quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng]; phân tích giá thành; dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng 
mặt; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo/quảng cáo ngoài trời, 
dịch vụ kế toán; kiểm toán kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản 
lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý kinh 
doanh của những người hoạt động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản; phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tinh; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 
trong máy tính cho người khác; trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch vụ tổ chức 
lao động để đạt hiệu suất kinh doanh cao trong kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao 
động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; quản lý tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; đại lý 
xuất - nhập khẩu; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông 
tin thương mại; thông tin kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ bố trí; sắp đặt cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý 
nhân sự, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị 
trường; marketing (tiếp thị); dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán 
hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh 
doanh]; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ sao chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; xử lý các cột 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài 
phát thanh/quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; tuyển dụng nhân sự; cho thuê thiết 
bị và máy văn phòng; cho thuê máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; sao chụp tài liệu; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, chế phẩm 
mài mòn, chế phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, chất thơm, chế phẩm làm thơm không khí, sản phẩm chăm sóc cá 
nhân chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm nhuộm râu hoặc tóc, chất dính, chất nền dùng cho 
nước hoa, hương (nhang), gỗ thơm, sáp dùng cho thợ giày, kem đánh giày, sáp đánh giày, 
và chế phẩm làm bóng giày; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm dược và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, thực phẩm 
và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất 
bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cao dán 
vật liệu băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp dùng cho nha khoa, chất khử trùng, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm và chất diệt cỏ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối máy và máy công cụ, động cơ mô tô và động cơ, cơ cấu ghép nối và bộ phận truyền 
động của máy móc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối công cụ nông nghiệp, lò ấp 
trứng, máy bán hàng tự động; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
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(giám sát), cấp cứu và giảng dạy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị 
chống nhiễu [điện]; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh và/hoặc hình ảnh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, đĩa máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối máy tính, phần cứng máy tính, vi chương trình máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi máy tính, phụ kiện máy tính, cáp máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, nhật ký 
điện tử, bộ phận của máy tính, phụ tùng cho máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối dụng cụ điện tử, thiết bị điện tử, phụ kiện điện tử; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối thiết bị viễn thông và linh kiện viễn thông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
dụng cụ dập lửa, thiết bị dập lửa, thiết bị cứu hỏa, thiết bị phòng cháy, thiết bị báo động, 
thiết bị báo hiệu chống trộm; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối tấm che chống chói 
mắt/tấm chắn chống lóa mắt, kính chống lóa mắt; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
túi, hộp đựng, tấm phủ/vỏ bọc, vật chứa đựng, dây buộc, chuông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối quần áo bảo hộ, thiết bị an toàn, dụng cụ an toàn, bộ phận của thiết bị và 
dụng cụ an toàn, thiết bị an ninh, dụng cụ an ninh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
thiết bị lặn, dụng cụ lặn, thiết bị thể thao, dụng cụ thể thao; dịch bán lẻ, bán buôn và phân 
phối thiết bị sạc pin, phim hoạt hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dây treo trang 
trí điện thoại di dộng, dây đeo cho kính mắt/dây đeo cho kính đeo mắt không gọng, và 
phụ kiện của kính mắt, kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu 
hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy gia tốc cộng hưởng từ, buồng tối [nhiếp 
ảnh] bộ dò, thiết bị dò khói, thiết bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế, khung ảnh 
kỹ thuật số, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị 
dùng để biên tập lại phim đã quay, bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp, chăn dập lửa, đèn chớp 
[nhiếp ảnh], thiết bị phân tích thực phẩm, thiết bị định vị toàn cầu; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối thiết bị điều chỉnh nhiệt, thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh 
sáng thích hợp, đèn chiếu quang học/đèn quang học, đèn chiếu cho phim đèn chiếu, thiết 
bị tạo laze không dùng cho mục đích y tế, đèn đi ốt phát quang [LEĐ], khóa điện; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối nam châm, la bàn đi biển, máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối thiết bị đo, thiết bị đo bằng điện, 
dụng cụ đo, biển báo cơ học, dụng cụ khí tượng, máy đếm và phân loại tiền, thiết bị kiểm 
tra dùng điện, tín hiệu bằng đèn neon; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bảng thông 
báo điện tử, dụng cụ quan sát, sợi quang [dây dẫn tia sáng]/dây dẫn tia sáng [sợi quang], 
bút điện tử [cho thiết bị hiển thị], kính tiềm vọng, thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh 
điện, nhiệt], thiết bị điện báo truyền ảnh, thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng, máy 
nghe nhạc cầm tay; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối màn hình chiếu, thiết bị chiếu 
hình, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy dập thẻ cho văn phòng, thiết bị 
rađa, thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị an toàn giao thông đường sắt, 
bộ đọc mã vạch, máy đọc ký tự quang học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ 
thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị điện động cho điều 
khiển từ xa các tín hiệu thiết bị điều khiền từ xa; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
mặt nạ phòng độc để lọc không khí, mặt nạ phòng hơi độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo/mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối tính hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học, que dò của người tìm mạch nước, 
vải nhựa cứu hộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh, vệ 
tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
lặn có bình khí nén, thiết bị an ninh, đèn báo hiệu, bảng báo hiệu (phản quang hoặc cơ 
học), còi báo động, biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, biển báo hiệu phản quang, còi 
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báo hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy chiếu kính ảnh/thiết bị chiếu phim 
dương bản, bít tất (sưởi bằng điện), gọng kính đeo mắt; bộ phận của kính đeo mắt, bao 
kính đeo mắt, kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị lái tự động dùng 
cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết 
bị viễn thông), máy telex/máy chữ điện báo, máy phóng đại chữ; thiết bị thu hình, máy rút 
tiền tự động [ATM], bảng chỉ báo nhiệt độ (không dùng cho mục đích y tế), hệ thống 
phòng trộm chạy điện, thiết bị phân phối vé, bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết 
bị đếm tự động, thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu), máy để bỏ phiếu; dịch 
vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ống tia X không dùng cho mục đích y tế, thiết bị tia X 
không dùng cho mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ thống và thiết bị 
phát tia X (không dùng cho mục đích y tế); dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
mã hóa, thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng 
cụ để ghi, nhận truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho 
việc ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc 
dịch vụ, bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồ dùng, trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chân tay giả, mắt giả và răng giả; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối gối hơi dùng cho mục đích y tế, đệm lót hơi dùng cho mục đích y tế, 
đệm hơi dùng cho mục đích y tế, máy xoa bóp đặt trên giường, bơm dùng để hút sữa mẹ, 
bao cao su, dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất), áo chẽn nịt bụng, đệm lót cho mục 
đích y tế; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối bình sữa cho trẻ em bú/chai sữa cho trẻ 
em bú, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế, mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật 
liệu nhân tạo), bảng chỉ báo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho mục 
đích cấp cứu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ phận và phụ kiện của đồ dùng, 
trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, chỉnh hình và thú y; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước, dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất trên 
không hoặc dưới nước; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối mui xe đẩy trẻ em, xà lan, 
xe đẩy bằng tay, bộ đồ để vá săm xe, săm cho xe đạp; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối dù để nhảy dù, đầu máy toa xe cho đường sắt, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, túi 
đeo sau yên xe đạp, yên xe đạp hoặc xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
phận và phụ kiện của xe đạp và xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại 
quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối đồ trang sức, đá quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phụ 
tùng, bộ phận và phụ kiện của đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ, đồng tiền xu, hộp đựng đồ trang sức 
[hộp nhỏ], vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền], khuy măng sét, huy chương, kim 
gài để trang sức, ghim cài ca vát, đồng xu lưu niệm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối giấy, các tông và hàng hóa làm từ giấy và các tông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính cho mục đích văn 
phòng phẩm hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối máy đánh chữ đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối đồ dùng giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị), vật liệu bằng chất dẻo dùng để 
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bao gói, chữ in, bản in đúc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy in địa chỉ, tập 
anbom/vở trang rời; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng cụ của nghệ sỹ, thiết bị 
văn phòng phẩm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bìa bọc quyển séc, bản khắc, bản 
khắc axit, bức tượng nhỏ bằng giấy, quả địa cầu, máy in bản viết, lát cắt mô cho mục đích 
giảng dạy, bìa bọc hộ chiếu, tác phẩm nghệ thuật in thạch bản, miếng lót bằng giấy hoặc 
các tông dùng cho cốc vại uống bia, thiếp chúc mừng có nhạc, chữ số [mẫu chữ số], tranh 
in dầu, bức tranh vẽ, bản khắc ảnh, vật liệu để gói làm từ tinh bột, hình in bóc dán [đề 
can]/đề can, kiểu chữ [số in và chữ in], chữ để in, thẻ y tế cho thành viên; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong 
nhóm khác); dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối da và giả da, và sản phẩm làm từ vật 
liệu này; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối da động vật, da sống, túi, vali, túi du lịch; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ô, dù hoặc lọng, gậy chống, roi da, tấm để che mắt 
ngựa và yên cương; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thùng đựng, hộp đựng; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối vỏ bọc ô, tấm phủ cho động vật/quần áo cho động vật cảnh; 
tay cầm của gậy chống/tay cầm của gậy ba toong, chăn phủ ngựa, dây đeo để giữ trẻ em, 
hộp chìa khóa, túi cầm tay cho phụ nữ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ba lô/ba lô 
đeo trên vai, dây đeo qua vai bằng da, gậy để leo núi, gậy leo núi, ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong), ví bỏ túi, túi có bánh xe để đi mua hàng; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
quần áo cho người lướt ván; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hàng mẫu; dịch vụ thư 
ký, dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; lập các báo cáo thông kê kế toán; biên tập 
số liệu thống kê; lập bản khai thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, quảng cáo trên truyền 
hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân 
sự, dịch vụ ghi chép lại; dịch vụ đánh máy; quản lý quá trình đặt hàng; tư vấn quản lý 
nhân sự; xử lý dữ liệu máy tính; quán lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin bán hàng; 
kinh doanh; quảng cáo và khuyến mãi; dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); cung 
cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mãi thông qua mạng lưới máy 
tính toàn cầu; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích cửa người khác, các loại hàng hóa, cho phép 
khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các hàng hóa này từ một trang web mua bán 
hàng hóa trên mạng truyền thông toàn cầu, từ một cửa hàng bán buôn và từ một cửa hàng 
bán lẻ; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ thư; dịch 
vụ đặt mua hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý kinh doanh cho việc xử lý bán hàng 
được thực hiện trên mạng internet; dịch vụ thực hiện chương trình khách hàng trung thành 
hoặc kế hoạch khích lệ liên quan đến việc cung cấp lợi ích giá trị cho khách hàng; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; phân tích về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý các 
căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; 
định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cố định giá tem; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng tại nhà; môi giới tín chỉ các- bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch 
vụ tài chính]; đầu tư vốn/quỹ đầu tư; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]/ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; 
tư vấn về bảo hiểm; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; môi giới khách hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn thu hồi nợ; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm ngân hàng bất 
động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính gỗ 
thẳng/định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ cấp 
vốn; bảo hiểm hỏa hoạn; ước định giá trị tài chính/định giá tài chính để tính thuế; quyên 
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góp quỹ từ thiện; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê-mua tài 
chính/thuê-mua tài chính giá rẻ; môi giới bất động sản; thông tin tài chính; thông tin bảo 
hiểm; trả góp; môi giới bảo hiểm, bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho thuê nông trại; cho 
vay theo bảo lãnh; bảo hiểm sinh mạng; cho vay tài chính; quản lý tài chính; bảo hiểm 
hàng hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ 
quỹ dự trữ hưu bổng; cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê 
phòng ở/cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật 
quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán/môi giới chứng khoán và trái phiếu; 
bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; dịch vụ môi giới cổ phiếu; 
dịch vụ bảo lãnh nợ; bảo lãnh bằng tiền cho hàng hóa lưu kho hải quan/bảo lãnh tài chính; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu (séc) du lịch; ủy thác quản lý tài 
chính/dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); ký gửi các đồ vật quý giá; kiểm tra ngân phiếu 
(séc thanh toán); dịch vụ quản lý vốn; lập kế hoạch tài chính; phân tích đầu tư; dịch vụ 
phân bổ danh mục vốn đầu tư; cung cấp thông tin liên quan đến lập kế hoạch tài chính, 
phân tích đầu tư tài chính, phân bổ danh mục vốn đầu tư và kiến nghị về lựa chọn công cụ 
tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo hiểm, tài 
chính, lương hưu; tiền trả hằng năm, bất động sản, và đầu tư; thuê mua tài chính giá rẻ; 
đại lý môi giới bất động sản; định giá ô tô; cung cấp thông tin thuế dịch vụ tài chính liên 
quan đến chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình ưu đãi dịch vụ tư vấn; cố 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; 
dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet, dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch 
vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ 
viễn thông]; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; dịch vụ thư điện tử; gửi tin nhắn; hãng 
thông tấn; dịch vụ điện báo; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác], dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung cấp các diễn đàn trực tuyến; cho thuê máy fax; 
cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện thoại, truyền qua vệ tinh; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ tổ 
chức hội nghị qua điện thoại; truyền điện báo; thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ 
điện báo; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ tê-lếch; truyền tin 
và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản fax; truyền tập tin số; dịch vụ hội thảo qua 
video; dịch vụ hộp thư thoại; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; cho thuê 
thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu 
máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tra cứu và truy lại thông tin, dữ liệu, trang web 
và các tài nguyên sẵn có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử thông qua mạng máy 
tính cho mục đích xử lý và/hoặc hiển thị; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập máy 
tính từ xa chứa các xuất bản phẩm điện tử; bảng tin điện tử, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể truy cập thông qua máy tính; dịch vụ tư vấn; cố vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sinh học sức khỏe, chữa bệnh, 
dược, tin học, truyền dữ liệu, công nghệ thông tin và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến các dịch vụ kể trên; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
893 

phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi 
khuẩn; kiểm định [đo lường], phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu ngành 
hóa học; thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ làm mưa nhân tạo; dịch vụ lập trình máy tính, dịch 
vụ cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương 
trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy tính và 
dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ 
số hóa tư liệu [quét]; kiểm tra và phân tích năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dự báo thời 
tiết; thông tin khí tượng; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin [IT], dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; đo đạc đất đai; khảo sát đất đai; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; nghiên cứu về cơ khí, giám sát hệ thống máy 
tính nhờ truy cập từ xa; phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ, dịch vụ thiết kế bao bì; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút, kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai các sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê máy chủ; cho thuê máy chủ đặt trang 
tin điện tử; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm máy tính [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp, trắc địa; nghiên cứu 
kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm xe cộ [kiểm tra trên đường]; phân tích 
nước; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ bảo mật cho máy tính; dịch vụ máy tính liên quan 
đến hệ thống phân tích tài chính; dịch vụ máy tính liên quan đến tương tác giữa phần cứng 
và phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm ứng dụng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo ra các chỉ mục của thông tin, trang web và tài nguyên trên mạng máy tính; biên tập 
nội dung cho trang web trên internet bao gồm thiết kế, vẽ và viết bài thuê, tạo lập và duy 
trì trang web; nghiên cứu triển khai cơ sở dữ liệu trên máy tính; cho thuê ngắn hạn và dài 
hạn các bộ phận máy tính và dữ liệu máy tính; tạo lập, biên tập và duy trì đăng ký tên 
miền (dịch vụ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính); ghi mã và giải mã máy tính và 
các tín hiệu điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (dịch vụ 
nghiên cứu); dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ khoa học cho 
chương trình máy tính, xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy tính, phần 
mềm máy tính; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
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dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu 
cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính; phụ kiện máy tính, dây cáp máy tính, thiết bị dập lửa; thiết bị 
âm thanh báo động/máy báo động bằng âm thanh; ăng ten/ăng ten thu phát sóng vô tuyến; 
nhật ký điện tử; thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại âm 
thanh; máy trả lời tự động; tấm che chống chói mắt/tấm chắn chống lóa mắt; kính chống 
lóa mắt; thiết bị chống nhiễu [điện]; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dùng 
cho giảng dạy; túi chuyên dụng đựng máy tính xách tay, dụng cụ đo khí áp; thiết bị nạp ắc 
quy; chuông điện báo động; chuông báo hiệu; chuông [thiết bị báo động]; ống nhòm; áo 
vest chống đạn; áo gilê chống đạn, đĩa máy tính; máy tính; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; thẻ từ được mã hoá; 
phim hoạt hình; hộp đựng kính đeo mắt/hộp đựng kính đeo mắt không gọng; máy cát sét; 
dây treo trang trí điện thoại di động; dây xích đeo của kính mắt dây xích của kính đeo mắt 
không gọng; thiết bị sạc cho pin điện; chip [mạch tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị 
ghi thời gian]; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; quần áo bảo hộ phòng chống 
tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; thiết bị điện dùng cho đảo 
mạch; bộ chuyển mạch điện; máy đọc đĩa compắc; máy so mẫu; la bàn [dụng cụ đo]; la 
bàn chỉ hướng; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tinh, ghi sẵn; bàn phím 
máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tinh, ghi sẵn; chương trình trò chơi trên máy 
tính; máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho 
lĩnh vực vũ trụ; máy gia tốc cộng hưởng từ; buồng tối [nhiếp ảnh]; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; bộ tách sóng; bộ dò khói; thiết 
bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế; máy đọc để viết chính tả; khung cho ảnh kỹ 
thuật số; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị 
đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách/thiết bị để ghi khoảng cách; bộ quần áo lặn; 
thiết bị định lượng/thiết bị dùng để định lượng; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho 
điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; 
ổ đĩa cho máy vi tính; chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn điện tử cho 
hàng hoá; thiết bị mã hóa từ tính; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dây nhỏ đeo kính mằt; 
dây cửa kính đeo mắt không gọng; thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị dùng để 
biên tập lại phim đã quay; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị chữa cháy/thiết bị dập 
lửa; thiết bị phòng cháy và chữa cháy; gậy dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; 
bơm cứu hỏa; chăn dập lửa; đèn chớp [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; thiết bị phân tích thực phẩm; 
quần áo bảo hộ chống lửa; thiết bị định vị toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; 
găng tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho 
thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ thuật tạo 
ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để 
nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; mạch tích 
hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]/thẻ thông minh [thẻ mạch tích hợp]; thiết bị liên 
lạc; giao diện cho máy tính; máy hát tự động/máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; 
máy hát tự động cho máy tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đầu gối 
cho người lao động; đèn chiếu quang học/đèn quang học; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; 
máy tính xách tay (máy tính notebook); thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị 
và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè cứu sinh; bộ biến đổi 
ánh sáng, dùng điện/bộ điều chỉnh ánh sáng, dùng điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khóa 
điện; máy đo tốc độ [dụng cụ đo]; loa; băng từ dây từ; nam châm; nam châm trang trí; 
kính lúp [quang học]; la bàn đi biển; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và 
dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; dụng cụ đo; thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo 
đạc; biển báo hiệu cơ học; dụng cụ khí tượng; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách 
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đã đi dùng cho phương tiện giao thông hay xe cộ/đồng hồ ghi cây số  cho xe cộ; mô đem; 
máy đếm và phân loại tiền; thiết bị giám sát, dùng điện; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị báo hiệu hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu bằng 
đèn neon; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; lưới bảo hiểm/lưới cứu hộ; máy tính xách tay; 
bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan sát; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; sợi quang học 
[sợi dẫn tia sáng]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử 
[thiết bị hiển thị], thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính tiềm vọng; máy quay đĩa/đĩa ghi âm 
thanh; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị điện báo truyền ảnh; 
máy đọc đĩa DVD; máy tính bỏ túi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe 
nhạc cầm tay; thiết bị đo chính xác; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp 
hơi/thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ, nút chỉ báo áp lực cho van; bộ đo 
áp suất/áp kế; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; mạch in; bảng mạch in; máy dò cho 
mục đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho 
máy tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; màn hình chiếu; 
thiết bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; máy dập thẻ cho văn phòng; thiết bị rađa; máy nhắn tin vô tuyến 
điện; thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe 
cộ; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao 
thông đường sắt; bộ đọc mã vạch; máy đọc ký tự quang; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
ống nghe điện thoại; máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang 
phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa 
các tín hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng 
hơi độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo; biến trở; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học; que dò của người tìm mạch 
nước; thước [dụng cụ đo]; thiết bị đo độ đường; vải nhựa cứu hộ; dụng cụ đo độ mặn của 
nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; cân đĩa; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị lặn có bình khí nén; thiết bị an ninh; giày bảo hộ 
phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; còi báo hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; biển báo hiệu, phản quang; còi báo động; thiết bị đo độ dày của da; máy chiếu kính 
ảnh/thiết bị chiếu phim dương bản; thiết bị hiển thị độ dốc/máy đo độ nghiêng/thiết bị chỉ 
báo độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật ghi âm thanh; thiết 
bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị định vị 
bằng âm thanh; dây dò độ sâu; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; 
kính đeo mắt [quang học]; phụ kiện của kính mắt; kính đeo mắt, kính râm; thiết bị kiểm 
tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo tốc độ [nhiếp ảnh]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy 
quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng bằng; kính bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước 
dùng cho cứu hỏa; thiết bị lái tự động, dùng cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho 
cá nhân; kính xem hình nổi; thiết bị xem hình nổi; dải băng ghi âm thanh; kính quang 
phổ; kính râm; máy ghi băng; thiết bị băng từ cho máy vi tính; thiết bị khử từ cho băng từ; 
thiết bị giảng dạy; phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết bị viễn thông); điện thoại; 
máy truyền phát điện thoại; điện thoại di động; máy telex máy chữ điện báo; máy phóng 
đại chữ; thiết bị thu hình; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; bảng chỉ 
báo nhiệt độ, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đầu cuối [điện]; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt 
dùng cho xe cộ; thiết bị phân phối vé; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi 
thời gian; thiết bị đếm tự động; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; thiết bị 
truyền phát [viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; phim dương bản [nhiếp 
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ảnh]/bản kính dương [nhiếp ảnh]; bộ thu phát sóng; niệu kế; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); 
thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị ghi hình; băng ghi hình; hộp 
đựng băng trò chơi viđêô; màn hình viđêô; điện thoại hình; băng viđêô; bộ ngắm nhiếp 
ảnh; vôn kế; máy để bỏ phiếu; miếng bán dẫn cho mạch tích hợp; máy thu và phát vô 
tuyến xách tay; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và 
dụng cụ để cân; ống chỉ hướng gió, cột ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi 
sử dụng máy vi tính; ống tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng 
cho mục đích y tế; máy chụp tia X, không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị 
phát tia X; không dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng 
cho mục đích y tế; phần cứng, phần mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi 
tính; chương trình phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị cầm tay và 
máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; thiết bị trả lời tự động dùng 
cho thiết bị liên lạc; thiết bị mã hóa; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; băng thu thanh, 
đĩa mềm; đĩa CD ROMS và đĩa DVD ROMS; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; 
vỏ (case) máy tính; thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu; thông 
tin, tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho việc 
ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc dịch 
vụ; bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 

Nhóm 16: Giấy, các tông và cuốn sách nhỏ, tạp chí, tài liệu, sổ tay hướng dẫn được làm từ 
giấy và các tông không bao gồm trong nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao 
gồm trong nhóm khác); chữ in; bản in đúc; tấm bằng giấy hoặc chất dẻo thấm hút dùng để 
gói thực phẩm; máy in địa chỉ; băng dính cho mục đích văn phòng phẩm hoặc gia dụng; 
chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy 
hoặc các tông; tập anbom/vở trang rời; niên giám; thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; màu 
nước/màu nước [để vẽ]; đĩa đựng màu nước của họa sỹ/đĩa đựng màu nước cho họa sỹ; tập 
bản đồ, túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để 
bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; bi dùng cho bút bi; yếm dãi của trẻ em bằng 
giấy; bìa cặp để kẹp tài liệu; dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng sách]; 
máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; thiết bị đóng sách; vật dụng chặn giữ sách 
không bị đổ; cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; vỏ bọc chai bằng các 
tông hoặc giấy, bao bì chai bằng các tông hoặc giấy; nơ giấy; hộp bằng các tông hoặc 
giấy; lịch; bìa cứng; vật phẩm bằng các tông; danh thiếp/biểu đồ; catalô; bìa bọc quyển 
séc; vải dùng để đóng sách; vải đóng sách; tấm lót bình; cốc bằng giấy; truyện tranh; băng 
và thẻ bằng giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bìa [văn phòng phẩm]/giấy bọc 
[văn phòng phẩm]; đồ đựng kem bằng giấy; biểu đồ; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; kẹp 
tài liệu [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn vẽ/đinh ấn; bảng 
vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; bút vẽ; giấy cho máy điện tâm đồ; tranh khắc; 
phong bì [văn phòng phẩm], vật dụng xóa bảng viết; bản khắc axit; khăn lau mặt bằng 
giấy; bức tượng nhỏ bằng giấy; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng 
giấy; tờ rơi; bìa cứng đã gập bằng giấy/bìa bọc sách bằng giấy; dụng cụ gập giấy [đồ dùng 
văn phòng]; mẫu tờ khai, in sẵn, bút máy; giá khay sắp chữ [ngành in]; quả địa cầu; bản in 
đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa; thiếp chúc mừng, băng phết gôm [văn phòng phẩm]; vải hồ 
gôm cho mục đích văn phòng; máy in bản viết; lát cắt mô cho mục đích giảng dạy; bìa 
giữ hộ chiếu; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để bao gói thực phẩm; thẻ thư 
mục [văn phòng phẩm]; bảng danh mục; vật dụng để cắm bút; lọ mực; nhãn, không bằng 
vải; sổ sách kế toán; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; tạp chí [định kỳ]; giấy lót dùng để 
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sao nhiều bản [văn phòng phẩm]; sổ tay hướng dẫn/sách hướng dẫn; bản đồ địa lý; bút 
đánh dấu [văn phòng phẩm]; miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng cho cốc vại uống 
bia; vật dụng làm ẩm cho bề mặt có phủ chất dính [đồ dùng văn phòng]; thiết bị cho 
khung ảnh chụp; thiếp chúc mừng có nhạc; khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; khăn ăn bằng giấy; bản tin; báo chí; ngòi bút; ngòi bút bằng vàng; sổ tay; chữ số 
[mẫu chữ số]; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; tranh in dầu; tập giấy viết [văn phòng 
phẩm]; tập giấy viết thư; bảng viết; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; khay đựng màu vẽ; 
bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; sách mỏng; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; giấy; tờ 
giấy [văn phòng phẩm]; hộp bút; hộp để đựng bút; dụng cụ chùi ngòi bút; ống cắm bút 
chì; ống đựng ruột bút chì; bút chì; quản bút; bút [đồ dùng văn phòng]; tạp chí xuất bản 
định kỳ; bản khắc ảnh; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; áp phích bằng giấy hoặc các tông; 
tấm lót bằng giấy; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; tờ quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in; 
dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; giấy cho ảnh chụp X quang; phiên bản đồ họa; dải 
băng giấy; thước vuông góc; thước vẽ; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; cái nạo 
[tẩy] cho văn phòng; biển hiệu bằng giấy hoặc bằng các tông; giấy bạc, bút chì đá; sách 
bài hát; ống cuộn cho ruy băng mực; miếng đệm dùng để đóng dấu, vật dụng giữ con dấu; 
con dấu địa chỉ; con dấu [đóng dấu]; hộp đựng con dấu; ống cắm bút và bút chì; dụng cụ 
dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; vật liệu bao gói làm từ tinh bột; văn phòng phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm]; tấm 
lót bàn bằng giấy; thẻ cho phiều thư mục; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; vé; 
biểu thời gian in sẵn; thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; hình in bọc dán [đề can]/đề 
can; ống bằng các tông; số in và chữ in [kiểu chữ]/mẫu tự [kiểu chữ để in]; giấy bao gói; 
giấy để gói; miếng da bao cổ tay để giữ dụng cụ viết; bảng đá đen dùng để viết; vở viết 
hoặc vẽ; vật liệu dùng để viết; giấy viết; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; chữ để in; 
cuốn sách nhỏ hướng dẫn thành viên; thẻ y tế cho thành viên; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); ấn phẩm liên quan đến kế hoạch tài chính, 
phân tích đầu tư, phân phối danh mục đầu tư và lời giới thiệu để lựa chọn dụng cụ tài 
chính; bản báo cáo nhà đầu tư và sổ tay hướng dẫn người dùng.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh, chức năng văn phòng, 
cụ thể là: đánh máy, quét, sao chụp tài liệu; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; 
quảng cáo/rao hàng; đại lý quảng cáo; đại lý rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; 
quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng]; phân tích giá thành; dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng 
mặt; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo/quảng cáo ngoài trời, 
dịch vụ kế toán; kiểm toán kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản 
lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý kinh 
doanh của những người hoạt động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản; phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tinh; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 
trong máy tính cho người khác; trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch vụ tổ chức 
lao động để đạt hiệu suất kinh doanh cao trong kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao 
động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; quản lý tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; đại lý 
xuất - nhập khẩu; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông 
tin thương mại; thông tin kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ bố trí; sắp đặt cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý 
nhân sự, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị 
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trường; marketing (tiếp thị); dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán 
hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh 
doanh]; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ sao chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; xử lý các cột 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài 
phát thanh/quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; tuyển dụng nhân sự; cho thuê thiết 
bị và máy văn phòng; cho thuê máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; sao chụp tài liệu; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, chế phẩm 
mài mòn, chế phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, chất thơm, chế phẩm làm thơm không khí, sản phẩm chăm sóc cá 
nhân chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm nhuộm râu hoặc tóc, chất dính, chất nền dùng cho 
nước hoa, hương (nhang), gỗ thơm, sáp dùng cho thợ giày, kem đánh giày, sáp đánh giày, 
và chế phẩm làm bóng giày; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm dược và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, thực phẩm 
và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất 
bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cao dán 
vật liệu băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp dùng cho nha khoa, chất khử trùng, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm và chất diệt cỏ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối máy và máy công cụ, động cơ mô tô và động cơ, cơ cấu ghép nối và bộ phận truyền 
động của máy móc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối công cụ nông nghiệp, lò ấp 
trứng, máy bán hàng tự động; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
(giám sát), cấp cứu và giảng dạy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị 
chống nhiễu [điện]; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh và/hoặc hình ảnh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, đĩa máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối máy tính, phần cứng máy tính, vi chương trình máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi máy tính, phụ kiện máy tính, cáp máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, nhật ký 
điện tử, bộ phận của máy tính, phụ tùng cho máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối dụng cụ điện tử, thiết bị điện tử, phụ kiện điện tử; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối thiết bị viễn thông và linh kiện viễn thông; dịch vụ bản lẻ, bán buôn và phân phối 
dụng cụ dập lửa, thiết bị dập lửa, thiết bị cứu hỏa, thiết bị phòng cháy, thiết bị báo động, 
thiết bị báo hiệu chống trộm; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối tấm che chống chói 
mắt/tấm chắn chống lóa mắt, kính chống lóa mắt; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
túi, hộp đựng, tấm phủ/vỏ bọc, vật chứa đựng, dây buộc, chuông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối quần áo bảo hộ, thiết bị an toàn, dụng cụ an toàn, bộ phận của thiết bị và 
dụng cụ an toàn, thiết bị an ninh, dụng cụ an ninh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
thiết bị lặn, dụng cụ lặn, thiết bị thể thao, dụng cụ thể thao; dịch bán lẻ, bán buôn và phân 
phối thiết bị sạc pin, phim hoạt hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dây treo trang 
trí điện thoại di dộng, dây đeo cho kính mắt/dây đeo cho kính đeo mắt không gọng, và 
phụ kiện của kính mắt, kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu 
hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy gia tốc cộng hưởng từ, buồng tối [nhiếp 
ảnh] bộ dò, thiết bị dò khói, thiết bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế, khung ảnh 
kỹ thuật số, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
899 

dùng để biên tập lại phim đã quay, bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp, chăn dập lửa, đèn chớp 
[nhiếp ảnh], thiết bị phân tích thực phẩm, thiết bị định vị toàn cầu; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối thiết bị điều chỉnh nhiệt, thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh 
sánh thích hợp, đèn chiếu quang học/đèn quang học, đèn chiếu cho phim đèn chiếu, thiết 
bị tạo laze không dùng cho mục đích y tế, đèn đi ốt phát quang [LEĐ], khóa điện; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối nam châm, la bàn đi biển, máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối thiết bị đo, thiết bị đo bằng điện, 
dụng cụ đo, biển báo cơ học, dụng cụ khí tượng, máy đếm và phân loại tiền, thiết bị kiểm 
tra dùng điện, tín hiệu bằng đèn neon; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bảng thông 
báo điện tử, dụng cụ quan sát, sợi quang [dây dẫn tia sáng]/dây dẫn tia sáng [sợi quang], 
bút điện tử [cho thiết bị hiển thị], kính tiềm vọng, thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh 
điện, nhiệt], thiết bị điện báo truyền ảnh, thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng, máy 
nghe nhạc cầm tay; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối màn hình chiếu, thiết bị chiếu 
hình, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy dập thẻ cho văn phòng, thiết bị 
rađa, thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị an toàn giao thông đường sắt, 
bộ đọc mã vạch, máy đọc ký tự quang học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ 
thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị điện động cho điều 
khiển từ xa các tín hiệu thiết bị điều khiền từ xa; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
mặt nạ phòng độc để lọc không khí, mặt nạ phòng hơi độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo/mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối tính hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học, que dò của người tìm mạch nước, 
vải nhựa cứu hộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh, vệ 
tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
lặn có bình khí nén, thiết bị an ninh, đèn báo hiệu, bảng báo hiệu (phản quang hoặc cơ 
học), còi báo động, biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, biển báo hiệu phản quang, còi 
báo hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy chiếu kính ảnh/thiết bị chiếu phim 
dương bản, bít tất (sưởi bằng điện), gọng kính đeo mắt; bộ phận của kính đeo mắt, bao 
kính đeo mắt, kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị lái tự động dùng 
cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết 
bị viễn thông), máy telex/máy chữ điện báo, máy phóng đại chữ; thiết bị thu hình, máy rút 
tiền tự động [ATM], bảng chỉ báo nhiệt độ (không dùng cho mục đích y tế), hệ thống 
phòng trộm chạy điện, thiết bị phân phối vé, bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết 
bị đếm tự động, thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu), máy để bỏ phiếu; dịch 
vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ống tia X không dùng cho mục đích y tế, thiết bị tia X 
không dùng cho mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ thống và thiết bị 
phát tia X (không dùng cho mục đích y tế); dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
mã hóa, thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng 
cụ để ghi, nhận truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, tranh, ành và/hoặc âm thanh; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho 
việc ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc 
dịch vụ, bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồ dùng, trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chân tay giả, mắt giả và răng giả; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối gối hơi dùng cho mục đích y tế, đệm lót hơi dùng cho mục đích y tế, 
đệm hơi dùng cho mục đích y tế, máy xoa bóp đặt trên giường, bơm dùng để hút sữa mẹ, 
bao cao su, dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất), áo chẽn nịt bụng, đệm lót cho mục 
đích y tế; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối bình sữa cho trẻ em bú/chai sữa cho trẻ 
em bú, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế, mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật 
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liệu nhân tạo), bảng chỉ báo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho mục 
đích cấp cứu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ phận và phụ kiện của đồ dùng, 
trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, chỉnh hình và thú y; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước, dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất trên 
không hoặc dưới nước; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối mui xe đẩy trẻ em, xà lan, 
xe đẩy bằng tay, bộ đồ để vá săm xe, săm cho xe đạp; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối dù để nhảy dù, đầu máy toa xe cho đường sắt, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, túi 
đeo sau yên xe đạp, yên xe đạp hoặc xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
phận và phụ kiện của xe đạp và xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại 
quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối đồ trang sức, đá quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phụ 
tùng, bộ phận và phụ kiện của đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ, đồng tiền xu, hộp đựng đồ trang sức 
[hộp nhỏ], vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền], khuy măng sét, huy chương, kim 
gài để trang sức, ghim cài ca vát, đồng xu lưu niệm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối giấy, các tông và hàng hóa làm từ giấy và các tông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính cho mục đích văn 
phòng phẩm hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối máy đánh chữ đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối đồ dùng giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị), vật liệu bằng chất dẻo dùng để 
bao gói, chữ in, bản in đúc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy in địa chỉ, tập 
anbom/vở trang rời; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng cụ của nghệ sỹ, thiết bị 
văn phòng phẩm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bìa bọc quyển séc, bản khắc, bản 
khắc axit, bức tượng nhỏ bằng giấy, quả địa cầu, máy in bản viết, lát cắt mô cho mục đích 
giảng dạy, bìa bọc hộ chiếu, tác phẩm nghệ thuật in thạch bản, miếng lót bằng giấy hoặc 
các tông dùng cho cốc vại uống bia, thiếp chúc mừng có nhạc, chữ số [mẫu chữ số], tranh 
in dầu, bức tranh vẽ, bản khắc ảnh, vật liệu để gói làm từ tinh bột, hình in bóc dán [đề 
can]/đề can, kiểu chữ [số in và chữ in], chữ để in, thẻ y tế cho thành viên; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong 
nhóm khác); dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối da và giả da, và sản phẩm làm từ vật 
liệu này; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối da động vật, da sống, túi, vali, túi du lịch; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ô, dù hoặc lọng, gậy chống, roi da, tấm để che mắt 
ngựa và yên cương; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thùng đựng, hộp đựng; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối vỏ bọc ô, tấm phủ cho động vật/quần áo cho động vật cảnh; 
tay cầm của gậy chống/tay cầm của gậy ba toong, chăn phủ ngựa, dây đeo để giữ trẻ em, 
hộp chìa khóa, túi cầm tay cho phụ nữ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ba lô/ba lô 
đeo trên vai, dây đeo qua vai bằng da, gậy để leo núi, gậy leo núi, ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong), ví bỏ túi, túi có bánh xe để đi mua hàng; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
quần áo cho người lướt ván; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hàng mẫu; dịch vụ thư 
ký, dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; lập các báo cáo thông kê kế toán; biên tập 
số liệu thống kê; lập bản khai thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, quảng cáo trên truyền 
hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân 
sự, dịch vụ ghi chép lại; dịch vụ đánh máy; quản lý quá trình đặt hàng; tư vấn quản lý 
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nhân sự; xử lý dữ liệu máy tính; quán lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin bán hàng; 
kinh doanh; quảng cáo và khuyến mãi; dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); cung 
cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mãi thông qua mạng lưới máy 
tính toàn cầu; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích cửa người khác, các loại hàng hóa, cho phép 
khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các hàng hóa này từ một trang web mua bán 
hàng hóa trên mạng truyền thông toàn cầu, từ một cửa hàng bán buôn và từ một cửa hàng 
bán lẻ; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ thư; dịch 
vụ đặt mua hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý kinh doanh cho việc xử lý bán hàng 
được thực hiện trên mạng internet; dịch vụ thực hiện chương trình khách hàng trung thành 
hoặc kế hoạch khích lệ liên quan đến việc cung cấp lợi ích giá trị cho khách hàng; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; phân tích về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý các 
căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; 
định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cố định giá tem; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng tại nhà; môi giới tín chỉ các- bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch 
vụ tài chính]; đầu tư vốn/quỹ đầu tư; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]/ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; 
tư vấn về bảo hiểm; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; môi giới khách hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn thu hồi nợ; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm ngân hàng bất 
động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính gỗ 
thẳng/định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ cấp 
vốn; bảo hiểm hỏa hoạn; ước định giá trị tài chính/định giá tài chính để tính thuế; quyên 
góp quỹ từ thiện; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê-mua tài 
chính/thuê-mua tài chính giá rẻ; môi giới bất động sản; thông tin tài chính; thông tin bảo 
hiểm; trả góp; môi giới bảo hiểm, bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho thuê nông trại; cho 
vay theo bảo lãnh; bảo hiểm sinh mạng; cho vay tài chính; quản lý tài chính; bảo hiểm 
hàng hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ 
quỹ dự trữ hưu bổng; cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê 
phòng ở/cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật 
quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán/môi giới chứng khoán và trái phiếu; 
bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; dịch vụ môi giới cổ phiếu; 
dịch vụ bảo lãnh nợ; bảo lãnh bằng tiền cho hàng hóa lưu kho hải quan/bảo lãnh tài chính; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu (séc) du lịch; ủy thác quản lý tài 
chính/dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); ký gửi các đồ vật quý giá; kiểm tra ngân phiếu 
(séc thanh toán); dịch vụ quản lý vốn; lập kế hoạch tài chính; phân tích đầu tư; dịch vụ 
phân bổ danh mục vốn đầu tư; cung cấp thông tin liên quan đến lập kế hoạch tài chính, 
phân tích đầu tư tài chính, phân bổ danh mục vốn đầu tư và kiến nghị về lựa chọn công cụ 
tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo hiểm, tài 
chính, lương hưu; tiền trả hằng năm, bất động sản, và đầu tư; thuê mua tài chính giá rẻ; 
đại lý môi giới bất động sản; định giá ô tô; cung cấp thông tin thuế dịch vụ tài chính liên 
quan đến chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình ưu đãi dịch vụ tư vấn; cố 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; 
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dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet, dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch 
vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ 
viễn thông]; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; dịch vụ thư điện tử; gửi tin nhắn; hãng 
thông tấn; dịch vụ điện báo; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác], dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung cấp các diễn đàn trực tuyến; cho thuê máy fax; 
cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện thoại, truyền qua vệ tinh; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ tổ 
chức hội nghị qua điện thoại; truyền điện báo; thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ 
điện báo; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ tê-lếch; truyền tin 
và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản fax; truyền tập tin số; dịch vụ hội thảo qua 
video; dịch vụ hộp thư thoại; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; cho thuê 
thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu 
máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tra cứu và truy lại thông tin, dữ liệu, trang web 
và các tài nguyên sẵn có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử thông qua mạng máy 
tính cho mục đích xử lý và/hoặc hiển thị; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập máy 
tính từ xa chứa các xuất bản phẩm điện tử; bảng tin điện tử, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể truy cập thông qua máy tính; dịch vụ tư vấn; cố vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sinh học sức khỏe, chữa bệnh, 
dược, tin học, truyền dữ liệu, công nghệ thông tin và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến các dịch vụ kể trên; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi 
khuẩn; kiểm định [đo lường], phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu ngành 
hóa học; thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ làm mưa nhân tạo; dịch vụ lập trình máy tính, dịch 
vụ cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương 
trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy tính và 
dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ 
số hóa tư liệu [quét]; kiểm tra và phân tích năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dự báo thời 
tiết; thông tin khí tượng; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin [IT], dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; đo đạc đất đai; khảo sát đất đai; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; nghiên cứu về cơ khí, giám sát hệ thống máy 
tính nhờ truy cập từ xa; phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ, dịch vụ thiết kế bao bì; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút, kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai các sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê máy chủ; cho thuê máy chủ đặt trang 
tin điện tử; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm máy tính [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp, trắc địa; nghiên cứu 
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kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm xe cộ [kiểm tra trên đường]; phân tích 
nước; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ bảo mật cho máy tính; dịch vụ máy tính liên quan 
đến hệ thống phân tích tài chính; dịch vụ máy tính liên quan đến tương tác giữa phần cứng 
và phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm ứng dụng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo ra các chỉ mục của thông tin, trang web và tài nguyên trên mạng máy tính; biên tập 
nội dung cho trang web trên internet bao gồm thiết kế, vẽ và viết bài thuê, tạo lập và duy 
trì trang web; nghiên cứu triển khai cơ sở dữ liệu trên máy tính; cho thuê ngắn hạn và dài 
hạn các bộ phận máy tính và dữ liệu máy tính; tạo lập, biên tập và duy trì đăng ký tên 
miền (dịch vụ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính); ghi mã và giải mã máy tính và 
các tín hiệu điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (dịch vụ 
nghiên cứu); dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ khoa học cho 
chương trình máy tính, xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy tính, phần 
mềm máy tính; thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang 
dữ liệu từ tính, đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu 
cho thiết bị vận hành bằng tiền xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính; phụ kiện máy tính, dây cáp máy tính, thiết bị dập lửa; thiết bị 
âm thanh báo động/máy báo động bằng âm thanh; ăng ten/ăng ten thu phát sóng vô tuyến; 
nhật ký điện tử; thiết bị báo động; chuông báo cháy; máy đo độ cao; bộ khuếch đại âm 
thanh; máy trả lời tự động; tấm che chống chói mắt/tấm chắn chống lóa mắt; kính chống 
lóa mắt; thiết bị chống nhiễu [điện]; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị nghe nhìn dùng 
cho giảng dạy; túi chuyên dụng đựng máy tính xách tay, dụng cụ đo khí áp; thiết bị nạp ắc 
quy; chuông điện báo động; chuông báo hiệu; chuông [thiết bị báo động]; ống nhòm; áo 
vest chống đạn; áo gilê chống đạn, đĩa máy tính; máy tính; máy quay video xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; thẻ từ được mã hoá; 
phim hoạt hình; hộp đựng kính đeo mắt/hộp đựng kính đeo mắt không gọng; máy cát sét; 
dây treo trang trí điện thoại di động; dây xích đeo của kính mắt dây xích của kính đeo mắt 
không gọng; thiết bị sạc cho pin điện; chip [mạch tích hợp]; máy ghi thời gian [thiết bị 
ghi thời gian]; đồng hồ chấm công [thiết bị ghi thời gian]; quần áo bảo hộ phòng chống 
tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng 
đồng xu; cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu hình; thiết bị điện dùng cho đảo 
mạch; bộ chuyển mạch điện; máy đọc đĩa compắc; máy so mẫu; la bàn [dụng cụ đo]; la 
bàn chỉ hướng; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tinh, ghi sẵn; bàn phím 
máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tinh, ghi sẵn; chương trình trò chơi trên máy 
tính; máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính; hộp đựng kính áp tròng; dụng cụ cho 
lĩnh vực vũ trụ; máy gia tốc cộng hưởng từ; buồng tối [nhiếp ảnh]; thiết bị để xử lý dữ 
liệu; vật mang dữ liệu từ tính; vật mang dữ liệu quang học; bộ tách sóng; bộ dò khói; thiết 
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bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế; máy đọc để viết chính tả; khung cho ảnh kỹ 
thuật số; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; đĩa quang; đĩa từ; thiết bị 
đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách/thiết bị để ghi khoảng cách; bộ quần áo lặn; 
thiết bị định lượng/thiết bị dùng để định lượng; nhạc chuông có thể tải về được dùng cho 
điện thoại di động; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; 
ổ đĩa cho máy vi tính; chuông cửa điện; thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; nhãn điện tử cho 
hàng hoá; thiết bị mã hóa từ tính; thiết bị để phóng đại [nhiếp ảnh]; dây nhỏ đeo kính mằt; 
dây cửa kính đeo mắt không gọng; thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị dùng để 
biên tập lại phim đã quay; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị chữa cháy/thiết bị dập 
lửa; thiết bị phòng cháy và chữa cháy; gậy dập lửa; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; 
bơm cứu hỏa; chăn dập lửa; đèn chớp [nhiếp ảnh]; đĩa mềm; thiết bị phân tích thực phẩm; 
quần áo bảo hộ chống lửa; thiết bị định vị toàn cầu; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; 
găng tay cho thợ lặn; tai nghe; thiết bị điều chỉnh nhiệt; mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm cho 
thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; thiết bị kỹ thuật tạo 
ảnh ba chiều khi có ánh sáng thích hợp; vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để 
nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thiết bị chỉ báo định lượng; bộ chỉ báo tốc độ; mạch tích 
hợp; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]/thẻ thông minh [thẻ mạch tích hợp]; thiết bị liên 
lạc; giao diện cho máy tính; máy hát tự động/máy hát tự động vận hành bằng đồng xu; 
máy hát tự động cho máy tính; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; vật đệm đầu gối 
cho người lao động; đèn chiếu quang học/đèn quang học; đèn chiếu cho phim đèn chiếu; 
máy tính xách tay (máy tính notebook); thiết bị tạo laze không cho mục đích y tế; thiết bị 
và dụng cụ cứu hộ; phao cứu sinh; áo phao cứu sinh; đai an toàn; bè cứu sinh; bộ biến đổi 
ánh sáng, dùng điện/bộ điều chỉnh ánh sáng, dùng điện; đèn đi ốt phát quang [LED]; khóa 
điện; máy đo tốc độ [dụng cụ đo]; loa; băng từ dây từ; nam châm; nam châm trang trí; 
kính lúp [quang học]; la bàn đi biển; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ của thợ lặn; máy móc và 
dụng cụ để thử nghiệm vật liệu; dụng cụ đo; thiết bị đo; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo 
đạc; biển báo hiệu cơ học; dụng cụ khí tượng; micrô; bộ vi xử lý; dụng cụ đo khoảng cách 
đã đi dùng cho phương tiện giao thông hay xe cộ/đồng hồ ghi cây số  cho xe cộ; mô đem; 
máy đếm và phân loại tiền; thiết bị giám sát, dùng điện; màn hình [phần cứng máy vi 
tính]; công cụ giám sát [chương trình máy tính]; chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị báo hiệu hàng hải; dụng cụ hàng hải; tín hiệu bằng 
đèn neon; lưới bảo hộ phòng ngừa tai nạn; lưới bảo hiểm/lưới cứu hộ; máy tính xách tay; 
bảng thông báo điện tử; dụng cụ quan sát; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; sợi quang học 
[sợi dẫn tia sáng]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bút điện tử 
[thiết bị hiển thị], thiết bị ngoại vi máy vi tính; kính tiềm vọng; máy quay đĩa/đĩa ghi âm 
thanh; thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt]; thiết bị điện báo truyền ảnh; 
máy đọc đĩa DVD; máy tính bỏ túi; thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng; máy nghe 
nhạc cầm tay; thiết bị đo chính xác; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp 
hơi/thiết bị báo hiệu tự động sự tụt áp trong lốp xe cộ, nút chỉ báo áp lực cho van; bộ đo 
áp suất/áp kế; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; mạch in; bảng mạch in; máy dò cho 
mục đích khoa học; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thiết bị xử lý trung tâm [bộ xử lý cho 
máy tính]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; màn hình chiếu; 
thiết bị chiếu hình; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; xuất bản phẩm điện 
tử, có thể tải xuống; máy dập thẻ cho văn phòng; thiết bị rađa; máy nhắn tin vô tuyến 
điện; thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp; máy thu thanh; máy thu thanh trên xe 
cộ; bộ thiết bị điện báo vô tuyến; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị an toàn giao 
thông đường sắt; bộ đọc mã vạch; máy đọc ký tự quang; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; 
ống nghe điện thoại; máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; đĩa phản quang cho trang 
phục, để phòng ngừa tai nạn giao thông; thiết bị điều chỉnh điện; rơle điện; hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; thiết bị điện động cho điều khiển từ xa 
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các tín hiệu; thiết bị điều khiển từ xa; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng 
hơi độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo; biến trở; tín hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học; que dò của người tìm mạch 
nước; thước [dụng cụ đo]; thiết bị đo độ đường; vải nhựa cứu hộ; dụng cụ đo độ mặn của 
nước; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; cân đĩa; 
máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị lặn có bình khí nén; thiết bị an ninh; giày bảo hộ 
phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; còi báo hiệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; biển báo hiệu, phản quang hoặc cơ 
học; biển báo hiệu, phản quang; còi báo động; thiết bị đo độ dày của da; máy chiếu kính 
ảnh/thiết bị chiếu phim dương bản; thiết bị hiển thị độ dốc/máy đo độ nghiêng/thiết bị chỉ 
báo độ dốc; bít tất, sưởi bằng điện; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; vật ghi âm thanh; thiết 
bị truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị định vị 
bằng âm thanh; dây dò độ sâu; mắt kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; 
kính đeo mắt [quang học]; phụ kiện của kính mắt; kính đeo mắt, kính râm; thiết bị kiểm 
tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị đo tốc độ [nhiếp ảnh]; bộ điều chỉnh tốc độ của máy 
quay đĩa; thước ni vô đo mức thăng bằng; kính bảo hộ cho thể thao; hệ thống phun nước 
dùng cho cứu hỏa; thiết bị lái tự động, dùng cho xe cộ; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho 
cá nhân; kính xem hình nổi; thiết bị xem hình nổi; dải băng ghi âm thanh; kính quang 
phổ; kính râm; máy ghi băng; thiết bị băng từ cho máy vi tính; thiết bị khử từ cho băng từ; 
thiết bị giảng dạy; phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết bị viễn thông); điện thoại; 
máy truyền phát điện thoại; điện thoại di động; máy telex máy chữ điện báo; máy phóng 
đại chữ; thiết bị thu hình; máy rút tiền tự động (ATM); thiết bị chỉ báo nhiệt độ; bảng chỉ 
báo nhiệt độ, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đầu cuối [điện]; hệ thống phòng 
trộm, chạy điện; nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; máy điều nhiệt; máy điều nhiệt 
dùng cho xe cộ; thiết bị phân phối vé; bộ chuyển mạch định thời gian tự động; thiết bị ghi 
thời gian; thiết bị đếm tự động; thiết bị đèn tín hiệu giao thông [thiết bị báo hiệu]; thiết bị 
truyền phát [viễn thông]; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; phim dương bản [nhiếp 
ảnh]/bản kính dương [nhiếp ảnh]; bộ thu phát sóng; niệu kế; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); 
thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị ghi hình; băng ghi hình; hộp 
đựng băng trò chơi viđêô; màn hình viđêô; điện thoại hình; băng viđêô; bộ ngắm nhiếp 
ảnh; vôn kế; máy để bỏ phiếu; miếng bán dẫn cho mạch tích hợp; máy thu và phát vô 
tuyến xách tay; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị hỏng; máy cân; thiết bị và 
dụng cụ để cân; ống chỉ hướng gió, cột ăng ten vô tuyến; dây điện thoại; giá đỡ cổ tay khi 
sử dụng máy vi tính; ống tia X không dùng cho mục đích y tế; thiết bị tia X không dùng 
cho mục đích y tế; máy chụp tia X, không dùng cho mục đích y tế; hệ thống và thiết bị 
phát tia X; không dùng cho mục đích y tế; thiết bị bảo hộ phòng chống tia X, không dùng 
cho mục đích y tế; phần cứng, phần mềm hệ thống, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi 
tính; chương trình phần mềm cho điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị cầm tay và 
máy tính; phần mềm máy tính được cung cấp trên Internet; thiết bị trả lời tự động dùng 
cho thiết bị liên lạc; thiết bị mã hóa; thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; băng thu thanh, 
đĩa mềm; đĩa CD ROMS và đĩa DVD ROMS; chương trình lưu trữ dữ liệu; máy tính chủ; 
vỏ (case) máy tính; thiết bị và dụng cụ để ghi, nhận, truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu; thông 
tin, tranh, ảnh và/hoặc âm thanh; thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho việc 
ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc dịch 
vụ; bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và cuốn sách nhỏ, tạp chí, tài liệu, sổ tay hướng dẫn được làm từ 
giấy và các tông không bao gồm trong nhóm khác; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; ảnh 
chụp; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu của 
nghệ sỹ; bút lông để vẽ; máy đánh chữ và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để 
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hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao 
gồm trong nhóm khác); chữ in; bản in đúc; tấm bằng giấy hoặc chất dẻo thấm hút dùng để 
gói thực phẩm; máy in địa chỉ; băng dính cho mục đích văn phòng phẩm hoặc gia dụng; 
chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; bảng quảng cáo bằng giấy 
hoặc các tông; tập anbom/vở trang rời; niên giám; thẻ thông báo [văn phòng phẩm]; màu 
nước/màu nước [để vẽ]; đĩa đựng màu nước của họa sỹ/đĩa đựng màu nước cho họa sỹ; tập 
bản đồ, túi giấy hình nón; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc bằng chất dẻo, dùng để 
bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; bi dùng cho bút bi; yếm dãi của trẻ em bằng 
giấy; bìa cặp để kẹp tài liệu; dải kim loại hoặc chất dẻo giữ gáy sách [vật liệu đóng sách]; 
máy và thiết bị đóng sách [thiết bị văn phòng]; thiết bị đóng sách; vật dụng chặn giữ sách 
không bị đổ; cuốn sách nhỏ; vật dụng đánh dấu trang sách; sách; vỏ bọc chai bằng các 
tông hoặc giấy, bao bì chai bằng các tông hoặc giấy; nơ giấy; hộp bằng các tông hoặc 
giấy; lịch; bìa cứng; vật phẩm bằng các tông; danh thiếp/biểu đồ; catalô; bìa bọc quyển 
séc; vải dùng để đóng sách; vải đóng sách; tấm lót bình; cốc bằng giấy; truyện tranh; băng 
và thẻ bằng giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; bìa [văn phòng phẩm]/giấy bọc 
[văn phòng phẩm]; đồ đựng kem bằng giấy; biểu đồ; bìa tệp hồ sơ [văn phòng phẩm]; kẹp 
tài liệu [văn phòng phẩm]; tập giấy vẽ; đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn vẽ/đinh ấn; bảng 
vẽ; vật liệu vẽ; dụng cụ vẽ; hộp dụng cụ vẽ; bút vẽ; giấy cho máy điện tâm đồ; tranh khắc; 
phong bì [văn phòng phẩm], vật dụng xóa bảng viết; bản khắc axit; khăn lau mặt bằng 
giấy; bức tượng nhỏ bằng giấy; tệp xếp giấy tờ, tài liệu [đồ dùng văn phòng]; cờ bằng 
giấy; tờ rơi; bìa cứng đã gập bằng giấy/bìa bọc sách bằng giấy; dụng cụ gập giấy [đồ dùng 
văn phòng]; mẫu tờ khai, in sẵn, bút máy; giá khay sắp chữ [ngành in]; quả địa cầu; bản in 
đồ họa; ảnh biểu diễn đồ họa; thiếp chúc mừng, băng phết gôm [văn phòng phẩm]; vải hồ 
gôm cho mục đích văn phòng; máy in bản viết; lát cắt mô cho mục đích giảng dạy; bìa 
giữ hộ chiếu; miếng giấy hoặc chất dẻo khống chế độ ẩm để bao gói thực phẩm; thẻ thư 
mục [văn phòng phẩm]; bảng danh mục; vật dụng để cắm bút; lọ mực; nhãn, không bằng 
vải; sổ sách kế toán; tác phẩm nghệ thuật in thạch bản; tạp chí [định kỳ]; giấy lót dùng để 
sao nhiều bản [văn phòng phẩm]; sổ tay hướng dẫn/sách hướng dẫn; bản đồ địa lý; bút 
đánh dấu [văn phòng phẩm]; miếng lót bằng giấy hoặc các tông dùng cho cốc vại uống 
bia; vật dụng làm ẩm cho bề mặt có phủ chất dính [đồ dùng văn phòng]; thiết bị cho 
khung ảnh chụp; thiếp chúc mừng có nhạc; khăn giấy để tẩy trang; khăn giấy dùng để tẩy 
trang; khăn ăn bằng giấy; bản tin; báo chí; ngòi bút; ngòi bút bằng vàng; sổ tay; chữ số 
[mẫu chữ số]; thiết bị đục lỗ dùng cho văn phòng; tranh in dầu; tập giấy viết [văn phòng 
phẩm]; tập giấy viết thư; bảng viết; hộp màu vẽ [đồ dùng học sinh]; khay đựng màu vẽ; 
bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có khung; sách mỏng; máy vẽ truyền [dụng cụ vẽ]; giấy; tờ 
giấy [văn phòng phẩm]; hộp bút; hộp để đựng bút; dụng cụ chùi ngòi bút; ống cắm bút 
chì; ống đựng ruột bút chì; bút chì; quản bút; bút [đồ dùng văn phòng]; tạp chí xuất bản 
định kỳ; bản khắc ảnh; ảnh chụp [được in]; tranh ảnh; áp phích bằng giấy hoặc các tông; 
tấm lót bằng giấy; áp phích quảng cáo; ấn phẩm; tờ quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in; 
dụng cụ đục lỗ [đồ dùng văn phòng]; giấy cho ảnh chụp X quang; phiên bản đồ họa; dải 
băng giấy; thước vuông góc; thước vẽ; đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; cái nạo 
[tẩy] cho văn phòng; biển hiệu bằng giấy hoặc bằng các tông; giấy bạc, bút chì đá; sách 
bài hát; ống cuộn cho ruy băng mực; miếng đệm dùng để đóng dấu, vật dụng giữ con dấu; 
con dấu địa chỉ; con dấu [đóng dấu]; hộp đựng con dấu; ống cắm bút và bút chì; dụng cụ 
dập ghim [đồ dùng văn phòng]; hồ dán bằng tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; vật liệu bao gói làm từ tinh bột; văn phòng phẩm; giấy dính [văn phòng phẩm]; tấm 
lót bàn bằng giấy; thẻ cho phiều thư mục; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; vé; 
biểu thời gian in sẵn; thẻ sưu tập không dùng để chơi trò chơi; hình in bọc dán [đề can]/đề 
can; ống bằng các tông; số in và chữ in [kiểu chữ]/mẫu tự [kiểu chữ để in]; giấy bao gói; 
giấy để gói; miếng da bao cổ tay để giữ dụng cụ viết; bảng đá đen dùng để viết; vở viết 
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hoặc vẽ; vật liệu dùng để viết; giấy viết; hộp đựng đồ viết [văn phòng phẩm]; chữ để in; 
cuốn sách nhỏ hướng dẫn thành viên; thẻ y tế cho thành viên; vật liệu bằng chất dẻo để 
bao gói (không bao gồm trong nhóm khác); ấn phẩm liên quan đến kế hoạch tài chính, 
phân tích đầu tư, phân phối danh mục đầu tư và lời giới thiệu để lựa chọn dụng cụ tài 
chính; bản báo cáo nhà đầu tư và sổ tay hướng dẫn người dùng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh, chức năng văn phòng, 
cụ thể là: đánh máy, quét, sao chụp tài liệu; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và 
dịch vụ của người khác; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tài liệu quảng cáo; 
quảng cáo/rao hàng; đại lý quảng cáo; đại lý rao hàng; cho thuê không gian quảng cáo; 
quảng cáo qua thư đặt hàng; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng]; phân tích giá thành; dịch vụ trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng 
mặt; dịch vụ đánh giá kinh doanh; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán đấu giá; dán áp phích quảng cáo/quảng cáo ngoài trời, 
dịch vụ kế toán; kiểm toán kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản 
lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý kinh 
doanh của những người hoạt động thể thao; dịch vụ giới thiệu sản; phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; biên tập thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tinh; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 
trong máy tính cho người khác; trưng bày sản phẩm; quảng cáo qua thư; dịch vụ tổ chức 
lao động để đạt hiệu suất kinh doanh cao trong kinh doanh; văn phòng tuyển dụng lao 
động; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; quản lý tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; đại lý 
xuất - nhập khẩu; hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông 
tin thương mại; thông tin kinh doanh; điều tra thương mại; khảo sát kinh doanh thương 
mại; dịch vụ lập hóa đơn; dịch vụ bố trí; sắp đặt cho mục đích quảng cáo; tư vấn quản lý 
nhân sự, dịch vụ cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu tiếp thị; nghiên cứu thị 
trường; marketing (tiếp thị); dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến bán 
hàng; dịch vụ tóm lược tin tức; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh 
doanh]; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ sao chụp; thăm dò dư luận; xử lý văn bản; xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác]; sản xuất phim quảng cáo; quan hệ công chúng; xử lý các cột 
quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên đài 
phát thanh/quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; tuyển dụng nhân sự; cho thuê thiết 
bị và máy văn phòng; cho thuê máy sao chụp; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; sao chụp tài liệu; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm cọ rửa, chế phẩm 
mài mòn, chế phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc, thuốc đánh răng, chất thơm, chế phẩm làm thơm không khí, sản phẩm chăm sóc cá 
nhân chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm nhuộm râu hoặc tóc, chất dính, chất nền dùng cho 
nước hoa, hương (nhang), gỗ thơm, sáp dùng cho thợ giày, kem đánh giày, sáp đánh giày, 
và chế phẩm làm bóng giày; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm dược và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế, thực phẩm 
và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chất 
bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cao dán 
vật liệu băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp dùng cho nha khoa, chất khử trùng, chế phẩm 
diệt trừ sâu bọ gây hại, chất diệt nấm và chất diệt cỏ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối máy và máy công cụ, động cơ mô tô và động cơ, cơ cấu ghép nối và bộ phận truyền 
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động của máy móc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối công cụ nông nghiệp, lò ấp 
trứng, máy bán hàng tự động; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ 
khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra 
(giám sát), cấp cứu và giảng dạy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị 
chống nhiễu [điện]; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo 
âm thanh và/hoặc hình ảnh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu, máy đếm tiền, máy tính, đĩa máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối máy tính, phần cứng máy tính, vi chương trình máy tính, phần mềm máy tính, 
thiết bị ngoại vi máy tính, phụ kiện máy tính, cáp máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, nhật ký 
điện tử, bộ phận của máy tính, phụ tùng cho máy tính; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối dụng cụ điện tử, thiết bị điện tử, phụ kiện điện tử; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối thiết bị viễn thông và linh kiện viễn thông; dịch vụ bản lẻ, bán buôn và phân phối 
dụng cụ dập lửa, thiết bị dập lửa, thiết bị cứu hỏa, thiết bị phòng cháy, thiết bị báo động, 
thiết bị báo hiệu chống trộm; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối tấm che chống chói 
mắt/tấm chắn chống lóa mắt, kính chống lóa mắt; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
túi, hộp đựng, tấm phủ/vỏ bọc, vật chứa đựng, dây buộc, chuông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối quần áo bảo hộ, thiết bị an toàn, dụng cụ an toàn, bộ phận của thiết bị và 
dụng cụ an toàn, thiết bị an ninh, dụng cụ an ninh; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
thiết bị lặn, dụng cụ lặn, thiết bị thể thao, dụng cụ thể thao; dịch bán lẻ, bán buôn và phân 
phối thiết bị sạc pin, phim hoạt hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dây treo trang 
trí điện thoại di dộng, dây đeo cho kính mắt/dây đeo cho kính đeo mắt không gọng, và 
phụ kiện của kính mắt, kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu, cơ cấu vận hành bằng đồng xu cho máy thu 
hình; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy gia tốc cộng hưởng từ, buồng tối [nhiếp 
ảnh] bộ dò, thiết bị dò khói, thiết bị chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế, khung ảnh 
kỹ thuật số, thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi, thiết bị biên tập cho phim điện ảnh/thiết bị 
dùng để biên tập lại phim đã quay, bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp, chăn dập lửa, đèn chớp 
[nhiếp ảnh], thiết bị phân tích thực phẩm, thiết bị định vị toàn cầu; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối thiết bị điều chỉnh nhiệt, thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều khi có ánh 
sánh thích hợp, đèn chiếu quang học/đèn quang học, đèn chiếu cho phim đèn chiếu, thiết 
bị tạo laze không dùng cho mục đích y tế, đèn đi ốt phát quang [LEĐ], khóa điện; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối nam châm, la bàn đi biển, máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối thiết bị đo, thiết bị đo bằng điện, 
dụng cụ đo, biển báo cơ học, dụng cụ khí tượng, máy đếm và phân loại tiền, thiết bị kiểm 
tra dùng điện, tín hiệu bằng đèn neon; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bảng thông 
báo điện tử, dụng cụ quan sát, sợi quang [dây dẫn tia sáng]/dây dẫn tia sáng [sợi quang], 
bút điện tử [cho thiết bị hiển thị], kính tiềm vọng, thiết bị sao chụp [dạng chụp ảnh, tĩnh 
điện, nhiệt], thiết bị điện báo truyền ảnh, thiết bị chỉ hướng điện tử có phát sáng, máy 
nghe nhạc cầm tay; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối màn hình chiếu, thiết bị chiếu 
hình, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống được), máy dập thẻ cho văn phòng, thiết bị 
rađa, thiết bị tia X dùng cho mục đích công nghiệp, thiết bị an toàn giao thông đường sắt, 
bộ đọc mã vạch, máy đọc ký tự quang học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ 
thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị điện động cho điều 
khiển từ xa các tín hiệu thiết bị điều khiền từ xa; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
mặt nạ phòng độc để lọc không khí, mặt nạ phòng hơi độc không dùng cho hô hấp nhân 
tạo/mặt nạ phòng độc không dùng cho hô hấp nhân tạo; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối tính hiệu giao thông loại phản quang hoặc cơ học, que dò của người tìm mạch nước, 
vải nhựa cứu hộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh, vệ 
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tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa học; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
lặn có bình khí nén, thiết bị an ninh, đèn báo hiệu, bảng báo hiệu (phản quang hoặc cơ 
học), còi báo động, biển báo hiệu phản quang hoặc cơ học, biển báo hiệu phản quang, còi 
báo hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy chiếu kính ảnh/thiết bị chiếu phim 
dương bản, bít tất (sưởi bằng điện), gọng kính đeo mắt; bộ phận của kính đeo mắt, bao 
kính đeo mắt, kính râm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị lái tự động dùng 
cho xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phần cứng để thực hiện viễn thông (thiết 
bị viễn thông), máy telex/máy chữ điện báo, máy phóng đại chữ; thiết bị thu hình, máy rút 
tiền tự động [ATM], bảng chỉ báo nhiệt độ (không dùng cho mục đích y tế), hệ thống 
phòng trộm chạy điện, thiết bị phân phối vé, bộ chuyển mạch định thời gian tự động, thiết 
bị đếm tự động, thiết bị đèn tín hiệu giao thông (thiết bị báo hiệu), máy để bỏ phiếu; dịch 
vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ống tia X không dùng cho mục đích y tế, thiết bị tia X 
không dùng cho mục đích y tế; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hệ thống và thiết bị 
phát tia X (không dùng cho mục đích y tế); dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị 
mã hóa, thiết bị mã hóa và giải mã tín hiệu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng 
cụ để ghi, nhận truyền và/hoặc tái tạo dữ liệu, thông tin, tranh, ành và/hoặc âm thanh; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị và dụng cụ máy tính và điện tử dùng cho 
việc ghi nợ và/hoặc ghi có tài khoản tài chính và/hoặc cho việc thanh toán hàng hóa hoặc 
dịch vụ, bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nêu trên; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồ dùng, trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú 
y; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối chân tay giả, mắt giả và răng giả; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối thiết bị chỉnh hình, vật liệu để khâu vết thương; dịch vụ bán lẻ, bán 
buôn và phân phối gối hơi dùng cho mục đích y tế, đệm lót hơi dùng cho mục đích y tế, 
đệm hơi dùng cho mục đích y tế, máy xoa bóp đặt trên giường, bơm dùng để hút sữa mẹ, 
bao cao su, dụng cụ tránh thai (không chứa hóa chất), áo chẽn nịt bụng, đệm lót cho mục 
đích y tế; dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối bình sữa cho trẻ em bú/chai sữa cho trẻ 
em bú, đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế, mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật 
liệu nhân tạo), bảng chỉ báo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế, vật dụng cấp nhiệt cho mục 
đích cấp cứu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ phận và phụ kiện của đồ dùng, 
trang thiết bị, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa, chỉnh hình và thú y; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị cho 
việc đi lại trên mặt đất, trên không hoặc dưới nước, dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối 
xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của xe cộ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối phụ tùng, bộ phận và phụ kiện của thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất trên 
không hoặc dưới nước; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối mui xe đẩy trẻ em, xà lan, 
xe đẩy bằng tay, bộ đồ để vá săm xe, săm cho xe đạp; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối dù để nhảy dù, đầu máy toa xe cho đường sắt, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, túi 
đeo sau yên xe đạp, yên xe đạp hoặc xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
phận và phụ kiện của xe đạp và xe máy; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối kim loại 
quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại 
quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối đồ trang sức, đá quý; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối phụ 
tùng, bộ phận và phụ kiện của đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối hộp dùng cho ngành sản xuất đồng hồ, đồng tiền xu, hộp đựng đồ trang sức 
[hộp nhỏ], vòng đeo chìa khóa [đồ nữ trang giả rẻ tiền], khuy măng sét, huy chương, kim 
gài để trang sức, ghim cài ca vát, đồng xu lưu niệm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối giấy, các tông và hàng hóa làm từ giấy và các tông; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân 
phối ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính cho mục đích văn 
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phòng phẩm hoặc gia dụng, vật liệu của nghệ sỹ, bút lông để vẽ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối máy đánh chữ đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và 
phân phối đồ dùng giảng dạy và hướng dẫn (trừ thiết bị), vật liệu bằng chất dẻo dùng để 
bao gói, chữ in, bản in đúc; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối máy in địa chỉ, tập 
anbom/vở trang rời; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối dụng cụ của nghệ sỹ, thiết bị 
văn phòng phẩm; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bìa bọc quyển séc, bản khắc, bản 
khắc axit, bức tượng nhỏ bằng giấy, quả địa cầu, máy in bản viết, lát cắt mô cho mục đích 
giảng dạy, bìa bọc hộ chiếu, tác phẩm nghệ thuật in thạch bản, miếng lót bằng giấy hoặc 
các tông dùng cho cốc vại uống bia, thiếp chúc mừng có nhạc, chữ số [mẫu chữ số], tranh 
in dầu, bức tranh vẽ, bản khắc ảnh, vật liệu để gói làm từ tinh bột, hình in bóc dán [đề 
can]/đề can, kiểu chữ [số in và chữ in], chữ để in, thẻ y tế cho thành viên; dịch vụ bán lẻ, 
bán buôn và phân phối vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm trong 
nhóm khác); dịch vụ bán lẻ; bán buôn và phân phối da và giả da, và sản phẩm làm từ vật 
liệu này; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối da động vật, da sống, túi, vali, túi du lịch; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ô, dù hoặc lọng, gậy chống, roi da, tấm để che mắt 
ngựa và yên cương; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối thùng đựng, hộp đựng; dịch vụ 
bán lẻ, bán buôn và phân phối vỏ bọc ô, tấm phủ cho động vật/quần áo cho động vật cảnh; 
tay cầm của gậy chống/tay cầm của gậy ba toong, chăn phủ ngựa, dây đeo để giữ trẻ em, 
hộp chìa khóa, túi cầm tay cho phụ nữ; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối ba lô/ba lô 
đeo trên vai, dây đeo qua vai bằng da, gậy để leo núi, gậy leo núi, ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong), ví bỏ túi, túi có bánh xe để đi mua hàng; dịch vụ bán lẻ, bán buôn 
và phân phối quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối bộ 
quần áo cho người lướt ván; dịch vụ bán lẻ, bán buôn và phân phối hàng mẫu; dịch vụ thư 
ký, dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; lập các báo cáo thông kê kế toán; biên tập 
số liệu thống kê; lập bản khai thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, quảng cáo trên truyền 
hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân 
sự, dịch vụ ghi chép lại; dịch vụ đánh máy; quản lý quá trình đặt hàng; tư vấn quản lý 
nhân sự; xử lý dữ liệu máy tính; quán lý dữ liệu máy tính; dịch vụ thông tin bán hàng; 
kinh doanh; quảng cáo và khuyến mãi; dịch vụ trả lời điện thoại (cho người khác); cung 
cấp thông tin bán hàng, kinh doanh, quảng cáo và khuyến mãi thông qua mạng lưới máy 
tính toàn cầu; dịch vụ tập hợp lại, vì lợi ích cửa người khác, các loại hàng hóa, cho phép 
khách hàng thuận lợi trong việc xem và mua các hàng hóa này từ một trang web mua bán 
hàng hóa trên mạng truyền thông toàn cầu, từ một cửa hàng bán buôn và từ một cửa hàng 
bán lẻ; dịch vụ kinh doanh liên quan đến biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ thư; dịch 
vụ đặt mua hàng [cho người khác]; dịch vụ quản lý kinh doanh cho việc xử lý bán hàng 
được thực hiện trên mạng internet; dịch vụ thực hiện chương trình khách hàng trung thành 
hoặc kế hoạch khích lệ liên quan đến việc cung cấp lợi ích giá trị cho khách hàng; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh; phân tích về quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.   

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ 
nhà ở [sở hữu bất động sản]; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích tài chính; quản lý các 
căn hộ cho thuê; định giá bất động sản; định giá đồ cổ; định giá các tác phẩm nghệ thuật; 
định giá đồ trang sức quý; định giá tiền xu cố định giá tem; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng tại nhà; môi giới tín chỉ các- bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch 
vụ tài chính]; đầu tư vốn/quỹ đầu tư; nghiệp vụ thanh toán [tài chính]/ngân hàng hối đoái 
[tài chính]; thu tiền thuê nhà, bất động sản; tổ chức quyên góp từ thiện; tư vấn tài chính; 
tư vấn về bảo hiểm; văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; môi giới khách hàng; dịch vụ thẻ ghi nợ; hãng thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn thu hồi nợ; 
đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; đánh giá tài chính [bảo hiểm ngân hàng bất 
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động sản]; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính]; đánh giá tài chính gỗ 
thẳng/định giá tài chính gỗ thẳng; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ cấp 
vốn; bảo hiểm hỏa hoạn; ước định giá trị tài chính/định giá tài chính để tính thuế; quyên 
góp quỹ từ thiện; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; bảo hiểm y tế; thuê-mua tài 
chính/thuê-mua tài chính giá rẻ; môi giới bất động sản; thông tin tài chính; thông tin bảo 
hiểm; trả góp; môi giới bảo hiểm, bảo lãnh phát hành bảo hiểm; cho thuê nông trại; cho 
vay theo bảo lãnh; bảo hiểm sinh mạng; cho vay tài chính; quản lý tài chính; bảo hiểm 
hàng hải; dịch vụ đổi tiền; ngân hàng thế chấp; quỹ tương hỗ; dịch vụ cầm đồ; dịch vụ 
quỹ dự trữ hưu bổng; cho thuê bất động sản, cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê 
phòng ở/cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật 
quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; môi giới chứng khoán/môi giới chứng khoán và trái phiếu; 
bảo đảm tài chính; dịch vụ bảng thị giá giao dịch chứng khoán; dịch vụ môi giới cổ phiếu; 
dịch vụ bảo lãnh nợ; bảo lãnh bằng tiền cho hàng hóa lưu kho hải quan/bảo lãnh tài chính; 
phát hành trái phiếu có giá trị; phát hành ngân phiếu (séc) du lịch; ủy thác quản lý tài 
chính/dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); ký gửi các đồ vật quý giá; kiểm tra ngân phiếu 
(séc thanh toán); dịch vụ quản lý vốn; lập kế hoạch tài chính; phân tích đầu tư; dịch vụ 
phân bổ danh mục vốn đầu tư; cung cấp thông tin liên quan đến lập kế hoạch tài chính, 
phân tích đầu tư tài chính, phân bổ danh mục vốn đầu tư và kiến nghị về lựa chọn công cụ 
tài chính thông qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ cho vay tiêu dùng; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến bảo hiểm, tài 
chính, lương hưu; tiền trả hằng năm, bất động sản, và đầu tư; thuê mua tài chính giá rẻ; 
đại lý môi giới bất động sản; định giá ô tô; cung cấp thông tin thuế dịch vụ tài chính liên 
quan đến chương trình khách hàng thân thiết hoặc chương trình ưu đãi dịch vụ tư vấn; cố 
vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ phát chương trình truyền thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; 
dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ cung 
cấp phòng nói chuyện trên internet, dịch vụ thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; dịch 
vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị cuối máy tính; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ 
viễn thông]; truyền thiếp chúc mừng trực tuyến; dịch vụ thư điện tử; gửi tin nhắn; hãng 
thông tấn; dịch vụ điện báo; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương 
tiện liên lạc điện tử khác], dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cung cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu, dịch vụ cung cấp các diễn đàn trực tuyến; cho thuê máy fax; 
cho thuê modem; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê điện thoại, truyền qua vệ tinh; cho 
thuê thiết bị gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; cung cấp các kênh viễn 
thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ tổ 
chức hội nghị qua điện thoại; truyền điện báo; thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch vụ 
điện báo; dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ tê-lếch; truyền tin 
và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền bản fax; truyền tập tin số; dịch vụ hội thảo qua 
video; dịch vụ hộp thư thoại; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây; cho thuê 
thời gian truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu 
máy tính trên mạng máy tính toàn cầu để tra cứu và truy lại thông tin, dữ liệu, trang web 
và các tài nguyên sẵn có trên mạng máy tính; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính chứa các xuất bản phẩm và dữ liệu điện tử thông qua mạng máy 
tính cho mục đích xử lý và/hoặc hiển thị; cung cấp cho người sử dụng quyền truy cập máy 
tính từ xa chứa các xuất bản phẩm điện tử; bảng tin điện tử, cơ sở dữ liệu và thông tin có 
thể truy cập thông qua máy tính; dịch vụ tư vấn; cố vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ kể trên.  
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sinh học sức khỏe, chữa bệnh, 
dược, tin học, truyền dữ liệu, công nghệ thông tin và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế liên 
quan đến các dịch vụ kể trên; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và 
phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu về vi 
khuẩn; kiểm định [đo lường], phân tích hoá học; nghiên cứu hoá học; nghiên cứu ngành 
hóa học; thử nghiệm lâm sàng; dịch vụ làm mưa nhân tạo; dịch vụ lập trình máy tính, dịch 
vụ cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; 
bảo dưỡng phần mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ sao chép các chương 
trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu máy tính và 
dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ 
số hóa tư liệu [quét]; kiểm tra và phân tích năng lượng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và 
điều hành máy móc; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dự báo thời 
tiết; thông tin khí tượng; phân tích chữ viết tay [khoa học nghiên cứu chữ viết tay]; cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin [IT], dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học; đo đạc đất đai; khảo sát đất đai; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; nghiên cứu về cơ khí, giám sát hệ thống máy 
tính nhờ truy cập từ xa; phân tích cho lĩnh vực khai thác dầu mỏ, dịch vụ thiết kế bao bì; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút, kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cho thuê máy tính; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai các sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa học; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê máy chủ; cho thuê máy chủ đặt trang 
tin điện tử; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm máy tính [SaaS]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp, trắc địa; nghiên cứu 
kỹ thuật; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thử nghiệm xe cộ [kiểm tra trên đường]; phân tích 
nước; tư vấn thiết kế trang web; dịch vụ bảo mật cho máy tính; dịch vụ máy tính liên quan 
đến hệ thống phân tích tài chính; dịch vụ máy tính liên quan đến tương tác giữa phần cứng 
và phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm ứng dụng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo ra các chỉ mục của thông tin, trang web và tài nguyên trên mạng máy tính; biên tập 
nội dung cho trang web trên internet bao gồm thiết kế, vẽ và viết bài thuê, tạo lập và duy 
trì trang web; nghiên cứu triển khai cơ sở dữ liệu trên máy tính; cho thuê ngắn hạn và dài 
hạn các bộ phận máy tính và dữ liệu máy tính; tạo lập, biên tập và duy trì đăng ký tên 
miền (dịch vụ kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính); ghi mã và giải mã máy tính và 
các tín hiệu điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (dịch 
vụ nghiên cứu); dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể 
trên.  
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa: mỹ phẩm. 
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Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt diệt côn trùng; chất diệt côn trùng; chế phẩm diệt trừ động vật gây 
hại; chế phẩm diệt trừ thực vật gây hại. 

 

 
(210) 4-2014-09957 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) CHANGZHOU BRIDGESTONE 
CYCLE CO., LTD   (CN) 
NO. 204, Taishan Road, New District, 
Changzhou City, Jiangsu Province, China 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; mô tơ 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận của xe đạp và xe máy thuộc nhóm này; 
khung xe đạp.  

 

(210) 4-2014-09958 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Gia Thịnh  (VN) 

KC 52/2C Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa tắm; kem làm 
trắng da (mỹ phẩm). 
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Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, kem dưỡng da (mỹ phẩm), sữa tắm, 
kem làm trắng da (mỹ phẩm), dầu gội đầu, chế phẩm vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc, 
chế phẩm rửa tay dạng dung dịch, chất khử mùi chống đổ mồ hôí (mỹ phẩm), kem chống 
nắng (mỹ phẩm), kem trị mụn (mỹ phẩm), kem đánh răng, sữa rửa mặt, chế phẩm làm 
bóng đồ gỗ và sàn nhà, nước tẩy sơn móng tay, kem tẩy trang, nước thơm tẩy trang dùng 
cho mắt, chất làm bóng môi, dầu làm bóng móng tay. 

 

 
(210) 4-2014-09959 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.4; 26.7.25; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Trung Huy  (VN)

26 Phan Huy Chú, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng gia dụng bằng nhựa như rổ, ca, hũ đựng gia vị, giỏ, chậu, thùng 
đựng rác, bình đá, thùng đá, bình nước, xô, móc quần áo, hộp đựng khăn giấy, đế để dao 
thớt, hộp vắt cam, phích nước (bình thủy), bình giữ nhiệt, bình đá giữ nhiệt, khay; hàng 
gia dụng bằng thủy tinh như bình trà, thố, bình pha cà phê, phích nước (bình thủy), cốc, 
tách; hàng gia dụng bằng inốc như ấm nước, bát (chén), thố, chậu, mâm, ca, bình giữ 
nhiệt, chảo chống dính, dao, nồi nấu lẩu, nồi, ấm, muỗng, vá (để múc canh), cặp lồng (cà 
men), bình đựng nước. 

 
 

(210) 4-2014-09960 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH SIMPLECARRY  (VN)

124 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; va li.  
 
 

(210) 4-2014-09962 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; A26.4.6; A26.4.24 
(731) CRC INDUSTRIES, INC.   (US) 

885 Louis Drive, Warminster, 
Pennsylvania 18974, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học của nhiên liệu và của dầu dùng cho động cơ và đầu máy; 
hóa chất phụ gia dùng cho ô tô, xe tải và các loại xe cộ khác; chế phẩm làm tan băng 
dùng cho kính và ổ khóa của xe cộ; hóa chất dùng để kiểm tra thiết bị dò khói; hóa chất 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
915 

dùng để bảo quản dây đai công nghiệp; hóa chất dạng phun xịt dùng để chống bắn trong 
khi hàn. 

 
 

(210) 4-2014-09967 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời đậm, đen, trắng 
(731) UNIVERSAL ROBINA 

CORPORATION   (PH) 
13 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong 
Ilog, Pasig City, Philippines 1600   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thịt thú săn (không còn sống), chiết 
xuất của thịt, trái cây và rau củ đã được chế biến, sấy khô và bảo quản, thạch, mứt ướt, 
mứt quả ướt, trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu và mỡ để ăn.   

 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, cà phê nhân tạo, bột mỳ 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh ngọt và kẹo, đá lạnh có thể ăn được, mật ong, 
mật đường, men, bột nở, muối, mù tạc, giấm, nước xốt (gia vị), gia vị các loại, kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2014-09969 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.4; A3.1.24; 4.5.15 
(591) Vàng, màu đen, Xanh da trời, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần MATO Việt 

Nam  (VN) 

Số 103B, ngõ 133, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng giấy dành cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-09972 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.12.1; 26.1.1; 25.3.1; 1.3.1; 25.1.6 
(591) Xanh lam, xanh lam đậm, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật ATC  (VN) 

21A đường 366, ấp Mũi lớn 1, xã Tân 
An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-09973 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) LUXURY SLEEP (M) SDN. BHD.  (MY)
No. 2, Topaz Industrial Centre, AL 75, 
Lot 2362, Kampung Baru Sungai Buloh, 
40160 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ; giường; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đệm; gối tựa 
lưng; gối kê đầu; gối ôm.  

 
 

(210) 4-2014-09974 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  (VN)

62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-09975 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 

Phòng 1216, tòa nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-09976 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Trần Lê Q.T  (VN) 

7.16 khu dân cư H2, đường Hoàng Diệu, 
phường 8, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-09978 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) DONBURI HOUSE SDN. BHD.  (MY) 
Level 18, Menara Boustead Penang, 39 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ 
ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống Nhật Bản; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn Nhật Bản để mang theo 
người. 

 

 
(210) 4-2014-09979 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) DONBURI HOUSE SDN. BHD.   (MY) 

Level 18, Menara Boustead Penang, 39 
Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 
Penang, Malaysia  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng phục vụ đồ 
ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống Nhật Bản; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn Nhật Bản để mang theo 
người. 

 

 
(210) 4-2014-09980 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) CAREGEN CO., LTD.  (KR) 
46-38, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, 
Anyang-si, Gyeonggi-do, 431848 South 
Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Keo xịt tóc; kem giữ ẩm cho tóc; kem dưỡng chăm sóc tóc; dung dịch dưỡng 
tạo màu cho tóc; dầu thơm dưỡng tóc; dầu xả dưỡng tóc; nước xức tóc; kem ủ dưỡng tóc; 
keo tạo kiểu tóc; keo xịt tạo kiểu tóc; tinh dầu mỹ phẩm; gel dưỡng tóc; nước dưỡng tạo 
độ bóng cho tóc; nước thơm chăm sóc tóc; kem dưỡng chống rụng tóc và kích thích mọc 
tóc; gel tạo kiểu tóc; dầu xả cho tóc; dầu gội chăm sóc tóc; kem chăm sóc tóc; chế phẩm 
tạo kiểu tóc [mỹ phẩm]; keo bột tạo độ bóng và tăng độ dày cho tóc; chế phẩm mỹ phẩm 
kích thích mọc tóc, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm mỹ phẩm nuôi dưỡng, 
chống rụng và kích thích mọc tóc, không dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-09981 (220) 08.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR)

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa không dùng 

trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước hoa; chế phẩm đánh 

bóng; tinh dầu; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm sạch; chất khử mùi dùng 

cho người hoặc động vật; chất màu dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm làm rụng lông; 

chế phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân [đồ vệ sinh cá nhân]; 

hương (nhang); kem đánh giày; chế phẩm chống tắc đường ống nước thải; chất hoá học 

làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế 

phẩm để giặt; chế phẩm trang điểm. 
 

 
(210) 4-2014-09982 (220) 08.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 26.3.1; A5.3.14

(591) Vàng, đen, vàng nghệ, trắng, xanh nõn 

chuối, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật ATC  (VN) 

21A đường 366, ấp Mũi Lớn 1, xã Tân 

An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-09983 (220) 08.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 3.7.6; A3.7.24

(591) Đen, đỏ

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sắc Ngọc Hương  

(VN) 

204/131/12 đường An Dương Vương, 

phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng.  
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(210) 4-2014-09984 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A5.3.15; A5.3.13; 25.1.9 

(591) Cam 

(731) Lê Dương Nguyên Huy  (VN)

D3-T9, căn hộ Hà Đô Z751, 18 Phan 

Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; các loại đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2014-09985 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-09988 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY 

LIMITED  (HK) 

26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 

Street, Chai Wan, Hong Kong 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệpn (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón, chế 

phẩm phân bón; chất cải tạo đất; phân bón cho đất, phân bón bao gồm phân bón dùng 

trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; đất trồng cây; chế phẩm cho cây bao 

gồm chế phẩm cho cây có chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 

chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 

chất chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học, không dùng cho mục đích y 

tế hoặc thú y; chất thúc đẩy tăng trưởng cây trồng bao gồm hoóc-môn thực vật [phi tô 

hoãc-m«n]. 
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(210) 4-2014-09989 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) ROTAM AGROCHEM 

INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp  (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón, chế 
phẩm phân bón; chất cải tạo đất; phân bón cho đất, phân bón bao gồm phân bón dùng 
trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; đất trồng cây; chế phẩm cho cây bao 
gồm chế phẩm cho cây có chứa nguyên tố vi lượng; chế phẩm cải tạo đất bao gồm hóa 
chất để cải tạo đất; chất bảo quản hạt giống; chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
chất chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học, không dùng cho mục đích y 
tế hoặc thú y; chất thúc đẩy tăng trưởng cây trồng bao gồm hoóc-môn thực vật [phi tô 
hoãc-m«n]. 

 

 
(210) 4-2014-09990 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 
 

 
(210) 4-2014-09991 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 
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(210) 4-2014-09992 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 

 

 
(210) 4-2014-09993 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 

 

 
(210) 4-2014-09994 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 

 
 

(210) 4-2014-09995 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 

 

 
(210) 4-2014-09996 (220) 08.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 
 

 
(210) 4-2014-09997 (220) 08.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 
 

 
(210) 4-2014-09998 (220) 08.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 
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(210) 4-2014-09999 (220) 08.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED  (HK) 
26/F, E-Trade Plaza, 24 Lee Chung 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, chất trừ động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt 

cỏ, chất diệt kí sinh trùng, chế phẩm diệt trừ sâu bọ có hại. 
 

 
(210) 4-2014-10006 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ HARIMA  

(VN) 

201/71 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; xe lăn dùng cho người tàn tật. 

 
 

(210) 4-2014-10008 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.3.17; 1.3.1; 26.3.2 
(731) Công ty TNHH nông nghiệp 

Hữu Cơ Việt Nam  (VN) 

Số 17, đường Yên Xá, Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Buôn bán cây xanh, giống cây trồng; kinh doanh (mua bán) và giới thiệu các 
loại phân vi sinh; lương thực, thực phẩm, nông sản các loại cụ thể là: gạo, chè, ca cao, rau 
xanh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa, cây cảnh như: trồng, chăm sóc, thiết kế tạo dáng cho 
cây cảnh, vườn hoa; dịch vụ tư vấn chăm sóc cây cảnh tạo cảnh quan; dịch vụ cho thuê 
cây cảnh, cho thuê cây nội thất. 
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(210) 4-2014-10009 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ đô 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch vé máy bay 

Thăng Long  (VN) 

1517 đường 3/2, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; đại lý vé máy bay; điều 
hành tua du lịch nội địa, quốc tế.  

 
 

(210) 4-2014-10010 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển thương hiệu Quang 

Vĩnh  (VN) 

56/17 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm xà phòng; nước thơm xà vải; kem đánh răng; chế phẩm dùng để giặt; 
chế phẩm dùng để tẩy rửa (mỹ phẩm dùng cho mục đích vệ sinh không dùng cho các hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại thường gồm: kệ kê hàng, kệ chặn sách, giá siêu 
thị, giá sách thư viện, khuôn đúc.  

 

Nhóm 21: Đồ dùng để đựng trong nhà bếp, không bằng kim loại quý; bộ đồ ăn không bao 
gồm dao, dĩa và thìa, bộ cặp lồng xếp vào nhau; đồ nhựa dùng trong gia đình (dụng cụ 
cho mục đích gia dụng thuộc nhóm này). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thiết bị - dụng cụ điện dùng cho 
sinh hoạt gia đình, trà, cà phê, thực phẩm, trang phục may mặc, khăn giấy ướt dịch vụ).  

 

 
(210) 4-2014-10011 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 24.15.21 
(591) Xanh dương; xanh lá; trắng 
(731) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)

Số 174 phố Khương Thượng, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị chuyển mạch di động [điện]; bộ chuyển mạch điện; tủ phân phối 
[điện]; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; hộp đấu nối [điện]; thiết bị đo bằng điện.  

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý 
tài sản bất động sản; quản lý toà nhà (bất động sản); cho thuê căn hộ.  

 

Nhóm 38: Liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông 
liên lạc; dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho 
dịch vụ cửa hàng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung 
cấp dịch vụ).  

 

 
(210) 4-2014-10012 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.7; 26.11.3; 20.5.7 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng đồng 
(731) Công ty CP đầu tư âm thanh 

Việt   (VN) 

Số 83, phố Đặng Văn Ngữ, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh.  
 

 
(210) 4-2014-10013 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 5.7.3; 5.13.4; 7.1.14; 1.5.1; 
1.17.11 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 
trắng 

(731) Từ Thanh Minh   (VN) 

Khối 4, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, 
tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xay xát thóc.  
 

 
(210) 4-2014-10014 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Trắng, cam, xám 
(731) Công ty TNHH xây dựng An 

Việt   (VN) 

Số 101/2A Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
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(210) 4-2014-10015 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Minh Nhãn  (VN) 

Số 350/27 Nguyễn Văn Lượng, phường 
16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy chấm công; máy đếm tiền; máy tính tiền; camera quan sát.  
 
 

(210) 4-2014-10016 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Vàng, đen 
(731) Đỗ Trường Giang  (VN) 

221 quốc lộ 13, tổ 5, khu phố 1, thị trấn 
Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh 
Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại; mua bán điện thoại di động; mua bán bao da điện thoại di 
động. 

 
 

(210) 4-2014-10017 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị điện G8   (VN) 

Nhà ông Nguyễn Huy Cảnh, xóm 3, xã 
Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 
thuốc lá để cuốn; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn thuốc lá.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xúc tiến thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu và đại lý mua bán, ký 
gửi các loại hàng hóa cụ thể là: thuốc lá thuốc lá điếu, xì gà thuốc lá bao, thuốc lá sợi, 
thuốc lá để nhai, thuốc lá để cuốn, đầu lọc thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, nguyên 
liệu để sản xuất thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2014-10019 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà  (VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-10022 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà   (VN) 

Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm ca cao.  

 

 
(210) 4-2014-10025 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Tình  

(VN) 

98A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo lót; váy; đồ đội đầu; giày. 
 

 
(210) 4-2014-10027 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(591) Đen, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần nhựa Châu 

Âu Việt Nam   (VN) 

Tầng 1 nhà N06B1 khu ĐTM Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
nhóm này chủ yếu gồm các vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-10028 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Vàng, đỏ, ghi, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thiết kế xây 

dựng thương mại Kiến Gia 

Thành  (VN) 

16 đường 17, phường 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Thi công nội ngoại thất công trình.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc 
công trình công nghiệp và dân dụng, thiết kế nội ngoại thất công trình.  
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(210) 4-2014-10029 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

WINGCALL  (VN) 

5 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại. 
 

 
(210) 4-2014-10030 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(591) Xanh nước biển, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Thiên 

Phụng  (VN) 

1124 tỉnh Lộ 10, khu phố 6, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp, ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2014-10031 (220) 09.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A26.4.24 

(731) Công ty TNHH JEANS VIET  (VN)

Thôn 5, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

(210) 4-2014-10032 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, cam, nâu. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ -

thương mại và xây dựng địa 

ốc Kim Oanh  (VN) 

Lô J53, đường NE8, Mỹ Phước 3, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2014-10033 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, nâu, xanh ngọc, xanh than. 
(731) Công ty TNHH thiết bị và phụ 

tùng Hiếu Hưng  (VN) 

56/24A đường HT45, khu phố 1, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện. 

 

 
(210) 4-2014-10034 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.7.25; 26.4.1; 26.13.25; 26.3.2 
(591) Đỏ bầm, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Kim Chi  

(VN) 

351/34 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bánh kẹo đậu phộng); đại lý thông 
tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-10035 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.15.21; A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu vân gỗ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đăng Long  (VN)

Lô F6, cụm công nghiệp chế biến gỗ Tân 
Hòa, phường Tân Hòa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ gỗ); đại lý thông tin thương mại; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản 
lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-10036 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.16; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh quán ăn Bình 

Xuyên  (VN) 

C3/18 ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (rượu, bia, giày dép); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2014-10037 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Harmony Hotel  

(VN) 

32A-34 Bùi Thị Xuân, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức tua du lịch; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch; vận chuyển hành 

khách bằng xe khách nội tỉnh và liên tỉnh; vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy 
nội địa.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 

 
(210) 4-2014-10038 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ, xanh, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư âm 

nhạc Việt  (VN) 

Số 83, phố Đặng Văn Ngữ, phường 
Trung Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và máy âm thanh. 

 

 
(210) 4-2014-10039 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.1.1; A8.1.22; A8.1.23; 1.15.23 
(591) Cam, trắng, nâu, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Chim Gõ Kiến (PICHIO)  (VN) 

176/17A Trương Công Định, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dẻo bông đường. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
931 

(210) 4-2014-10040 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 

Xóm Đồng Tiến, thôn Ngọc Đình, xã 
Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2014-10041 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; A5.5.20; 1.15.15; A5.5.21 
(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 

Xóm Đồng Tiến, thôn Ngọc Đình, xã 
Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2014-10042 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.1 
(731) Nguyễn Thị Thúy  (VN) 

Xóm Đồng Tiến, thôn Ngọc Đình, xã 
Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2014-10043 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Lê Văn Dũng   (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; nước 
rửa xe. 

 
 

(210) 4-2014-10044 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ và phát triển Bảo Linh  (VN)

Thôn Cẩm Phương, xã Tản Linh, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội, ngoại thất. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
932 

(210) 4-2014-10045 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ân (VN) 

49/83 khu phố 17, đường số 4, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2014-10046 (220) 09.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 7.15.1; 7.15.22; A26.11.8; 26.11.3 

(591) Xanh copan, xanh lá cây, xanh tím. 
(731) Công ty cổ phần Thành Công 

T&G  (VN) 

Số 20 đường Điện Biên, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: xi măng; thạch cao; gạch đất sét nung; 
vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; các sản phẩm đất nung dùng 
trong xây dựng, bê tông đúc sẵn; bê tông nhựa nóng. 

 

Nhóm 37: Tư vấn về xây dựng; giám sát công trình xây dựng; cho thuê máy móc và thiết 
bị xây dựng; xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng; lắp đặt 
đường dây và trạm biến áp đến 35KV; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện; 
lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và thiết bị điều hòa không khí. 

 

Nhóm 42: Lập dự án đầu tư xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; thí nghiệm 
vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng; khảo sát trắc địa công trình; kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-10047 (220) 09.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A1.1.12 

(591) Vàng nhạt, xanh da trời, đỏ, đen. 
(731) Trịnh Đình Duyến   (VN) 

Xóm 1, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 
 

 
(210) 4-2014-10048 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đông nam dược Hồng 

Vượng  (VN) 

1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-10049 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đông nam dược Hồng 

Vượng   (VN) 

1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học dân tộc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10050 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.9; 5.7.18 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh sẫm, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10051 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.7.1; 5.7.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, xanh sẫm, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10052 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10053 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10054 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
935 

(210) 4-2014-10055 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS - FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10056 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE   (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10057 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10058 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10059 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 09, lầu 10, tòa nhà The Everrich 
1, số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10060 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 9, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, 
số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10061 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 9, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, 
số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10062 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 9, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, 
số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10063 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

MEDBOLIDE    (VN) 

Phòng 9, lầu 10, tòa nhà The Everrich 1, 
số 968 đường Ba Tháng Hai, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10064 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Việt Nam   (VN) 

Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán sữa bột dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú (dùng cho mục 
đích y tế), sữa bột cho em bé, trẻ sơ sinh và trẻ em (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm 
thức năng, thực phẩm chức năng dạng lỏng, chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, 
thực phẩm ăn kiêng, đồ uống kiêng hoặc chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất 
phụ gia dinh dưỡng cho mục đích y tế, sữa bột dùng như thực phẩm chức năng, thực phẩm 
cho em bé, thực phẩm cho em bé và trẻ em dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng 
cho phụ nữ mang thai và cho con bú dùng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng cho em bé 
dùng cho mục đích y tế, đồ uống kiêng cho trẻ sơ sinh và trẻ em dùng cho mục đích y tế, 
đồ uống kiêng cho phụ nữ mang thai và cho con bú dùng cho mục đích y tế, đồ uống 
kiêng cho người trung tuổi và cho người cao tuổi dùng cho mục đích y tế, sữa và các sản 
phẩm sữa uống kiêng dùng cho mục đích y tế, đồ uống có chứa axit lactic dùng cho mục 
đích y tế, đồ uống có chứa khuẩn axit lactic dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội dầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu, mua bán trò chơi và các đồ chơi trẻ em trong các cửa hàng 
chuyên doanh, khăn tã giấy trẻ em, quần áo, giày, dép, tất trẻ em; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10065 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 24.9.1; 5.7.8; 2.5.2 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, xanh sẫm, vàng, nâu nhạt, 

xanh lá cây, xanh nước biển, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
939 

(210) 4-2014-10066 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà   (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thức ăn chăn nuôi 
thủy sản, hải sản. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh thức ăn cho động vật, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thức ăn 
chăn nuôi thủy sản và hải sản. 

 
 

(210) 4-2014-10067 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà   (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thức ăn chăn nuôi 
thủy sản, hải sản. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh thức ăn cho động vật, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thức ăn 
chăn nuôi thủy sản và hải sản. 

 
 

(210) 4-2014-10068 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A24.15.7; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà    (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn 
Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam 

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thức ăn chăn nuôi 
thủy sản, hải sản.  
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Nhóm 35: Kinh doanh thức ăn cho động vật, thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thức ăn 
chăn nuôi thủy sản và hải sản. 

 

 
(210) 4-2014-10069 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Gia công Kim 

loại tấm  (VN) 

Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (Kinh doanh) các sản phẩm: hộp bảo quản bằng kim loại, ống bọc 
ngoài [vật liệu  kim loại], hộp đựng dụng cụ bằng kim loại [hộp rỗng], tủ đựng dụng cụ 
bằng kim loại [tủ rỗng], hộp đựng dụng cụ [hộp rỗng]; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; thông tin kinh doanh; quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 
 

(210) 4-2014-10070 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 

Thành   (VN) 

Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 
lát, gạch thẻ), gạch granite.  

 
 

(210) 4-2014-10071 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 

Thành    (VN) 

Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 
lát, gạch thẻ), gạch granite.  

 
 

(210) 4-2014-10072 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 

Thành    (VN) 

Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ), gạch granite.  
 

 
(210) 4-2014-10073 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 

Thành    (VN) 

Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 
lát, gạch thẻ), gạch granite.  

 

 
(210) 4-2014-10074 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Sen   (VN) 

43 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống 
Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-10075 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoa Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa gas bỏ túi.  
 

 
(210) 4-2014-10076 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoa Việt   (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa gas bỏ túi.  
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(210) 4-2014-10077 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 26.2.3 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, xanh đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoa Việt   (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa gas bỏ túi.  
 
 

(210) 4-2014-10078 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.15.15 
(591) Xanh, hồng, cam, vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoa Việt   (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa gas bỏ túi.  
 
 

(210) 4-2014-10079 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

PHARVINA  (VN) 

Số 2, ngách 23, ngõ 304, tổ 12, thị trấn Cầu
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem dưỡng da; kem bôi mặt (mỹ phẩm); kem 
tắm trắng da (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-10080 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) FASHION BEAUTY COSMETECH 
CO., LTD.  (TW) 
No. 69, Lane 96, Dasing Street, North 
District, Tainan City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn má dạng bột nén; phấn má hồng; kem nền (mỹ phẩm); phấn 
mắt; son bóng. 
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(210) 4-2014-10081 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Minh Anh  (VN) 

142 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Bột gấc; dầu gấc (dầu ăn); ruột (cơm) gấc sấy khô. 
 

(210) 4-2014-10083 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khoan cấy 

Thép Việt Nam  (VN) 

Số 26 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh 
Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong xây dựng; keo dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2014-10084 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

điện tử viễn thông Huy Hùng  

(VN) 

Số 19 ngõ 65 phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2. 
 

 
(210) 4-2014-10085 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú Mỹ  

(VN) 

7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Các loại bột giặt; các chế phẩm và các chất sử dụng cho giặt là quần áo; các 
chất dùng để mài, cọ chùi, đánh bóng và làm sạch; các chế phẩm dùng để rửa bát đĩa. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng cho em bé. 

 

 
(210) 4-2014-10086 (220) 09.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.12.1
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Phú Mỹ  

(VN) 

7/10B Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế); chế 

phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm để làm sạch, chế 
phẩm dùng để đánh bóng; chế phẩm dùng để rửa bát đĩa; nước rửa tay (không chứa dược 
chất và không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2014-10087 (220) 09.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 24.9.1; A1.5.3; 25.1.6 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phương Trang  (VN) 

Số 160 phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Dấm, tương ớt, bột canh, xì dầu, tương, sa tế (gia vị). 

 
 

(210) 4-2014-10088 (220) 09.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) A8.1.10; A26.1.24; 26.1.1 
(731) KCG CORPORATION CO., LTD  (TH)

3059, 3059/1-3 Sukhumvit Road, 
Prakanong Bangkok, 10260 Thailand  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh xốp, bánh quy giòn. 
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(210) 4-2014-10089 (220) 09.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.1.1; 5.7.1 

(591) Đen, xanh lá cây, nâu, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ nông sản Thành Đạt  

(VN) 

269/111 Phan Huy ích, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu (bar); dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2014-10090 (220) 09.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 9.7.1

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt Green Pearl  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; phở ăn liền. 
 

 
(210) 4-2014-10091 (220) 09.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 26.11.1; 25.3.1

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thực phẩm Việt Green Pearl  

(VN) 

394 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; tinh bột cho thực phẩm; bún ăn liền; phở 

ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền; mì ăn liền; đồ gia vị; xốt (gia vị); nước tương.  
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(210) 4-2014-10093 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Liên Kết CEO  

(VN) 

102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền các loại hàng hóa 
(nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm; nhiên 
liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón; lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
sản phẩm thuốc lá thuốc lào; hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm 
da và giả da; gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng; máy móc công nông nghiệp, tàu 
thuyền và máy bay; giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, đồ dùng gia đình [ly, tách, 
chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng] và đồ ngũ kim); môi giới thương mại; đấu 
giá; trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm; môi giới lao động; cung ứng lao động tạm thời. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán (thu hồi nợ, thu hồi những khoản bồi thường và 
chuyển tiền thu hồi cho khách hàng); dịch vụ tín dụng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, vận tải hàng không (cụ thể: thông tin về 
vận tải, môi giới vận tải, hậu cần vận tải); đại lý vé máy bay, vé ô tô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, bao gồm: tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng 
dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ 
chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

 

 
(210) 4-2014-10094 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần Liên Kết CEO  

(VN) 

102 Bis Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền các loại hàng hóa 
(nông lâm sản nguyên liệu, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm; nhiên 
liệu, quặng, kim loại và hóa chất công nghiệp, phân bón; lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
sản phẩm thuốc lá thuốc lào; hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giầy dép, các sản phẩm 
da và giả da; gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng; máy móc công nông nghiệp, tàu 
thuyền và máy bay; giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất, đồ dùng gia đình [ly, tách, 
chén, bát, thìa, nồi, ấm nước, máy xay đa năng] và đồ ngũ kim); dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh (quản lý và điều hành kinh doanh); trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm; môi giới 
lao động; cung ứng lao động tạm thời. 
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Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ thanh toán (thu hồi nợ, thu hồi những khoản bồi thường và 
chuyển tiền thu hồi cho khách hàng), dịch vụ tín dụng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, vận tải hàng không (cụ thể: thông tin về 
vận tải, môi giới vận tải, hậu cần vận tải); đại lý vé máy bay, vé ô tô. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, bao gồm: tư vấn giáo dục; dịch vụ đưa ra ý kiến hướng 
dẫn về giáo dục; dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; dịch vụ kiểm tra giáo dục; tổ 
chức các chương trình trao đổi sinh viên. 

 

 
(210) 4-2014-10095 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 7.1.6; 26.3.1; 18.5.10 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ dầu khí Hà Anh  (VN) 

33/376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); xăng (gasolin); dầu để bôi trơn; dầu 
mazut; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); xăng (benzin); mỡ bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2014-10096 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và đồ uống Tao Ngộ  (VN) 

103B1 Đoàn Hoàng Minh, phường 5, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước uống có 
gaz; đồ uống hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2014-10098 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 

456 HL 14 ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; tinh dầu rượu; đồ uống được chưng cất; đồ 
uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2014-10099 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) JX NIPPON OIL & ENERGY 
CORPORATION  (JP) 
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, 
Tokyo 100-8162, Japan 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ chứa đựng bằng giấy, để bao gói; túi [bao nhỏ] bằng chất dẻo, dùng để bao 
gói; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn phòng phẩm; ấn phẩm; ảnh 
chụp; giá dựng ảnh chụp. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng bá; đẩy mạnh bán hàng hàng hóa và dịch vụ của 
người khác thông qua việc phát hành phiếu mua hàng; cho thuê tài liệu quảng cáo; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn ô tô; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe có động cơ hai bánh; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn nhiên liệu. 

 

 
(210) 4-2014-10100 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Cam, đỏ, trắng. 
(731) JX NIPPON OIL & ENERGY 

CORPORATION   (JP) 
6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, 
Tokyo 100-8162, Japan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Đồ chứa đựng bằng giấy [túi (phong bì, bao nhỏ)], để bao gói; túi [bao nhỏ] 
bằng chất dẻo, dùng để bao gói; biểu ngữ bằng giấy; cờ bằng giấy; giấy và bìa cứng; văn 
phòng phẩm; ấn phẩm; ảnh chụp; giá dựng ảnh chụp. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo và dịch vụ quảng bá; đẩy mạnh bán hàng hàng hóa và dịch vụ của 
người khác thông qua việc phát hành phiếu mua hàng; cho thuê tài liệu quảng cáo; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn ô tô; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe có động cơ hai bánh; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn xe đạp; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn nhiên liệu.  

 

 
(210) 4-2014-10102 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) NIHON LOCK SERVICE CO., LTD.  

(JP) 
2-26-15 Minami-Ohtsuka, Toshima-ku, 
Tokyo 170-0005 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
949 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện tử; khóa móc; khóa bằng kim loại 
dùng cho cửa sổ trượt (ngoại trừ khoá điện); xích cửa bằng kim loại; vỏ bọc bằng kim loại 
dùng cho khóa xoay sập; dây xích an toàn bằng kim loại; két an toàn.  

 

Nhóm 09: Thiết bị báo động; lỗ nhìn thấu kính phóng đại cho cửa; khóa điện tử.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ khóa.   

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa khóa; cung cấp thông tin liên quan tới lắp đặt và sửa chữa 
khóa; bảo dưỡng và sửa chữa két an toàn.   

 

Nhóm 41: Hướng dẫn hướng nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển 
hội thảo.   

 

 
(210) 4-2014-10103 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
(731) NIHON LOCK SERVICE CO., LTD.  

(JP) 
2-26-15 Minami-Ohtsuka, Toshima-ku, 
Tokyo 170-0005 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện tử; khóa móc; khóa bằng kim loại 
dùng cho cửa sổ trượt (ngoại trừ khoá điện); xích cửa bằng kim loại; vỏ bọc bằng kim loại 
dùng cho khóa xoay sập; dây xích an toàn bằng kim loại; két an toàn.  

 

Nhóm 09: Thiết bị báo động; lỗ nhìn thấu kính phóng đại cho cửa; khóa điện tử.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh; dịch vụ bán buôn hoặc bán 
lẻ khóa.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa khóa; cung cấp thông tin liên quan tới lắp đặt và sửa chữa 
khóa; bảo dưỡng và sửa chữa két an toàn.   

 

Nhóm 41: Hướng dẫn hướng nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển 
hội thảo.   

 

 
(210) 4-2014-10104 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.4.4; A14.5.2 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 
(731) NIHON LOCK SERVICE CO., LTD.  

(JP) 
2-26-15 Minami-Ohtsuka, Toshima-ku, 
Tokyo 170-0005 Japan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
950 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện tử; khóa móc; khóa bằng kim loại 
dùng cho cửa sổ trượt (ngoại trừ khoá điện); xích cửa bằng kim loại; vỏ bọc bằng kim loại 
dùng cho khóa xoay sập; dây xích an toàn bằng kim loại; két an toàn.   

 

Nhóm 09: Thiết bị báo động; lỗ nhìn thấu kính phóng đại cho cửa; khóa điện tử.  
 
 

(210) 4-2014-10108 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây, xanh tím than. 
(731) Nguyễn Đức Chính   (VN) 

B4.05.03, khu căn hộ Hoàng Anh Gold 
House, đường Lê Văn Lương, xã Phước 
Kiểng, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ, căng tin.  

 
 

(210) 4-2014-10109 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 

Nhà số 3 ngõ 68/53/22, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Gìấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu; tất đi chân.  
 
 

(210) 4-2014-10110 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.15.1; 26.15.15; 24.15.21; 
26.13.25; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh dương, xanh biển nhạt. 
(731) ALLERGAN, INC.    (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Tài liệu in bao gồm tài liệu quảng cáo và tài liệu xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các lớp học, các buổi hội thảo, tập huấn, và 
diễn đàn thảo luận về lĩnh vực nâng ngực, thẩm mỹ mặt và cấy mô da mặt, dụng cụ y tế và 
phẫu thuật thẩm mỹ.  
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(210) 4-2014-10111 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1; A5.1.15; 3.4.11; A5.1.5; A6.3.20 
(591) Xanh đậm, nâu, xanh lá cây, đen, tím, 

xanh nước biển, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

Phúc   (VN) 

214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10112 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.16; A5.1.5; A3.13.4; 3.13.5; 
A5.5.22 

(591) Vàng, nâu, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

Phúc   (VN) 

214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10113 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 3.4.11; 25.1.25; 25.1.6; 
A25.1.10 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, tím, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hạnh 

Phúc   (VN) 

214/11 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10114 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Hưng Long  (VN) 

Số 202 Hoàng Văn Thái, phường Khương
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa nhôm.  
 
 

(210) 4-2014-10115 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

lương thực Tuyên Du  (VN) 

Thị tứ Ngã Tư Mắc, xã Quang Phục, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2014-10116 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.7.6; A26.11.12; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm I.P.V  

(VN) 

Lô H6, 134/1 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-10117 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; 1.15.9 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hoá mỹ phẩm LAGI  (VN) 

Số 1, đường 102, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa vệ sinh động cơ máy xe.  
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(210) 4-2014-10118 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại Sao Mai Phương Nam  (VN) 

BA5-4, Lô S5-2, đường Cảnh Viên, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-10120 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15; 1.3.1; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng. 
(731) Châu Vĩnh Huy (VN)  (VN) 

114/8/36 đường Chiến Lược, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bông ngoáy tai (bông ráy tai). 
 

Nhóm 24: Khăn vải; khăn trải bàn (không làm bằng giấy); khăn trải giuờng.  
 
 

(210) 4-2014-10123 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lam, đỏ, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - dịch vụ Phương Đài  (VN) 

466/3 Nguyễn Tất Thành, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: van công nghiệp (thiết bị đường ống), máy nén khí, thiết bị đo độ 
ẩm, băng chuyền xích tải, máy bơm, máy nghiền bột giấy.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sữa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp như: máy nén khí, máy 
bơm, máy đo độ ẩm, máy nghiền bột giấy.  

 
 

(210) 4-2014-10125 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.1 
(591) Da cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH FOUR SEASONS 

VINA  (VN) 

Xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 
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(511)   Nhóm 26: Phụ liệu may mặc như: cúc, khuy; dải viền trang trí cho quần áo; ruy băng (đồ 
may vá); nơ (đồ may vá); trang kim cho quần áo. 

 

 
(210) 4-2014-10127 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 3.4.11 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Phương Duy  (VN) 

413/56/19/60 Lê Văn Quới, khu phố 6, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-10128 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A25.7.21; A26.11.7 
(731) CODE SOFT TECHNOLOGY SDN 

BHD  (MY) 
13A, Jalan Perubatan 3, Pandan Indah 
55100, Kuala Lumpur, Malaysia  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ đọc mã vạch; thẻ từ được mã hoá; máy đếm tiền; thiết bị ngoại vi máy tính; 
chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; máy in dùng với máy tính; 
vòng đeo tay từ tính đã được mã hoá dùng để nhận dạng; thẻ nhận dạng từ tính; thẻ thông 
minh [thẻ tích hợp]; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

 
(210) 4-2014-10129 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.13.1 
(591) Nâu. 
(731) Công ty cổ phần Sắc Màu 

Cuộc Sống Fante  (VN) 

11A đường Nội Khu, khu phố Mỹ Thái 
3, phường Tân Phú, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm làm từ giấy và nhựa như: hộp quà tặng, 
đồ trang trí, đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2014-10130 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH bao bì thông 

minh INTBOX  (VN) 

345/134 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy và nhựa mỏng (phi kim loại).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu.  
 

 
(210) 4-2014-10131 (220) 02.11.2012 

(641) 4-2012-24697 (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) TWITTER, INC.   (US) 
1355 Market Street, Suite 900, San 
Francisco, California 94103, United 
States 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm và các ứng dụng 

phần mềm cho phép truyền tải, truy cập, tổ chức, và quản lý các tin nhắn văn bản, tin 
nhắn tức thời, nhật ký trực tuyến, văn bản, liên kết trang mạng, và hình ảnh qua mạng 
internet và các mạng truyền thông khác; phần mềm máy tính sử dụng để tăng cường khả 
năng và tính năng của các phần mềm khác và các phần mềm trực tuyến không thể tải về; 
phần mềm dùng để truy cập thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm có thể tải 
về thông qua mạng internet và các thiết bị không dây; phần mềm dùng để truy cập, gửi và 
nhận thông tin trên mạng máy tính toàn cầu; phần mềm dùng cho máy tinh, thiết bị truyền 
thông điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể di chuyển được, thiết bị di động, và các thiết bị 
truyền thông có dây và không dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc và truyền dẫn dữ liệu 
trong lĩnh vực mạng xã hội; phần mềm mang bản chất là một ứng dụng di động; phần 
mềm mang bản chất là một ứng dụng đi động dùng cho máy tính, thiết bị truyền thông 
điện tử kỹ thuật số cầm tay có thể di chuyển được, thiết bị di động, và các thiết bị truyền 
thông có dây và không dây để tạo thuận lợi cho việc liên lạc; phần mềm mang bản chất là 
ứng dụng di động dùng cho mạng xã hội; phần mềm mang bản chất là ứng dụng di động 
nhằm cung cấp đúng lúc các dữ liệu, thông điệp, vị trí, hình ảnh, liên kết, văn bản và các 
dữ liệu liên quan khác; phần mềm tạo thuận lợi cho quảng cáo trực tuyến, thúc đẩy kinh 
doanh, kết nối người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp, theo dõi người sử dụng 
cũng như quảng cáo của người khác để cung cấp chiến lược, tầm nhìn, chiến lược ma-két-
tinh và dự đoán hành vi người tiêu dùng; giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm bên 
thứ ba; nam châm. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là cung cấp phương tiện trực tuyến và viễn thông 
cho các tương tác kịp thời giữa và trong những người sử dụng máy tính, điện thoại và máy 
tính cầm tay, và các thiết bị liên lạc có dây và không dây; dịch vụ cho phép các cá nhân 
gửi và nhận tin nhắn thông qua thư điện tử, dịch vụ tin nhắn ngắn, ứng dụng di động, tin 
nhắn tức thời hoặc trang mạng; cung cấp phòng tán gẫu trực tuyến và bảng tin điện tử 
dùng để truyền dẫn thông điệp giữa những người sử dụng về lĩnh vực quan tâm chung; 
cung cấp diễn đàn cộng đồng trực tuyến giữa những người sử dụng để chia sẻ thông tin, 
hình ảnh, âm thanh và nội dung vi-đê-ô về bản thân, sở thích và sự không thích cũng như 
các hoạt động hàng ngày, để nhận được ý kiến phản hồi từ những người đồng tuổi, để tạo 
nên cộng đồng ảo, và tham gia vào mạng xã hội; truyền dẫn thông điệp; gửi, nhận và 
chuyển tiếp các thông điệp điện tử; phòng tán gẫu trực tuyến tạo dựng thông qua các tin 
nhắn điện tử và văn bản; cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền dẫn thông điệp giữa 
những người sử dụng máy tính; truyền dẫn dữ liệu điện tử; dịch vụ kết nối trực tuyến giữa 
người sử dụng mạng xã hội với các doanh nghiệp. 

 

Nhóm 41: Cung cấp nhật ký trực tuyến, cụ thể là các trang nhật ký cá nhân có nội dung 
được xác định bởi người dùng trong lĩnh vực mạng xã hội; cung cấp phần mềm dịch vụ 
(SAAS), cụ thể là cho thuê phần mềm để sử dụng bởi những người khác dùng cho liên lạc 
giữa cá nhân và các tổ chức, sử dụng mạng có dây và không dây, thông qua máy tính và 
các thiết bị di động; cung cấp mạng lưới thông tin tức thời; cung cấp nền tảng cho truyền 
thông di động; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp một nền tảng có tính năng công nghệ 
cho phép người sử dụng internet gửi bài, tải lên, xem và chia sẻ dữ liệu, thông tin và các 
nội dung đa phương tiện; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo nên một cộng đồng trực tuyến để 
những người sử dụng đã đăng ký có thể tham gia tranh luận, nhận ý kiến phản hồi từ 
những người ngang hàng, thiết lập cộng đồng ảo, và tham gia vào dịch vụ mạng xã hội; 
cho thuê một trang mạng tương tác và phần mềm trực tuyến không thể tải về để truyền tải 
kịp thời các dữ liệu, tin nhắn, vị trí, hình ảnh, liên kết, văn bản và các dữ liệu khác. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; cung cấp một địa chỉ trang mạng trên mạng 
internet cho mục đích kết nối mạng xã hội; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và 
cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến về lĩnh vực mạng xã hội.  

 
 

(210) 4-2014-10132 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.1; 25.7.25; 5.5.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, tím, 

đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam   (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục. 
 

Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2014-10133 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; A19.11.25; A19.11.11; 19.11.4 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC 

(MNI)  (US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10134 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đặng Thị Thu Vân  (VN) 

E 32.3 căn hộ Phú Hoàng Anh, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2014-10135 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.15.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại xuất

nhập khẩu Bình Hằng  (VN) 

Khu phố mới Thọ Môn, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe điện.  
 

 
(210) 4-2014-10136 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 4.3.3; 1.5.1 
(591) Cam, vàng, đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển quốc tế Văn Long  (VN) 

Số 15 Trung tâm giao thương Quốc tế, thị 
trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện. 
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(210) 4-2014-10137 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Hoàng Mạnh Dũng   (VN) 

Số 542 phố Mới, phường Đình Bảng, thị 
xã từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe điện.  
 

 
(210) 4-2014-10138 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 7.3.11; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Gia Khang  (VN) 

108 Nguyễn Tất Thành, phường Phù 
Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất gia đình bao gồm bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  
 
 

(210) 4-2014-10139 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tây Nam Xanh  (VN) 

Số 222, đường Nguyễn Trung Trực, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2014-10140 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) EQUES HOLDING GROUP S.A.  (VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2014-10141 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) EQUES HOLDING GROUP S.A.  (VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-10142 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) EQUES HOLDING GROUP S.A.  (VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2014-10143 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.3.1 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thẩm mỹ Kim 

Cương A&B  (VN) 

Tầng 9, 1B Yết Kiêu, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn dụng cụ y tế, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị y tế, 
thực phẩm chức năng (dùng làm thực phẩm và dùng cho mục đích y tế); bán lẻ dụng cụ y 
tế, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị y tế, thực phẩm chức năng (dùng làm 
thực phẩm và dùng cho mục đích y tế); dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin 
thương mại; dịch vụ tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ vận tải hàng 
hóa; dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ các chuyến du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
phẫu thuật chỉnh hình; dịch vụ thẩm mỹ tóc; dịch vụ cho thuê thiết bị y tế. 
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(210) 4-2014-10144 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ hàng không sân bay 

Tân Sơn Nhất (SASCO)  (VN) 

Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

 
(210) 4-2014-10145 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 18.1.5; 2.1.15; 2.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đen. 
(731) Trần Duy Hưng  (VN) 

A18 C/X An Nhơn, Lê Đức Thọ, phường 
6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

 
(210) 4-2014-10147 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Du lịch tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu  (VN) 

Số 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-10149 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lưu Văn 

Của  (VN) 

169 Gia Phú, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vịt quay, heo quay. 
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(210) 4-2014-10150 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A6.19.16; A6.19.11; 1.15.9; A5.5.22; 
A9.3.9 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá cây, xanh 
da trời, vàng, hồng, tím, đen, nâu. 

(731) Nguyễn Duy Hậu  (VN) 

Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén bát, dầu gội đầu, nước xả vải, nước lau kính, nước tẩy 
rửa gia dụng.  

 
 

(210) 4-2014-10151 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương  (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn 
uống giải khát.  

 
 

(210) 4-2014-10152 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn 
uống giải khát.  

 
 

(210) 4-2014-10153 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn 
uống giải khát.  
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(210) 4-2014-10154 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), cửa hàng ăn 
uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-10155 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, đồ uống có 
cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi, tiêu 
khiển cho mọi người, thu hút sự chú ý.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng ăn 
uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-10156 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 18.5.10; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, đồ uống có 
cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi, tiêu 
khiển cho mọi người, thu hút sự chú ý.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng ăn 
uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-10157 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 18.5.10; A1.1.10 
(731) Công ty cổ phần Sao Thái 

Dương   (VN) 

Số 92 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, đồ uống có 
cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi tiêu khiển 
cho mọi người, thu hút sự chú ý.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống công cộng (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng ăn 
uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2014-10158 (220) 09.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa được 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm 
dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  
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(210) 4-2014-10163 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Bùi Tiến Hải  (VN) 

Số 6, ngõ 228 đường Cầu Giấy, tổ 21, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh (dùng cho nhà tắm), dụng cụ và thiết bị vệ sinh: vòi phun nước, 
vòi hoa sen, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh.  

 

Nhóm 20: Gương (kính tráng bạc). 
 
 

(210) 4-2014-10164 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Minh 

Thịnh   (VN) 

Khu công nghiệp Đông Cơ, xã Đông Cơ, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2014-10165 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.6; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, hồng. 
(731) Nguyễn Hồng Hải   (VN) 

Số 33 đường Phùng Chí Kiên, khu đô thị 
Hòa Vượng, xã Lộc Hòa, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn, uống (của hàng bán phở, phục vụ nhu cầu ăn phở).  
 
 

(210) 4-2014-10166 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nguyễn Hồng Hải    (VN) 

Số 1 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị Hòa 
Vượng, xã Lộc Hoà, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng, sơn công nghiệp (không bao gồm sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2014-10167 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại Phúc An 

AMC   (VN) 

Số 9/51/1 Bùi Xương Trạch, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước và thiết bị xử lý nước.  
 

 
(210) 4-2014-10168 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sứ Thiên 

Hoàng Dũng   (VN) 

Thôn Đức Cơ, xã Đông Cơ, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán sứ vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2014-10169 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đỏ cờ. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

công nghiệp LETUV Việt Nam  

(VN) 

Số nhà 4C, ngõ 91, đường Hoàng Mai, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành điện, cụ thể là: thiết bị và dụng cụ thí 
nghiệm đo lường điện, máy phát điện, dây cáp điện, thiết bị điều khiển ngành điện, máy 
dự trữ năng lượng, tụ điện, điện trở, tủ bảng điện. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà máy điện; dịch vụ sửa chữa thiết bị điện, thiết bị đo 
lường điện; dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị điện. 

 
 

(210) 4-2014-10170 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10171 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10172 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10173 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10174 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  
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(210) 4-2014-10175 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10176 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10177 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10180 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.1.24; A1.1.10 
(731) Cơ sở sản xuất bánh Gia Long  

(VN) 

Số 78 đường Hoàng Quốc Việt, tổ dân 
phố số 1, phường Bắc Sơn, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm cụ thể là máy sản xuất bánh, kẹo. 
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(210) 4-2014-10181 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1 
(591) Đen, ghi nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chuyển giao 

kỹ thuật Thành Ngân  (VN) 

3/4 đường Thanh Lãm, phường Phú Lãm, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sáng bóng [chất làm bóng]; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm bảo 
quản đồ da thuộc [chất làm bóng]; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí; 
chất lỏng làm sạch kính chắn gió. 

 
 

(210) 4-2014-10182 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

công nghiệp Cát Vạn Lợi  (VN) 

504 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; phụ kiện ống thép (vật liệu xây dựng). 
 

 
(210) 4-2014-10183 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam  (VN) 

Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

 
(210) 4-2014-10184 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 

Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 
 

 
(210) 4-2014-10185 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Profarm Việt 

Nam   (VN) 

Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2014-10187 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN)

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vi lượng. 

 

 
(210) 4-2014-10188 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đào tạo EDUTOP64  

(VN) 

Số 37, ngách 208/12, đường Nguyễn Văn 
Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa 

đào tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; dịch vụ hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; dịch vụ hệ thống hội thảo trực 
tuyến. 
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(210) 4-2014-10189 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh da trời, vàng, 

xám. 
(731) Nhà hàng Trâu Giật  (VN)

368 Dương Đình Nghệ, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (các món ăn về thịt trâu và các món ăn khác).  

 

 
(210) 4-2014-10190 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.2 
(591) Xanh tím, trắng, đỏ, vàng, xanh nước 

biển. 
(731) Công ty cổ phần INPOCO Việt 

Nam  (VN) 

Số 25, đường Ngọc Hồi, tổ 8, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2014-10191 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.3.23 
(731) HARDY WIRYA  (ID) 

Jl. Taman Kebun Jeruk Blok P 1/ 43 RT 
04/12, Srengseng, Kembangan, Jakarta, 
INDONESIA 

(740) Công ty TNHH VINTELL Sáng chế và 
thương hiệu (VINTELL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và dép lê. 

 

 
(210) 4-2014-10192 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Phạm S  (VN)

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
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(210) 4-2014-10193 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-10194 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-10195 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(731) Phạm S  (VN) 

35 Trần Hưng Đạo, phường 10, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-10196 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) A5.1.5; A5.1.16

(591) Bạch kim, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư CTP 

Đại Dương  (VN) 

Lầu 4, 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 

cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê phòng ở. 

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2014-10197 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.17.17; A1.1.10; 26.1.1; A1.11.8 
(591) Xanh, vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần giải trí VGG  

(VN) 

Tầng 4 tòa nhà CFM, 23 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Công việc thanh toán (tài chính); dịch vụ ngân hàng; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; dịch vụ quản lý các tài khoản; dịch vụ tín dụng; dịch vụ quản lý tài chính. 

 

 
(210) 4-2014-10198 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 26.13.25; 26.3.23; 4.5.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần giải trí VGG  

(VN) 

Tầng 4 tòa nhà CFM, 23 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; phần mÒn trò chơi điện tử (ghi 
sẵn); chương trình máy vi tính (ghi sẵn); chương trình hoạt động của hệ thống máy tính. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm và tài liệu học tập; tạp chí (ấn phẩm, sản phẩm in); cac-ta-lo, 
cuốn sách nhỏ; vé số in sẵn (không phải là đồ chơi); sổ ghi chép. 

 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, phần mềm máy vi tính đóng gói, thiết bị ngoại vi, linh 
kiện điện tử viễn thông và điều khiển; phổ biến các thông báo quảng cáo; mua bán các thẻ 
điện thoại, thẻ internet, thẻ giờ trò chơi trực tuyến, ấn phẩm về trò chơi (sách báo, tạp chí, 
tranh ảnh về trò chơi); nghiên cứu thị trường; phân phát mẫu hàng với mục đích quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); dịch vụ 
nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác); thư điện tử và dịch vụ 
truyền thư tín và hình ảnh bằng máy tính; cung cấp dịch vụ khai thác nội dung số trên 
internet; dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; dịch vụ máy tính trực 
tuyến để mọi người có thể tìm các người chơi game khác và các trò chơi game khác trên 
mạng truyền thộng; cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi game 
điện tử; cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp các tạp 
chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện 
hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ mua sắm, đấu giá, 
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phim ảnh, nhạc kịch khoa học và tài chỉnh; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo) và các 
chương trình biểu diễn giải trí truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-10199 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 25.3.1; 18.3.23; A25.3.11 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giải trí VGG  

(VN) 

Tầng 4 tòa nhà CFM, 23 Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy tram); dịch vụ 
nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác); thư điện tử và dịch vụ 
truyền thư tín và hình ảnh bằng máy tính; cung cấp dịch vụ khai thác nội dung số trên 
internet; dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; dịch vụ máy tính trực 
tuyến để mọi người có thể tìm các người chơi game khác và các trò chơi game khác trên 
mạng truyền thông; cung cấp thông tin liên quan đến trò chơi máy tính và trò chơi game 
điện tử; cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông trên mạng máy tính; cung cấp các tạp 
chí trực tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện 
hiện tại, thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ mua sắm, đấu giá, 
phim ảnh, nhạc kịch khoa học và tài chính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo) và các 
chương trình biểu diễn giải trí truyền hình. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn địa điểm và các 
nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương tiện tra cứu 
cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về các 
thông tin được người sử dụng xác định bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết web 
trực tuyến với website khác; dịch vụ bản đồ cụ thể là cung cấp một website và liên kết 
website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 

 
(210) 4-2014-10200 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vân Đại Long   (VN) 

Số 14, đường Bàu Trảng 6, phường 
Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại; sơn bóng; sơn PU.  
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(210) 4-2014-10201 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. 
(731) Cơ sở chế biến thực phẩm 

Hùng Nga  (VN) 

Tổ 37, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 29: Giò, chả (làm từ thịt lợn, thịt bò), thịt, cá (đã chế biến bảo quản đóng hộp); thịt 

gia cầm; ruốc (làm từ thịt, cá), nem (làm từ bì lợn). 
 

 
(210) 4-2014-10202 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.18; 3.11.7; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Lương Thị Vân 

Anh   (VN) 

Tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

(210) 4-2014-10203 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 1.7.6; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Dũng Minh  (VN) 

Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo; mua bán thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2014-10205 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Xuân 

Trang  (VN) 

414 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích 
y tế; Chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chất khử mùi dùng cho 
người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các chế phẩm chăm sóc cá nhân và chế phẩm dùng 
để tắm rửa bao gồm: dầu gội chăm sóc tóc, dầu xả tóc, các sản phẩm chăm sóc tóc bao 
gồm: kem bôi tóc, chất gel bôi tóc, chất xịt lên tóc, keo bọt cho tóc, gel tạo kiểu tóc, nước 
tonic dưỡng tóc, chế phẩm dùng để tránh rùng tóc, chế phẩm giúp mọc tóc, sản phẩm tạo 
sự khoẻ mạnh cho tóc, chất giữ độ ẩm cho tóc, nước thơm xức tóc, chế phẩm làm đầu 
(dùng khi cắt hay tạo kiểu tóc), nước thơm tạo hình cho tóc, chế phẩm tẩy màu tóc, chế 
phẩm nhuộm tạo màu cho tóc, chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, chế phẩm 
giữ dáng tóc, sáp bôi tóc, chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc, chế phẩm dạng lỏng để 
tạo kiêu cho tóc, chế phẩm xịt dưỡng tóc, sáp dùng trong mỹ phẩm, sáp thơm bôi tóc, 
nước xức tóc, nước thơm dưỡng tóc, kem dùng cho tóc, dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc, mỹ 
phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm bao gồm kem thoa da, sữa rửa làm sạch da, nước tonic 
dùng cho mục đích mỹ phẩm, huyết thanh (mỹ phẩm), nước thơm (mỹ phẩm), chất gel 
thoa da (mỹ phẩm), gel thoa mắt (mỹ phẩm), sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da khi đi 
nắng, mặt nạ (làm đẹp), xà phòng chống mụn và gel chống mụn (mỹ phẩm), gel chống 
nhăn da (mỹ phẩm), kem và phấn thoa để nhấn mạnh từng vùng nhất định trên khuôn mặt, 
son môi, bút kẻ mắt và môi, xà phòng làm đẹp, phấn phủ mắt, chế phẩm chăm sóc móng 
bao gồm nước bóng và sơn móng, chế phẩm chăm sóc cơ thể và tay bao gồm kem tắm, 
chế phẩm để tắm rửa dưới dạng gel, xà phòng dùng cho cơ thể, xà phòng, chất khử mùi 
toàn thân, nước thơm xức toàn thân, chất xịt toàn thân (dùng khi tắm rửa), chất giữ độ ẩm 
toàn thân (mỹ phẩm), phấn bột mịn để trang điểm, nước hoa, nước hoa cologne, tinh đầu, 
tinh dầu và tinh dầu ôliu, nước thơm thoa sau khi cạo râu sữa quả hạch dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm 
dùng cho mục đích làm thon thả cơ thể, mỹ phẩm, kem làm mỹ phẩm, kem làm trắng da, 
xà phòng khử mùi, chất khử mùi dùng cho cá nhân, chất nhuộm làm mỹ phẩm, mỹ phẩm 
trang điểm lông mày, chì kẻ lông mày, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chất nhuộm 
tóc, chất xịt tóc, chế phẩm tạo sóng cho tóc, nước thơm đùng cho mục đích mỹ phẩm, chế 
phẩm trang điểm, phấn trang điểm, chế phẩm chăm sóc móng, nước bóng bôi móng, sơn 
móng tay hay móng chân, móng tay hay móng chân giả, dầu dùng cho mục đích làm 
sạch, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, hỗn hợp thơm (chất có hương thơm), 
dầu gội đầu, chế phẩm làm mềm (hồ phẳng), xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-10207 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.15.15; 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Bách Nguyên 

Nguyên  (VN) 

E10/281B quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá cơm; hạt đã chế biến; lạc đã chế biến; hạt đậu nành, 
đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà Lan được bảo quản.  
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(210) 4-2014-10208 (220) 12.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 4.3.3; 1.5.1; 25.1.6; 25.1.9 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

LUCKY  (VN) 

175/3 đường số 2, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-10209 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 26.15.1; 1.15.23 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH hệ thống giáo 

dục quốc tế BRITISH  (VN) 

Số 1355-1357-1359-1361 Huỳnh Tấn 
Phát, phường Phú Thuận, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2014-10211 (220) 12.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.3.1 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây, hồng, cam nhạt. 
(731) Công ty TNHH Tam Thành Phát 

JSP  (VN) 

33/6B đường Tuyến 5, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2014-10212 (220) 12.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.21; A5.5.20 

(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Võ Đức Duy  (VN) 

Lẩu 12, tòa nhà Petro Vietnam Tower, 1 
Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2014-10213 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 

khỏe Pháp  (VN) 

20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10214 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 

khỏe Pháp  (VN) 

20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10215 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty chăm sóc sức khỏe 

Pháp    (VN) 

20 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10217 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) Lê Võ Tuấn Minh  (VN) 

Số 282 phố Bà Triệu, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, kính mắt 
dùng chống bụi, kính râm, gọng kính, mắt kính, hộp đựng kính, dây đeo kính, đồ trang 
sức, đồ kim hoàn, đá qúy, đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay 
bằng da, vali, ví đựng tiền, ô, quần, áo, quần áo bơi, thắt lưng (trang phục), tất đi chân, 
giày, dép, các loại khóa kéo, khuy bấm, chốt thắt lưng, ấn phẩm, bút viết, cái chặn giấy, 
khăn giấy.  
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(210) 4-2014-10218 (220) 23.05.2012 

(641) 4-2012-10597 (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 26.4.4; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh lá cây, xanh 

lam, đỏ, hồng 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

công nghiệp Cát Vạn Lợi  (VN) 

504 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép (vật liệu xây dựng).  
 

 
(210) 4-2014-10219 (220) 23.05.2012 

(641) 4-2012-10598 (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.5 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

công nghiệp Cát Vạn Lợi   (VN) 

504 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép (vật liệu xây dựng). 
 

 
(210) 4-2014-10220 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.13.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Investment TH  (VN) 

Lầu 7, toà nhà Central Garden, số 238 
Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp: dầu nhớt.  
 

 
(210) 4-2014-10221 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giải pháp công nghệ Đại Nam 

Long  (VN) 

123/12/9 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán camera quan sát, DVR (đầu ghi hình camera), cáp điện và dây điện, 
cáp tín hiệu (cáp điện dùng cho viễn thông), thiết bị điện dân dụng: thiết bị chiếu sáng, 
sưởi nóng, làm lạnh, nấu nướng.  

 
 

(210) 4-2014-10222 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10223 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris -  France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-10224 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
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(210) 4-2014-10225 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10226 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10227 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Da cam, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10228 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.13.25 

(591) Da cam, xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 

trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 

tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 

vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 

bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 

mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 

sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 

uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 

nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 

giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-10229 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 2.9.4; A5.5.20; 25.5.25; 26.13.1 

(591) Xanh sẫm, xanh nước biển, xanh nhạt, 

xanh dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10230 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.2; 2.9.25; 26.13.1; 
1.15.11; A5.5.20 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10231 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.1.8; 2.7.1; 1.3.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nhạt, nâu nhạt, 

xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10232 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.1; 2.9.25; 2.9.1; 26.4.7; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương, xanh 

nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10233 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A2.5.22; 2.5.1; 1.15.11; 1.15.1 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, xanh da 

trời, xanh dương, hồng, xanh nhạt, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 

Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10234 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần D.H.S   (VN)

Phòng C402, chung cư Nhạc viện, số 22, 
ngõ 125, đường Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật 
nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và 
giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2014-10235 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10236 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10237 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10238 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10239 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh  (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10240 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) IMAGINARIUS PTE LTD  (SG)
158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2014-10241 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) IMAGINARIUS PTE LTD  (SG)
158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2014-10242 (220) 12.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.1.16; A5.1.6; A5.11.5 

(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Trần Văn Tư  (VN) 

Xóm 2, xã Khánh Vân, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm khô. 
 

Nhóm 31: Nấm tươi. 
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu hàng nông lâm sản. 
 
 

(210) 4-2014-10243 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mạnh Cầm   (VN)

Số 32 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; phụ kiện xe đạp như: yên xe, phuộc xe, lốp xe. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, phụ kiện xe đạp. 
 
 

(210) 4-2014-10244 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.23; 26.4.3 
(591) Xanh lam, xanh dương, vàng đậm, trắng.
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

ALANTA  (VN) 

Số 5 ngõ 193 đường Tây Thành, phường 
Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: dược phẩm, dụng cụ và thiết bị y tế, thực 
phẩm, đồ uống, dụng cụ thể thao. 

 
 

(210) 4-2014-10245 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) AVRENTIM SP. Z O.O.   (PL) 
St. Grãjecka 194/362, 02-390 Warszawa, 
Poland  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10246 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược 

Danapha  (VN) 

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-10247 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH thép Hoàng An  

(VN) 

254A Lê Quang Định, phường 14, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, kim loại màu, quặng kim loại, than đá, vật liệu xây dựng, 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp, dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình; dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị y tế. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa; bốc xếp hàng hóa; vận chuyển hành khách bằng đường bộ; 
vận chuyển hàng hóa ven biển và viễn dương; môi giới hàng hải; đại lý vận tải hàng hóa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-10248 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.2.1; 26.2.7 
(591) Xanh tím than, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Denkimi Việt 

Nam   (VN) 

396 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2014-10249 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây.
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ thương mại Tiên Phong  

(VN) 

NR Tổng giám đốc, thôn Quảng Bố, xã 
Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 
Ninh  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và phụ tùng nối; ống dẫn nước không bằng kim loại 
[ống cứng]; tấm lát mỏng, không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-10250 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5
(591) Vàng nâu, trắng, đen, đỏ. 
(731) DIAMOND TOBACCO COMPANY 

LTD.   (KH) 
Lot 192, street 130, Toul Tum Poung II 
Ward, Chomkamon District, PhnomPenh 
City, Kingdom of Cambodia 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  
 
 

(210) 4-2014-10251 (220) 12.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) A26.11.7; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây nhạt, vàng, ghi, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Kim Khí Tân 

Quang   (VN) 

Số 1517 đường Bá Liễu, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; băng tải; máy đào xúc; máy xén; bộ truyền động cho máy 

móc; máy gia công gỗ. 
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Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí theo đơn đặt hàng của người khác: gia công thùng; gia 
công bể chứa; gia công dụng cụ chứa bằng kim loại; tráng phủ kim loại; gia công kết cấu 
thép cho xây dựng và khuôn mẫu. 

 

 
(210) 4-2014-10252 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) S-OIL CORPORATION   (KR) 

Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu; chất chống đông; 
chất lỏng/dịch hãm dùng cho phanh/bộ hãm thủy lực; chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ 
lực; chất lỏng dẫn động; chất lỏng trợ lực tay lái; metyl benzen; dung môi dùng cho 
sơn/sơn dầu/vecni; dung môi gôm; lưu huỳnh; toluol.  

 

Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng; khí đốt; khí prôban; xăng; dầu gazoin; dầu nhẹ; dầu mỏ; 
dầu đốt; dầu hỏa; dầu điezel; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế; nhiên liệu từ dầu thô; nhiên 
liệu dùng cho động cơ; dầu nặng; xylen; nhiên liệu dùng cho máy bay; gasolin dùng cho 
mục đích công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn (chất bôi trơn công nghiệp); dầu 
để bôi trơn; dầu để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô; dầu nền; benzen.  

 

Nhóm 19: Nhựa đường; vật liệu lát bằng nhựa đường; nhựa rải đường; nhựa dầu mỏ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ khuyến mại [cho người khác; dịch vụ 
mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; marketing; giới 
thiệu sản phẩm; dịch vụ tư vấn và môi giới kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ nhiên liệu 
lỏng.  

 

 
(210) 4-2014-10253 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) S-OIL CORPORATION    (KR) 
Baekbeom-ro 192 (Gongduk-dong), 
Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA   

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; chất phụ gia hóa học dùng cho dầu; chất chống đông; 
chất lỏng/dịch hãm dùng cho phanh/bộ hãm thủy lực; chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ 
lực; chất lỏng dẫn động; chất lỏng trợ lực tay lái; metyl benzen; dung môi dùng cho 
sơn/sơn dầu/vecni; dung môi gôm; lưu huỳnh; toluol.   

 

Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng; dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn (chất bôi trơn công 
nghiệp); dầu để bôi trơn; dầu để bôi trơn dùng cho động cơ ô tô; dầu nền; dầu nhiên liệu.  
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(210) 4-2014-10254 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A5.3.15; 25.5.25; 1.15.21 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 

1800 Vevey, Switzerland  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 30: Xốt [gia vị]; đồ gia vị; hỗn hợp gia vị; gia vị; xốt đậu nành; muối nấu ăn; mù 
tạc; giấm.  

 

 
(210) 4-2014-10255 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - du lịch ánh 

Nguyệt   (VN) 

Số 207, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 3, 
phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du lịch]; đặt 
chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ karaoke.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 44: Xoa bóp (dịch vụ mát-xa).  
 

 
(210) 4-2014-10256 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; A17.1.2 
(731) Nguyễn Đạt Anh  (VN) 

11 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thư viện; xuất bản sách; báo điện tử trực tuyến; giáo dục và đào tạo; 
trường dạy nghề; tổ chức hội thảo, hội nghị.  
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(210) 4-2014-10259 (220) 12.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.13.25; 26.3.23; A26.4.24; A26.4.6 

(731) Hộ kinh doanh Minh Anh  (VN)

30/20A Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phồ Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 
 

 
(210) 4-2014-10260 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.6 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Sao Mới   (VN) 

68 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2014-10263 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) MARSHALL ARTIST LTD.   (HK) 
36/F, Tower Two, Times Square, 1 
Matheson St, Causeway Bay, Hong Kong 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; dây đeo vai bằng da thuộc; vali; ví 
đựng tiền, ví bỏ túi; túi xách tay. 

 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần bơi; quần áo da; áo choàng ngoài; đồ đi chân (giày, 
dép); găng tay (trang phục); đồ đội đầu (mũ); áo vét; áo nịt len; áo chui đầu (áo sợi chui 
đầu); quần áo đan; ca vát; quần lót, quần đùi; khăn gập cài túi áo ngực, khăn vuông dùng 
cài túi áo complê; áo sơ mi; khăn quàng cổ; áo len dài tay; áo thun ngắn tay, áo phông 
ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay ; quần dài; quần áo lót mặc bên trong; áo gilê, áo lót, áo 
chẽn không tay; áo mưa.  

 

 
(210) 4-2014-10264 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.1.16; A5.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương nhạt, cam
(731) Trang trại Nguyễn Thị Kim 

Mai   (VN) 

ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, 
tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Cây giống; con giống (động vật sống); hạt giống thực vật; rau tươi.  
 

 
(210) 4-2014-10265 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Trắng, tím, đen, đỏ, xanh dương, xanh 

dương đậm, xanh dương nhạt, da cam, vàng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm Việt Toàn   (VN) 

1949/10/1 quốc lộ 1A, khu phố 2, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, mì dùng cho trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-10266 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) LI HSING SHOES CO., LTD  (TW) 
No. 226, Yenho St., Yung Kang Dist., 
Tainan City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; giày cao cổ.  
 
 

(210) 4-2014-10267 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.2; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và thương mại Kiên 

Anh   (VN) 

Số 744 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành,
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ điện, điện tử, bao gồm: máy điện thoại, máy nhắn tin, máy 
bộ đàm, máy chụp ảnh, máy in dùng với máy tính, máy đếm tiền.  

 

Nhóm 14: Đồ mỹ nghệ làm bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy điện thoại, máy nhắn tin, máy bộ đàm, máy 
chụp ảnh, máy in, máy đếm tiền, máy ghi âm, máy nghe nhạc, máy scan, máy fax, máy 
photocopy, máy tính và phụ kiện máy tính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tại khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2014-10268 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 
LTD  (TW) 
No.3, Lane 25, Taizi 4th Street, Rende 
Dist., Tainan City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Khăn/tã vệ sinh; băng vệ sinh dạng thỏi.  
 
 

(210) 4-2014-10269 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, vàng. 
(731) Dương Thị Mai Ly   (VN) 

30 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; mũ đội đầu; giầy dép các loại.  
 

 
(210) 4-2014-10270 (220) 12.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.2; 8.7.5; 11.3.5; 19.9.1; 11.3.18 

(591) Đen, trắng, đỏ, ghi, xanh lá cây, vàng, 
nâu, cam. 

(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 
23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền.  
 
 

(210) 4-2014-10271 (220) 12.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 8.7.5; 26.1.1; 11.3.5; 19.9.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây, cam
(731) CERIOTI HOLDING S.A.    (LU) 

23, Rue Aldringen L-1118 Luxembourg  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa cua ăn liền. 
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(210) 4-2014-10272 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đinh Công Trường  (VN) 

P3036-CT8B, khu đô thị Đại Thanh, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và linh kiện ngành nước bao gồm: máy bơm nước, van thoát nước, van xả 
nước, động cơ hơi nước; máy lọc; thiết bị tạo nước có ga.  

 

Nhóm 11: Bếp bao gồm bếp ga, bếp tù, bếp hồng ngoại, bếp điện; thiết bị bếp bao gồm 
máy hút mùi, lò nướng, lò vi sóng; thiết bị và máy móc để lọc nước; máy lọc nước; hệ 
thống (dây chuyền) làm sạch nước. 

 
 

(210) 4-2014-10278 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế GMP  

(VN) 

270 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bản lề sàn, tay đẩy thủy lực, phụ kiện kính. 
 
 

(210) 4-2014-10279 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế GMP  

(VN) 

270 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khóa cửa, bản lề sàn, tay đẩy thủy lực, phụ kiện kính. 
 
 

(210) 4-2014-10280 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Da cam, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu gia dụng 

Bamboo  (VN) 

Số 254 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: cây lau nhà, dụng cụ vắt cho cây lau sàn, thiết bị lau 
chùi không dùng điện, xe đạp, quần áo, giầy, dép. 
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(210) 4-2014-10281 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1; 2.9.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ viện 

bác sỹ Hà Thanh  (VN) 

P102, nhà V3-2 số 635C Kim Mã, 
phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ.  
 
 

(210) 4-2014-10282 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 1.15.21 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục và phát triển công nghệ 

quốc tế Langmaster  (VN) 

Số 27 phố Doãn Kế Thiện, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và đào tạo: giảng dạy tiếng anh. 
 
 

(210) 4-2014-10283 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và xây dựng Nam Hải  

(VN) 

Thôn Cao Mật Hạ, xã Thanh Cao, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Then chốt cửa bằng kim loại; then ổ khoá; bản lề hộp bằng kim loại, khoá chốt 
hộp bằng kim loại, chốt hộp bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 
kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2014-10284 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, hồng, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thu Hà  (VN) 

5 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cơm chay; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-10288 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 3.7.17 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khang Đỉnh Kim  (VN) 

31A Nguyên Hồng, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2014-10289 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Phương 

Khang  (VN) 

34 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe trẻ em như: xe đẩy, xe nôi, xe tập đi, xe ăn bột. 
 
 

(210) 4-2014-10290 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ cờ. 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty giống cây trồng Thái Bình  

(VN) 

Số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng
Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 

 
(210) 4-2014-10291 (220) 12.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Đỏ cờ. 
(731) Công ty cổ phần Tổng công 

ty giống cây trồng Thái Bình  

(VN) 

Số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng
Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 

(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 
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(210) 4-2014-10292 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH EMOTOVN  (VN)

Tập thể xưởng cơ khí - Xí nghiệp cơ giới 
Tổng Cục Vận Tải, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy điện và phụ tùng xe máy điện; xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2014-10293 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 15.7.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám. 
(731) Công ty cổ phần liên doanh 

ViÖt-Th¸i  (VN) 

Lô C5-1, C5-2, khu CN Hòa Xá, xã Lộc 
Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy điện và phụ tùng xe máy điện; xe đạp điện và phụ tùng xe đạp điện. 
 
 

(210) 4-2014-10294 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.1.24; 26.4.7; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Đông Phương 

Phát  (VN) 

Khu A, khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường
Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 

(511)   Nhóm 06: Thép cốt bê tông, thép cán các loại. 
 
 

(210) 4-2014-10296 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.16; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, cam, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ dược phẩm Đại Nam  

(VN) 

C1A10 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2014-10297 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ dược phẩm Đại Nam   (VN) 

C1A10 Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-10298 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; A6.19.11; A6.19.16; A3.4.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Nguyên Bình  (VN) 

Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-10299 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 

Nguyên Bình  (VN) 

Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu. 
 

 
(210) 4-2014-10304 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thái Phượng Huy  (VN) 

Số 78/6, đường Phan Đăng Lưu, tổ 35, 
khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế. 
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(210) 4-2014-10305 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.5; A26.11.12; A25.7.7; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần sản phẩm 

sạch Bionano Thành Công  

(VN) 

Số nhà 855, đường Bạch Đằng, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Than cứng; than viên (chất đốt, nhiên liệu); than bánh; chất đốt; than củi; than đá.  
 

 
(210) 4-2014-10306 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh trà - cà phê 

Thi  (VN) 

19 đường Bàu Cát 1, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà. 
 

 
(210) 4-2014-10307 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.5.1; 1.15.23 
(591) Đen, xanh dương, trắng, cam, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

truyền thông và dịch vụ lữ 

hành Mạng Lưới Việt  (VN) 

649/6 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du 
lịch]. 

 

 
(210) 4-2014-10308 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; A8.1.10; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  
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(210) 4-2014-10309 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2; A11.3.3; 26.1.4; 5.7.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, nâu nhạt, nâu đậm 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2014-10310 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; 5.7.16; 8.1.19; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, đỏ đậm, nâu, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10311 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; 5.7.8; 5.5.19; 5.7.24; 26.1.1

(591) Đỏ, trắng, xanh tím, đỏ hồng, nâu đen, 
xanh lá, xanh đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam    (VN) 

Số 8 ngõ 9 Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh dạng que, sữa chua đông lạnh (dạng kem); bánh kẹo có nhân 
kem, đá thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10312 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.8; 1.15.11; A20.1.3; A2.5.24 
(591) Trắng, vàng, nâu, xanh biển, xanh lá 

nhạt, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm   (VN)

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

 
(210) 4-2014-10313 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.5.8; A2.5.24; 7.1.24; 1.15.11; 3.7.21; 
5.3.20; A6.19.16 

(591) trắng, vàng, hồng, xanh lá, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-10314 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.6; 2.5.8; A2.5.24; A5.5.22; 1.15.11 
(591) Trắng, vàng, xanh biển, xanh lá, đỏ, 

hồng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-10315 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A2.5.24; 2.5.8; 7.11.10; A6.3.5; 3.7.16 
(591) trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, xanh 

da trời, ghi sáng, nâu đỏ, nâu vàng, xanh 
cổ vịt, vàng. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
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(210) 4-2014-10316 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.11; 2.5.8; A2.5.24; 5.5.4 
(591) Trắng, xanh da trời, vàng, vàng nâu, 

hồng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Nhất Lâm  

(VN) 

Lô H18, H19 tổ 54 B, ngõ 130 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa. 
 

 
(210) 4-2014-10317 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A17.3.2; 26.1.1 

(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, trắng, 
đen. 

(731) Văn phòng luật sư Đức Tín  (VN)

Số 31 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: các dịch vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân, tập 
thể, tổ chức và doanh nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-10318 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phân phối thực 

phẩm Trường Phát  (VN) 

43/9 Bùi Quang Là, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì ăn liền; bánh kẹo; bột dinh dưỡng (không dùng cho y tế); chè 
(trà); cà phê.  

 

 
(210) 4-2014-10319 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và xuất nhập 

khẩu Nam á  (VN) 

118a, phố Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt và các sản phẩm từ thịt; mua bán thủy hải sản, rau quả.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-10320 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH điện tử Thịnh 

Hoà Việt Nam  (VN) 

Số 24 Tạ Hiền, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện; bóng đèn điện nháy; bóng đèn chiếu sáng; đèn điện dung cho 

cây thông noel.  
 

 
(210) 4-2014-10321 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.11.2; 26.1.2; 5.5.16; A5.5.21 
(731) Hộ kinh doanh Nhà thuốc 

Dược thảo  (VN) 

163 đường 204 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ thuốc chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2014-10322 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Cao Thị Xuân Linh  (VN) 

Số 20/62 đường Cô Bắc, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; miếng lót bên trong giày; miếng đệm gót cho giày.  

 

 
(210) 4-2014-10323 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 20.7.1; A17.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Văn phòng Thừa phát lại Hai 

Bà Trưng  (VN) 

Số 3 A11 khu Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: tống đạt văn bản của tòa án; cơ quan thi hành án dân sự; lập vi 
bằng theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân; xác minh điều kiện thi hành án; tổ chức 
thi hành án, quyết định của tòa án.  

 

(210) 4-2014-10325 (220) 13.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Lục, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Sen-Mekong  (VN) 

158A, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An 
Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; vận chuyển hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2014-10326 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đen. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế và công nghệ SiteTech 

Toàn Cầu  (VN) 

Tầng 5 tòa nhà 25T1, đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; giám sát việc xây dựng công 
trình; xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị báo động hoả hoạn. 

 

Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; 
thiết kế công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-10330 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Minh Nhật  (VN) 

281 Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
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(210) 4-2014-10331 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Nguyễn Tuấn Tước  (VN) 

59 tổ dân phố 2, thị trấn ĐạM'ri, huyện 
Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Trái mít tươi; cây giống (cây con) mít.  

 

 
(210) 4-2014-10332 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Nông Ngọc Tuấn  (VN) 

103 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đã sơ chế, chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ tươi.  
 

 
(210) 4-2014-10333 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Minh Đạo   (VN) 

79 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
B'Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 

 

 
(210) 4-2014-10334 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; A17.2.2 
(591) Vàng cam, đen. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng LlGA  (VN) 

Phòng D8, số 96, phố Định Công, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Phào dùng cho xây dựng bằng chất liệu phi kim loại (gỗ, nhựa, thạch cao), chỉ 

chạy tường dùng để trang trí bằng chất liệu phi kim loại (gỗ, nhựa, thạch cao); tấm trần 
thạch cao; tấm trần bằng nhựa; tấm thạch cao; bột trét (bả) tường dùng trong xây dựng.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1006 

(210) 4-2014-10335 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.7.25; A25.7.3; 26.4.9; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển, trắng, xám. 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

xây dựng LIGA  (VN) 

Phòng D8, số 96, phố Định Công, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm: vật liệu xây dựng kim loại 
và phi kim loại, chăn, ga, gối, đệm, đồ gỗ nội thất, mành rèm, thiết bị điện, thiết bị chiếu 
sáng, máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy xây dựng; môi giới thương mại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng; dịch vụ 
cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng công 
cộng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, các đường dây tải điện, trạm biến áp; san lấp mặt 
bằng cho công trình xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ thiết kế 
kiến trúc; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế quy hoạch tổng thể, quy 
hoạch chi tiết các khu (công trình) xây dựng. 

 
 

(210) 4-2014-10336 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BUZZ RACK TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (TW) 
No. 152, Shunfan Rd., Dajia Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khung để hàng gắn trên nóc xe ô tô; giá để hàng gắn trên nóc xe cộ, cụ thể là: 
giá để hàng hóa, giá để ván trượt tuyết, giá để ván trượt có gắn buồm, giá để xe đạp. 

 
 

(210) 4-2014-10337 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Duramoto Việt 

Nam   (VN) 

Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình 
Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy (ắc quy khô, ắc quy nước dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 
và ô tô) cụ thể là: bình ắc quy, hộp ắc quy; pin điện; tấm (lưới) điện cực dùng cho ắc quy; 
bản cực ắc quy (tấm điện cực dùng cho ắc quy); bộ nguồn ắc quy (thiết bị sạc cho ắc 
quy).  
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(210) 4-2014-10338 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A25.7.3; 26.4.9; A26.4.24; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Duramoto Việt 

Nam  (VN) 

Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình 
Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy (ắc quy khô, ắc quy nước dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 
và ô tô) cụ thể là: bình ắc quy, hộp ắc quy; pin điện; tấm (lưới) điện cực dùng cho ắc quy; 
bản cực ắc quy (tấm điện cực dùng cho ắc quy); bộ nguồn ắc quy (thiết bị sạc cho ắc 
quy).  

 

 
(210) 4-2014-10339 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Duramoto Việt 

Nam  (VN) 

Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình 
Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy (ắc quy khô, ắc quy nước dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 
và ô tô) cụ thể là: bình ắc quy, hộp ắc quy; pin điện; tấm (lưới) điện cực dùng cho ắc quy; 
bản cực ắc quy (tấm điện cực dùng cho ắc quy); bộ nguồn ắc quy (thiết bị sạc cho ắc 
quy).  

 

 
(210) 4-2014-10340 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.2; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH Duramoto Việt 

Nam  (VN) 

Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình 
Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy (ắc quy khô, ắc quy nước dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 
và ô tô) cụ thể là: bình ắc quy, hộp ắc quy; pin điện; tấm (lưới) điện cực dùng cho ắc quy; 
bản cực ắc quy (tấm điện cực dùng cho ắc quy); bộ nguồn ắc quy (thiết bị sạc cho ắc 
quy).  
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(210) 4-2014-10341 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.4.24 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH Duramoto Việt 

Nam  (VN) 

Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình 

Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy (ắc quy khô, ắc quy nước dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 

và ô tô) cụ thể là: bình ắc quy, hộp ắc quy; pin điện; tấm (lưới) điện cực dùng cho ắc quy; 

bản cực ắc quy (tấm điện cực dùng cho ắc quy); bộ nguồn ắc quy (thiết bị sạc cho ắc 

quy).  
 

 
(210) 4-2014-10342 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, vàng. 

(731) Công ty TNHH Duramoto Việt 

Nam  (VN) 

Lô D14, D15 khu công nghiệp Đình 

Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy (ắc quy khô, ắc quy nước dùng cho xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện 

và ô tô) cụ thể là: bình ắc quy, hộp ắc quy; pin điện; tấm (lưới) điện cực dùng cho ắc quy; 

bản cực ắc quy (tấm điện cực dùng cho ắc quy); bộ nguồn ắc quy (thiết bị sạc cho ắc 

quy).  
 

 
(210) 4-2014-10344 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A11.7.7; A5.1.12; A5.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, nâu, đỏ, đen, trắng. 

(731) Tổ bó chổi cọng dừa Trương 

Thị Mộng   (VN) 

ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình, huyện 

Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 21: Chổi quét bụi; chổi quét nhà.  
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(210) 4-2014-10345 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại dầu 

khí Phát Vinh  (VN) 

ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí đốt hóa lỏng.  
 

Nhóm 35: Mua bán ga, bếp ga, thiết bị phụ tùng ngành ga, đại lý ga.  
 

 
(210) 4-2014-10346 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-10347 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2014-10348 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 

Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-10349 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Y tế  (VN) 

Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10353 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.13.1; 1.5.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23
(591) Xanh lam sẫm; xanh da trời, vàng, da 

cam. 
(731) Lê Thành Tuân  (VN) 

Số 4, ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy. 
 
 

(210) 4-2014-10354 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Nguyễn Hữu Hoằng  (VN) 

Thôn Đồng Lộng, xã Hoằng Tân, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Cỏ để hút. 
 

 
(210) 4-2014-10355 (220) 13.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 24.9.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Kiều Ngọc   (VN) 

Số 23 đường Đặng Dung, phường Nam 
Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý cụ thể là: vàng, bạc, kim cương.  
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1011 

(210) 4-2014-10356 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 

TAPHA USA   (VN) 

140 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-10357 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A18.5.7 
(591) Xanh, nâu, cam, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục Sao 

Mộc  (VN) 

Số 3, ngách 87, ngõ 73, đường Nguyễn 
Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ.  

 

 
(210) 4-2014-10358 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10359 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10360 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10361 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10362 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10363 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.24; 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh tím than, ghi, 

kem, kem nhạt, đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tuệ Tĩnh   (VN) 

Tổ 1, Giáp Nhất, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung 
dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ 
em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10364 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phytosanté Việt 

Nam   (VN) 

P410, nhà B4, tập thể Bộ Ngoại giao - 
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10365 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.25; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phytosanté Việt 

Nam    (VN) 

P410, nhà B4, tập thể Bộ Ngoại giao - 
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10366 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, tím, tím nhạt, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phytosanté Việt 

Nam    (VN) 

P410, nhà B4, tập thể Bộ Ngoại giao - 
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10369 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt   (VN) 

Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10370 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Dược Đức   (VN) 

Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10371 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông nam 

dược Trường Sơn   (VN) 

43/2 Hòa Bình, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10372 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

168 BUSAL Hàn Quốc   (VN) 

Đội 3, xã Liên Trung, huyện Đan 
Phượng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10374 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 
(731) Trịnh Hồng Linh   (DE) 

Andreasstrasse 20, 10243 Berlin, CHLB 
Đức  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC., JSC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2014-10376 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh tím nhạt, cam, 

xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Công 

Khanh  (VN) 

ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên, huyện Bàu 
Bàng, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga trải giường (drap), gối, nệm (đệm). 
 

 
(210) 4-2014-10377 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Xanh lá đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hiệp Thuận  (VN) 

649/28/2a đường Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học; phân NPK; phân bón hữu cơ; phân bón vi sinh; phân bón 
hữu cơ sinh học; phân bón lá. 

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại (thuốc trừ sâu); thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
 

 
(210) 4-2014-10378 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng Cơ Khí Việt  (VN) 

40 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 22: Dây đai không bằng kim loại dùng để buộc hoặc quấn; đai không bằng kim 
loại dùng để vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn; dây treo không bằng kim loại để vận 
chuyển hàng hóa có tải trọng lớn; dây buộc không bằng kim loại để vận chuyển hàng hóa 
có tải trọng lớn. 

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
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(210) 4-2014-10379 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ. 
(731) Trần Huy Đức  (VN) 

Số 33, ngõ 67, phố Tô Hiệu, phường Trại 
Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Pa-tê gan; hỗn hợp bột phết dùng làm món khai vị [pa tê đậu xanh]; món khai 

vị [pa tê đậu xanh]; hỗn hợp chứa chất béo để phết lên lát bánh mỳ; thịt đóng hộp. 
 

 
(210) 4-2014-10381 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(731) UNIFLOW INTERNATIONAL PTE. 

LTD.  (SG) 
50 Raffles Place, #11-05 Singapore Land 
Tower, Singapore 048623 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại cụ thể là cửa xoay bằng kim loại, cửa xoay tự khép bằng 

kim loại, cửa xoay tự khép bằng kim loại mở theo tác động của lực lên bề mặt, cửa xoay 
mở hai chiều tự khép bằng kim loại, cửa trượt bằng kim loại, cửa mở lật bằng kim loại, và 
cửa chịu lửa bằng kim loại; bộ phận bằng kim loại dùng cho cửa cụ thể là bản lề cửa bằng 
kim loại, ke nẹp góc bằng kim loại cho cửa, thanh ray trượt bằng kim loại cho cửa trượt, 
cơ cấu đóng cửa bằng kim loại không dùng điện, tấm panen bằng kim loại cho cửa, và 
khung cửa bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại, mành che ngoài cửa bằng kim loại; phụ 
kiện ráp nối bằng kim loại cho cửa chớp; phụ kiện ráp nối bằng kim loại cho mành che 
ngoài cửa; tất cả thuộc nhóm 6. 

 

 
(210) 4-2014-10382 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

dương nhạt, xanh lá cây đậm. 
(731) Trần Hương Bình  (VN) 

18/21A Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn ghế. 
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(210) 4-2014-10385 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Tính  (VN)

101 Ngô Quyền, phường 3, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-10386 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540)  (531) A26.11.12 

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Tài năng Đỉnh 

cao  (VN) 

162 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; cung cấp các khóa học, tổ chức các khóa học tiếng 
Anh. 

 

 
(210) 4-2014-10387 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Chu Thành Phương  (VN) 

97 Lê Lai, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thịt khô bò, bánh mì.  
 

 
(210) 4-2014-10388 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vạn Thanh Xuân  (VN) 

412 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-10390 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A5.3.15; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH Nubest  (VN)

30 đường T8, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; kem mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế 

phẩm trang điểm; chế phẩm chống nắng. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng cho 

người; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-10392 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.3.23 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xuất nhập khẩu ô tô Hà Nội  

(VN) 

Số 222 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô. 
 

 
(210) 4-2014-10396 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  

(JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Bút vẽ mắt (mỹ phẩm), phấn mắt (mỹ phẩm), chì vẽ lông mày (mỹ phẩm), chế 

phẩm mỹ phẩm dùng cho mắt. 
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(210) 4-2014-10397 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch, chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế 
phẩm chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân. 

 

  
(210) 4-2014-10398 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc); xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; dầu gội đầu; dầu gội đầu khô; chế phẩm xịt tóc; gel vuốt tóc; chế phẩm xả tóc; 
nước xức tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; kem đánh răng; chế phẩm tắm rửa cơ thể; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để làm sạch, chăm sóc, xử lý và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế 
phẩm chống đổ mồ hôi; chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân. 

 

 
(210) 4-2014-10399 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH giao nhận và 

vận chuyển hàng hóa Quốc 

TẾ  (VN) 

Lầu 2, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ 
Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa hàng không; đại lý hàng hải; môi giới hàng hải; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; vận chuyển hàng hóa đường biển; vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ. 
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(210) 4-2014-10401 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Huỳnh Mạnh Trường   (VN)

Số 65 Mê Linh, phường An Biên, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-10402 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gạch 

Thuận Hoà Đồng Nai   (VN) 

Khu 4, ấp 1, xã An Hòa, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch các loại.  
 

 
(210) 4-2014-10403 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 21.3.21; 26.1.1; 25.5.5; 26.1.5 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) YANGSOO PARK  (KR) 

Room No. 102, #557-33 Sinsa-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật tạo hình; phòng khám da liễu; phòng khám bệnh béo phì; dịch vụ hộ 
lý; dịch vụ tư vấn y tế [không bao gồm nha khoa]; cung cấp thông tin y tế [không bao 
gồm nha khoa]; dịch vụ làm rụng lông; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ víện chăm sóc da; thẩm 
mỹ viện làm đẹp da.  

 

 
(210) 4-2014-10404 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 21.3.21; 26.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, hồng. 
(731) IMAGINARIUS PTE LTD.   (SG) 

158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2014-10405 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.13.1; 26.4.2 
(591) Trắng, hồng. 
(731) IMAGINARIUS PTE LTD.   (SG) 

158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế.  

 
 

(210) 4-2014-10406 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 21.3.21; A19.13.21 
(591) Vàng, trắng, hồng. 
(731) IMAGINARIUS PTE LTD.   (SG) 

158 Cecil St., #11-01 Singapore 069545  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế. 

 
 

(210) 4-2014-10407 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.13.15; 26.1.2; 26.13.25; A19.13.21; 
26.2.7; 25.7.20 

(591) Vàng, trắng, đỏ, ghi. 
(731) IMAGINARIUS PTE LTD.    (SG) 

158 Cecil ST., #11-01 SIngapore 069545  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế. 
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(210) 4-2014-10408 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A25.7.21; 26.1.1; A19.13.21 
(591) Vàng, đen, đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) IMAGINARIUS PTE LTD.    (SG) 

158 Cecil ST., #11-01 Singapore 069545  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y 
tế. 

 

 
(210) 4-2014-10409 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại nam châm Hoàng 

Nam   (VN) 

16 đường Tam Bình, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Nam châm; nam châm trang trí.  

 

 
(210) 4-2014-10410 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế  
 

Nhóm 30: Trà uống (chè); trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm trà uống (chè), 
trà thảo mộc không chứa dược chất, đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm chức năng, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, xà phòng.  
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(210) 4-2014-10411 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà uống (chè); trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm trà uống (chè), 
trà thảo mộc không chứa dược chất, đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm chức năng, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2014-10412 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Trà uống (chè); trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm trà uống (chè), 
trà thảo mộc không chứa dược chất, đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm chức năng, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2014-10413 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà uống (chè); trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm trà uống (chè), 
trà thảo mộc không chứa dược chất, đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm chức năng, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, xà phòng. 
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(210) 4-2014-10414 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà uống (chè); trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm trà uống (chè), 
trà thảo mộc không chứa dược chất, đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm chức năng, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2014-10415 (220) 13.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trà Tâm Lan   (VN) 

Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà uống (chè); trà thảo mộc không chứa dược chất; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm trà uống (chè), 
trà thảo mộc không chứa dược chất, đồ uống trên cơ sở trà, thực phẩm chức năng, trà thảo 
dược dùng cho mục đích y tế, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2014-10416 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ Lam 

HÀ   (VN) 

Số nhà 86, ngõ 101, phố Thanh Nhàn, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu; mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu thơm (không dùng cho mục 
đích y tế). 
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(210) 4-2014-10418 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.1; A1.1.10; 25.1.6; A15.7.2; 

A24.3.7 
(731) Mai Trần Thanh Vy  (VN) 

236/17 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Đồ vàng mã bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2014-10419 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.15; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Trần Quốc Công  (VN) 

Số 81B ấp Giồng Thanh Bạch, xã Thiện 
Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc; nước khoáng; nước uống thiên nhiên; nước uống đóng 
chai; nước uống đóng bình.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh lọc, nước khoáng, nước uống thiên nhiên, nước uống 
đóng chai, nước uống đóng bình.  

 
 

(210) 4-2014-10420 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Alpha   (VN) 

17/1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2014-10422 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.5.1 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
(731) LOO YING KEAT  (MY) 

No. 2, Jalan SL 8/5, Bandar Sungai Long, 
43000 Kajang, Selangor, Malaysia  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
 

 
(210) 4-2014-10424 (220) 14.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.13.25; 25.1.25; A25.1.10; A1.1.10 

(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Diplomat  (VN) 

76-78 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-10426 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.15; 26.13.1 
(591) Xanh lá, xanh lá nhạt, vàng nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Minh Kỳ  (VN) 

70/19E, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm tẩy rửa, làm sạch nhà bếp; xà phòng dạng rắn và dạng lỏng. 
 
 

(210) 4-2014-10427 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 1.15.23; 1.15.14 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Minh Kỳ  (VN) 

70/19E, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm tẩy trắng quần áo và bề mặt cứng; các sản phẩm dùng để giặt 
tẩy, làm mềm vải; xà phòng dạng cục và dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2014-10430 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10 
(731) Nguyễn Thị Luyến  (VN) 

Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Các loại để chơi, cụ thể là: bóng chuyền; bóng rổ; bóng đá; bóng ném; bóng 
bầu dục; bao và túi đựng bóng (chuyên dụng). 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1028 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu và đại lý dụng cụ và thiết bị luyện tập thể thao, bóng để 
chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng đá mỹ, bóng bầu dục, 
bóng nước, bóng mÒn các loại bóng khác để chơi hoặc cho thể thao, mua bán bao và túi 
đựng bóng, vật liệu xây dựng, đồ nội thất dùng cho gia đình, trường học đồ chơi, thiết bị 
và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng; mua bán các loại trái cây 
tươi, và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, bia, nước giải khát, điện tử, hàng điện máy cụ thể 
là: nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, và phụ 
kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm theo; mua bán mỹ phẩm, nước hoa, bột giặt, chất tẩy 
rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, đồ chơi, đồ uống, giấy vệ sinh, hàng may 
mặc. 

 

 
(210) 4-2014-10431 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ khí và 

thương mại dịch vụ Thái Long 

Hoàng  (VN) 

Số nhà 32, ngách 135/14 phố Bồ Đề, 
phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô; ô tô chở khách du lịch; ô tô tải; thân xe ô tô; vỏ xe ô tô; phụ tùng ô tô 
thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa: ô tô, ô tô chở khách du lịch ô tô 
tải; thân xe ô tô, vỏ xe ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc cơ khí, phụ tùng máy móc cơ khí, 
máy móc xây dựng, phụ tùng máy móc xây dựng, thiết bị máy xây dựng, chi tiết máy cơ 
khí chế tạo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ quản lý thương mại việc li 
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ 
marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; 
đầu tư vốn, tư vấn tài chính; cho thuê nông trại; quản lý tài chính; môi giới chứng khoán; 
cho vay tài chính; dịch vụ tài chính. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có 
động cơ; phục hồi lại động cơ bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; phục hồi lại máy móc 
bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn; bảo dưỡng xe cộ; thông tin về lĩnh vực sửa chữa; sửa 
chữa bơm; rửa xe ô tô; rửa xe cộ; tra dầu mỡ xe cộ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi (đặt chỗ cho các 
chuyến đi); dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hôa; dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch 
vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bãi đỗ xe; vận chuyển bằng xe buýt; bãi đỗ xe; cho thuê xe; 
vận tải bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở khách chạy bằng động cơ; dịch vụ vận 
tải (thư tín hoặc hàng hóa), dịch vụ giao hàng; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ để 
xe, kho hàng hóa; chuyên chở bằng xe tải; đóng gói hàng hóa; cho thuê bãi đỗ xe; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ cho thuê kho bãi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời 
(khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời (giữ chỗ lưu trú tạm thời); nhà nghỉ 
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du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trợ; khách sạn cạnh đường cho khách 
có ô tô. 

 
 

(210) 4-2014-10433 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.23; 25.7.25; A5.5.20; 2.9.1; 22.1.15; 
2.9.23; 22.1.10; 26.7.25 

(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, vàng, tím, xanh 
nhạt, xanh lá cây, xanh dương, ghi, nâu. 

(731) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.   (IT) 
Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su và kẹo cao su có thể thổi bóng, không dùng cho mục đích 
y tế; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; kẹo ca cao; kẹo dẻo cho thực phẩm; kẹo cứng; kẹo bạc hà; 
kẹo hình giọt nước (bánh kẹo); thạch trái cây [bánh kẹo], kẹo que; bánh ngọt; đường; kẹo; 
kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo (bánh kẹo); kẹo có mùi thơm (bánh kẹo). 

 
 

(210) 4-2014-10434 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.23; 1.5.1; A9.1.5; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Nam Thanh  (VN)

Tổ 49 xóm Trại, Trung Kính, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: áo len dài tay; áo sợi đan chui đầu; khăn 
quàng cổ; giày; quần áo, trang phục; mũ; quần ống bó, xà cạp. 

 
 

(210) 4-2014-10435 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật H&Q   (VN) 

18/151 Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán bộ lưu điện; giới thiệu sản phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ so sánh giá cả; 
quản lý quá trình đặt hàng. 
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(210) 4-2014-10438 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A7.1.11; 13.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, vàng 

cam, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Tiến 

Thành Long Xuyên  (VN) 

214 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh như: bồn chứa nước, chậu rửa, van ống nước, vòi nước, 
máy nước nóng, kiếng (kính) phòng tắm, tay khóa; đồ điện gia dụng như: quạt điện, đèn 
trang trí, đèn chiếu sáng, cầu dao điện, dây cáp điện, ống luồn dây điện.  

 

 
(210) 4-2014-10440 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Diên Lộc   (VN) 

Thôn Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, 
huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-10442 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Minh Trí  

(VN) 

190 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại âm thanh. 
 
 

(210) 4-2014-10443 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A17.3.2; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần giám định 

khử trùng Vietnamcontrol  

(VN) 

145/5 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khử trùng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hóa.  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
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(210) 4-2014-10445 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.5.1; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.24; 
1.15.15 

(731) Công ty cổ phần DOCTORNAM  

(VN) 

Số 1 ngõ 20/20 đường Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc xịt mũi; thuốc nhỏ mũi.  

 

 
(210) 4-2014-10447 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Đại Phát  (VN)

Đường TS3, KCN Tiên Sơn, phường Tân 
Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Bỉm tã lót trẻ em, tã giấy dùng cho người già, quần tã trẻ em, băng vệ sinh phụ 

nữ. 
 

 
(210) 4-2014-10449 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10450 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
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(210) 4-2014-10451 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10452 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10453 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10454 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  
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(210) 4-2014-10455 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10456 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10457 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10458 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
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(210) 4-2014-10459 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp   (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 
dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10461 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MESL   (VN) 

Số 10, ngõ 105 Doãn Kế Thiện, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; dịch vụ đào tạo.  
 

 
(210) 4-2014-10462 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24; A26.3.5 
(591) Cam, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên nhà hàng 

May  (VN) 

19-21 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2014-10463 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

thương mại Nhất Việt  (VN) 

Lầu 6, Master Building, 41 - 43 Trần Cao 
Vân, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận tải, cho thuê kho bãi, xếp dỡ hàng hóa. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
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(210) 4-2014-10464 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ du lịch quốc tế Anh 

Kiệt   (VN) 

212 (lầu 3) Khánh Hội, phường 6, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2014-10465 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.   (IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-10466 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.   (IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2014-10467 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.    (IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
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(210) 4-2014-10468 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.    (IN) 

B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-10469 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) U SQUARE LIFESCIENCE PVT. LTD.    (IN) 
B-804, Premium House, Near Gandhi 
Gram Station, Off Ashram Road, 
Ahmedabad, Gujarat, India.   

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-10470 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Đông Bắc   (VN) 

236C đường Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2014-10471 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) BUZZ RACK TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (TW) 
No. 152, Shunfan Rd., Dajia Dist., 
Taichung City, Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Khung để hàng gắn trên nóc xe ô tô; giá để hàng gắn trên nóc xe cộ, cụ thể là: 
giá để hàng hóa, giá để ván trượt tuyết, giá để ván trượt có gắn buồm, giá để xe đạp.  
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(210) 4-2014-10472 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.1 
(731) DONGGUAN MOSTA TOOLS 

CO.,LTD.   (CN) 
No.6, Jianshe Road, Qilin Industry of 
Dabandi Daning, Humen Town, 
Dongguan City, China  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cưa; máy khắc trổ; máy gia công kim loại; công cụ cầm tay không phải 
loại vận hành thủ công; khoan cầm tay chạy điện; súng phun, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2014-10473 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(731) Nguyễn Anh Quân   (VN) 

114 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví đựng tiền; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2014-10474 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.1; 9.9.1; A9.9.7 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Nguyễn Anh Quân   (VN) 

114 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-10475 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.4.1; 26.13.25 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Xí  

(VN) 

37/8 Đặng Minh Trứ, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1038 

(210) 4-2014-10476 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phân phối và 

hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  

(VN) 

104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Thang nhôm. 
 

Nhóm 12: Xe đẩy mua hàng; xe đẩy trẻ em; xe đẩy hai bánh; xe nâng hàng. 
 

 
(210) 4-2014-10477 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Đỗ Thu Hà  (VN) 

Số 17 ngách 606/83, tổ 28, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe cộ chạy bằng điện; xe điện. 
 

 
(210) 4-2014-10479 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) Huỳnh Thanh Phong  (VN)

119D Lê Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; áo khoác; quần soóc; quần áo thể thao; váy.  

 

 
(210) 4-2014-10480 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Trí Tâm  (VN) 

ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: ống che nắng dùng cho ống kính máy ảnh.  
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(210) 4-2014-10481 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 25.1.6; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN)

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá. 
 
 

(210) 4-2014-10482 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Minh Anh  (VN) 

142 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Tảo sấy khô. 
 
 

(210) 4-2014-10483 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; A5.3.14; 26.15.15; 26.1.2; 25.1.6
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu Quốc Tế  (VN) 

88A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2014-10484 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.9.18; 2.7.12; 1.3.1; A5.1.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, đỏ nâu, hồng, 

vàng, xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam - Vietravel  (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đặt chỗ các chuyến đi; vận chuyển hành khách; vận 

chuyển hàng hóa; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê phương 

tiện vận chuyển. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 

cung cấp thức ăn và đồ uống từ nhà hàng; cho thuê chỗ ngủ ngắn hạn. 
 

 
(210) 4-2014-10485 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 2.7.12; 1.3.1; A5.1.12; A5.1.6 

(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ, hồng, vàng, 

xanh lá cây, xanh dương nhạt, cam. 

(731) Công ty cổ phần du lịch và 

tiếp thị giao thông vận tải 

Việt Nam - Vietravel   (VN) 

190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; đặt chỗ các chuyến đi; vận chuyển hành khách; vận 

chuyển hàng hóa; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, tàu lửa, tàu thủy); cho thuê phương 

tiện vận chuyển.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch; khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; 

cung cấp thức ăn và đồ uống từ nhà hàng; cho thuê chỗ ngủ ngắn hạn. 
 

 
(210) 4-2014-10487 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) A26.11.9; 26.1.1; A25.7.21; 25.1.6

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đen. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc trừ nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2014-10488 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.7.20; 26.13.1; A5.11.2

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kích thích sinh trưởng cây trồng. 

 

Nhóm 05: Thuốc phòng trừ bệnh cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2014-10489 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) A3.7.24; 3.7.10

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 

Nam  (VN) 

Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 

Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2014-10490 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 1.5.1; A5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, ghi, vàng. 

(731) Công ty cổ phần chế biến 

nông sản thực phẩm xuất 

khẩu Hải Dương  (VN) 

Số 2, đường Lê Thanh Nghị, phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, củ quả được bảo quản đông lạnh. 

 

Nhóm 32: Các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả.  
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(210) 4-2014-10491 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A2.5.23; 2.5.8; A25.7.7; 25.5.25 
(591) Xanh sẫm, vàng, hồng, xanh dương, 

xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10492 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.7.24; 26.13.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

da cam, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10493 (220) 14.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.2; 26.13.25; 25.5.25; A6.19.5 

(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, đen, trắng
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10494 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10495 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10496 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10497 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10498 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10499 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10500 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France    (VN) 

Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10502 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nobiphar Việt 

Nam   (VN) 

Số 60, phố Thịnh Liệt, phường Thịnh 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10503 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.17.11; 1.5.1; 5.7.3 
(591) Cam, xanh cửu long, trắng, đỏ, vàng, 

xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH hữu hạn dịch 

vụ bảo vệ Thành Anh Thắng  

(VN) 

Số 33 Lê Hoàn, tổ 12, phường Quang 
Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2014-10504 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Việt 

Dòng   (VN) 

Số 87B, khu phố 4, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
 

 
(210) 4-2014-10505 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngọc Kiền   (VN) 

Số 180B, khu phố 4, thị trấn Châu Thành, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận tải; vận tải bằng ô tô.  
 
 

(210) 4-2014-10506 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.2.1; 5.5.4; 8.7.5 

(591) Vàng, đỏ, cam, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 

48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-10507 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.2.1; A5.11.5 

(591) Vàng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương, 
nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 

48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1047 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật.  
 

 
(210) 4-2014-10508 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.2.7; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xám trắng, trắng. 
(731) Công ty hữu hạn công nghiệp 

First Metal Việt Nam   (VN) 

Đường số 7, khu công nghiệp Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay (dụng cụ nam châm hút sắt nhả liệu tự động).  
 

 
(210) 4-2014-10509 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thanh Bình  (VN)

27/13 K4 phường Phú Lợi, thị xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nấu ăn; quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2014-10510 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Châu Phi  (VN) 

1059 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu yến sào, tổ yến, nước yến và các sản phẩm làm từ yến.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói thực phẩm chức năng có nguồn gốc yến sào đã qua chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-10511 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Tân Ký   (VN)

933/37 Lò Gốm, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 
 

 
(210) 4-2014-10512 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A26.11.9; A25.7.3 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Tie  (VN)

52 Thành Thái, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; ấm điện; chảo điện; quạt điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nồi cơm điện, ấm điện, chảo điện, quạt điện.  
 

(210) 4-2014-10513 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH tài năng Đỉnh 

Cao  (VN) 

162 đường Nguyên Văn Thủ, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy, cung cấp các khóa học, tổ chức các khóa học tiếng 

Anh.  
 

 
(210) 4-2014-10514 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.2 

(591) Đỏ, xanh. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mũi Kim Vàng   (VN) 

257 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
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(210) 4-2014-10515 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) SOAPBERRY BIOTEEH PROGRESS 

CO., LTD.   (TW) 
No 30, Youche, Nan-an Village, Anding 
Dist., Tainan City, Taiwan  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng tóc; thuốc nhuộm tóc; tinh dầu thơm dùng để tắm; nước 

thơm giúp uốn sóng tóc bền nếp; xà phòng vệ sinh; sữa rửa mặt; sữa tắm; dầu gội đầu; xà 
phòng dạng lỏng dùng cho việc rửa chân; chất lỏng dùng cho việc giặt quần áo; kem đánh 
răng; nước rửa bát đĩa; chất tẩy quần áo; tinh dầu; túi trà dùng để tắm; nước xúc miệng 
không dùng cho mục đích y tế; sữa tắm dùng cho thú nuôi.  

 

 
(210) 4-2014-10516 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) ADEKA CORPORATION   (JP) 
2-35, Higashiogu 7-chome, Arakawa-ku, 
Tokyo 116-0012, JAPAN  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Tác nhân hoạt động bề mặt [chất hoạt động bề mặt], gel làm lạnh bằng nước đá 

hoặc giữ nhiệt, chất dính dùng cho việc đúc phun ép bột kim loại, hóa chất xử lý sơ bộ 
trong quá trình làm dẻo kim loại.  

 
Nhóm 02: Chất chống rỉ, dầu chống rỉ.  

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho việc đúc phun ép bột kim loại, chất bôi trơn dùng trong 
quá trình làm dẻo kim loại, chất bôi trơn dùng trong rèn nóng, chất bôi trơn dùng trong 
luyện kim bột.  

 

 
(210) 4-2014-10517 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.15.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời đậm, vàng cam, trắng. 
(731) Đỗ Xuân Hiếu  (VN) 

Số D9, Khu tái định cư X4, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch thuật. 
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(210) 4-2014-10518 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.9 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Dũng  

(VN) 

763/2/18 Trường Chinh, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy biến áp, máy biến điện.  
 

 
(210) 4-2014-10519 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 7.3.2 

(591) Đen, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH cửa sổ Việt 

Châu á ASEANWINDOW.   (VN) 

F1/8N1 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ hai cánh không bằng kim loại, khung cửa không bằng kim loại, vách 
ngăn, không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-10520 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Giang Minh  (VN) 

5/1/19, tổ 4, KP 6, phường Trảng Dài, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 29: Bò viên, cá viên.  
 

 
(210) 4-2014-10521 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 

Vinacommodities  (VN) 

Phòng 03-11, tầng 3, khách sạn Sofitel 
Plaza, số 1 đường Thanh Niên, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa nhà vệ sinh; nước tẩy rửa nhà tắm; nước rửa bát; nước lau sàn; 
nước lau kính; nước rửa tay. 
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Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: nước tẩy rửa nhà vệ 
sinh, nước tẩy rửa nhà tắm, nước rửa bát, nước lau sàn, nước lau kính, nước rửa tay.  

 
 

(210) 4-2014-10522 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 

Vinacommodities  (VN) 

Phòng 03-11, tầng 3, khách sạn Sofitel 
Plaza, số 1 đường Thanh Niên, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa nhà vệ sinh; nước tẩy rửa nhà tắm; nước rửa bát; nước lau sàn; 
nước lau kính; nước rửa tay. 

 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: nước tẩy rửa nhà vệ 
sinh, nước tẩy rửa nhà tắm, nước rửa bát, nước lau sàn, nước lau kính, nước rửa tay.  

 

 
(210) 4-2014-10523 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 7.3.2; A7.1.12; A7.3.9; 7.3.25 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH cửa sổ Việt 

Châu á Aseanwindow  (VN) 

F1/8N1 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ hai cánh không bằng kim loại, khung cửa không bằng kim loại, vách 
ngăn, không bằng kim loại  

 
 

(210) 4-2014-10524 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.5.3; A1.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Trường Đại học Ngoại ngữ -

Tin học thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 

155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo. 
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(210) 4-2014-10525 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Đại Phúc  (VN) 

Khu 3 Lũng Đông, phường Đằng Hải, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại cửa như: cửa gió, cửa gỗ, cửa kính, cửa cuốn.  
 
 

(210) 4-2014-10526 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Medico Việt 

Nam   (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường Đại 
Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tránh thai. 
 
 

(210) 4-2014-10527 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Thọ  (VN) 

Số 402, đường Khương Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2014-10528 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.24; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh da trời đậm, xanh da 

trời nhạt. 
(731) Công ty TNHH phân phối SHA 

Việt Nam  (VN) 

Số 125C Ngõ Quỳnh, đường Thanh 
Nhàn, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ SPVN (SPVN INVEST & I.P 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ thể dục thẩm mỹ. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1053 

(210) 4-2014-10530 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Huỳnh Ngọc  (VN) 

7A/70 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị xông hơi dùng cho ngành y; thiết bị massage; thiết bị tập 
luyện cơ thể dùng cho mục đích y học; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu, máy trợ thính. 

 

 
(210) 4-2014-10531 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.1.1; 26.4.2 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Trần Quốc Bảo  (VN) 

85 đường Hoài Thanh, phường 14, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang (chiên).  
 
 

(210) 4-2014-10532 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và kinh doanh GB OIL  (VN)

78-80 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2014-10533 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A5.1.5; A5.1.16
(731) Công ty cổ phần Thiên Hương 

Bảo  (VN) 

Số 169/10 Thái Hà, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang trầm hương.  
 

Nhóm 35: Mua bán nhang trầm hương.  
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(210) 4-2014-10534 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, trắng, xanh 

đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ may mặc Tiến Đạt   (VN) 

Thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi chỉ thêu; chỉ may; sợi dệt (không ở dạng thô). 
 

 
(210) 4-2014-10535 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Minh Nam  (VN) 

Lô số 14, đường số 2, KCN Tân Tạo, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm bao gồm: gạo, 
rau, củ, quả, bột ngũ cốc, cơm, bánh mì, thịt, cá (còn tươi và đã qua chế biến), bánh, kẹo, 
trà, cà phê, rau câu. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, giải khát; cung cấp suất ăn công nghiệp; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê; quán bar; khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-10536 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 

dịch vụ du lịch Phương Trang  

(VN) 

486-486A Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi tính. 
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà, đại lý đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ chuyển phát nhanh (thư tín và hàng 
hoá). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-10537 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 

dịch vụ du lịch Phương Trang  

(VN) 

486-486A Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi tính. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà, đại lý đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay; dịch vụ chuyển phát nhanh (thư tín và hàng 
hoá). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 
 

(210) 4-2014-10538 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh  (VN) 

83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-10539 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Quang Anh  (VN) 

83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2014-10540 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A11.3.4 
(591) Đen, da cam, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại dịch vụ Bụi Sài Gòn   (VN) 

18 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát, quán ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2014-10541 (220) 14.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.2; A5.11.2 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu, 
xanh cốm, tím. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh 
răng; tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm 
dược để kích thích mọc tóc.  
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(210) 4-2014-10542 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 2.9.10; 24.9.1; A5.11.2; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, 

xanh đen. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 

Linh  (VN) 

B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch; chế phẩm đánh 

răng; tinh dầu. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược để trị gàu ở đầu; chế phẩm 
dược để kích thích mọc tóc.  

 

 
(210) 4-2014-10543 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Gia Phú  

(VN) 

114/4/7 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2014-10544 (220) 14.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hồng Phát  (VN) 

Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-10545 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hồng Phát  (VN) 

Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-10546 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hồng Phát  (VN) 

Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2014-10547 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hồng Phát  (VN) 

Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2014-10548 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.3.1; 25.1.25 
(591) Xanh tím, ghi. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Giai Mỹ  

(VN) 

180/1/6 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục; cà 
vạt; tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2014-10549 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ thiết bị cơ khí Cường 

Phát  (VN) 

Số 696 Ba La, phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc; máy cắt cỏ; máy cưa; đầu phun áp lực (bộ phận máy móc); 

dây phun áp lực (bộ phận máy móc); máy bơm nước, máy phát điện; máy nén khí; máy 
khoan; máy mài; máy hàn; máy trộn bê tông dùng trong xây dựng; máy nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2014-10550 (220) 14.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Diệu 

Hiền   (VN) 

Số 22 Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Quất muối (tắc xí muội), chanh muối (chanh xí muội), me nhào đường (không 

phải mứt), mứt ướt, mứt dâu.  
 

 
(210) 4-2014-10551 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 5.7.1; A26.11.12 
(591) Xanh lam, vàng cam. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuận Thiên Sơn Long  (VN) 

Số nhà 20, phố Thương mại II, tổ 106, 
khu 6, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, đồ 

uống cà phê có sữa, gạo. 
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(210) 4-2014-10552 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 5.9.19 
(591) Xanh lá, nâu vàng. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

BRANDID  (VN) 

Số 5 Hoa Huệ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; các sản phẩm sữa từ đậu nành; nước uống làm từ sữa đậu.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây không có cồn.  
 

 
(210) 4-2014-10553 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng cam, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động  (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện 
tử khác); dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; truyền qua vệ tinh; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; thông tin về giải trí, 
tiêu khiển; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-10554 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.17.18 
(591) Vàng cam, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần VTC dịch vụ 

di động   (VN) 

Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện 
tử khác); dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; truyền qua vệ tinh; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  
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Nhóm 41: Dịch vụ xổ số; dịch vụ giải trí; giải trí trên truyền hình; thông tin về giải trí, 
tiêu khiển; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 

 
(210) 4-2014-10555 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A2.3.16; 2.3.25; 25.7.25; 26.1.2 
(731) MULBERRY GREEN TEA LTD., 

PART   (TH) 
40 Soi Sutthiniwes, Sutthisan Rd., 
Samsennok, Huay-Kwang, Bangkok 
10310, Thailand  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê, ca cao. 
 

 
(210) 4-2014-10556 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A1.5.3; 20.7.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng, nâu. 
(731) Nhà xuất bản Đại học Sư phạm 

thành phố Hồ Chí Minh   (VN) 

280 An Dương Vương, phường 4, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; vật liệu chất 
dẻo dùng để bao gói (thuộc nhóm này); chữ in; bản in đúc. 

 

Nhóm 35: Quản lí kinh doanh; quản lí giao dịch; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2014-10557 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy nông 

nghiệp và khuyến nông Hà 

Nội   (VN) 

Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy gặt đập liên hợp, máy cày, 
máy thu hoạch.  
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(210) 4-2014-10558 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy nông 

nghiệp và khuyến nông Hà 

Nội    (VN) 

Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy gặt đập liên hợp, máy cày, 
máy thu hoạch.  

 

 
(210) 4-2014-10559 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bà Sương Dưỡng 

Sinh  (VN) 

12 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm gạo lứt: bột gạo lứt, bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-10560 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH Sáng tạo Cộng 

Sinh  (VN) 

109 đường Nội khó Mỹ Kim 2, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2014-10561 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.3.1; 18.5.1; A18.5.3 
(591) Vàng cam, xanh cô ban, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại và liên doanh du 

lịch quốc tế Hanwon-

Sentour   (VN) 

P18.4, Vimeco, Phạm Hùng, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy,  thành phố 
Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho 
các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2014-10562 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

EMI Nhật Bản  (VN) 

Số 56C, ngõ 99/110/67, tổ 15, đường 
Định Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  

 
 

(210) 4-2014-10563 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Diệu 

Hiền  (VN) 

Số 22B Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp, tất cả được 

dùng làm món ăn, chả lụa, đồ hộp (cá hộp, thịt hộp). 
 

(210) 4-2014-10564 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.2; A26.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Diệu 

Hiền  (VN) 

Số 22B Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp, tất cả được 

dùng làm món ăn. 
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống giải khát), chế phẩm làm đồ uống không cồn từ quả quất 
(tắc xí muội), nước ép trái cây từ các loại quả như: thanh long, me, dứa, sơri. 
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(210) 4-2014-10565 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Diệu 

Hiền   (VN) 

Số 22B Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến đã qua sơ chế (làm sạch) và đóng hộp, tất cả được 

dùng làm món ăn.   
 

Nhóm 32: Nước yến (dùng làm đồ uống giải khát). 
 

 
(210) 4-2014-10566 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Cam. 
(731) Công ty cổ phần The Aqua 

Group  (VN) 

32-34 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước ép trái cây, nước khoáng, nước uống tinh khiết (tất cả đều không có 

cồn).  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại (rượu mạnh, rượu vang, rượu tây, rượu 
khai vị). 

 
Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực).  

 

 
(210) 4-2014-10567 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hồng Hà   (VN) 

Lô C, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 
Nam  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thức ăn chăn nuôi 

thủy sản, hải sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho động vật; thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; thức ăn 
chăn nuôi thuỷ sản, hải sản. 
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(210) 4-2014-10568 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân du lịch 

Quê Dừa  (VN) 

Số 107/3 ấp 3, xã Tân Thạch, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa. 
 
 

(210) 4-2014-10569 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất kim khí Việt Tiệp  (VN) 

Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt đựng tiền an toàn. 
 
 

(210) 4-2014-10570 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại VIJAKO   (VN) 

Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chăn, ga, gối, đệm.  
 
 

(210) 4-2014-10571 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng xanh, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH MTV xuất nhập 

khẩu thiết bị năng lượng 

Trường Thành  (VN) 

23/4B Nguyễn Thị Thử, ấp 3 - Xuân Thới 
Sơn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng sử dụng năng 
lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; vòi nước; bồn rửa mặt; bồn cầu.  

 

Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng dùng trong xây dựng; các khớp nối ống nhựa bằng 
nhựa (phụ tùng ống nước nhựa) dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2014-10572 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.19; A2.9.15; 2.9.14; A25.3.3; 1.3.1; 
26.13.1 

(731) Trần Đình Hải  (VN) 

111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 
Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lau bằng vải (khăn sữa); vải không đệt (khăn ướt); màn chống muỗi (màn 

chụp).  
 

 
(210) 4-2014-10573 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (SG) 

20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2014-10574 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.3.1 
(591) Da cam, xanh dương, đỏ, tím, xanh lá 

cây, vàng. 
(731) Lê Phương Thanh Tùng   (VN)

Số 41 ngõ 6/2/15 phố Vĩnh Phúc, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục.  

 

 
(210) 4-2014-10575 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Hải Anh  (VN) 

Nhà số 14, tập thể sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10579 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

xây dựng và cơ điện Phương 

Bắc  (VN) 

Xóm Cầu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động chống trộm; xây dựng; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
 

(210) 4-2014-10580 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Văn Đồng  (VN) 

Khu III, thị trấn Nông trường chè Thái 
Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2014-10581 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương, trắng, vàng, tím đậm, 

tím nhạt. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

xuất nhập khẩu thực phẩm 

Hoàng Gia  (VN) 

Số 10, đường 20, phường Bình Hưng Hoà, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa. 
 

 
(210) 4-2014-10582 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, nâu, cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CIQ  (VN) 

451/47 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bản in đồ hoạ; phiên bản đồ hoạ; ảnh chụp [được in]; ấn phẩm; xuất bản phẩm 
dạng in; tờ quảng cáo, tờ rao hàng. 
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Nhóm 35: Quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, 
phác thảo cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ Market cho 
mục đích quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2014-10585 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Daeha  (VN)

Tầng 5, tòa nhà VP Daeha, 360 phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ, nhà ở.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-10586 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Daeha   (VN)

Tầng 5, tòa nhà VP Daeha, 360 phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thàn phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ, nhà ở.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2014-10590 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tâm Thảo  (VN) 

120 đường DC 11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem ngừa nám da (mỹ phẩm); kem tắm trắng 
da (mỹ phẩm); kem chống nhăn da (mỹ phẩm); kem dưỡng bôi da (mỹ phẩm); sữa tắm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm), kem ngừa nám da (mỹ phẩm), kem 
tắm trắng da (mỹ phẩm); kem chống nhăn da (mỹ phẩm), kem dưỡng bôi da (mỹ phẩm), 
sữa tắm. 
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(210) 4-2014-10591 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Trắng, đen, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Siêu Tiện ích  (VN) 

135/6bis đường Tân Chánh Hiệp 36, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống khai vị, không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; 
đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước 
khoáng đồ uống; đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2014-10593 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.4.24; 26.13.25; 26.7.25 
(731) DISCOVERY COMMUNICATIONS, 

LLC  (US) 
One Discovery Place, Silver Spring, 
Maryland 20910, United States of America

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Bản ghi dữ liệu âm thanh-hình ảnh; băng ghi âm; đĩa hình; băng hình; đĩa dữ 
liệu nén; đĩa DVD và phần mềm đa phương tiện được ghi trên ổ CD-ROM, tất cả mang 
tính chất sở thích của người tiêu dùng nói chung; chương trình trò chơi điện tử mang tính 
chất phần mềm trò chơi điện tử có mục đích giáo dục; đĩa trò chơi có hình; đĩa trò chơi 
máy tính; chương trình trò chơi điện tử; nhạc chuông, hình ảnh đồ họa, nhạc chờ, nhạc 
chuông kèm hình nhân vật hoạt hình, nhạc chuông kèm hình ảnh, hình nền hoạt hình có 
thể tải xuống được qua Internet và thiết bị không dây; phương tiện kỹ thuật số, cụ thể là 
đoạn viđêo ngắn được ghi có thể tải xuống được, đoạn âm thanh ngắn, văn bản, và đồ họa 
được ghi dùng cho máy tính cá nhân và thiết bị không dây cầm tay phục vụ sở thích của 
người tiêu dùng nói chung; kính râm. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, cụ thể là truyền âm thanh và hình ảnh được ghi liên tục 
thông qua mạng Internet, mạng cáp quang, mạng vô tuyến, qua vệ tinh hoặc qua mạng đa 
phương tiện tương tác; dịch vụ truyền phát âm thanh và hình ảnh qua mạng Internet; 
truyền thông tin liên quan đến lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát thanh truyền hình; phát 
thanh truyền hình cáp; phát thanh truyền hình vệ tinh; dịch vụ truyền thông di động liên 
quan đến truyền thông tin giải trí đa phương tiện bằng điện tử; dịch vụ phát thanh từ xa; 
dịch vụ phát thanh qua mạng (web); dịch vụ truyền hình ảnh (video) theo yêu cầu; cung 
cấp phòng chát (nói chuyện) trực tuyến và bản tin điện tử dùng để truyền tin nhắn về lĩnh 
vực lợi ích chung.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp các chương trình giải trí đa phương tiện về 
lĩnh vực lợi ích chung và cung cấp thông tin giải trí dưới nhiều dạng truyền thông khác 
nhau; cung cấp thông tin giải trí liên quan đến chương trình truyền hình qua mạng máy tính 
toàn cầu; sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất các chương trình đa phương tiện. 
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(210) 4-2014-10594 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ máy móc thiết bị Đại 

Hùng  (VN) 

234/55 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy bơm nước. 
 
 

(210) 4-2014-10595 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ máy móc thiết bị Đại 

Hùng   (VN) 

234/55 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2014-10596 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.5.25; 26.3.1; A26.3.6 
(731) Lưu Thị Mỹ Dung  (VN) 

17 Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-10597 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Văn Quý  (VN) 

Tổ 5, phường Trần Phú, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10598 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10599 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 

B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10600 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Y Dược 

Quốc Tế   (VN) 

B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10601 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn Y Dược 

Quốc Tế   (VN) 

B18-19 Khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dung trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10602 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Da cam, tím, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong   (VN) 

Tầng 3, tầng 4, tòa nhà TTC, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ ATM (được mã hóa hoặc từ tính); thẻ ghi nợ (được mã hóa hoặc từ tính); 
thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ tín dụng.  

 

 
(210) 4-2014-10603 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Da cam, tím, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong   (VN) 

Tầng 3, tầng 4, tòa nhà TTC, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quí, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay, tác phẩm nghệ thuật bằng đá 
quí và kim loại quí.  
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(210) 4-2014-10604 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Da cam, tím, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Tiên Phong   (VN) 

Tầng 3, tầng 4, tòa nhà TTC, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 
giới chứng khoán và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác; các dịch vụ về tín dụng bao 
gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; cổ phần và cổ phiếu; đổi tiền; giao dịch kinh 
doanh tài chính và các kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ 
bảo lãnh về tài chính; bảo hiểm; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho 
thuê; các dịch vụ uỷ thác tài chính; tiền gửi bảo đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; ngân 
hàng buôn bán kinh doanh; tư vấn tài chính, tiền tệ; tư vấn đầu tư phù hợp với chức năng 
hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc du lịch; dịch vụ ủy thác bất động sản; 
dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính, ngân hàng thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2014-10605 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Mai   (VN)

Số nhà 577, đường Lý Thái Tổ, phường 
Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10606 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, xanh 

dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Moxie's Việt Nam     (VN) 

Xóm Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, trà (chè), ca cao, bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-10607 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.23; 26.1.2; 
A1.5.3 

(591) Xanh lá cây, đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Moxie's Việt Nam    (VN) 

Xóm Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 
cồn.  

 

 
(210) 4-2014-10608 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10609 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10610 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn 
Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10611 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  

(VN) 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn 
Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10612 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH K.A.S  (VN) 

C4/13 Lê Đình Chi, xã Lê Minh Xuân, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện tử; thiết bị công nghệ thông tin; điện thoại di động; điện 

thoại bàn; máy vi tính. 
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(210) 4-2014-10613 (220) 15.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.13.25 

(591) Xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Nho Minh  (VN) 

84T/14 (tầng 2) Trần Đình Xu, phường 
Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn máy vi tính, bộ lưu điện máy tính, đế tán nhiệt cho máy tính; thiết bị 
ngoại vi của máy tính; bàn phím; con chuột của máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-10616 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; A26.11.13; 26.4.4 
(591) Xanh, cam. 
(731) Công ty TNHH hương liệu và 

nguyên liệu thực phẩm 

Hoàng Anh  (VN) 

Lô B10, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Hương liệu, nguyên liệu, phụ gia dùng trong ngành thực phẩm và đồ uống.  
 
 

(210) 4-2014-10618 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.3.16; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, tím, xanh 

dương, vàng, cam. 
(731) Công ty cổ phần sinh thái Phú 

Nông   (VN) 

Số 223, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 
 

(210) 4-2014-10619 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Hồ Ngọc Việt Cường  (VN)

Phòng 1014, CT4B, X2, Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính, thông tin về tài chính, quản lý tài 
chính, môi giới chứng khoán, dịch vụ thông tin giá cả thị trường chứng khoán.  
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(210) 4-2014-10620 (220) 15.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (591) Đỏ. 

(731) Hồ Ngọc Việt Cường  (VN)

Phòng 1014, CT4B, X2 Linh Đàm, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính, thông tin về tài chính, quản lý tài 
chính, môi giới chứng khoán, dịch vụ thông tin giá cả thị trường chứng khoán.  

 
 

(210) 4-2014-10621 (220) 15.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A6.19.11; 1.15.9; 25.7.17; 13.3.23 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá cây, xanh 
da trời, vàng, hồng, tím, đen, nâu. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại BĐC   (VN) 

Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén bát, dầu gội đầu, nước xả vải, nước lau kính, nước tẩy. 
 
 

(210) 4-2014-10622 (220) 15.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 1.15.21; A6.19.11; 25.7.17; A5.5.22 

(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá cây, xanh 
da trời, vàng, hồng, tím, đen, nâu. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại BĐC    (VN) 

Thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt, nước rửa chén bát, dầu gội đầu, nước xả vải, nước lau kính, nước tẩy.  
 
 

(210) 4-2014-10624 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 1.7.6; A18.5.7 
(591) Cam, xanh dương. 
(731) Huỳnh Thị Bích Như  (VN)

100 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý nhân sự; tuyển dụng nhân sự; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển 
chọn nhân sự.  
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(210) 4-2014-10625 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) WORLD MEDICINE ILAC SAN. VE 
TIC. A.S.   (TR) 
Evren Mah. Cami Yolu Cad. No: 50, 
Gunesli, Bagcilar, Istanbul, Turkey  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-10631 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, 

hồng đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

in Thanh Tùng  (VN) 

Số 7 Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

(210) 4-2014-10632 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 3.13.5; 26.1.2; 25.1.6
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Một Niềm Tin   (VN) 

Lầu ll-85A, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

(210) 4-2014-10633 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 18.3.21 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương, đỏ, đen
(731) Công ty cổ phần sản xuất & 

thương mại Thuận Phong  (VN) 

7/126C xa lộ Hà Nội, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-10634 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Phan Thị Tuyết  (VN) 

Số 62 phố Lò Sũ, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  

 

 
(210) 4-2014-10635 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) 1. Phạm Thùy Linh   (VN) 

Số 30A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Đức Dũng  (VN) 

Số 6 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-10638 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.7.1; 25.7.25; 26.3.4; 7.3.11; A7.1.11; 
7.1.20 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 
(731) 1. Lý Quang Dòng  (VN) 

Số 39 phố Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

2. Phạm Thúy Quỳnh  (VN) 

Số 39 phố Hàng Buồm, phường Hàng 
Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2014-10639 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.1.25; A5.5.22 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sơn 

Lâm  (VN) 

77 Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước diệp lục (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2014-10640 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 25.1.25 

(591) Đỏ, đỏ thẫm, vàng đồng. 

(731) Công ty TNHH gốm sứ thủy 

tinh An Trường Lộc   (VN) 

Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng bằng gốm, sứ, thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2014-10641 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.4.3 

(591) Xanh lá cây, xanh ngọc, đỏ, vàng. 

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 

quý Đức Hội  (VN) 

Số 185 khu I, thị trấn Phố Mới, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2014-10642 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Dân Hiếu   (VN) 

Đường 403, thôn Nãi Sơn, xã Tú Sơn, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đồ trang sức.  
 
 

(210) 4-2014-10644 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14- 10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, 
đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2014-10645 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sài An  (VN)

45/24 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 

 
 

(210) 4-2014-10646 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 
Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the 
Netherlands  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2014-10647 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10648 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH BZT USA  (VN)

Số 48 - 50 - 52 đường Nguyễn Thế 
Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi trường. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm thú y thủy sản; thuốc dùng cho thú y thủy sản; chế phẩm sinh học 
dùng cho ngành y; chế phẩm sinh học dùng cho ngành thú y thuỷ sản; thực phẩm chức 
năng; dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá, thực phẩm chức năng, dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2014-10650 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hùng Hạnh   (VN)

Cụm công nghiệp Tây Nam, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2014-10651 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.24; A1.1.10; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, xanh nõn chuối, vàng, tím hồng, 

xanh ngọc, xám. 
(731) Công ty TNHH Đông A Thiên 

Phát   (VN) 

Thôn Đá Thâm, xã Đông Xuân, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi tạo mẫu tóc.  
 

 
(210) 4-2014-10652 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A26.4.24 
(731) RUSSELL BRANDS, LLC   (US) 

One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, KY 42103, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-10653 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) RUSSELL BRANDS, LLC   (US) 
One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, KY 42103, United States of 
America  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2014-10654 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.5.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

CHB Việt Nam  (VN) 

Km4, quốc lộ 6, phố Ngọc, xã Trung 
Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn Alkyd, sơn nước, sơn Epoxy, sơn PU, sơn tĩnh điện, sơn tàu biển, sơn cao 
su clo hóa, sơn tấm lợp, sơn chịu nhiệt, chất kết dính dùng cho sơn, mực in. 
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Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày các sản phẩm sơn: sơn phủ, Sơn Alkyd, Sơn 
nước, Sơn Epoxy, Sơn PU (polyurethan), sơn tĩnh điện, sơn tàu biển, sơn cao su clo hóa, 
sơn tấm lợp, sơn chịu Nhiệt, chất kết dính dùng cho sơn, mực in, ổ điện, công tắc diện, 
đèn điện chiếu sáng, dây điện, cuộn dây điện, đầu nối cho dây điện, bộ nối diện, tụ diện.  

 
 

(210) 4-2014-10655 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.13.1 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE CROSS Việt Nam  (VN) 

7A Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Thẩm định bảo hiểm tai nạn; dịch vụ tính toán rủi ro; tư vấn tài chính; tư vấn 
bảo hiểm, đánh giá tài chính (bảo hiểm); thẩm định bảo hiểm y tế; thông tin bảo hiểm; 
môi giới bảo hiểm; thẩm định bảo hiểm.  

 

 
(210) 4-2014-10656 (220) 15.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.3; A26.11.12; 26.4.9; 

A8.1.11; A26.4.6 
(591) Đỏ, hồng, da cam, vàng, vàng đậm, xanh 

lá cây, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo, chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2014-10657 (220) 15.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.7.3; A8.1.11; 4.5.2; 4.5.3; 5.9.12; 

A26.11.12; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, tím, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo, chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10658 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 5.7.3; A8.1.11; 4.5.2; 4.5.3; 5.9.12; 

A26.11.12; A26.4.6 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm, tím, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo, chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-10659 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.4.6; A26.11.12; 4.5.2; 5.7.3; 

A8.1.11; 5.9.12; 4.5.3 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, tím, đen, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo, chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-10660 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 5.7.3; A26.4.6; A26.11.12; 4.5.2 

(591) Đỏ thẫm, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, tím, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 

Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, mứt kẹo, trà (chè), cà phê, bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10661 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; A26.11.12; 5.7.3; A8.1.11 
(591) Đỏ thẫm, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 
rêu, hồng trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10662 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; A26.11.12; 5.7.3; 5.11.1 
(591) Đỏ thẫm, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây 

nhạt, xanh lá cây, tím, xanh rêu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN)

138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, 
quận Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo, mứt kẹo, chè (trà), cà phê, bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10663 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 8.7.11; A8.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, trắng, đỏ, xám, cam, vàng, 
vàng nhạt, vàng nâu, nâu đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10664 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 5.7.8; 8.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, hồng, xám, cam, 

vàng, vàng nhạt, vàng nâu, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10665 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.9; A8.1.16; 8.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xám, cam, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, vàng nâu, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10666 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 8.3.1; 5.3.11; 26.1.2; 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ, xám, cam, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, vàng nâu, nâu đỏ, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10667 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.3.1; 8.7.11 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt, hồng, xám, cam, 

vàng, vàng nhạt, vàng đậm, vàng nâu, 
nâu đỏ, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10668 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.7.11; A8.1.16 
(591) Trắng, đổ, xám, cam, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, vàng nâu, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10669 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A8.1.16; 8.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xám, cam, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, vàng nâu, nâu đỏ, xanh lá cây, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10670 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.7.11; A8.1.16; 5.7.8; 
A8.3.11 

(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xám, cam, vàng, 
vàng nhạt, vàng nâu, nâu đỏ, hồng, hồng 
đậm . 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10671 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 8.7.11; A8.1.16; A8.3.11 
(591) Trắng, đỏ, xám, cam, vàng, vàng nhạt, 

vàng đậm, vàng nâu, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10672 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.1.25; A8.1.16; 
A11.3.4; 5.7.3; A8.3.11 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, trắng, da 
cam nhạt, nâu nhạt, vàng nâu nhạt, cam 
nâu, đen. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10673 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.4.9; 26.4.2; A8.1.11; 
5.7.1; 5.7.2 

(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, xanh dương, xanh 
dương đậm, ghi xám, trắng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10674 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540)  (531) 26.1.2; 24.9.1; 26.4.2; A8.1.11; 5.7.1; 

5.7.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, xanh dương, xanh 

dương đậm, ghi xám, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10675 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.1.6; 25.5.25; 8.1.19 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu, hồng, 

đen, ghi xám. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10676 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 2.3.1; 26.4.2; A26.11.8; 
A8.1.16 

(591) Đỏ, vàng, trắng, vàng trắng ngà, vàng 
đậm, xanh lá cây, xanh dương, đen, đỏ 
nhạt, hồng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); ca phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10677 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A8.1.10; 8.3.1; 19.7.1; 
2.5.25; A2.1.16; 2.1.25; 26.4.2 

(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, xanh dương đậm, 
xanh dương nhạt, nâu vàng, vàng nhạt, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10678 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A8.3.11; 19.7.1; 2.3.8; 
26.4.2; A8.1.16; A26.11.8; 5.7.2 

(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, xanh cốm, xanh 
cốm nhạt, xanh dương nhạt, xanh lá cây, 
vàng nhạt, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10679 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.4.2; A8.1.16; A8.1.3; 
19.7.1; 8.3.1; 2.1.8; 18.1.5 

(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, vàng nhạt, đen, 
trắng, xanh dương đậm, ghi trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10680 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A8.1.16; A8.1.3; 19.7.1; 8.3.1 
(591) Vàng, đỏ, vàng đậm, đen, trắng, xanh 

dương nhạt, ghi trắng, xanh lá cây, xanh 
lá cây nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10681 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.4.2; A8.1.16 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, trắng, tím, tím nhạt, 

ghi trắng, xanh dương nhạt, đen. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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1093 

(210) 4-2014-10682 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.9.1; 26.1.2; 26.4.2; A8.1.16 
(591) Vàng, đỏ, vàng đậm, đen, trắng, xanh 

dương đậm, nâu, đỏ nhạt, xanh lá cây, 
ghi trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10683 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.4.2; 2.1.8 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng, nâu đậm, trắng, 

đen, xám, ghi trắng, vàng nhạt, đen nhạt.
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10684 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 24.9.1; 25.5.2 
(591) Da cam, vàng, vàng nhạt, đỏ, đen, vàng 

đậm, trắng vàng nhạt, trắng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10685 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 26.4.2; 2.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, vàng trắng ngà, vàng 

đậm, da cam, xanh lá cây, xanh dương, 
đen, đỏ nhạt, hồng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

(210) 4-2014-10686 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 4.5.2; 4.5.3; A8.1.11 
(591) Đỏ, vàng, vàng đậm, xanh lá cây, nâu, 

trắng, đen, hồng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10687 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.4.2; A26.4.6; A8.1.11 
(591) Đỏ, đỏ đậm, hồng, vàng, vàng nhạt, xanh 

lá cây nhạt, xanh lá cây, tím, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10688 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; 5.7.3; A26.11.12; 5.7.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng đậm, xanh lá 

cây, nâu, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10689 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A8.1.11; 5.7.2; 5.7.3; 4.5.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, xanh lá 

cây, tím, trắng, hồng. 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-10690 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.4.6; A26.11.12; 5.7.3; 5.7.2; 
A8.1.11; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Đỏ, hồng, da cam, vàng, vàng nhạt, xanh 
lá cây, tím, trắng. 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

138 - 142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-10691 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2; 25.5.2; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

hàng xuất khẩu Long An  (VN)

81B quốc lộ 62, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hàng nông sản như: hạt điều; đậu phộng (lạc); lúa gạo; bắp (ngô); hạt đậu 
(chưa chế biến). 

 
 

(210) 4-2014-10692 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 18.3.23; 18.3.21; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Du Ngoạn Việt (VN)

02R Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng đường bộ, đường thuỷ và đường hàng 
không; cho thuê xe; du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; điều hành (quản lý) tua du lịch; đại 
lý bán vé máy bay, vé tàu và vé xe; cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2014-10693 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tân Huỳnh 

Châu  (VN) 

31B ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy bơm nước. 
 
 

(210) 4-2014-10695 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, vàng kim loại, vàng giống kim loại 

vàng. 
(731) Công ty TNHH khách sạn Hoa 

Bảo  (VN) 

6C Dương Quảng Hàm, phường 5, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; 
khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô. 

 

 
(210) 4-2014-10696 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 1.3.1; A1.3.20; 1.15.1
(591) Đen, xanh da trời, vàng, đỏ, cam, xanh 

lục, xanh đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH giáo dục Tâm 

Trí Việt  (VN) 

408 Lê Hồng Phong, phường Thắng 
Tam, thành phố Vùng Tàu 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức và điều khiển hội nghị, tổ chức và điều khiển hội thảo, 

thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường mẫu giáo; trường nội trú.  
 

 
(210) 4-2014-10697 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.1.1 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quản lý và kinh doanh bất 

động sản Gia Nguyễn  (VN) 

Số 158 - 158A, Đào Duy Anh, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất 

động sản; đầu tư vốn; quản lý bất động sản; quản lý căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; 
thuê mua tài chính; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); thu tiền thuê nhà, bất động sản; 
cho thuê văn phòng (bất động sản). 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị 
văn phòng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; dịch vụ nghề mộc. 

 
Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa; bãi đỗ xe; dịch vụ lưu kho; đặt chỗ cho việc vận tải; hậu 
cần vận tải. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; dịch vụ diệt động vật có hại 
trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp.  
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(210) 4-2014-10698 (220) 16.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A25.7.21; 26.2.7; A24.15.7 

(591) Xanh lá, xám. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng Gia 

Thy  (VN) 

Số 158 - 158A, Đào Duy Anh, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Hợp kim thép; phôi thép; ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí; nhôm; đồng thiếc; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; phụ kiện bằng kim 
loại cho xây dựng; hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động; tấm che chống chói mắt; thiết bị nghe nhìn dùng 
cho giảng dạy; thiết bị báo cháy; quần áo bảo hộ chóng cháy.  

 

Nhóm 16: Sổ tay; khay công văn; sổ sách kế toán; đồ dùng cho trường học (văn phòng 
phẩm); bảng viết. 

 

Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ lát sàn; xi măng; gạch; giấy xây dựng; xà, không bằng kim 
loại; thạch cao; mành che (ngoài cửa) không bằng kim loại và vật liệu dệt; đá để xây 
dựng; cát, trừ loại dùng cho lò đúc; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Tủ đựng; giá sách của thư viện; bàn làm việc; đồ đạc văn phòng; ghế ngồi; bàn; 
đồ đạc trong trường học; tủ có khóa; bàn để máy tính có bánh xe.  

 

Nhóm 35: Cho thuê máy và thiết bị văn phòng; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 39: Kho hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng hóa; cho thuê chỗ để xe; vận chuyển đồ 
đạc. 

 

 
(210) 4-2014-10700 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và xây dựng Đại Việt   (VN) 

Tổ 2, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Tấm polycacbonat (bán thành phẩm).  
 

 
(210) 4-2014-10701 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.11.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Pink Melon Hà Bắc  (VN)

Tầng 10, số 4 Liễu Giai, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Trứng; thịt; cá muối; sữa; sản phẩm sữa; rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Cà phê; bột mì; đường; trà.  
 

 
(210) 4-2014-10702 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Đắc Ngân  (VN) 

Số 67, đường Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2014-10703 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 26.13.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, xanh dương, đỏ, cam, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

GOLDSENGSU Hàn Việt  (VN) 

Đội 7, thôn Cầu Sông, xã Tân Xã, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2014-10704 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Thành   (VN)

Thôn Bùng, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà. 

 

 
(210) 4-2014-10705 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ. 
(731) Phạm Văn Hoà  (VN) 

Số 20/15 Nguyễn Công Trứ, phường 
Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 25: Giầy dép và đồ đi chân, cụ thể là: giầy cao su, giầy buộc dây, giầy nữ, dép đi 
trong nhà.  

 

 
(210) 4-2014-10706 (220) 16.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Phạm Ngọc Hải   (VN) 

Thôn Hà Thao Nội, xã Sơn Hà, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Túi cầm tay cho phụ nũ; túi xách tay.  
 
 

(210) 4-2014-10707 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 26.1.1; 26.4.1; A25.7.21 
(591) Xanh thổ, da cam, đen. 
(731) Trịnh Đình Cường   (VN) 

54/2 Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu (công ty CP sữa Bà Rịa 
- Vũng Tàu)  

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; nước sữa; sữa chua.  
 
 

(210) 4-2014-10708 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh. 
(731) Nguyễn Tấn Lộc   (VN) 

Số 36/204 phố Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng (CMW 
LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất xử lý nước nồi hơi. 
 
 

(210) 4-2014-10710 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Hồng, đen. 
(731) Công ty cổ phần DALITEK Việt 

Nam   (VN) 

Số 4 ngõ 254 nghách 151 phố Minh 
Khai, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Xi rô dùng cho mục đích dược phẩm;  thuốc bổ [thuốc, dược phẩm].   
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(210) 4-2014-10711 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế & đầu tư xây dựng Hoà 

Phát  (VN) 

Số 02 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2014-10712 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DALITEK Việt 

Nam  (VN) 

Số 4 ngõ 254 nghách 151 phố Minh 
Khai, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

Nhóm 35: Bán buôn dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-10714 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.4; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh, tím than, ghi, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Lệ  (VN) 

Số 5/129 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa (nhựa là chủ yếu).  
 
 

(210) 4-2014-10715 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Phớt hồng, vàng cam, xanh rêu, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ YIFAN Việt Nam   (VN) 

Thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện. 
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(210) 4-2014-10716 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nông á  (VN)

Số 06 đường E2, tỉnh lộ 2, thôn Quỳnh 
Tân 2, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông 
A Na, tỉnh Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phầm phân bón, phân bón dùng cho nông nghiệp; chế phẩm 

nguyên tố vi lượng dùng cho cây trồng.  
 

 
(210) 4-2014-10718 (220) 15.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

Thái Lan  (VN) 

Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội. 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống (không cồn). 

 

 
(210) 4-2014-10719 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

Thái Lan  (VN) 

Xóm Trần Phú, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống (không cồn). 

 

 
(210) 4-2014-10721 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH Chất lượng 

Cuộc sống Kim Cương   (VN) 

56 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2014-10722 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH Chất lượng 

Cuộc sống Kim Cương  (VN) 

56 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2014-10723 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH Chất lượng 

Cuộc sống Kim Cương  (VN) 

56 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2014-10724 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xám, đen. 
(731) Công ty TNHH Chất lượng 

Cuộc sống Kim Cương   (VN) 

56 Nguyễn Huy Tự, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2014-10725 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.20; 5.5.16; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh dương, xah dương đậm, 

cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và xây dựng 

Nguyễn  (VN) 

Thôn Nội 2, xã Tam Thuấn, huyện Phúc 
Thọ, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước có ga; đồ uống không 
chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-10726 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.21; 1.15.15; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh ngọc, xanh dương sẫm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

và phát triển dịch vụ Vin 

Hoàng Mai   (VN) 

Khối 8, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng 
Mai, tỉnh Nghệ An 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống); nước có ga; đồ uống không 
chứa cồn và chế phẩm dùng để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2014-10727 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.10; 26.1.5; A26.1.24; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

yến sào Đông á  (VN) 

105/4/5 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào nguyên tổ (thô, tinh chế). 
 

 
(210) 4-2014-10728 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; 26.5.1 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, Lane 50, Sec. 3, Nangang Road, 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Gà rán; thịt ức gà chiên; thịt gà nướng; chân gà; thịt gà thái hạt lựu chiên; dưa 
muối; khoai tây chiên; mực chiên; nấm sừng chiên; thịt nướng và hải sản nướng và rau 
nướng trên xiên. 
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(210) 4-2014-10729 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.3; 26.5.1 
(731) LIAN FA INTERNATIONAL DINING 

BUSINESS CORPORATION  (TW) 
No.7, Lane 50, Sec. 3, Nangang Road, 
Nangang Dist., Taipei City 11510 
Taiwan 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán bia; dịch vụ quán cà phê di động để cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do quán thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống di động; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ thức ăn nhanh không đóng cửa; dịch 
vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống chuyên thịt nướng; dịch vụ quán rượu; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống bán thức ăn mang về. 

 
 

(210) 4-2014-10730 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  

(VN) 

41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2014-10731 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13; 25.7.25; 
20.5.25 

(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  

(VN) 

41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy.  
 
 

(210) 4-2014-10732 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; A5.3.15; 26.4.7 
(591) Trắng, Olive. 
(731) Phạm Hương Tâm  (VN) 

P423C5 tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2014-10734 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 15.7.1; 2.1.13; 2.1.1 
(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Lê Thế Giáp   (VN) 

Số 14, Cù Chính Lan, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; thiết kế vườn.  
 

 
(210) 4-2014-10735 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.11.8 
(731) Phạm Quốc Việt  (VN) 

111 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa đi bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; cổng bằng 
kim loại; hàng rào bằng kim loại; mái hiên di động bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Động cơ dùng cho cửa cuốn và cửa tự động. 
 

Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa và bộ lưu điện dùng cho cửa cuốn. 
 

Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa; cửa ra vào bằng nhựa; vách ngăn bằng nhựa. 
 

 
(210) 4-2014-10736 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 2.9.1 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

GOLDEN HEALTH  (VN) 

322 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng 
Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho người 

lớn và trẻ em; vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và trẻ em; thực phẩm dành cho  
trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2014-10737 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Quốc tế Stella  

(VN) 

280/3/26 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10738 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(731) Lê Văn Dũng   (VN) 

Thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa chén bát; nước rửa bồn cầu; nước lau sàn; sữa tắm, nước rửa 

tay.  
 

 
(210) 4-2014-10739 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Nhân Văn  (VN) 

16 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2014-10740 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 

SANA WMT  (VN) 

Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem thoa mặt, kem dưỡng da, sáp 
thơm, nước rửa chén, nước tẩy rửa. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2014-10741 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 

SANA WMT  (VN) 

Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem thoa mặt, kem dưỡng da, sáp 

thơm, nước rửa chén, nước tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2014-10742 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.4.2; A25.7.21 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ & du 

lịch Fu Wing  (VN) 

353 Trần Hưng Đạo, phường An Hải 
Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
 

(210) 4-2014-10744 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; 25.7.25 
(591) Trắng, vàng, đỏ, tím. 
(731) Công ty TNHH may mặc xuất 

nhập khẩu Long Lân  (VN) 

Số 362/67 Phan Huy ích, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; quần áo may sẵn.  
 

 
(210) 4-2014-10745 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Vũ Thị Hải Âu  (VN)

45/15 khu phố 3A, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-10749 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.1.5; 26.1.4 
(731) TAIWAN CAROL ELECTRONICS 

CO., LTD.  (TW) 
No. 202, Tung Kuang Road, Taichung, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: ống nói; loa phóng thanh; máy điều chỉnh giọng nói; máy phát vô tuyến điện; 
máy thu vô tuyến điện; cáp điện báo; loa; tai nghe; tai nghe (loại nút gắn vào lỗ tai); bộ 
khuếch đại âm thanh; vỏ đựng ống nói.  

 

 
(210) 4-2014-10750 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.9; A26.11.12; 1.15.23; 1.15.21; 
13.3.23 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VICO   (VN) 

Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 

 
(210) 4-2014-10751 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm 

Sinh Thái   (VN) 

309 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-10752 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.6; 1.3.1; A6.19.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới   (VN)

309 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát gồm: đồ uống hoa quả (không cồn), nước ép hoa quả, nước 
uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước tăng lực (đồ uống).  

 

 
(210) 4-2014-10753 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

hàng Thuật Diệu Kỳ   (VN) 

92 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán bar.  

 

 
(210) 4-2014-10754 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.1 
(591) đỏ, vàng, xanh lá cây, đen. 
(731) Hộ kinh doanh đầm Quý Bà  

(VN) 

C5B khu phố Bình Phước, phường Bình 
Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2014-10755 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.1; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần RAFH  (VN)

Số 63, ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li - xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, giới thiệu sản 
phẩm trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ hộ lý chăm sóc y tế, dịch 
vụ dược sỹ kê đơn, dịch vụ y tế từ xa. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1111 

(210) 4-2014-10756 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A25.7.21; 26.4.1 
(591) Đen, vàng. 
(731) Nguyễn Trọng Hải   (VN) 

65/11 Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài. 
 

 
(210) 4-2014-10758 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Thái   (VN)

Phòng 510A, nhà C16, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế .  

 

 
(210) 4-2014-10759 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Thái    (VN)

Phòng 510A, nhà C16, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, 
cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm.  
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(210) 4-2014-10760 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.5.25; 26.2.3; 26.2.1; A26.11.7 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hải Thịnh   (VN) 

Khu 8, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-10761 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hải Thịnh   (VN) 

Khu 8, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-10762 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Hải Thịnh    (VN) 

Khu 8, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-10763 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.4.2; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi QNT Việt Nam   (VN) 

Thôn Xuân Mang, xã Tuấn Hưng, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  
 

 
(210) 4-2014-10764 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10765 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10766 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10767 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10768 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10769 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10770 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10771 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ly trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 

DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10772 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

ISOGOLD  (VN) 

41 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dành cho em bé. 
 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2014-10773 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.   (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Khăn lau tẩm chất để làm sạch cho trẻ em (dùng cho mục đích mỹ phẩm), dầu 
gội đầu dùng cho trẻ em, xà phòng dùng cho trẻ em, nước thơm dùng cho trẻ em, dầu 
dùng cho mục đích làm sạch cho trẻ em, phấn dùng cho trẻ em.  

 

Nhóm 05: Tã lót và quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) dùng một lần.  
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(210) 4-2014-10775 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

động vật Chen  (VN) 

135/4 Hà Tôn Quyền, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thức ăn, nguyên liệu phụ gia thức ăn chăn nuôi, gia cầm, thủy sản; 
mua bán: dụng cụ thiết bị máy móc ngành nuôi trồng thủy sản, ngành chăn nuôi gia súc, 
gia cầm; mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), lương thực thực phẩm, 
hàng nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản, vật tư, nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất 
thức ăn chăn nuôi (trừ thuốc thú y thủy sản). 

 

 
(210) 4-2014-10779 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Centech  (VN) 

Phòng 1503, tầng 15, tòa nhà HITTC, số 
185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm dành cho điện thoại di động; phần 
mềm trực tuyến (ghi sẵn). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng; dịch vụ cung cấp dữ liệu trong lĩnh vực viễn 
thông và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động; dịch vụ truyền thông tin 
trực tuyến. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần mềm nội dung số; dịch vụ cập nhật phần mềm máy 
tính và di động; dịch vụ cập nhật, lưu giữ, xử lý dữ liệu nội dung số để cung cấp cho 
khách hàng.  

 
 

(210) 4-2014-10782 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) ROSY SINO LIMITED  (VG) 
P.O.Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc cơ thể không chứa thuốc cụ thể là sữa tắm dạng gel và sữa 
tắm dạng kem, mỹ phẩm dùng cho mặt, cơ thể và tay, sản phẩm mỹ phẩm dùng để chăm 
sóc da, chế phẩm và chất dùng để chăm sóc da và tóc. 

 

 
(210) 4-2014-10784 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-10785 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY   (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-10787 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A14.7.7 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, trắng.
(731) Hộ kinh doanh Lâm Quang 

Quân  (VN) 

Số 364 đường 30/4 khóm 4, ấp 2, thị trấn 
Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 08: Cái giũa móng tay chân; cái kìm cắt biểu bì; cái kìm cắt móng tay chân. 
 

 
(210) 4-2014-10788 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy vi tính 
xách tay có thể mang theo; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; pin điện có thể nạp lại được; thiết bị 
nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 
minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng cho 
điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền 
hình; các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện tử cụ thể là: hệ thống âm thanh 
vòng; hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình kỹ thuật số; máy đọc đĩa DVD; màn hình hiển thị 
có đèn đi ốt phát quang (LED); màn hình (phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều 
(3D), máy vi tính; máy in dùng cho máy vi tính; chất bán dẫn. 

 

 
(210) 4-2014-10790 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) ONFIRE CHARCOAL SDN. BHD.  

(MY) 
No.66-78, Pusat Suria Permata, Jalan 
Upper Lanang, 96000 Sibu, Sarawak, 
Malaysia 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Than củi. 
 
 

(210) 4-2014-10791 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy 
rửa bát đĩa. 

 
 

(210) 4-2014-10792 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Xí nghiệp 2-9  (VN) 

Số 759 phố Tôn Đức Thắng, xã An Đông,
huyện An Dương, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: đèn chiếu sáng, đèn trang trí, máng đèn, bóng đèn; 
quạt điện. 
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(210) 4-2014-10793 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 1.15.15; 26.13.25; 21.1.16 

(731) Công ty TNHH thời trang Anh 

Anh  (VN) 

819 đường 3/2, phường 7, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2014-10794 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.4.4; 7.1.6; 4.3.9; 4.3.7 

(591) Vàng, xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần thảo dược 

Nhật Bình  (VN) 

58 Hồ Ngọc Lân 2, phường Kinh Bắc, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 

(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn (mua bán) máy móc thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm, bán lẻ (mua bán) lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh cụ thể như: gạo, 

thịt, cá, rau; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trương; 

thăm dò dư luận; môi giới thương mại. 
 

 
(210) 4-2014-10795 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.  (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không 

dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay; nước xúc 

miệng, không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10796 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.   (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 
312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh liên quan đến cơ quan niệu sinh dục chất 

diệt nấm; chế phẩm dược kháng viêm; gạc y tế; dược phẩm cho người; chế phẩm rửa âm 
đạo. 

 

 
(210) 4-2014-10797 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.   (KR) 
(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, không dùng cho mục đích nha khoa; bơm tiêm âm 

đạo; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; khăn trải giường cho người bệnh không 
kiềm chế được; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; ống rửa cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10798 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1 
(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.   (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không 
dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay; nước xúc 

miệng, không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10799 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.   (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh liên quan đến cơ quan niệu sinh dục; chất 

diệt nấm; chế phẩm dược kháng viêm; gạc y tế; dược phẩm cho người; chế phẩm rửa âm 

đạo.  
 

 
(210) 4-2014-10800 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.3.1 

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.   (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, không dùng cho mục đích nha khoa; bơm tiêm âm 

đạo; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; khăn trải giường cho người bệnh không 

kiềm chế được; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; ống rửa cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10801 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.    (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy rửa không 

dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; nước rửa tay; nước xúc 

miệng, không dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10802 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.    (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh liên quan đến cơ quan niệu sinh dục; chất 

diệt nấm; chế phẩm dược kháng viêm; gạc y tế; dược phẩm cho người; chế phẩm rửa âm 

đạo.  
 

 
(210) 4-2014-10803 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.13.25 

(731) WETTRUST KOREA CO., LTD.    (KR) 

(Geumgok-dong, Kolon Theprau Apt) 

312, 27 Jeongjail-ro, Bundang-gu, 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, không dùng cho mục đích nha khoa; bơm tiêm âm 

đạo; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; khăn trải giường cho người bệnh không 

kiềm chế được; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; ống rửa cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10805 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 26.3.1; 26.1.1; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh da trời nhạt, 

xanh da trời đậm. 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện An 

Thái  (VN) 

Thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện 

An Dương, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; máy lọc nước; máy điều hòa; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp từ.  
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(210) 4-2014-10806 (220) 16.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh biển nhạt, 

xanh biển đậm. 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện An 

Thái  (VN) 

Thôn Trang Quan, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; máy lọc nước; máy điều hòa; tủ lạnh; nồi cơm điện; bếp từ.  
 

 
(210) 4-2014-10808 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 15.7.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.3.1; 
26.13.25; 7.3.13 

(591) Đen, trắng, xám, đỏ. 
(731) Nguyễn Xuân Quốc Việt   (VN)

290/23 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: cà phê, bánh kẹo, nước giải khát.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 

Nhóm 44: Trồng cây cà phê.  
 

(210) 4-2014-10809 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL Co., 
LTD.  (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, kháng sinh phổ rộng, thuốc tiêm Tropisetron Hydrochloride,  
thuốc truyền tĩnh mạch, thuốc tiêm tĩnh mạch.  

 

 
(210) 4-2014-10810 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL 
Co.,LTD.   (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  
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(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, kháng sinh phổ rộng, thuốc tiêm piperacillin Sodium và 
Tazobactam sodium, thuốc truyền tĩnh mạch, thuốc tiêm tĩnh mạch  

 

 
(210) 4-2014-10811 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL 

Co.,LTD.   (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, kháng sinh phổ rộng, thuốc tiêm levocarnitine, thuốc truyền tĩnh 
mạch, thuốc tiêm tĩnh mạch.  

 

 
(210) 4-2014-10812 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL., 

Co., LTD.   (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, kháng sinh phổ rộng, thuốc tiêm Meglumine Adenosine 
Cyclophosphate, thuốc truyền tĩnh mạch, thuốc tiêm tĩnh mạch.  

 

 
(210) 4-2014-10813 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL., 

Co., LTD.   (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Kháng sinh bột pha tiêm, kháng sinh phổ rộng, kháng sinh thành phần 
Mezlocillin Sodium, bột pha tiêm, kháng sinh họ Penicillin, thuốc truyền tĩnh mạch.  

 

 
(210) 4-2014-10814 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL., 

Co., LTD.   (VN) 

No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 

(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, kháng sinh tiêm, thuốc truyền tĩnh mạch, thuốc tiêm tĩnh mạch.  
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(210) 4-2014-10815 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL., 

Co., LTD.   (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 
(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, dung dịch Vitamin tan trong chất béo tổng hợp, bột tiêm Vitamin 

tan trong chất béo, thuốc tiêm Vitamin tan trong chất béo, thuốc truyền tĩnh mạch, thuốc 
tiêm tĩnh mạch  

 

 
(210) 4-2014-10816 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) REYOUNG PHARMACEUTICAL., 

Co., LTD.   (CN) 
No.6, Erlangshan Road, Yiyuan County, 
Shandong Province, China  

 
(511)   Nhóm 05: Bột pha tiêm, kháng sinh phổ rộng, kháng sinh thành phần Mezlocillin Sodium 

Sulbactam Sodium, kháng sinh họ Penicillin, thuốc truyền tĩnh mạch.  
 

 
(210) 4-2014-10817 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; 1.15.21; A6.3.4 
(591) Trắng, vàng, xanh biển. 
(731) Cơ sở nước uống đóng chai 

Đại Trường Phát   (VN) 

Thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai. 

 

 
(210) 4-2014-10818 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ điện tử Việt Nhật  (VN) 

Số 36 LK khu biệt thự Bắc Hà, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dành cho xe cộ.  
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(210) 4-2014-10819 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Việt Hà Phú Thọ  (VN) 

Tổ 8, Khu 9, phường Nông Trang, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi. 
 
 

(210) 4-2014-10820 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.2; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

đầu tư thương mại Đại Ngọc  

(VN) 

2/326 đường Thiên Đức, phường Vệ An, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2014-10822 (220) 19.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A6.19.9; A6.19.11; A6.19.5; 5.3.20 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, vàng, trắng, da cam
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh giống cây trồng 

Phương Huyền  (VN) 

Tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) để uống.  
 
 

(210) 4-2014-10823 (220) 19.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 6.1.2; A6.19.9; A6.19.11; 5.3.20 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, vàng, trắng, da cam
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh giống cây trồng 

Phương Huyền  (VN) 

Tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) để uống. 
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(210) 4-2014-10824 (220) 19.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.3.20; 25.7.25; 6.1.2; A6.19.11 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, vàng, trắng, da cam
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

kinh doanh giống cây trồng 

Phương Huyền  (VN) 

Tổ 18, phường Tân Thịnh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) để uống. 
 
 

(210) 4-2014-10825 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Trần Văn Khánh  (VN) 

Thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; đệm; đệm lò xo; đệm không khí (không dùng cho mục đích y tế); 
đệm bông ép. 

 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; vỏ chăn; rèm cửa bằng vải.  
 
 

(210) 4-2014-10826 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ ứng dụng Công nghệ 

mới  (VN) 

1118/76 Nguyễn Văn Quá, khu phố 1 A, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát.  
 
 

(210) 4-2014-10827 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ ứng dụng Công nghệ 

mới  (VN) 

1118/76 Nguyễn Văn Quá, khu phố 1A, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát.  
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(210) 4-2014-10828 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lệ Sương   (VN)

Sạp 831, chợ Bình Tây, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2014-10829 (220) 19.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A9.3.3; A9.3.9; 9.3.1; A26.11.12 

(591) Đen, nâu đất, vàng 
(731) Công ty TNHH dược liệu 

Quyết Anh  (VN) 

Xóm 7, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo ngủ; đồ đội đầu; đồng phục; váy. 
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm bao gồm mua bán: quần áo may sẵn, 
quần áo ngủ, đồ đội đầu, đồng phục, váy. 

 
 

(210) 4-2014-10830 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 26.2.7; 26.4.3; 25.5.2; 26.7.25; 
26.3.4 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư VNFF 

Việt Nam  (VN) 

Số 82 Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Cho vay (tài chính); dịch vụ cầm đồ; cho vay theo bảo lãnh, cho vay có thế 
chấp; dịch vụ đổi tiền; thông tin về tài chính; dịch vụ bảo lãnh nợ. 

 
 

(210) 4-2014-10831 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Tím. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Lavender   (VN) 

Số 36, ngõ 378 Thụy Khê, phường Bưởi, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ mua bán váy cưới. 
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 45: Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội bao gồm: dịch 
vụ cho thuê váy cưới; dịch vụ tổ chức hôn lễ. 

 

 
(210) 4-2014-10832 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Tùng Sơn  (VN) 

Số 29, ngõ 6, đường Lý Thường Kiệt, 
phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, keo dưỡng tóc, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy ăn, giấy vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-10833 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 3.9.18; 1.15.23; 3.11.7 
(591) Lam sẫm, trắng, xanh da trời, nâu đen, 

vàng nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

du lịch Quốc tế Biển Vàng  

(VN) 

398A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan (du 
lịch); vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2014-10834 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.9; 25.5.25 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần PALLET VINA  

(VN) 

Lô B2-B3, đường N5, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Tấm, máng nâng tải hàng không bằng kim loại; đồ đạc bằng gỗ như: bàn, ghế, 
giường, tủ.  
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(210) 4-2014-10835 (220) 19.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.9.1; A18.4.2; 26.13.25 

(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Trí Bình  (VN)

D16/79 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ chạy điện. 
 

 
(210) 4-2014-10837 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.8; A26.4.24 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Mậu Hưng  (VN) 

Lô H1C, đường số 6, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Pin để thắp sáng; pin cho đèn bỏ túi; pin điện, ắc quy điện; pin mặt trời; bình ắc 
quy; ắc quy điện. 

 

 
(210) 4-2014-10838 (220) 19.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 25.1.25; 26.13.25 

(591) Đen, xám, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH ROYAL LIGHTING  

(VN) 

162 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đèn trang trí như: đèn chùm, đèn mâm, đèn áp trần, đèn bàn, 
đèn trang trí tường, đèn thả. 

 

 
(210) 4-2014-10839 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20; 26.4.1; 
26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại bao bì giấy Tân 

Vĩnh Lợi  (VN) 

Số 699, ấp Mới 2, cụm công nghiệp 
Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 16: Giấy; túi bằng giấy dùng để bao gói; túi rác bằng giấy; bao bì chai bằng bìa 
cứng hoặc giấy; túi giấy hình nón. 

 
 

(210) 4-2014-10840 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 

Sang  (VN) 

324 Nguyễn Văn Tăng, khu phố Gò 
Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý, đồ trang sức. 
 
 

(210) 4-2014-10841 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.8; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH xây dựng - sản 

xuất - thương mại - dịch vụ 

Lan Thanh  (VN) 

665A Kinh Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống ống dẫn nước; hệ thống, thiết bị phân phối nước; vòi (van); hệ thống 
xả nước; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh cho thiết bị nước. 

 
 

(210) 4-2014-10842 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

mỹ phẩm Tân Đại Dương   (VN) 

46 đường 13C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn nám da; kem rửa 
mặt; kem ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 

 
 

(210) 4-2014-10843 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Nâu, hồng. 
(731) Công ty TNHH TM & DV Hiệp 

Hưng  (VN) 

Đường 421B, Đông Hạ, xã Đông Yên, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2014-10844 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực nghiệp 

Tân Hải Lạng Sơn   (VN) 

Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Bút [đồ dùng văn phòng]; bút vẽ; bút máy; bút màu [bút sáp]; bút chì; thước kẻ 
để vẽ.  

 

 
(210) 4-2014-10845 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH y nha khoa 4D  

(VN) 

29 Trần Xuân Hòa, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị nha khoa, thiết bị y tế. 
 
 

(210) 4-2014-10846 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại mỹ phẩm 

Yến Oanh  (VN) 

59/23/12 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem và bột tắm trắng. 

 
 

(210) 4-2014-10847 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm  (VN) 

Số 4, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2014-10852 (220) 19.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.24; 26.4.1 

(731) Nguyễn Thanh Thủy   (VN)

45/2 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví da. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Buôn bán bàn, tủ, giường, chăn, drap, tranh ảnh, điêu khắc. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (nhằm mục đích thể thao, giải trí, giáo dục) tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc thời trang. 

 

 
(210) 4-2014-10853 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế gia 

dụng Phương Nam  (VN) 

Số 864, đường Bạch Đằng, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Nồi nấu đa năng chân không (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2014-10854 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 5.7.3 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH JIMMY HUNG ANH 

FOOD  (VN) 

Lô A - 5E - CN, khu công nghiệp Bàu 
Bàng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Bột gạo và bún khô.  
 

 
(210) 4-2014-10855 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Duy Linh  (VN) 

Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại: sơn nước, sơn dầu, sơn epoxy, sơn chống thấm, chất kết dính 
dùng cho sơn (keo).  
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(210) 4-2014-10856 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A25.3.3; 26.1.1; 26.3.23; 
16.3.13 

(591) Xanh sẫm, đỏ, xanh lá cây, tím, xanh 
cốm, xanh nhạt, ghi, da cam, đen, trắng. 

(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10857 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A25.3.3; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.3.23; 
2.7.1; 2.7.2; 24.17.15; 24.17.21 

(591) Xanh sẫm, đỏ, xanh lá cây, tím, xanh 
cốm, ghi, da cam, đen, trắng. 

(731) BEEKEI CORPORATION    (KR) 
No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-10858 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam   (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
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(210) 4-2014-10859 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam    (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-10860 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam    (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 13,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-10861 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) COREX TRADE LINKS INC.   (BN) 
Rm 51, 5th Floor, Britannia House, Jalan 
Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 11 
Negara Brunei Darussalam  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10862 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.    (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-10863 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.3; 26.1.6; 2.5.1; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh lá cây, da cam, kem nhạt, tím, 

vàng, nâu nhạt, xanh nước biển, xanh 
cốm, đen, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10864 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.7.25; 2.5.6; 2.5.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh cốm, xanh sẫm, 

xanh nước biển, tím, vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-10865 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

và thiết bị y tế Thịnh Vượng  

(VN) 

Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10866 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh   (VN) 

Số 16/239, đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10867 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Moxie's Việt Nam   (VN) 

Xóm Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, tã giấy cho trẻ em, tã giấy cho người già.  

 

 
(210) 4-2014-10869 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.14; 3.1.15 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 

SOHACO   (VN) 

Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10870 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD   (VN)

21FL-1, No.268, Sec.1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, 

cao dán, vật liệu dùng để băng bó.  
 

 
(210) 4-2014-10871 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD    (TW) 
21FL-1, No.268, Sec.1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, cao dán, vật 

liệu dùng để băng bó.  
 

 
(210) 4-2014-10872 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) KWAN STAR CO., LTD    (TW) 
21FL-1, No.268, Sec.1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, 

chất bổ sung ăn kiêng cho người, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng. 
 

 
(210) 4-2014-10873 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD    (TW) 
21FL-1, No.268, Sec.1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, cao dán, vật 

liệu dùng để băng bó. 
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(210) 4-2014-10874 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật DO 

HA LED USA  (VN) 

83 đường số 24, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân đạm; phân lân; super phosphats (phân bón).  
 

 
(210) 4-2014-10875 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Do 

Ha Led USA  (VN) 

83 đường số 24, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-10876 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Do 

Ha Led USA   (VN) 

83 đường số 24, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-10877 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Do 

Ha Led USA   (VN) 

83 đường số 24, phường 12, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-10878 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Do 

Ha Led USA   (VN) 

83 đường số 24, phường 12, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón); đại lý thông tin thương 

mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 

quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2014-10879 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(591) Xanh lá cây. 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Do 

Ha Led USA   (VN) 

83 đường số 24, phường 12, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân đạm; phân lân; super phosphats (phân bón). 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón); đại lý thông tin thương 

mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 

quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2014-10880 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH Nguyên Đình  

(VN) 

Thôn 4, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; canxi xyanamit (phân bón); phân ủ, phân trộn; 

phân đạm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (phân bón vi sinh); đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-10881 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 25.1.25; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Phát Lộc Thọ  (VN) 

X12G Hương Giang, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (điện máy, điện gia dụng); đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 

 
 

(210) 4-2014-10882 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Gia 

Hiền  (VN) 

264 Linh Trung, khu phố 1, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống); nước sô đa. 
 

 
(210) 4-2014-10883 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh nước biển đậm, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất bao bì 

và thương mại Tân Khánh 

Phong  (VN) 

G2/13 tỉnh lộ 10, ấp 7, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì chai bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; bìa cứng; 
bìa bọc sách bằng giấy; giấy bao gói. 

 

 
(210) 4-2014-10884 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh nước biển, nâu xám. 
(731) Công ty cổ phần vận tải Nhật 

Việt  (VN) 

Văn phòng 04-06-R2, cao ốc Everrich, 
số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải hàng hóa (bằng 
đường thủy); vận tải đường sông. 

 

 
(210) 4-2014-10885 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.24; 26.1.1; 7.1.6; 7.1.16 

(591) Xanh, trắng, da cam, vàng. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Trường Phúc  (VN) 

12 Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 

 
(210) 4-2014-10887 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thảo  (VN) 

30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ.  

 

Nhóm 25: Quần áo, trang phục; áo váy; mũ; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (trang phục); 
quần dài. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; hương 
liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cảo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.  
 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; cắt 

vải; may quần áo; thêu thùa; dịch vụ may. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ 

hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim video, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 

tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 
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(210) 4-2014-10888 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Tân Kỳ  

(VN) 

444/5 Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 
 

(210) 4-2014-10890 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Linh Trung Tín  (VN) 

100 đường Bưởi, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe đạp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: xe đạp điện, xe đạp. 
 

 
(210) 4-2014-10891 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Yến Linh  (VN) 

Số 23 đường 1C, khu A Nam Thành 
Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; điều hòa không khí; nồi cơm điện; thiết bị sấy quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy hút ẩm; bình lọc nước, bình nóng lạnh.  
 

 
(210) 4-2014-10892 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Sỹ Doanh  (VN) 

10/45 ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
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(210) 4-2014-10893 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hoàng Thế Thạch  (VN) 

Thôn Các Xã, xã Vũ Xá, huyện Kim 
Động, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 

 
(210) 4-2014-10894 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nền Móng 

Sông Đà Thăng Long  (VN) 

BT8/17 khu đô thị mới Văn Khê, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng cầu đường; xây dựng nền móng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; 

giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-10895 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gemopia Vina  (VN) 

Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, kim hoàn, đá quý bao gồm: nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay, 

lắc chân, mặt dây. 
 

 
(210) 4-2014-10896 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gemopia Vina   (VN) 

Thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, kim hoàn, đá quý bao gồm: nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay, 
lắc chân, mặt dây. 
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(210) 4-2014-10897 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.7.9; 2.9.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại tin học Hoàng 

Hưng  (VN) 

20/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; tã lót trẻ sơ 
sinh (thuộc về quần áo); bao tay và tất chân trẻ sơ sinh. 

 

 
(210) 4-2014-10898 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại vận 

tải xăng dầu Quốc Duy  (VN) 

808/11 Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú 
Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Phan Luật (PHAN 
LUAT JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu xăng dầu; bán buôn và bán lẻ xăng dầu. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá bằng xe ô tô; vận tải hàng hoá bằng tàu thuỷ.  
 

 
(210) 4-2014-10900 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 2.5.3; 2.5.8 
(591) Xanh lá đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển giáo dục quốc tế ABC 

Việt Nam  (VN) 

Lô B2-D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo; giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo 
dục); đào tạo thực hành (thao tác thử); tổ chức và điều hành hội thảo; dịch vụ hướng dẫn, 
giảng dạy.  
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(210) 4-2014-10901 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2014-10902 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 Paris - France  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thông tin về các liệu pháp làm sạch và làm đẹp và tư vấn cho người 
tiêu dùng lựa chọn đồ trang điểm, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2014-10903 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.13.25; 26.1.2; 24.13.1 
(591) Trắng, đen, nâu đỏ, xanh dương, nâu. 
(731) Công ty TNHH xây dựng -

thương mại Nghiêm Minh   (VN)

192/52/7 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động mua bán, trưng bày, giới thiệu, cung cấp các trang thiết bị y tế, dụng 
cụ y tế, vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10904 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.4.2; A26.4.24; 1.15.5 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Đức Nhân  (VN)

Số 23L Hai Bà Trưng, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2014-10908 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân   (VN)

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10909 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) 1. Phạm Khắc Tiến  (VN) 

Số 190 Trần Phú, phường Phước Ninh, 
thành phố Đà Nẵng  

2. Phạm Thị Hưng   (VN) 

Số 206 Trần Phú, phường Hải Châu, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

3. Phạm Khắc Thanh   (VN) 

Số 213 Trần Phú, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

4. Phạm Thị Như Mai   (VN) 

Số 20 Cô Giang, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

5. Phạm Khắc Huỳnh   (VN) 

Số 02 Trần Tống, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

6. Phạm Thị Thanh Trung   (VN) 

Số 140 Núi Thành, phường Hòa Thuận, 
Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

7. Phạm Khắc Tuấn   (VN) 

K 90/03 Lê Đình Dương, Phường Phước 
Ninh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

8. Phạm Khắc Hải   (VN) 

Số 20 Trương Chí Cương, phường Hòa 
Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

9. Phạm Thị Khanh   (VN) 

Số 186 Trần Phú, phường Phước Ning, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

10. Phạm Khắc Quảng   (VN) 

Số 24 Thái Phiên, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Chả, giò làm từ thịt heo, thịt bò.  
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(210) 4-2014-10910 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 15.7.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH cửa nhựa lõi 

thép An Phát   (VN) 

Thôn 1, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2014-10911 (220) 19.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 11.3.14; 5.7.3; A5.11.15; A1.1.10; 

25.1.6; A11.1.25 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Phú Trường An   (VN) 

Số 38 đường Phùng Hưng, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước tinh khiết (đồ uống); đồ uống có ga không chứa cồn; đồ uống không 
có ga (không chứa cồn).  

 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu, bia, nước giải khát (đồ uống không chứa cồn).  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; cung cấp thực phẩm, đồ ăn do 
nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2014-10912 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; A26.11.12; 26.4.2; A26.4.6; 
26.3.1 

(731) Công ty Liên Doanh TNHH 

ANOVA  (VN) 

36 Đại lộ Độc lập, khu công nghiệp Việt 
nam Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y: thuốc thuỷ sản.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc: thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật nuôi.  
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(210) 4-2014-10913 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 5.7.3; 3.4.7; 3.4.11 

(591) Xám, đen, vàng đậm, vàng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thuốc lá An Giang  (VN) 

23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2014-10914 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 3.7.17; 26.13.25

(731) FANG, DA QUAN   (CN) 

No. 20, Xinwei Estate, Xitou Village, 

Houjie Town, Dongguan City, 

Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Platin (bạch kim) [kim loại]; đá quý; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ chạy 

điện; hộp đựng đồng hồ [trưng bày].  
 

 
(210) 4-2014-10915 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 24.13.1; 25.1.25; 26.4.2; 26.4.9; A5.5.20

(591) Xanh, hồng.

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 

Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng dùng trong ngành y; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực 

phẩm cho em bé.  
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(210) 4-2014-10916 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 24.13.1; 26.4.2; 26.4.9; 25.1.25; A5.5.20

(591) Xanh, hồng.

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 

Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 

Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ mua bán các 

sản phẩm: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng dùng trong ngành y, thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thực 

phẩm cho em bé.  
 

 
(210) 4-2014-10917 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(731) PUNING CITY JIAN XING 

CLOTHING CO., LTD.  (CN) 

Shiqiaotou Village, Junbu Town, Puning 

City, Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; yếm; quần áo lót mặc bên trong; váy cưới; giày; mũ; trang phục dệt 

kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2014-10918 (220) 19.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; A26.4.24 

(731) PUNING CITY JIAN XING 

CLOTHING CO., LTD.   (CN) 

Shiqiaotou Village, Junbu Town, Puning 

City, Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; yếm; quần áo lót mặc bên trong; váy cưới; giày; mữ, trang phục dệt 

kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
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(210) 4-2014-10919 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17 

(731) PUNING CITY JIAN XING 

CLOTHING CO., LTD.   (CN) 

Shiqiaotou Village, Junbu Town, Puning 

City, Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; yếm; quần áo lót mặc bên trong; váy cưới; giày; mũ; trang phục dệt 

kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ.  
 

 
(210) 4-2014-10920 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.5; 26.1.2; A26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, đen. 

(731) Trần Phạm Thúy An   (VN)

390/117 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nến và dầu thắp sáng.  
 

 
(210) 4-2014-10921 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại và hóa 

chất Phương Đông   (VN) 

Lô III 3B nhóm công nghiệp III, khu 

công nghiệp Tân Bình, đường số 12, 

phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1152 

(210) 4-2014-10922 (220) 19.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.9.1; 3.1.14; A3.1.24 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thế 

Thiên Hoàng   (VN) 

42/73 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo trẻ em.  
 

 
(210) 4-2014-10923 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC (US)
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sư dụng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-10924 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư thương

mại quốc tế Kim Sơn   (VN) 

572/4 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thẻ thông minh (thẻ tích hợp), thiết bị điều khiển từ xa; 
máy nghe nhạc cầm tay, tai nghe, pin điện. 

 

 
(210) 4-2014-10925 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

PSSEA Việt Nam  (VN) 

40/28/477 Ngọc Khánh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quần áo, giày dép, đồ đi chân, đội đầu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 
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(210) 4-2014-10929 (220) 19.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  
(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, Neuch©tel, 2000, 
Switzerland  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; các chế phẩm thuốc lá; xì gà, thuốc lá 
điếu, thuốc lá hút, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá dùng để tự cuốn, thuốc lá hút bằng 
tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá có chứa hương liệu; thuốc lá ngậm không 
khói; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế), vật dụng cho người hút thuốc 
lá, giấy cuốn thuốc lá, thuốc lá cuộn dạng ống, đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá bằng 
kim loại, hộp đựng thuốc lá điếu, gạt tàn thuốc lá, tẩu thuốc lá, dụng cụ bỏ túi dùng để 
cuốn thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc, diêm; thuốc lá dạng que, chế phẩm thuốc 
lá nhiệt, thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá, thiết bi hút thuốc điện tử; thuốc lá điện tử; xì 
gà điện tử, tẩu thuốc điện tử, đầu chứa chất ni-cô-tin của thuốc lá điện tử, của xì gà điện tử 
và của tẩu thuốc điện tử; các chất lỏng dùng cho thuốc lá điện tử, cho xì gà điện tử và cho 
tẩu thuốc lá điện tử; thuốc lá điện tử sử dụng để thay thế cho thuốc lá truyền thống; thiết 
bị hít để hít ni-cô-tin điện tử; dụng cụ hoá hơi cho thuốc lá, chế phẩm thuốc lá và các chất 
thay thế thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc lá điện tử; bộ sạc, bộ dập lửa và các phụ 
kiện dùng cho thuốc lá điện tử; các bộ phận và phụ kiện sử dụng liên quan đến thuốc lá 
điện tử hoặc thiết bị làm nóng thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2014-10932 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Việt Dũng   (VN) 

Số 504 - N04 tầng 5, khu 5.3ha, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: sứ vệ sinh; xí bệt; lavabo; chậu rửa; sen vòi; bồn tắm matxa; 
phòng xông hơi. 

 

 
(210) 4-2014-10933 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; 3.9.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, vàng, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Khánh 

An  (VN) 

ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An 
Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 40: Chế biến thực phẩm theo đơn đặt hàng của người khác.  
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(210) 4-2014-10934 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.1; A26.11.7; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SJSAGANA  (VN) 

298 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2014-10936 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) Đỗ Thị Vân  (VN) 

147/5, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, 
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường thốt nốt (đường được chiết xuất từ cây thốt nốt); đường cát (dùng để 
ăn); mật ong; mì chính; gia vị; muối. 

 

 
(210) 4-2014-10937 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Đoàn Thế Hậu  (VN) 

ấp Hòa Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Patê (làm từ gan và thịt lợn); chả lụa; giò bò; bò viên; chả cá; chả mực. 
 

 
(210) 4-2014-10938 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 25.1.6; A8.1.16 
(591) Hồng, trắng, đỏ, vàng, xanh lam, nâu. 
(731) Huỳnh Thị Hồng Phấn  (VN)

Số 306B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kem; bánh mì; bánh ngọt; bánh dẻo; bánh nướng; bánh bao. 
 

 
(210) 4-2014-10941 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hải Đăng  (VN)

5 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; xây dựng nhà các 

loại; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; phá dỡ 
các công trình xây dựng; chuẩn bị và san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống 
nước; hoàn thiện công trình xây dựag; khai thác bùn khoáng; khai thác nước khoáng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ tham quan du lịch; điều hành các chuyến du lịch trong nước và quốc 
tế; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch. 

 
Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cung cấp dịch vụ ăn uống 
theo hợp đồng cho các buổi tiệc, hội họp, đám cưới. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa (massage) và các dịch vụ tăng cường chăm sóc sức 
khỏe, sắc đẹp; dịch vụ tắm thảo dược; tắm bùn khoáng. 

 

 
(210) 4-2014-10942 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hải Đăng  (VN)

5 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm là từ bùn.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, mỹ phẩm làm từ bùn; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới 
bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ ka-ra-ô-kê; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc [giải trí]; tổ chức hội nghị.  
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(210) 4-2014-10943 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Hồng, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH liên kết y tế 

Nhật Việt  (VN) 

Số 49, ngõ 612 Lạc Long Quân, tổ 11 
cụm 2, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, phòng khám đa 
khoa và nha khoa. 

 
 

(210) 4-2014-10944 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.1; 1.5.1 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Song Nam  (VN) 

Số 32 Phan Đình Giót, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh; phân hữu cơ; phân bón trong nông nghiệp. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân vi sinh, phân hữu cơ, phân bón trong nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2014-10945 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.3; 26.4.7; 26.13.25; A26.11.12 

(591) Vàng, đỏ, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

An Đại Hưng  (VN) 

336 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Kính cường lực xây dựng. 
 

 
(210) 4-2014-10946 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mai Động số 

1   (VN) 

Số 16 Tam Trinh, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 06: ống nước bằng kim loại; ống gang; phụ kiện ống bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2014-10947 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ ghi nhạt. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư ACom  

(VN) 

Số 6 ngách 18/5, tổ 9, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 

 
(210) 4-2014-10948 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 15.7.1; 25.12.1; A26.11.9 

(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH ITEKKU Việt Nam  

(VN) 

Số 45, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Trục cho máy; băng tải; giá đỡ ổ trục cho máy móc; bánh xe răng của máy 
móc; máy công cụ; máy nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2014-10949 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh tím. 
(731) Đoàn Huy Du  (VN) 

Số nhà 12, đường Phan Thiết, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh các loại. 
 

 
(210) 4-2014-10953 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 1.15.5; 25.1.6; 5.13.4; 26.1.1; 5.9.21; 4.1.4

(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH VINA BEST   (VN)

Số 99, ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến (lạc rang).  
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(210) 4-2014-10954 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(731) Nguyễn Hữu Dũng  (VN) 

Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Các loại khăn bông (không dùng cho mục đích y tế) như: khăn rửa mặt, khăn 

tắm; khăn lau (bằng vải).  
 

 
(210) 4-2014-10956 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.5; A5.5.20; A5.5.21; A25.7.8 
(591) Hồng, xanh lá. 
(731) Nguyễn Hữu Hoàng Tùng   (VN)

53/26 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo trẻ em, sản phẩm dành cho trẻ em: tã giấy, khăn giấy, bình 

sữa, bộ dụng cụ ăn uống, bình hút sữa dành cho bà mẹ, ghế ăn dành cho em bé, xe đẩy 
dành cho em bé, đồ chơi trẻ em. 

 

 
(210) 4-2014-10957 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Triển  (VN) 

Xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn: gỗ lát sàn; gỗ dán; gỗ xẻ; vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2014-10960 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 18.1.5; 26.4.2; A2.1.23; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Ngô Trọng Huy   (VN) 

16.7 Block C, chung cư Phú Mỹ Thuận, 
xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 

Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hoá, du lịch.  
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(210) 4-2014-10961 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.7.13; A6.3.4; 1.15.21; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, xanh da 
trời. 

(731) Hoàng Văn Nguyên   (VN)

Căn hộ 407, TT Đài TNVN, 194 Giải 
Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2014-10963 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25; 25.5.5 
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 

in bao bì Văn Quốc Việt  (VN) 

25 Bình Giã, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: In bao bì. 
 

 
(210) 4-2014-10964 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội  (VN) 

67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; gia vị thập cẩm, mì sợi, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; cháo ngô; ngô rang nổ.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể, đồ uống đẳng trương muối và khoáng chất cho cơ thể; nước xô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước khoáng.  

 
 

(210) 4-2014-10965 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội  (VN) 

67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; gia vị thập cẩm; mì sợi; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; cháo ngô; ngô rang nổ.  

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể, đồ uống đẳng trương muối và khoáng chất cho cơ thể; nước xô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2014-10966 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; gia vị thập cẩm; mì sợi; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; cháo ngô; ngô rang nổ.    

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể, đồ uống đẳng trương muối và khoáng chất cho cơ thể; nước xô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước khoáng.  

 
 

(210) 4-2014-10967 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; gia vị thập cẩm; mì sợi; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; cháo ngô; ngô rang nổ.    

 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể, đồ uống đẳng trương muối và khoáng chất cho cơ thể; nước xô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2014-10968 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; gia vị thập cẩm; mì sợi; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; cháo ngô; ngô rang nổ.   
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Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể, đồ uống đẳng trương muối và khoáng chất cho cơ thể; nước xô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2014-10969 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần Chế biến 

Kinh doanh Lương thực - Thực 

phẩm Hà Nội   (VN) 

67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; trà ướp lạnh; gia vị thập cẩm; mì sợi; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo; cháo ngô; ngô rang nổ.    
 

Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống cung cấp muối và khoáng 
cho cơ thể, đồ uống đẳng trương muối và khoáng chất cho cơ thể; nước xô đa; xi rô dùng 
cho đồ uống; nước khoáng.  

 

 
(210) 4-2014-10970 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.6; 17.2.5 
(591) Hồng sẫm, hồng phấn, vàng, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Cơ Sở Kim Nga   (VN) 

165/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, đầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-10971 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH VESTA  (VN)

Số 188/60 Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng.  
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(210) 4-2014-10972 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Mai Đức Đông  (VN) 

Số 76 ngõ 1194 đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ nghiên cứu pháp luật. 
 

 
(210) 4-2014-10973 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.3.15; A5.3.13; 24.13.1; 24.13.5 

(591) Da cam, đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Cơ Sở Kim Nga   (VN) 

165/79 Trần Phú, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
 

 
(210) 4-2014-10974 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN   (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-10975 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN  (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10976 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm TPVN   (VN) 

299/17B đường Lý Thường Kiệt, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10977 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10978 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10979 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10980 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10981 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10982 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI  (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10983 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10984 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10985 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-10986 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SAVI   (VN) 

Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2014-10987 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 

Dược phẩm - Thiết bị y tế - Hóa 

chất Hà Nội  (VN) 

Đội 4, xã Liên Phương, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2014-10988 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Minh 

Châu  (VN) 

17/5/6 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-10989 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  

(591) Nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Mỹ Tiên  (VN) 

Số 185K Cống Quỳnh, phường Nguyễn 

Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2014-10990 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.4; A26.11.12; A26.11.9 

(591) Vàng, xanh. 

(731) Nguyễn Thị Hồng Nga  (VN) 

23/45, Khiếu Năng Tỉnh, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường phèn dùng cho thực phẩm; các loại bánh bích quy; bột nướng bánh; kem 

ăn (kem lạnh); các chế phẩm ngũ cốc, các loại mì. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đường phèn dùng cho thực phẩm, bột mỳ, các loại bánh bích quy, 

bánh mỳ, bánh ngọt sô-cô-la, ca cao, đồ uống chế biến trên cơ sở ca cao, cà phê, đồ uống 
chế biến trên cơ sở cà phê, chè, đường, gạo, bột cọ sagu, sản phẩm tinh bột dùng cho thực 

phẩm, mật ong, men thực phẩm, bột nở, tương hạt cải (mù tạc), giấm, gia vị, dầu giấm 

trộn xà lách, nước xốt (đồ gia vị), mì chính, gia vị, hương thơm cho thực phẩm (trừ hương 
ete và hương tinh dầu), chất thơm (đồ gia vị) không phải là tinh dầu, mì sợi ăn liền, đá 

lạnh có thể ăn được, các gia vị được làm từ dược thảo được bảo quản, muối để nấu ăn. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1168 

(210) 4-2014-10991 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.4.11; 26.1.1; A5.5.20; A5.5.22 
(591) Nâu, trắng, cam, vàng. 
(731) Nguyễn Văn Vũ  (VN) 

122/26, khu phố 17, phường Bình Trị Đông,
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường phèn dùng cho thực phẩm; các loại bánh bích quy; bột nướng bánh; kem 
ăn (kem lạnh); các chế phẩm ngũ cốc, các loại mì. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đường phèn dùng cho thực phẩm, bột mỳ, các loại bánh bích quy, 
bánh mỳ, bánh ngọt sô-cô-la, ca cao, đồ uống chế biến trên cơ sở ca cao, cà phê, đồ uống 
chế biến trên cơ sở cà phê, chè, đường, gạo, bột cọ sagu, sản phẩm tinh bột dùng cho thực 
phẩm, mật ong, men thực phẩm, bột nở, tương hạt cải (mù tạc), giấm, gia vị, dầu giấm 
trộn xà lách, nước xốt (đồ gia vị), mì chính, gia vị, hương thơm cho thực phẩm (trừ hương 
ete và hương tinh dầu), chất thơm (đồ gia vị) không phải là tinh dầu, mì sợi ăn liền, đá 
lạnh có thể ăn được, các gia vị được làm từ dược thảo được bảo quản, muối để nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2014-10992 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A18.1.12 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng, xám. 
(731) Nguyễn Quốc Tuấn  (VN) 

6/17 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và viễn thông; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán hàng; dịch vụ 
quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp và doanh nhân.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
đồ họa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-10993 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2014-10994 (220) 20.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) Trần Công Danh  (VN) 

198/47A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2014-10995 (220) 20.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 2.1.22; 2.1.4
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

đậm, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thịnh Huệ  (VN) 

Số 6 đường Trung Mỹ Tây 9A, khu phố 
3, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được, dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2014-10996 (220) 20.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(731) 1. Ngô Phúc Thành  (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

2. Huỳnh Tính  (VN) 

12 ngõ 92 Vương Thừa Vũ, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

3. Đỗ Thanh Tịnh  (VN) 

20/9 kiệt 85 Nguyễn Huệ, phường Phú 
Nhuận, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2014-10997 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Ngô Phúc Thành  (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-10998 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Ngô Phúc Thành  (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-10999 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Ngô Phúc Thành  (VN) 

201 A5 ký túc xá Thăng Long, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11001 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Topman  (VN)

Xóm Cầu Chùa, đường 179, xã Kiêu Kỵ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục; huấn luyện (đào tạo); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo); dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  

 
Nhóm 42: Tư vấn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn; kiểm định (đo lường).  
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(210) 4-2014-11003 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) PIGEON CORPORATION   (JP) 
4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-
ku, Tokyo, Japan  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 10: Cặp nhiệt độ; gương (dụng cụ của nha sĩ); thiết bị chứa tia rơ-gen dùng cho 
mục đích y tế, dụng cụ đẩy núm vú (thiết bị y tế); dụng cụ bảo vệ núm vú (thiết bị y tế); 
chén ăn để đựng thuốc dạng lỏng; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; 
núm vú giả; gặm nướu chải lợi cho em bé; vòng cho trẻ em cắn trong thời kì mọc răng; 
bình sữa (dùng cho em bé); van bình sữa; núm vú cao su; máy vắt sữa dùng cho bà mẹ cho 
con bú; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; ngực nhân tạo; băng [đàn hồi] để băng 
bó; vật liệu khâu.  

 

 
(210) 4-2014-11004 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A1.1.12; A1.1.20; 25.7.25; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm & 

thương mại OrientNutri   (VN) 

Số 1, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11007 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục Minh Triết  (VN) 

11 B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 16: Các ấn phẩm in như sách, tạp chí.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch nội, ngoại địa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
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(210) 4-2014-11009 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.1; 25.5.25 
(591) Xám đậm, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thuỵ An  (VN) 

43/14/19 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2014-11010 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 3.7.17 
(591) Tím, trắng, xanh tím nhạt. 
(731) Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ  (VN)

Số 26A, đường Đại Phúc 13,  khu 3, 
phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2014-11012 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 1.15.11; A11.3.3; A26.4.24; A26.11.12 

(591) Đen, đỏ, trắng, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tam Minh   (VN) 

Số 607 tòa nhà 142 Lê Duẩn, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hòa tan; cà phê hạt; cà phê chưa rang.  
 
 

(210) 4-2014-11014 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 

SAKURA Việt Nam  (VN) 

Số nhà 7H12, ngõ 130 đường Xuân 
Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng.  
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(210) 4-2014-11015 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mỹ Khánh Ngọc   (VN) 

231/57/33 Bình Tiên, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám; kem ngừa lão hóa; kem tắm trắng; sữa rửa 
mặt; mặt nạ dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2014-11016 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Mỹ Khánh Ngọc  (VN) 

321/57/33 Bình Tiên, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem ngừa mụn nám; kem ngừa lão hóa; kem tắm trắng; sữa rửa 
mặt; mặt nạ dưỡng da.  

 
 

(210) 4-2014-11017 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện P.T Vina  (VN)

Tổ 129 Đà Sơn, phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện có bọc cách điện; dây và cáp thông tin - viễn thông. 
 
 

(210) 4-2014-11018 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Đại Thủy  (VN) 

Phố Ba Huyện, thành phố Bắc Ninh, tỉnh 
Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại. 
 

Nhóm 07: Mô tơ điện dùng cho cửa.  
 

Nhóm 09: Lưu điện dùng cho cửa.  
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(210) 4-2014-11019 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; 26.15.15; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và truyền thông Sao Việt  

(VN) 

Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê người quản lý tổ chức và giám sát chương trình biểu diễn nghệ 
thuật; mua bán các sản phẩm giấy, trang thiết bị ngành in; dịch vụ cho thuê chỗ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2014-11020 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Miền Nam  (VN) 

125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2014-11021 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Miền Nam  (VN) 

125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2014-11022 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Miền Nam   (VN) 

125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1175 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-11023 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón 

Miền Nam   (VN) 

125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-11024 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Chính  (VN) 

143/1 khu phố Thạnh Lợi, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống; hoa cảnh (hoa kiểng). 
 
 

(210) 4-2014-11025 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa chua; bơ; pho mát; các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả ướt; các loại xúp; 
trứng gia cầm; dưa muối; kim chi. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bột nêm; cà phê 
hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; trà (chè); ca cao; bánh pizza; 
bánh ăn liền (snack); bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-11026 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa chua; bơ; pho mát; các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả ướt; các loại xúp; 
trứng gia cầm; dưa muối; kim chi. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bột nêm; cà phê 
hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; trà (chè); ca cao; bánh pizza; 
bánh ăn liền (snack); bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-11027 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa chua; bơ; pho mát; các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả ướt; các loại xúp; 
trứng gia cầm; dưa muối; kim chi. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bột nêm; cà phê 
hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; trà (chè); ca cao; bánh pizza; 
bánh ăn liền (snack); bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-11028 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa chua; bơ; pho mát; các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả ướt; các loại xúp; 
trứng gia cầm; dưa muối; kim chi. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bột nêm; cà phê 
hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; trà (chè); ca cao; bánh pizza; 
bánh ăn liền (snack); bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-11029 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa chua; bơ; pho mát; các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả ướt; các loại xúp; 
trứng gia cầm; dưa muối; kim chi. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bột nêm; cà phê 
hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; trà (chè); ca cao; bánh pizza; 
bánh ăn liền (snack); bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2014-11030 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MASAN  (VN) 

Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; dầu ăn; sữa chua; bơ; pho mát; các loại cá đóng hộp; các loại thịt 
đóng hộp; giò chả; xúc xích; rau đóng hộp; trái cây đóng hộp; mứt quả; các loại xúp; 
trứng gia cầm; dưa muối; kim chi. 

 

Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; 
mì sợi; mì ống; bánh phở; bún; nước tương; tương ớt; nước xốt; gia vị; bột nêm; cà phê 
hòa tan; cà phê rang xay; cà phê bột; cà phê đã chế biến; chè (trà); ca cao; bánh pizza; 
bánh snack; bột ngũ cốc; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-11031 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Hải Anh  (VN) 

Nhà số 14, tập thể Sở địa chính nhà đất, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-11034 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A26.1.24; 26.1.2; 26.1.4 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kim khí Thăng Long   (VN) 

Thôn Từ Am, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh cụ thể: bộ sen tắm, bộ vòi tắm, bộ 
xịt vệ sinh, chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh, bồn tắm, bình nước nóng đun 
bằng điện sử dụng trong phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 21: Bộ phụ kiện phòng tắm cụ thể: khay xà phòng tắm bằng inox; vòng treo khăn 
tắm làm bằng inox; giá để giấy vệ sinh làm bằng inox, thanh treo khăn mặt làm bằng 
inox; giá để cốc đánh răng làm bằng inox.  

 

 
(210) 4-2014-11035 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEDICO Việt 

Nam   (VN) 

Số 15 đường Đại Phúc 17, khu 3, phường 
Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-11036 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.9.1; 19.7.1; 18.3.2 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Xuân   (VN) 

Tổ dân phố Lục Đô, thị trấn Cát Hải, 
huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

 
(210) 4-2014-11037 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Korea  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính 
xách tay; tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 
tính bảng; pin sạc; thiết bị sạc pin; bao bằng da dùng cho điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; bao lật bảo vệ dùng cho điện thoại di động, điện thoại 
thông minh và máy tính bảng; máy tính bảng; máy thu hình; linh kiện điện tử âm thanh cụ 
thể hệ thống âm thanh nổi, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình bằng kỹ thuật số; đầu đĩa 
DVD; màn hình đi ốt phát quang; màn hình; kính 3D; máy vi tính; máy in dùng với máy 
tính; chất bán dẫn; thiết bị ngoại vi có thể mang đi được, thiết bị ngoại vi có thể mang đi 
được dùng cho điện thoại di động; điện thoại di động mang đi được; điện thoại thông 
minh dưới hình thức một chiếc đồng hồ; điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng 
hồ đeo tay. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; vòng đeo tay (đồ trang sức); dây 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử tích hợp nhiều chức năng; đồng hồ kết nối (giao tiếp) 
với thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, và máy tính 
cá nhân thông qua các trang web, mạng máy tính và mạng truyền thông điện tử khác; dây 
đồng hồ đeo tay kết nối (giao tiếp) với thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, điện thoại thông 
minh, máy tính bảng, và máy tính cá nhân thông qua các trang web, mạng máy tính và 
mạng truyền thông điện tử khác; vòng đeo tay (đồ trang sức) kết nối (giao tiếp) với thiết 
bị kỹ thuật số hộ trợ cá nhân, điện thoại thông minh, máy tính bảng, và máy tính cá nhân 
thông qua các trang web, mạng máy tính và mạng truyền thông điện tử khác.  

 
 

(210) 4-2014-11038 (220) 20.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 26.4.3; 1.5.1; 1.13.1 

(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Công Nhận 

Việt Nam  (VN) 

Phòng 406, tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn 
Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng. 
 

Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật, cụ thể là: dịch vụ công nhận phòng thử nghiệm, 
phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận hệ thống, tổ chức chứng nhận 
sản phẩm. 
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(210) 4-2014-11039 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 13.1.5 
(591) Xanh. 
(731) Công ty TNHH LETO Việt Nam  

(VN) 

Số 134 phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán; dịch vụ kế toán; phân tích giá 
thành. 

 

 
(210) 4-2014-11040 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.1; A5.3.15; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 

chanh, vàng nhạt. 
(731) KNORR-NAEHRMITTEL 

AKTIENGESELLSCHAFT   (CH) 
Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, 
Switzerland 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Chất chiết ra từ thịt; súp và nước canh thịt đã được bảo quản bao gồm nước 
canh thịt dạng bột nhão và nước canh thịt dạng hạt; rau củ và trái cây đông lạnh, phơi khô 
và nấu chín; súp ăn liền, súp sấy khô và súp đông lạnh; chiết xuất của thịt/xương bao gồm 
viên súp (viên thịt bỏ vào nước nóng sẽ tan thành nước dùng); hỗn hợp nước canh thịt; bột 
nhuyễn bao gồm cà chua nghiền nhuyễn, cà chua hầm nhừ và xay nhuyễn để nấu nướng 
và rau đã hầm nhừ để nấu nướng; dưa muối (rau muối); đồ ăn nhanh và thực phẩm ăn 
nhanh để ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; thực phẩm đã 
chế biến sẵn để nấu được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; thực phẩm 
đã được nấu và bảo quản được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; thức 
ăn được ướp lạnh và làm đông lạnh làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và trứng; 
thức ăn được nấu sẵn và đồ ăn liền được làm từ thịt, cá, gia cầm, trái cây, rau củ, sữa và 
trứng. 

 
Nhóm 30: Lớp phủ bánh ngọt; các món trang trí trên món ăn, cụ thể là bánh mỳ nướng 
dùng với súp, bánh quy giòn, rau thơm và hỗn hợp của các món này; hương liệu (trừ tinh 
dầu) và gia vị bao gồm các hương liệu và gia vị dạng bột sấy khô và dạng bột nhão; nước 
xốt marinat; bột nhão làm thực phẩm hoặc bột nhão để làm bánh ngọt, nước xốt để trộn 
(gia vị); vỏ bánh thịt chiên giòn; bánh ngô và mỳ sợi; gạo; mỳ ống bao gồm mỳ ống được 

nhồi nhân; bánh quy giòn, bánh mỳ giòn kiểu ấn Độ; xốt (gia vị) bao gồm cả xốt dạng 
đông lạnh, dạng ướt và dạng khô; hỗn hợp xốt sấy khô (gia vị); thức ăn được ướp lạnh và 
làm đông lạnh gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo; đồ ăn 
nhanh và thực phẩm ăn nhanh để ăn liền gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến 
mạch, bột mỳ và gạo; hỗn hợp đã làm sẵn gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến 
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mạch, bột mỳ và gạo để bày ra đĩa kèm theo xốt; thực phẩm đã chế biến sẵn để nấu gồm 
chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo; cơm và bánh khoai tây; thực 
phẩm đã được phơi khô, nấu và bảo quản gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, ngô hạt, yến 
mạch, bột mỳ và gạo; thức ăn được nấu sẵn và đồ ăn liền gồm chủ yếu ngũ cốc, mỳ sợi, 
ngô hạt, yến mạch, bột mỳ và gạo; bột nêm từ thịt/xương và hạt nêm từ thịt/xương. 

 

 
(210) 4-2014-11043 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tháng Tám  (VN) 

61 Đỗ Quang, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp học sinh; ví đựng tiền; vali; túi thể thao. 

 

 
(210) 4-2014-11046 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 3.7.17; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

tôn VINASHIN  (VN) 

Số 1, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2014-11048 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) VEGAPHARM LLP   (GB) 

Intershore Suites Vernon House, Sicilian 
Avenue London WC1A 2QS, United 
Kingdom  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực phẩm 

dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế; chất bổ sung ăn kiêng thích 
hợp cho mục đích y tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế; thuốc khử trùng; vật liệu để hàn 
răng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chế phẩm khử mùi không khí. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1182 

(210) 4-2014-11050 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây. 
(731) NIPPON KENDAI RESEARCH & 

DEVELOPMENT LTD.   (HK) 
Rm 1412, 14th floor, China Merchants 
Tower, Shun Tak Centre, 168-200 
Connaught Rd., C. Hong Kong  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tá dược dùng cho mục đích y tế; viên nang dùng cho dược phẩm; chất ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thảo dược có chứa 
chiết xuất từ nấm dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2014-11051 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hồng Phát   (VN) 

Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

(210) 4-2014-11052 (220) 20.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 

dược phẩm Hồng Phát    (VN) 

Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2014-11053 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.1; 26.3.23; 3.7.16; 26.13.25 
(591) Đen, vàng, đỏ. 
(731) Đặng Văn Dũng   (VN) 

Số nhà 18, tổ 16, phường Phúc Lợi, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần dài, áo sơ mi, áo khoác, quần lót, áo lót.  
 
 

(210) 4-2014-11054 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Ngô Văn Công   (VN) 

370/35 Hoà Hảo, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Bộ dụng cụ rửa mũi xoang (bộ dụng cụ là bình rửa mũi xoang dùng cho mục 
đích y tế bao gồm: phần bình và phần nắp bình).  

 

 
(210) 4-2014-11055 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Thu Hà   (VN) 

Số 17 ngách 606/83 tổ 28, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, mặn; kẹo; mứt kẹo; cà phê.  
 

 
(210) 4-2014-11056 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 24.13.1; A26.1.24; 3.7.17; 
A1.1.10 

(731) Công ty cổ phần đầu tư giáo 

dục và phát triển Nguồn Nhân

lực quốc tế Stanford   (VN) 

Số 27, Doãn Kế Nghĩa, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa, thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục, giảng dạy; hướng 
dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); sắp xếp và tổ chức cuộc hội thảo, dịch vụ 
dịch thuật. 

 

Nhóm 42: Lập trình chương trình máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; cho thuê máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2014-11057 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Võ Văn Tài  (VN) 

Xóm 3, xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục, máy để tập luyện thể dục. 
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(210) 4-2014-11058 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Đại Sơn Việt  (VN) 

Phòng C7 lô 83A đường Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-11059 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH Sơn EVEREST 

Việt Nam  (VN) 

Số 126 Khâm Thiên, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2014-11060 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; 5.7.1; A26.11.12; 25.5.1 
(591) Da cam, ghi, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hạt Cà phê 

Vàng  (VN) 

Số 345, quốc lộ 20, xã Lộc Nga, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 

 

 
(210) 4-2014-11061 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Kim Thổ  (VN) 

71A Khánh Hội, phường 3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; rau, củ, quả sấy khô các loại.  
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(210) 4-2014-11062 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 

Kim Thổ   (VN) 

71A Khánh Hội, phường 3, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; rau, củ, quả sấy khô các loại.  
 

 
(210) 4-2014-11063 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Vật tư 

giao thông (Tratimex)   (VN) 

Số 2/201, đường Ngô Quyền, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 
(xăng); chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; phụ gia hóa chất dùng cho dầu lửa.  

 

Nhóm 04: Dầu điezel; nhiên liệu; khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; chất 
bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu ma zút; nhiên liệu dùng cho động cơ; 
gazoline; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  

 

Nhóm 19: Asphalt; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; nhựa đường. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tầu thuyền; vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; vận tải 
đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.  

 

Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; dịch vụ tinh chế. 
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; thử nghiệm vật liệu.  
 

 
(210) 4-2014-11064 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Vật tư 

giao thông (Tratimex)    (VN) 

Số 2/201, đường Ngô Quyền, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng   
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 
(xăng); chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; phụ gia hóa chất dùng cho dầu lửa.  

 

Nhóm 04: Dầu điezel; nhiên liệu; khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; chất 
bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu ma zút; nhiên liệu dùng cho động cơ; 
gazoline; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  

 

Nhóm 19: Asphalt; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; nhựa đường. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tầu thuyền; vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; vận tải 
đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.    

 

Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; dịch vụ tinh chế.   
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; thử nghiệm vật liệu.  
 

 
(210) 4-2014-11065 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Vật tư 

giao thông (Tratimex)    (VN) 

Số 2/201, đường Ngô Quyền, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 
(xăng); chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; phụ gia hóa chất dùng cho dầu lửa.  

 

Nhóm 04: Dầu điezel; nhiên liệu; khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; chất 
bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu ma zút; nhiên liệu dùng cho động cơ; 
gazoline; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  

 

Nhóm 19: Asphalt; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; nhựa đường. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tầu thuyền; vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; vận tải 
đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.    

 

Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; dịch vụ tinh chế.    
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; thử nghiệm vật liệu.  
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(210) 4-2014-11066 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Vật tư 

giao thông (Tratimex)    (VN) 

Số 2/201, đường Ngô Quyền, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 
(xăng); chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; phụ gia hóa chất dùng cho dầu lửa.  

 

Nhóm 04: Dầu điezel; nhiên liệu; khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; chất 
bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu ma zút; nhiên liệu dùng cho động cơ; 
gazoline; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  

 

Nhóm 19: Asphalt; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; nhựa đường. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng tầu thuyền; vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; vận tải 
đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.   

 

Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; dịch vụ tinh chế.   
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; thử nghiệm vật liệu.  
 
 

(210) 4-2014-11067 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Vật tư 

giao thông (Tratimex)    (VN) 

Số 2/201, đường Ngô Quyền, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 
(xăng); chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; phụ gia hóa chất dùng cho dầu lửa.  

 

Nhóm 04: Dầu điezel; nhiên liệu; khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; chất 
bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu ma zút; nhiên liệu dùng cho động cơ; 
gazoline; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  

 

Nhóm 19: Asphalt; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; nhựa đường. 
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Nhóm 39: Vận tải bằng tầu thuyền; vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; vận tải 
đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.    

 
Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; dịch vụ tinh chế.   

 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; thử nghiệm vật liệu.  
 

 
(210) 4-2014-11068 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 

và Xuất nhập khẩu Vật tư 

giao thông (Tratimex)    (VN) 

Số 2/201, đường Ngô Quyền, phường 
Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng   

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia/chất phụ gia hóa học cho nhiên liệu động cơ; hóa chất dùng 
trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất phụ gia làm sạch dùng cho dầu 
(xăng); chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; phụ gia hóa chất dùng cho dầu lửa.  

 
Nhóm 04: Dầu điezel; nhiên liệu; khí nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; chất 
bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; dầu ma zút; nhiên liệu dùng cho động cơ; 
gazoline; dầu mỏ, dạng thô hoặc tinh chế.  

 

Nhóm 19: Asphalt; vật liệu lát bằng nhựa đường; bitum; sản phẩm chứa bitum dùng trong 
xây dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi; nhựa đường. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng tầu thuyền; vận tải bằng ô tô; phân phối năng lượng; vận tải 
đường biển; vận tải bằng đường ống dẫn; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng.    

 

Nhóm 40: Chế biến dầu mỏ; tái chế rác và phế thải; dịch vụ lọc dầu; dịch vụ tinh chế.   
 

Nhóm 42: Phân tích hóa học; thử nghiệm vật liệu.  
 

 
(210) 4-2014-11069 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.1.14 
(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại -

sản xuất thuốc thú y Gấu 

Vàng  (VN) 

458 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học xử lý và cải tạo môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản.  
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Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học xử lý và cải tạo 
môi trường trong nuôi trồng thủy sản. 

 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản nội địa.  
 
 

(210) 4-2014-11070 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.3.3; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Từ Thị Năm  (VN) 

ấp 1 xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, quần áo lót, mũ váy, giày vải thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc: quần  áo, quần áo lót, mũ vải; giầy vải thuộc nhóm 
này.  

 

 
(210) 4-2014-11071 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.1.23 
(591) Xanh dương, ghi đậm. 
(731) Công ty CP phát triển quốc tế 

IDC  (VN) 

P901B, tòa nhà Licogi 13 đường Khuất 
Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lao động bao gồm: tuyển chọn và cung cấp lao động; dịch vụ xuất 
khẩu lao động.  

 

 
(210) 4-2014-11072 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.1.16; 26.1.1; A1.1.10; A26.4.24 
(591) Đỏ, trắng, vàng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH thực phẩm và 

đồ uống GMT   (VN) 

Nhà số 11, LK 27, khu đô thị mới Vân 
Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu 
nhỏ. 
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(210) 4-2014-11073 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.4; A26.4.24; 
26.13.25; 2.9.1 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 

viễn thông VITECO   (VN) 

Số 35 ngõ 61 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu, giám sát (thiết bị viễn thông).  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu, thiết kế thiết bị giám sát bằng điện sử dụng trong lĩnh 
vực viễn thông. 

 
 

(210) 4-2014-11074 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, hồng. 
(731) Trần Văn Khánh   (VN) 

Thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối ôm; đệm; đệm lò xo; đệm không khí (không dùng cho mục đích y tế); 
đệm bông ép.  

 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; vỏ chăn; rèm cửa bằng vải.  
 

 
(210) 4-2014-11076 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Đức Kiên  (VN) 

209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, 
tỉnh ĐAKLAK 

 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-11077 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 

209 Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, 
tỉnh ĐAKLAK 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị để chiếu sáng; thiết bị lọc nước; 
thiết bị vệ sinh; vòi nước; chậu rửa bát bằng inox [gắn cố định]. 
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(210) 4-2014-11078 (220) 21.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (731) Nguyễn Tuấn Long  (VN) 

Số 5, ngõ 62, phố Nguyễn Chính, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; áo khoác choàng; áo vest; quần áo ngủ; 
quần áo da. 

 
 

(210) 4-2014-11080 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Đăng 

Khôi  (VN) 

436/14 Cách Mạng Tháng 8, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp mạng máy tính; dây cáp điện thoại; dây dẫn tín hiệu máy tính, thiết bị 
truyền dẫn tín hiệu mạng viễn thông; thiết bị mạng, máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2014-11081 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Hân 

Tâm  (VN) 

68 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; kem rửa mặt; dầu bóng tóc; kem 
tắm trắng da. 

 

 
(210) 4-2014-11082 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Alpha  (VN) 

17/1 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 
phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da. 
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(210) 4-2014-11084 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 

dụng cụ y tế Hạnh Thảo   (VN) 

320D Phạm Hùng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc làm trắng răng (dùng trong nha khoa). 

 

 
(210) 4-2014-11086 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi; tủ đựng đồ đạc; kệ đựng đồ đạc; kệ đựng sách báo; kệ bếp. 

 

 
(210) 4-2014-11087 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 

16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-11088 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 

16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-11089 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 

16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc. 
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(210) 4-2014-11090 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 

16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy tóc. 
 
 

(210) 4-2014-11091 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 

16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2014-11092 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Đỗ Duy Hiếu  (VN) 

16/10 Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-11093 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Liễu Hạnh  (VN) 

143 Nguyễn An Ninh, phường Vĩnh Lạc, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2014-11094 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) PRECISE BIOPHARMA PVT. LTD.  
(IN) 
209, Jhalawar, Patanwala Ind Estate, 
L.B.S. Road, Ghatkopar (West), Mumbai 
400 086, India. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-11095 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN  (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-11096 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ME DI SUN   (VN) 

Số 521, ấp An Lợi, xã Hòa Lợi, huyện 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-11097 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hương Phấn  (VN)

Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2014-11098 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A5.3.14 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Moxie's Việt Nam  (VN) 

Xóm Mới, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, khăn giấy để trải bàn ăn. 
 

 
(210) 4-2014-11099 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt  (VN) 

149/9 Ngô Sĩ Liên, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11100 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt   (VN) 

149/9 Ngô Sĩ Liên, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11101 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt   (VN) 

149/9 Ngô Sĩ Liên, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-11102 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty CP thương mại tổng 

hợp Nhật Việt    (VN) 

149/9 Ngô Sĩ Liên, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11103 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Nhà thuốc đông y gia truyền 

Hồng Khôi   (VN) 

Tổ khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11104 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Nhà thuốc đông y gia truyền 

Hồng Khôi   (VN) 

Tổ khu 5, thị trấn Phố Mới, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-11105 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Eurotek-Pharm  (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-11106 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Eurotek-Pharm  (VN) 

Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11120 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD   (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy. 
 

 
(210) 4-2014-11123 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nước 

tinh khiết Sinh Lộc   (VN) 

Số 18, tổ 5, khu 3, phường Hà Lầm, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2014-11124 (220) 21.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) Hợp tác xã sản xuất và kinh 

doanh Bích Hương   (VN) 

Thôn Vàng, xã Bích Sơn, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 

 
(210) 4-2014-11125 (220) 21.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ly  (VN) 

Tổ 18, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc da; làm móng; mát-xa mặt. 
 

 
(210) 4-2014-11126 (220) 21.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 26.1.2
(591) Đỏ.
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 

Châu  (VN) 

Số 18 Nguyễn Văn Linh, tổ 5, khóm 
Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đồ trang sức, xe mô tô, xe gắn máy. 

 

 
(210) 4-2014-11143 (220) 21.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

  

(531) 26.4.2
(591) Xanh nước biển, vàng đồng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoa Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa ga bỏ túi. 
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(210) 4-2014-11144 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương, 

xanh dương nhạt. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoa Việt  (VN) 

Cụm công nghiệp xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bật lửa ga bỏ túi. 
 

 
(210) 4-2014-11145 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.17; 2.9.1; A26.4.24 
(731) Trần Văn Duân   (VN) 

Số 29 ngõ 54, phố Kim Ngưu, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Váy cưới, áo cưới; trang phục hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2014-11146 (220) 21.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.13.1 

(731) Công ty TNHH thương mại xuất

nhập khẩu Việt Tranh Đề  (VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-11147 (220) 21.05.2014 

 

 

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 25.1.6; 3.4.13 

(731) Công ty TNHH thương mại xuất

nhập khẩu Việt Tranh Đề  (VN) 

41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-11148 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.7.12 
(591) Đỏ tía, vàng, cam, xanh lá cây, đen, trắng
(731) Hợp tác xã nông lâm nghiệp 

và thương mại Tia Sáng   (VN) 

Thôn Tân Lợi, xã Đắk R'Moan, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 29: Chanh dây đã chế biến.  
 

 
(210) 4-2014-11149 (220) 21.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Liên kết Chăm 

sóc Sức khỏe  (VN) 

Số 28, ngách 360/5 đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2014-11161 (220) 21.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 5.7.21; A5.7.23 

(591) Đen, trắng, mận chín. 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 47  

(VN) 

Số 8, đường Biên Cương, phường Ngô 
Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng hạt huyền; đồ trang sức rẻ tiền; đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo may sẵn, giày, mũ, khăn quàng cổ, túi xách, đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2014-11163 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH kim loại màu 

Trường Thành  (VN) 

344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Oxit kẽm; oxit kẽm nano; oxit kẽm hoạt tính; clorua kẽm; sunfat kẽm; 
cacbonat kẽm.  
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Nhóm 06: Kẽm hoạt tính; kim loại màu và hợp kim của chúng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm hóa chất dùng 
cho công nghiệp bao gồm oxit kẽm, oxit kẽm nano, oxit kẽm hoạt tính, clorua kẽm, sunfat 
kẽm, cacbonat kẽm, kẽm hoạt tính, kim loại màu và hợp kim của của chúng, quặng kẽm 
và quặng chì kẽm, phế liệu từ kẽm; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác quặng kẽm và quặng chì kẽm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ tinh luyện quặng kẽm và quặng chì kẽm; dịch vụ tinh chế quặng kẽm 
và quặng chì kẽm; dịch vụ tái chế các phế liệu từ kẽm.   

 
 

(210) 4-2014-11164 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH kim loại màu 

Trường Thành   (VN) 

344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 01: Oxit kẽm; oxit kẽm nano; oxit kẽm hoạt tính; clorua kẽm; sunfat kẽm; 
caebonat kẽm.   

 

Nhóm 06: Kẽm hoạt tính; kim loại màu và hợp kim của chúng.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm hóa chất dùng 
cho công nghiệp bao gồm oxit kẽm, oxit kẽm nano, oxit kẽm hoạt tính, clorua kẽm, sunfat 
kẽm, cacbonat kẽm, kẽm hoạt tính, kim loại màu và hợp kim của của chúng, quặng kẽm 
và quặng chì kẽm, phế liệu từ kẽm; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác quặng kẽm và quặng chì kẽm.   
 

Nhóm 40: Dịch vụ tinh luyện quặng kẽm và quặng chì kẽm; dịch vụ tinh chế quặng kẽm 
và quặng chì kẽm; dịch vụ tái chế các phế liệu từ kẽm.   

 
 

(210) 4-2014-11165 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kim loại màu 

Trường Thành    (VN) 

344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 01: Oxit kẽm; oxit kẽm nano; oxit kẽm hoạt tính; clorua kẽm; sunfat kẽm; 
caebonat kẽm.   

 

Nhóm 06: Kẽm hoạt tính; kim loại màu và hợp kim của chúng.    
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm hóa chất dùng 
cho công nghiệp bao gồm oxit kẽm, oxit kẽm nano, oxit kẽm hoạt tính, clorua kẽm, sunfat 
kẽm, cacbonat kẽm, kẽm hoạt tính, kim loại màu và hợp kim của của chúng, quặng kẽm 
và quặng chì kẽm, phế liệu từ kẽm; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.    
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Nhóm 37: Dịch vụ khai thác quặng kẽm và quặng chì kẽm.    
 

Nhóm 40: Dịch vụ tinh luyện quặng kẽm và quặng chì kẽm; dịch vụ tinh chế quặng kẽm 
và quặng chì kẽm; dịch vụ tái chế các phế liệu từ kẽm.   

 
 

(210) 4-2014-11166 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kim loại màu 

Trường Thành     (VN) 

344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 01: Oxit kẽm; oxit kẽm nano; oxit kẽm hoạt tính; clorua kẽm; sunfat kẽm; 
caebonat kẽm.    

 

Nhóm 06: Kẽm hoạt tính; kim loại màu và hợp kim của chúng.     
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm hóa chất dùng 
cho công nghiệp bao gồm oxit kẽm, oxit kẽm nano, oxit kẽm hoạt tính, clorua kẽm, sunfat 
kẽm, cacbonat kẽm, kẽm hoạt tính, kim loại màu và hợp kim của chúng, quặng kẽm và 
quặng chì kẽm, phế liệu từ kẽm; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác quặng kẽm và quặng chì kẽm.     
 

Nhóm 40: Dịch vụ tinh luyện quặng kẽm và quặng chì kẽm; dịch vụ tinh chế quặng kẽm 
và quặng chì kẽm; dịch vụ tái chế các phế liệu từ kẽm.   

 
 

(210) 4-2014-11167 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Da cam, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH kim loại màu 

Trường Thành     (VN) 

344 đường Phúc Diễn, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 01: Oxit kẽm; oxit kẽm nano; oxit kẽm hoạt tính; clorua kẽm; sunfat kẽm; 
cacbonat kẽm.    

 

Nhóm 06: Kẽm hoạt tính; kim loại màu và hợp kim của chúng.     
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, giới thiệu các sản phẩm hóa chất dùng 
cho công nghiệp bao gồm oxit kẽm, oxit kẽm nano, oxit kẽm hoạt tính, clorua kẽm, sunfat 
kẽm, cacbonat kẽm, kẽm hoạt tính, kim loại màu và hợp kim của của chúng, quặng kẽm 
và quặng chì kẽm, phế liệu từ kẽm; xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác quặng kẽm và quặng chì kẽm.     
 

Nhóm 40: Dịch vụ tinh luyện quặng kẽm và quặng chì kẽm; dịch vụ tinh chế quặng kẽm 
và quặng chì kẽm; dịch vụ tái chế các phế liệu từ kẽm.   
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(210) 4-2014-11168 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc thú y 

Năm Thái  (VN) 

Số 40, tổ 53 phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y. 
 

 
(210) 4-2014-11169 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thuốc thú y 

Năm Thái  (VN) 

Số 40, tổ 53 phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y.  
 

 
(210) 4-2014-11175 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.4.3 
(591) Xanh dương, đỏ, đen. 
(731) Nguyễn Thị Như ý  (VN) 

Số 20 đường số 4, phường Tân Phong, 
quận 07, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy võ thuật. 

 

 
(210) 4-2014-11177 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 5.7.1; 26.1.2; A26.4.24 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Phương  

(VN) 

219/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê rang xay.  
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(210) 4-2014-11178 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

King Elong  (VN) 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương 
Đình Hội, phường Phước Long B, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: phân bón; chế phẩm phân bón; phân bón dùng 
trong nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2014-11179 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa Nhật 

Phong  (VN) 

B2/3A quốc lộ 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng. 
 
 

(210) 4-2014-11180 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa Nhật 

Phong  (VN) 

B2/3A quốc lộ 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng. 
 
 

(210) 4-2014-11181 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tiêu chuẩn 

Việt  (VN) 

Số 18, Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy rửa bát đĩa; máy nghiền; hệ thống hút bụi cho 
mục đích làm sạch; máy lọc; máy nghiền rau củ; máy xay sinh tố; máy giặt áp lực cao, 
máy lau sàn nhà; máy nghiền rác. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa; tủ bảo quản thực phẩm; tủ lạnh; bình đun nước nóng, máy lọc 
nước; máy sưởi; máy sấy; lò vi sóng. 
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(210) 4-2014-11182 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

Chính Long  (VN) 

Lô C12, số 409 đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống sôi cho chất làm mát động cơ. 
 
 

(210) 4-2014-11183 (220) 22.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.7.3; 3.7.19 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Bách Vị 

Gia  (VN) 

400 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống giải khát; cửa hàng ăn uống phục vụ thức ăn 
nhanh. 

 

 
(210) 4-2014-11184 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 5.7.1 
(591) Đen, đỏ, trắng, nâu nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Ngọc Hà  (VN) 

Số nhà 18, ngách 344/83, đường Ngọc 
Thụy, tổ 19, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hoà tan. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê bột, cà phê hoà tan.  
 
 

(210) 4-2014-11187 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất bao bì Nam Khánh  (VN)

Số 1, tổ 19, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Túi ni lông. 
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(210) 4-2014-11188 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất nhập 

khẩu Hoàng Kim Thịnh  (VN) 

120/5 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai. 
 

 
(210) 4-2014-11189 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xuất nhập

khẩu Hoàng Kim Thịnh  (VN) 

120/5 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ráy tai. 
 

 
(210) 4-2014-11198 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xuất nhập khẩu TRAN FOODS (VN)

Số 66A Trần Thái Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo râu, lưỡi dao cạo râu, hộp đồ cạo râu, túi dao cạo râu.  
 

 
(210) 4-2014-11199 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lê Gia Thành Đạt  (VN) 

B81, khu phố Bình Đức 2, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe đạp, xe máy, xe ô tô; lốp dành cho bánh xe đạp, xe máy, 
xe ô tô. 
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(210) 4-2014-11200 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lê Gia Thành Đạt   (VN) 

B81, khu phố Bình Đức 2, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe đạp, xe máy, xe ô tô; lốp dành cho bánh xe đạp, xe máy, 
xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2014-11201 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lê Gia Thành Đạt   (VN) 

B81, khu phố Bình Đức 2, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe đạp, xe máy, xe ô tô; lốp dành cho bánh xe đạp, xe máy, 
xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2014-11202 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.11; A1.1.10; 3.7.16; 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Châu Phi   (VN) 

1059 Lũy Bán Bích, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng làm từ yến sào.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát như: nước yến, đồ uống chứa tổ yến.  
 

 
(210) 4-2014-11203 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mậu dịch Đại Trường Thành  

(VN) 

364/42/4 Thoại Ngọc hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy vi tính, ti vi, đầu đĩa, ampli, loa, 
micro, máy sao chụp (photocopy), máy fax, máy quay phim, máy ảnh, bóng đèn chiếu 
sáng các loại.  

 

 
(210) 4-2014-11204 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Vũ Thuý An  (VN) 

1047/16/18 tỉnh lộ 43, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-11205 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Hân Triển (VN)  

(VN) 

151 khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
 

Nhóm 17: Phớt chắn dầu nhớt làm bằng cao su.  
 

 
(210) 4-2014-11206 (220) 22.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A1.1.10; A1.1.5 

(731) Nguyễn Thị Yên  (VN) 

Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối.  
 
 

(210) 4-2014-11220 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế An Thái  

(VN) 

39BT1 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện; xe máy điện, các bộ phận cấu trúc của các loại xe nói 
trên; phụ tùng của các loại xe nói trên.  
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(210) 4-2014-11222 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 3.7.14; 3.7.16; A25.7.21; 3.7.10 
(591) Nâu đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Yến Finest  

(VN) 

413/3 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Nước yến nhung sâm bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế, nước yến collagen 

bổ dưỡng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng bổ dưỡng phù hợp cho mục 
đích y tế; sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh; sữa có bổ sung vi chất và/hoặc khoáng chất dùng 
làm thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm ăn kiêng; sâm và linh chi đã qua chế biến dùng 
làm thảo dược.   

 

 
(210) 4-2014-11223 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần vật tư nông 

nghiệp Việt Tiệp    (VN) 

ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-11224 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A3.9.4; A3.9.24 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quảng cáo Dấu ấn Hàng Việt  

(VN) 

3/1 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2014-11225 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.23; 26.3.2 
(591) Xanh lá, xanh lam. 
(731) Công ty TNHH Long Vân  (VN)

76 đại lộ Bình Dương, khu phố Hòa 
Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận 
An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ. 
 

Nhóm 06: Nhôm; thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; bản lề hộp bằng kim 
loại; cửa ra vào bằng kim loại; thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại; mái che tường bằng 
kim loại cho các công trình xây dựng; cửa chớp bằng kim loại; hàng rào cọc bằng kim 
loại; tay nắm cửa bằng kim loại; ngưỡng cửa bằng kim loại; cửa sổ hai cánh bằng kim 
loại; lá nhôm; khung cửa sổ bằng kim loại; khung nhà kính bằng kim loại; bản lề bằng 
kim loại; khung cửa bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; thang 
bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng; thanh 
ray bằng kim loại. 

 

Nhóm 20: Bàn; ghế để chân; ghế trường kỷ; ghế bành; ghế dài; ghế ngồi; ghế xếp; 
giường; xe đẩy dọn trà; tủ đựng; tủ nhiều ngăn. 

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che bằng vải dệt. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm liên quan đến nhôm, cụ thể là: nhôm, thanh lan can, tay vịn 
cầu thang bằng kim loại, bản lề hộp bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, thanh mỏng 
lát trần nhà bằng kim loại, mái che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng, cửa 
chớp bằng kim loại, hàng rào cọc bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, ngưỡng cửa 
bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại, 
khung nhà kính bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, vách ngăn 
bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, thang bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm 
chắn bằng kim loại chống côn trùng, thanh ray bằng kim loại, bàn, ghế để chân, ghế 
trường kỷ, ghế bành, ghế dài, ghế ngồi, ghế xếp, giường, xe đẩy dọn trà, tủ đựng, tủ nhiều 
ngăn, mái che bằng vải bạt, mái che bằng vật liệu tổng hợp, mái che bằng vải dệt; giới 
thiệu sản phẩm liên quan đến nhôm cụ thể là: nhôm, thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng 
kim loại, bản lề hộp bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, thanh mỏng lát trần nhà 
bằng kim loại, mái che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng, cửa chớp bằng 
kim loại, hàng rào cọc bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, ngưỡng cửa bằng kim 
loại, cửa sổ hai cánh bằng kim loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại, khung nhà kính 
bằng kim loại, bản lề bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, 
cửa sổ bằng kim loại, thang bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm chắn bằng kim 
loại chống côn trùng, thanh ray bằng kim loại, bàn, ghế để chân, ghế trường kỷ, ghế bành, 
ghế dài, ghế ngồi, ghế xếp, giường, xe đẩy dọn trà, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, mái che bằng 
vải bạt, mái che bằng vật liệu tổng hợp, mái che bằng vải dệt; trưng bày sản phẩm liên 
quan đến nhôm cụ thể là: nhôm, thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại, bản lề 
hộp bằng kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại, mái 
che tường bằng kim loại cho các công trình xây dựng, cửa chớp bằng kim loại, hàng rào 
cọc bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, ngưỡng cửa bằng kim loại, cửa số hai cánh 
bằng kim loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại, khung nhà kính bằng kim loại, bản 
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lề bằng kim loại, khung cửa bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, cửa sổ bằng kim 
loại, thang bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm chắn bằng kim loại chống côn 
trùng, thanh ray bằng kim loại, bàn, ghế để chân, ghế trường kỷ, ghế bành, ghế dài, ghế 
ngồi, ghế xếp, giường, xe đẩy dọn trà, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, mái che bằng vải bạt, mái 
che bằng vật liệu tổng hợp, mái che bằng vải dệt; quảng cáo sản phẩm liên quan đến 
nhôm cụ thể là: nhôm, thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại, bản lề hộp bằng 
kim loại, cửa ra vào bằng kim loại, thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại, mái che tường 
bằng kim loại cho các công trình xây dựng, cửa chớp bằng kim loại, hàng rào cọc bằng 
kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, ngưỡng cửa bằng kim loại, cửa sổ hai cánh bằng kim 
loại, lá nhôm, khung cửa sổ bằng kim loại, khung nhà kính bằng kim loại, bản lề bằng 
kim loại, khung cửa bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại, thang 
bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại, tấm chắn bằng kim loại chống côn trùng, thanh 
ray bằng kim loại, bàn, ghế để chân, ghế trường kỷ, ghế bành, ghế dài, ghế ngồi, ghế xếp, 
giường, xe đẩy dọn trà, tủ đựng, tủ nhiều ngăn, mái che bằng vải bạt, mái che bằng vật 
liệu tổng hợp, mái che bằng vải dệt. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 

Nhóm 40: Mạ crôm; dịch vụ mài mòn; đánh bóng bằng cách mài; mạ kim loại; xử lý kim 
loại. 

 

 
(210) 4-2014-11226 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; A14.5.9; A26.11.12; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH Thực phẩm cao 

cấp  (VN) 

Số 55B phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống các loại.  
 

 
(210) 4-2014-11228 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) COREX TRADE LINKS INC.  (BN) 
Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-11229 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) COREX TRADE LINKS INC.  (BN) 

Rm 51, 5 th Floor, Britannia House, 
Jalan Cator Bandar Seri Begawan BS, 88 
11 Negara Brunei Darussalam 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2014-11240 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate Preaksa 
Subdistrict, Muang Samutprakarn 
District, Samutprakarn Province, 
Thailand  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến, cá đã chế biến, trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín, sữa và các sản phẩm sữa, dầu ăn thực vật.  

 

 
(210) 4-2014-11243 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Nam Việt  (VN) 

95 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý vé máy bay; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô; dịch vụ đặt chỗ 
khác liên quan đến chuyến du lịch như du thuyền, xe lửa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn, nhà nghỉ, nơi ở tạm thời. 
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(210) 4-2014-11247 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng, đen. 

(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận chuyển Vì Bạn  

(VN) 

16/8/1 Quang Trung, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; báo gói hàng hóa; đóng gói hàng hóa; vận tải bằng ô tô; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]. 

 

 
(210) 4-2014-11248 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) A5.3.14 

(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và phân phối Sen 

Vàng  (VN) 

175 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp điện; nồi cơm điện; nồi áp suất (dùng điện); nồi nướng dùng điện; ấm điện; 

quạt điện.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không dùng điện như chảo, vỉ nướng, bộ nồi, cây lau nhà.  
 

 
(210) 4-2014-11260 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh da trời. 

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam   (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy sấy khô không khí, máy sưởi, thiết bị sưởi ấm. 
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(210) 4-2014-11261 (220) 22.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.15.15

(591) Xanh da trời.

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 

Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại chảo (dùng điện); xoong nồi (dùng điện), thiết bị nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2014-11262 (220) 22.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 26.15.15; 1.15.23

(591) Xanh da trời.

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Toà nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 

Cảnh Dị, phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại chảo (dùng điện); xoong nồi (dùng điện); thiết bị nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2014-11263 (220) 22.05.2014

  (441) 25.07.2014

(540) 

 

(531) 26.15.15; A26.11.12 

(591) Xanh da trời.

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 

Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại chảo (dùng điện); xoong nồi (dùng điện); thiết bị nấu nướng.  
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(210) 4-2014-11264 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 

Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại ấm đun nước dùng điện; thiết bị nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2014-11265 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 26.15.15; 1.15.23 

(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 

Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại ấm đun nước dùng điện, thiết bị nấu nướng.  
 

 
(210) 4-2014-11266 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.11.12; 26.15.15 

(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 

Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại ấm đun nước dùng điện, thiết bị nấu nướng.  
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(210) 4-2014-11267 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.15; 26.15.15 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại quạt gió, quạt hơi sương, quạt đá, quạt sưởi; quạt hơi nóng.  
 

 
(210) 4-2014-11268 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại quạt gió; quạt hơi sương, quạt đá, quạt sưởi, quạt hơi nóng.  
 

 
(210) 4-2014-11269 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam    (VN) 

Tòa nhà Ngôi Sao, số 15B đường Nguyễn 
Cảnh Dị , phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Các loại quạt gió, quạt hơi sương, quạt đá, quạt sưởi, quạt hơi nóng.  
 
 

(210) 4-2014-11282 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Fujifilm Corporation  (JP)

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 
 

 
(210) 4-2014-11283 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Fujifilm Corporation   (JP)

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2014-11284 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Fujifilm Corporation   (JP)

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng. 

 

 
(210) 4-2014-11285 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.4.3; 26.4.7; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 

Ngọc Thủy  (VN) 

101/31 Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm nhuộm tóc; keo xịt tóc; chế phẩm đánh bóng móng tay 

chân; nước sơn móng tay; gel vuốt tóc. 
 

 
(210) 4-2014-11286 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.12; A26.11.9; 26.13.25 
(731) Globeride, Inc.  (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; cán cần câu; chì câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá chuyên dụng; hộp chuyên 
dụng đựng đồ câu cá. 

 

 
(210) 4-2014-11287 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.13.25; A26.11.9 
(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; cán cần câu; chì câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ 
câu cá. 

 

 
(210) 4-2014-11288 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.4.2 
(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; cán cần câu; chì câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ 
câu cá. 

 

 
(210) 4-2014-11289 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.4.2 
(731) GLOBERIDE, INC.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; cán cần câu; chì câu cá; túi chuyên dụng đựng đồ câu cá; hộp chuyên dụng đựng đồ 
câu cá. 
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(210) 4-2014-11298 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phúc Nam 

Thành  (VN) 

Số 37 ngõ 165 Dương Quảng Hàm, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị máy văn phòng, nội thất thiết bị trường học, dụng cụ âm 
nhạc, văn phòng phẩm, nội thất dùng trong gia đình, thiết bị dùng cho nhà bếp, thiết bị 
dùng cho mục đích vệ sinh, thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí 
nghiệm, dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị đồ chơi trong nhà và ngoài trời. 

 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá nhằm mục đích giáo dục.  
 

 
(210) 4-2014-11300 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh sứ Hảo Cảnh  (VN) 

Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh 
 

 
(210) 4-2014-11301 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh sứ Hảo Cảnh  (VN) 

Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2014-11304 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Mã Thanh Danh   (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn, kẹo, chè (trà), cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2014-11305 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 TP. Hồ Chí Minh (NADYPHAR)  

(VN) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-11306 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 TP. Hồ Chí Minh (NADYPHAR)  

(VN) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2014-11307 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 thành phố Hồ Chí Minh 

(NADYPHAR)   (VN) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2014-11308 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 2-

9 thành phố Hồ Chí Minh 

(NADYPHAR)   (VN) 

299/22 Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2014-11309 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Phong Doanh  

(VN) 

221 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa.  

 

 
(210) 4-2014-11310 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Găng tay đánh gôn.  

 

 
(210) 4-2014-11311 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Hộ kinh doanh Đức Nam   (VN)

73/3, tổ 3, khu phố Khánh Hội, thị trấn 
Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe rùa, lốp dành cho bánh xe rùa.  

 

 
(210) 4-2014-11312 (220) 22.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đức Nam   (VN)

73/3, tổ 3, khu phố Khánh Hội, thị trấn 
Tân Phước Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương   

 
(511)   Nhóm 12: Săm dành cho bánh xe rùa, lốp dành cho bánh xe rùa.  

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1222 

(210) 4-2014-11313 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 11.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, cam, đen. 
(731) Công ty TNHH HODU Thái An  (VN)

Xóm 3, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà, trà ướp lạnh, trà đã đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2014-11316 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A3.9.24; A3.9.6; 24.1.1 

(591) Vàng nghệ, cam, đỏ, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư DHC  

(VN) 

223 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Chân, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 
nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2014-11319 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH KATO SANGYO 

Việt Nam  (VN) 

Toà nhà Central Garden, 328 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, đá lạnh (đá thực phẩm).  
 

Nhóm 32: Đồ uống trái cây (không cồn).  
 

 
(210) 4-2014-11320 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Đại Nam  (VN) 

76 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn. 
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(210) 4-2014-11321 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trí  (VN) 

Số 179, ngách 267/2, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn tường; sơn trang trí (không bao gồm cách nhiệt và cách điện).  
 

Nhóm 19: Bột bả mát tít (bột trét tường); gạch; ngói; xi măng.  
 
 

(210) 4-2014-11322 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Trí  (VN) 

Số 179, ngách 267/2, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2014-11323 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 

Damsan  (VN) 

Số 27, đường Vũ Phạm Hàm, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2014-11326 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 4.3.3; 4.5.21 

(731) Công ty TNHH thương mại An 

Hòa  (VN) 

203 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy xay dùng trong gia 
đình (ngoài loại thao tác bằng tay), cối xay dùng trong gia đình (không phải loại thao tác 
bằng tay).  

 

 
(210) 4-2014-11327 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.7.6; A26.11.12; 2.9.8 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tiện Nhất  (VN) 

59 Hồ Biểu Chánh, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn tắm (trừ quần áo), vải, khăn 

bằng vải để tẩy trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn long, khăn mặt bằng vải, khăn tắm (trừ quần áo), vải.  
 

 
(210) 4-2014-11328 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược y tế 

Nguyễn Hải  (VN) 

53 đường số 9, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế như là: găng tay y tế, khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2014-11329 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Tân Đại Thống  (VN) 

12 đường số 1A khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Khung võng bằng kim loại, khung nôi bằng kim loại, cầu thang bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, hoàn thiện công trình xây dựng. 
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(210) 4-2014-11331 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, cụ thể là thiết bị phân dòng, stents, và dây dẫn.  

 

 
(210) 4-2014-11332 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(731) Nguyễn Thị Quỳnh Anh  (VN)

22/1, đường Trần Quang Khải, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện; xe máy điện; xe ô tô điện; xe ba bánh điện; xe đạp; xe máy.  

 

 
(210) 4-2014-11333 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.13.25; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH TANABE Việt 

Nam  (VN) 

Nguyên Xá, Nhân Hòa, Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi da; cặp da; ví da.  

 

 
(210) 4-2014-11336 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa Thiên Ân  

(VN) 

26 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành nước, cụ thể là: van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn 

nước, ống nước bằng nhựa, phụ tùng ống nước bằng nhựa, cụ thể là: co (đầu nối ống nhựa 
vuông góc 900), lơi (đầu nối ống nhựa góc 450), đầu nối ống hình chữ T (đầu nối 3 ống với 
nhau có hình chữ T), đầu nối ống hình chữ Y (đầu nối 3 ống với nhau có hình chữ Y), đầu 
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nối ống hình chữ Y rút (đầu nối 3 ống (có các kích cỡ khác nhau) với nhau có hình chữ 
Y), rút (đầu nối ống lớn với ống nhỏ), nối ren (đầu nối vặn bằng ren), đầu nối thỏ (đầu nối 
hình zíc zắc), mặt bít (là miếng ốp vào đầu ống nước (không bịt kín tiết diện của ống 
nước), có gờ nhô ra, trên gờ có đục lỗ để bắt vít, khi đầu ống không sử dụng thì lắp nắp bít 
vào để bịt kín đầu ống, khi cần sử dụng thì nối đầu ống có mặt bít này với đầu ống khác 
cũng có mặt bít, rồi lắp khít hai đầu ống với nhau bằng cách bắt vít vào lỗ vít trên gờ của 
chúng), co, te, van nước; vòi nước; mua bán phụ kiện ngành điện, cụ thể là: dây dẫn điện, 
dây cáp điện, đồng hồ đo điện (công tơ), ổ cắm, công tắc điện, ắc qui điện, đèn điện, sợi 
cáp quang, am pe kế, rơ le điện, chuông cửa điện, hộp đấu nối điện; mua bán, xuất nhập 
khẩu xe hơi (ô tô), xe máy, máy móc, thiết bị, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy. 

 

 
(210) 4-2014-11337 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất nhựa ống 

Bình Minh   (VN) 

683/14 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư ngành nước, cụ thể là: van bằng chất dẻo dùng cho ống dẫn 

nước, ống nước bằng nhựa, phụ tùng ống nước bằng nhựa, cụ thể là: co (đầu nối ống nhựa 
vuông góc 90o), lơi (đầu nối ống nhựa góc 45o), đầu nối ống hình chữ T (đầu nối 3 ống 
với nhau có hình chữ T), đầu nối ống hình chữ Y (đầu nối 3 ống với nhau có hình chữ Y), 
đầu nối ống hình chữ Y rút (đầu nối 3 ống (có các kích cỡ khác nhau) với nhau có hình 
chữ Y), rút (đầu nối ống lớn với ống nhỏ), nối ren (đầu nối vặn bằng ren), đầu nối thỏ 
(đầu nối hình zíc zắc), mặt bít (là miếng ốp vào đầu ống nước (không bịt kín tiết diện của 
ống nước), có gờ nhô ra, trên gờ có đục lỗ để bắt vít, khi đầu ống không sử dụng thì lắp 
nắp bít vào để bịt kín đầu ống, khi cần sử dụng thì nối đầu ống có mặt bít này với đầu ống 
khác cũng có mặt bít, rồi lắp khít hai đầu ống với nhau bằng cách bắt vít vào lỗ vít trên gờ 
của chúng), co, te, van nước; vòi nước; mua bán phụ kiện ngành điện, cụ thể là: dây dẫn 
điện, dây cáp điện, đồng hồ đo điện (công tơ), ổ cắm, công tắc điện, ắc qui điện, đèn điện, 
sợi cáp quang, am pe kế, rơ le điện, chuông cửa điện, hộp đấu nối điện; mua bán, xuất 
nhập khẩu xe hơi (ô tô), xe máy, máy móc, thiết bị, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe máy. 

 

(210) 4-2014-11339 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 

biến thực phẩm và thương 

mại Hồng Hương   (VN) 

Số 96 ấp An Thành, xã An Bình, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long   

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2014-11340 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

TV.PHARM   (VN) 

27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 

dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
 

 
(210) 4-2014-11341 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11342 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11343 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  
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(210) 4-2014-11344 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11345 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm, bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11346 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11347 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  
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(210) 4-2014-11348 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 

Hợp  (VN) 

480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; bao con nhộng dùng cho dược phẩm; vỏ cây dùng cho 

dược phẩm; bột dùng cho mục đích dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11349 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Cam, xanh dương, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH bán lẻ Vịn Cốm  

(VN) 

184/22 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện thông tin truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội chợ thương mại 
nhằm mục đích bán hàng quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tạo lập và duy 
trì trang tin tức cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê máy chủ đặt trang tin 
điện tử. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ mai táng.  

 

 
(210) 4-2014-11350 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

  
(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO   (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-11351 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 

dược phẩm BIOPRO    (VN) 

Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 
Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11352 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam  (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
 
 

(210) 4-2014-11353 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam   (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
 
 

(210) 4-2014-11354 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam  (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
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(210) 4-2014-11355 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam   (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2014-11356 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam   (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-11357 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Cơ sở Thành Nam   (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  

 

 
(210) 4-2014-11358 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Cơ sở Thành Nam   (VN) 

FB6 đường Nguyễn Hồng Đào, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, xà phòng.  
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(210) 4-2014-11359 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Văn Nam   (VN) 

Lô 193, khu Đoàn Địa Vật Lý 79, tổ 2, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dung cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11360 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Văn Nam    (VN) 

Lô 193, khu Đoàn Địa Vật Lý 79, tổ 2, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dung cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2014-11361 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, đồ chơi làm bằng nhựa, đồ chơi cho trẻ em bằng gỗ, đồ chơi 

cho trẻ em (bao gồm cả đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời), đồ chơi dùng để luyện 
tập phản xạ.  
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(210) 4-2014-11362 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, pho mai, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt đã chế 
biến.  

 

 
(210) 4-2014-11363 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân    (VN) 

Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước giải khát trái cây, đồ uống không có 
cồn.  

 

 
(210) 4-2014-11364 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.7.25; 26.4.7; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Hòa Hảo Long 

An   (VN) 

ấp 5, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy cụ thể là cần số, cần đạp phanh (đạp thắng ), tăng xích  
(tăng sên), đũa phanh (đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây phanh (dây thắng), gác    

chân (để chân sau), cốt phanh (cốt thắng), bát phanh (bát thắng).  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại phụ tùng xe gắn máy cụ thể là cần số, cần đạp phanh (đạp 
thắng), tăng xích (tăng sên), đũa phanh (đũa thắng), nhông, sên, đĩa, giò đạp, dây phanh 
(dây thắng), gác chân (để chân sau), cốt phanh (cốt thắng), bát phanh (bát thắng); cho 
thuê máy móc, thiết bị văn phòng thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo hành xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe đạp điện .  
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí; rèn kim loại; mạ kim loại; cán kim loại.  
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(210) 4-2014-11365 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 1.15.23; 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 
(731) TOWN & COUNTRY SURF SHOP, 

INC.   (US) 
99-1295 Waiua Place, Suite 2A, Aiea, HI 
96701, U.S.A.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính chống loá mắt; hộp đựng kính; kính mắt; kính bảo hộ khi chơi thể thao; 
kính mát.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; kẹp cà vạt; đồng hồ; khuy măng sét; đồng hồ bỏ túi; đồng 
hồ đeo tay  

 

Nhóm 16: Lịch; catalô; giá đựng tài liệu (văn phòng phẩm); vật phẩm tẩy xóa; ống đựng 
ruột bút chì; bút chì kim; tẩy bằng cao su; đồ dùng học tập (văn phòng phẩm); dụng cụ 
dập ghim (dụng cụ văn phòng); hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); hộp đựng đồ viết (văn 
phòng phẩm); dụng cụ viết; vật liệu dùng để viết.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi; túi thể thao; túi xách bãi biển; ví đựng danh thiếp; túi đựng ô; túi 
xách; ví đựng chìa khóa; ô chống nắng; ví; cặp học sinh; túi quai đeo để địu trẻ sơ sinh; va 
li; «.  

 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục) ; quần cho trẻ sơ sinh (quần áo); mũ tắm; quần tắm; bộ đồ 
tắm (quần áo); quần tắm của nam; quần áo mặc trên bãi biển; giày đi trên bãi biển; giày 
ống (trang phục); quần ống túm; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; quần áo 
cho thể dục dụng cụ; áo khoác; cổ tay áo; quần đùi (trang phục); áo váy; đồ đi chân; găng 
tay (trang phục); giày thể dục; mũ; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; trang 
phục dệt kim; áo khoác choàng; áo vét (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui 
đầu (trang phục); áo chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; 
quần ống bó (để giữ ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát bằng vải lanh 
(hàng may mặc ); cà vạt; bộ đồ ngủ; quần lót của nam; áo khoác ngắn tay không thấm 
nước; quần áo may sẵn; dép có quai; giày; dép; tất đi chân; ghệt mắt cá phủ mặt trên của 
giày và phần mắt cá chân; giày ống thể thao; áo thể thao; tất thấm mồ hôi; bộ quần áo; quần 
áo tắ lưỡi trai che nắng; dải đeo quần, tất; áo len; quần áo bơi; áo thun ngắn tay; quần áo bó; 
quần dài; quần bơi; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần lót; đồ lót; đồ lót thấm mồ 
hôi; lưỡi trai để làm mũ; mũ lưỡi trai che mặt (mũ nón); quần áo không thấm nước.  

 

Nhóm 28: Túi được thiết kế đặc biệt cho ván trượt và ván lướt sóng; ván lướt sóng; dây 
giữ ván lướt sóng.  

 
 

(210) 4-2014-11366 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) TOWN & COUNTRY SURF SHOP, 
INC.    (US) 
99-1295 Waiua Place, Suite 2A, Aiea, HI 
96701, U.S.A. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 09: Kính chống loá mắt; hộp đựng kính; kính mắt; kính bảo hộ khi chơi thể thao; 
kính mát.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; kẹp cà vạt; đồng hồ; khuy măng sét; đồng hồ bỏ túi; đồng 
hồ đeo tay.  

 

Nhóm 16: Lịch; catalô; giá đựng tài liệu (văn phòng phẩm); vật phẩm tẩy xóa; ống đựng 
ruột bút chì; bút chì kim; tẩy bằng cao su; đồ dùng học tập (văn phòng phẩm); dụng cụ 
dập ghim (dụng cụ văn phòng); hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); hộp đựng đồ viết (văn 
phòng phẩm); dụng cụ viết; vật liệu dùng để viết.   

 

Nhóm 18: Ba lô; túi; túi thể thao; túi xách bãi biển; ví đựng danh thiếp; túi đựng ô; túi 
xách; ví đựng chìa khóa; ô chống nắng; ví; cặp học sinh; túi quai đeo để địu trẻ sơ sinh; va 
li; «.   

 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục) ; quần cho trẻ sơ sinh (quần áo); mũ tắm; quần tắm; bộ đồ 
tắm (quần áo); quần tắm của nam; quần áo mặc trên bãi biển; giày đi trên bãi biển; giày 
ống (trang phục); quần ống túm; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; quần áo 
cho thể dục dụng cụ; áo khoác; cổ tay áo; quần đùi (trang phục); áo váy; đồ đi chân; găng 
tay (trang phục); giày thể dục; mũ; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; trang 
phục dệt kim; áo khoác choàng; áo vét (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui 
đầu (trang phục); áo chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; 
quần ống bó (để giữ ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát bằng vải lanh 
(hàng may mặc); cà vạt; bộ đồ ngủ; quần lót của nam; áo khoác ngắn tay không thấm 
nước; quần áo may sẵn; dép có quai; giày; dép; tất đi chân; ghệt mắt cá phủ mặt trên của 
giày và phần mắt cá chân; giày ống thể thao; áo thể thao; tất thấm mồ hôi; bộ quần áo; quần 
áo tắ lưỡi trai che nắng; dải đeo quần, tất; áo len; quần áo bơi; áo thun ngắn tay; quần áo bó; 
quần dài; quần bơi; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần lót; đồ lót; đồ lót thấm mồ 
hôi; lưỡi trai để làm mũ; mũ lưỡi trai che mặt (mũ nón); quần áo không thấm nước.   

 

Nhóm 28: Túi được thiết kế đặc biệt cho ván trượt và ván lướt sóng; ván lướt sóng; dây 
giữ ván lướt sóng.   

 
 

(210) 4-2014-11367 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1; 1.15.23 
(731) TOWN & COUNTRY SURF SHOP, 

INC.    (US) 
99-1295 Waiua Place, Suite 2A, Aiea, HI 
96701, U.S.A.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính chống loá mắt; hộp đựng kính; kính mắt; kính bảo hộ khi chơi thể thao; 
kính mát.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; kẹp cà vạt; đồng hồ; khuy măng sét; đồng hồ bỏ túi; đồng 
hồ đeo tay. 

 

Nhóm 16: Lịch; catalô; giá đựng tài liệu (văn phòng phẩm); vật phẩm tẩy xóa; ống đựng 
ruột bút chì; bút chì kim; tẩy bằng cao su; đồ dùng học tập (văn phòng phẩm); dụng cụ 
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dập ghim (dụng cụ văn phòng); hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); hộp đựng đồ viết (văn 
phòng phẩm); dụng cụ viết; vật liệu dùng để viết.   

 
Nhóm 18: Ba lô; túi; túi thể thao; túi xách bãi biển; ví đựng danh thiếp; túi đựng ô; túi 
xách; ví đựng chìa khóa; ô chống nắng; ví; cặp học sinh; túi quai đeo để địu trẻ sơ sinh; va 
li; «.  

 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục) ; quần cho trẻ sơ sinh (quần áo); mũ tắm; quần tắm; bộ đồ 
tắm (quần áo); quần tắm của nam; quần áo mặc trên bãi biển; giày đi trên bãi biển; giày 
ống (trang phục); quần ống túm; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; quần áo 
cho thể dục dụng cụ; áo khoác; cổ tay áo; quần đùi (trang phục); áo váy; đồ đi chân; găng 
tay (trang phục); giày thể dục; mũ; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; trang 
phục dệt kim; áo khoác choàng; áo vét (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui 
đầu (trang phục); áo chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; 
quần ống bó (để giữ ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát bằng vải lanh 
(hàng may mặ ); cà vạt; bộ đồ ngủ; quần lót của nam; áo khoác ngắn tay không thấm 
nước; quần áo may sẵn; dép có quai; giày; dép; tất đi chân; ghệt mắt cá phủ mặt trên của 
giày và phần mắt cá chân; giày ống thể thao; áo thể thao; tất thấm mồ hôi; bộ quần áo; 
quần áo tắ lưỡi trai che nắng; dải đeo quần, tất; áo len; quần áo bơi; áo thun ngắn tay; 
quần áo bó; quần dài; quần bơi; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần lót; đồ lót; đồ 
lót thấm mồ hôi; lưỡi trai để làm mũ; mũ lưỡi trai che mặt (mũ nón); quần áo không thấm 
nước.   

 

Nhóm 28: Túi được thiết kế đặc biệt cho ván trượt và ván lướt sóng; ván lướt sóng; dây 
giữ ván lướt sóng.   

 

 
(210) 4-2014-11368 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) TOWN & COUNTRY SURF SHOP, 
INC.    (US) 
99-1295 Waiua Place, Suite 2A, Aiea, HI 
96701, U.S.A.   

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính chống loá mắt; hộp đựng kính; kính mắt; kính bảo hộ khi chơi thể thao; 
kính mát.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; kẹp cà vạt; đồng hồ; khuy măng sét; đồng hồ bỏ túi; đồng 
hồ đeo tay.  

 

Nhóm 16: Lịch; catalô; giá đựng tài liệu (văn phòng phẩm); vật phẩm tẩy xóa; ống đựng 
ruột bút chì; bút chì kim; tẩy bằng cao su; đồ dùng học tập (văn phòng phẩm); dụng cụ 
dập ghim (dụng cụ văn phòng); hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); hộp đựng đồ viết (văn 
phòng phẩm); dụng cụ viết; vật liệu dùng để viết.   

 
Nhóm 18: Ba lô; túi; túi thể thao; túi xách bãi biển; ví đựng danh thiếp; túi đựng ô; túi 
xách; ví đựng chìa khóa; ô chống nắng; ví; cặp học sinh; túi quai đeo để địu trẻ sơ sinh; va 
li; «.  
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Nhóm 25: Tạp dề (trang phục) ; quần cho trẻ sơ sinh (quần áo); mũ tắm; quần tắm; bộ đồ 
tắm (quần áo); quần tắm của nam; quần áo mặc trên bãi biển; giày đi trên bãi biển; giày 
ống (trang phục); quần ống túm; áo nịt ngoài; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; quần áo 
cho thể dục dụng cụ; áo khoác; cổ tay áo; quần đùi (trang phục); áo váy; đồ đi chân; găng 
tay (trang phục); giày thể dục; mũ; dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đội đầu; trang 
phục dệt kim; áo khoác choàng; áo vét (trang phục); áo nịt len (trang phục); váy sợi chui 
đầu (trang phục); áo chui đầu; quần áo đan; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); vật giữ ấm chân; 
quần ống bó (để giữ ấm chân); quần ống bó (quần dài); quần áo bó sát bằng vải lanh 
(hàng may mặc); cà vạt; bộ đồ ngủ; quần lót của nam; áo khoác ngắn tay không thấm 
nước; quần áo may sẵn; dép có quai; giày; dép; tất đi chân; ghệt mắt cá phủ mặt trên của 
giày và phần mắt cá chân; giày ống thể thao; áo thể thao; tất thấm mồ hôi; bộ quần áo; quần 
áo tắ lưỡi trai che nắng; dải đeo quần, tất; áo len; quần áo bơi; áo thun ngắn tay; quần áo bó; 
quần dài; quần bơi; quần áo lót; quần áo lót thấm mồ hôi; quần lót; đồ lót; đồ lót thấm mồ 
hôi; lưỡi trai để làm mũ; mũ lưỡi trai che mặt (mũ nón); quần áo không thấm nước.   

 

Nhóm 28: Túi được thiết kế đặc biệt cho ván trượt và ván lướt sóng; ván lướt sóng; dây 
giữ ván lướt sóng.   

 

 
(210) 4-2014-11369 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.7.10; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH Thời trang 

Danh kỹ Nhật Bản  (VN) 

Lầu 1, số 43, Tôn Thất Thiệp, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2014-11370 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 

danh kỹ Nhật Bản   (VN) 

Lầu 1, số 43, Tôn Thất Thiệp, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2014-11371 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 

166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-11372 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 

166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên   

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-11373 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 

166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-11374 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 

166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2014-11375 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 

166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1239 

(210) 4-2014-11377 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Tím than, đỏ sẫm, tím, đen, trắng. 
(731) Đỗ Văn Trường  (VN) 

15 Đại Cồ Việt, phường ¤ Cầu Dền, Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Cho thuê đồ cưới; dịch vụ tổ chức nghi lễ hôn nhân; dịch vụ tổ chức sự kiện 
(cưới, hỏi, gặp mặt, sinh nhật). 

 

 
(210) 4-2014-11378 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ HPC  (VN) 

Số 2/274 Lạch Tray, phường Lạch Tray, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đạt lý xuất nhập khẩu; giới thiệu sản 
phẩm, trưng bày sản phẩm: ô tô, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
và xe có động cơ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; làm sạch xe ô tô. 
 
 

(210) 4-2014-11380 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển đậm. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật -

thương mại - dịch vụ Kỹ Nghệ 

Việt  (VN) 

158 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; khử nhiễu cho các thiết bị điện; dịch vụ về 
cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2014-11381 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 24.15.21; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh nước biển đậm. 
(731) Công ty TNHH phát triển công

nghệ Nam Thanh Bình  (VN) 

32, TCH10, khu phố 9, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 09: Linh kiện bán dẫn (điện tử); nhật ký điện tử; bút điện tử (thiết bị hiển thị); bảng 
thông báo điện tử. 

 

 
(210) 4-2014-11382 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) A5.5.20; A5.5.22; 25.7.17 

(591) Đen, đỏ, vàng, đen ánh kim. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Rossa 

Pharma  (VN) 

35/9B Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc sắc dùng cho dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (dược phẩm, thực phẩm chức năng); 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-11383 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.4; A26.11.9 
(591) Hồng, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại thú 

y Thiên Ân  (VN) 

21/15/2 Trường Sơn, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (thuốc thú y, thiết bị ngành chăn 
nuôi); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính 
các đơn đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2014-11384 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, vàng. 
(731) Phạm Hoàng Thái Dương  (VN)

91 đường 3/2, thị trấn Đạ Tẻh, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (hoa tươi), đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2014-11385 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A5.5.22; 2.9.10; 26.1.1; 24.13.1; 5.5.19 
(591) Kem, trắng, xanh lá cây đậm, đen. 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa Hoa 

SỨ  (VN) 

111 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 44: Chữa răng; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc; dịch vụ trị liệu. 

 

 
(210) 4-2014-11386 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  

(VN) 

Đội 2, Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc kháng sinh. 
 

 
(210) 4-2014-11387 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Xuất Nhập 

khẩu An Giang  (VN) 

1 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2014-11388 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 2.5.20; 2.5.21; A5.3.13; A5.3.15; 25.1.5; 

25.1.25; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng cam. 
(731) Công ty cổ phần Xuất Nhập 

khẩu An Giang   (VN) 

1 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2014-11389 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.7 
(591) Đỏ, đen, vàng nhạt. 
(731) Ngô Thúy Phượng  (VN) 

P409 A5, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống do nhà hàng cung cấp.  
 
 

(210) 4-2014-11393 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A25.7.7; 25.7.25; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Viễn Dương  (VN) 

Số 19, ngách 3, ngõ 198, đường Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

(210) 4-2014-11394 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2; A26.4.24 
(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 

Viễn Dương  (VN) 

Số 19, ngách 3, ngõ 198, đường Lê 
Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 

 
(210) 4-2014-11395 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 1.15.15; 3.7.17; A5.5.20 

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Blue Fire  (VN) 

399 Lê Văn Khương, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu, thiết bị lọc nước, thiết bị nấu bếp, thiết bị làm sạch nước. 
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(210) 4-2014-11396 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) EDISON WATSON LLC, A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY 
COMPANY  (US) 
160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, 
Delaware 19904, United States. 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ trực tuyến, cụ thể là cung cấp hoặc cho thuê trang web liệt kê các giao 
dịch mua bán được các bên thứ ba tìm ra và chia sẻ thông tin trên trang web đó vì lợi ích 
của người khác. 

 
 

(210) 4-2014-11397 (220) 18.02.2013 

(641) 4-2013-03076 (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., 
LTD.  (JP) 
3-5, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka 530-8241 JAPAN  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý tòa nhà; hãng hoặc hãng môi giới cho thuê tòa nhà; cho thuê tòa nhà; 
mua và bán tòa nhà; hãng hoặc hãng môi giới mua bán tòa nhà; định giá tòa nhà hoặc đất 
đai; quản lý đất đai; hãng hoặc hãng môi giới cho thuê đất đai; cho thuê đất đai; mua và 
bán đất đai; hãng hoặc hãng môi giới mua và bán đất đai; cung cấp thông tin liên quan 
đến tòa nhà và đất đai; hãng thu tiền thuê nhà, tiền gas hoặc điện. 

 
 

(210) 4-2014-11398 (220) 18.02.2013 

(641) 4-2013-03076 (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., 
LTD.  (JP) 
3-5, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka 530-8241 JAPAN  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế, 
phát triển và bảo trì phần cứng máy tính; phân tích hệ thống máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; lập trình máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; thiết kế kiến trúc; nghiên cứu 
hoặc trắc địa địa chất; trắc địa; thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất; thiết kế đồ họa; thiết kế 
phong cảnh, thiết kế công nghiệp; thiết kế website; nghiên cứu về xây dựng công trình 
hoặc quy hoạch thành phố; thử nghiệm hoặc nghiên cứu máy móc, thiết bị và dụng cụ; thử 
nghiệm, kiểm tra và nghiên cứu về nông nghiệp, công nghiệp chăn nuôi và nghề cả; cho 
thuê vật liệu để vẽ; thử nghiệm và nghiên cứu ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết 
kế dân dụng, xây dựng và điều hành máy móc dân dụng. 
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Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời [khách sạn và nhà trọ]; dịch vụ đặt chỗ lưu trú tạm 
thời [khách sạn và nhà trọ]; nhà hàng [phòng ăn]; cho thuê phòng họp; cho thuê bàn; cho 
thuê ghế; cho thuê tủ; cho thuê tủ có ngăn kéo; cho thuê giường; cung cấp nơi nhốt giữ 
động vật. 

 
 

(210) 4-2014-11407 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất chạy điện và các bộ phận 
cấu trúc của xe cộ đi lại trên mặt đất và của xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất chạy điện cụ 
thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng trong lĩnh vực xe cộ đã qua sử dụng.  
 
 

(210) 4-2014-11408 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất chạy điện và các bộ phận 
cấu trúc của xe cộ đi lại trên mặt đất và của xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất chạy điện cụ 
thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng trong lĩnh vực xe cộ đã qua sử dụng.  
 
 

(210) 4-2014-11409 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nga  (VN)

Phòng 804, CT3B-X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, túi xách, giày dép.  
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(210) 4-2014-11410 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 
(540) (531) 3.9.16; 25.1.6; 26.1.1; 25.7.25; 1.15.24 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh rêu. 
(731) Nguyễn Minh Rực  (VN) 

185B/5 khóm Chòm Xoài, phường Nhà 
Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Con giống thủy sản, cụ thể là: tôm giống; cua giống; ốc giống; ếch giống; 
nghêu giống; cá giống. 

 

 
(210) 4-2014-11411 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Đỗ Thị Hướng  (VN) 

ấp 4, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh 
An Giang  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm các loại: mắm cá; mằm tôm; mắm tép; mắm chiết xuất từ thịt động vật; 
mắm ba khía (mắm được làm từ con ba khía); mắm nêm (sản phẩm làm từ cá lên men).  

 
 

(210) 4-2014-11412 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.19 
(591) Nâu nhạt, nâu cà phê, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Khang Quân  (VN) 

15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân 
An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ massage (mát - xa); bấm huyệt chân; tắm hơi; xông hơi; chăm sóc sắc 
đẹp; chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2014-11413 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.1.2; 5.3.6 
(591) Nâu, đỏ, vàng. 
(731) Nguyên Thị Dạ Thảo  (VN)

Số 14/4/29A đường Ba Vân, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 
 

 
(210) 4-2014-11414 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) A26.4.24; 26.4.2 

(731) Công ty cổ phần du lịch đồi 

Robin Đà Lạt   (VN) 

Khu du lịch cáp treo Đà Lạt, đồi Robin, 

phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê, giải khát.  
 

 
(210) 4-2014-11415 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) BUNDBREAD LIMITED   (HK) 

7/F, Bonham Centre, 79-85 Bonbam 

Strand, Sheung Wan, Hong Kong.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà 

hàng bán đồ ăn sẵn mang về; dịch vụ phòng trà; cung cấp nơi thuận tiện cho việc thuê-

thiết bị nấu ăn. 
 

 
(210) 4-2014-11416 (220) 23.05.2014 

 

  

(441) 25.07.2014 

(540) (531) 25.1.25; 25.1.9; 26.1.1 

(731) BUNDBREAD LIMITED   (HK) 

7/F, Bonham Centre, 79-85 Bonham 

Strand, Sheung Wan, Hong Kong.  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà 

hàng bán đồ ăn sẵn mang về; dịch vụ phòng trà; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; 

cho thuê thiết bị nấu ăn.  
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(210) 4-2014-11417 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-11418 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-11419 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2014-11420 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần ANVY  (VN)

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 

Giang, tỉnh Hưng Yên 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
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(210) 4-2014-11421 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh da trời, đỏ. 
(731) Công ty TNHH BACONCO   (VN)

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2014-11422 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH BACONCO   (VN)

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2014-11423 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Ghi, đen, trắng. 
(731) HIACE ENGINE CO., LTD   (TW) 

No. 75 Singjhong Rd., Singguei Village, 
Cihtong Township, Yunlin County, 
Taiwan  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy cắt cỏ; máy 
bơm nước; máy phun; máy xén cỏ; may khoan.  

 
 

(210) 4-2014-11428 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 

MEKONG  (VN) 

ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ, chất lỏng bôi trơn.  
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(210) 4-2014-11434 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên khách sạn 

Tân Hải Long Sáu   (VN) 

10A-10B-10C Lê Thánh Tôn, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn. 

 
 

(210) 4-2014-11435 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Cửa hàng Mỹ ái  (VN) 

06 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, 
phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và quần áo; mua bán trang phục lót nam nữ; mua bán quần 

áo trẻ em; mua bán đồ dùng cho trẻ em bao gồm phấn, dầu gội, tã lót; mua bán phụ liệu 
ngành tóc bao gồm thuốc duỗi tóc, thuốc ủ tóc, nước dưỡng tóc, gel bôi tóc, sáp (wax) tạo 
nếp tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc uốn tóc, keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2014-11436 (220) 23.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 25.1.25; A5.5.21; A5.5.20; 25.1.9; 
5.9.24 

(591) Vàng nhạt, đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá 
cây nhạt, xanh lá cây, kem, nâu. 

(731) Cơ sở Hoa Sen   (VN) 

Tổ 13, ấp Núi Tung, xã Suối Tre, thị xã 
Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương (sản phẩm làm từ đậu nành); đồ gia vị; sa tế (gia vị); tương chao 

(gia vị); nước xốt (gia vị).  
 

 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1250 

(210) 4-2014-11437 (220) 23.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 26.1.1; 25.3.1; A26.4.6 
(591) Nâu đỏ, nâu, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
quán cà phê ; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-11440 (220) 23.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 26.1.1; A26.4.6; 25.3.1; A26.11.12
(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán cà phê ; quán rượu (bar); quầy thức ăn nhanh (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); quán 
ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2014-11441 (220) 23.05.2014

  (441) 25.07.2014
(540) 

 

(531) 5.7.1; A26.11.12
(591) Đỏ nâu, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Mê 

Trang  (VN) 

66 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); kem lạnh. 

 
 



 

công báo sở hữu công nghiệp số 316 tập a (07.2014) 
 

 
1251 

(210) 4-2014-11442 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2014-11443 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2014-11444 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2014-11445 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

  
(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 
Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2014-11446 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 

Max One  (VN) 

Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã 

Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 

An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2014-11460 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

  

(531) 7.5.10; A7.5.6 

(591) Nâu, trắng. 

(731) Lưu Thị Huệ   (VN) 

Số 99A, tổ 12, ngõ 252, phường Ngọc 

Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè).  

 

Nhóm 35: Mua, bán cà phê, ca cao,  trà (chè).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2014-11463 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 

(540) 

 

(531) 4.5.1; 5.7.5; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen, hồng, nâu, 

xanh da trời. 

(731) Công ty TNHH Lâm Phụng  (VN)

208 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát, nước uống đóng chai (tất cả là đồ uống không có cồn). 
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(210) 4-2014-11466 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 

Khoa   (VN) 

248 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ nhôm gia dụng (không dùng điện) như: nồi, bộ nồi các loại, xong, chảo 
chống dính. 

 

 
(210) 4-2014-11468 (220) 26.05.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng và vận tải Phúc Dương  

(VN) 

Thôn Thắng Lợi, xã An Hưng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2014-12093 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế BIPHARTEK  (VN) 

Số 39/40, ngõ 100 phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2014-12094 (220) 02.06.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược thiết bị 

y tế BIPHARTEK   (VN) 

Số 39/40, ngõ 100 phố Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc miệng, 
trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim 
tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: 
vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu âm; mua 
bán điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu; mua bán 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm 
thuốc, cây giống dược liệu, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu 
sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2014-12735 (220) 09.06.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

  

(531) A11.3.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và giải trí Sao 

Hỏa   (VN) 

Tầng 9, tòa nhà ACB, 218 đường Bạch 
Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí thể thao; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật; 
câu lạc bộ giải trí; dịch vụ vũ trường; dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2014-13210 (220) 12.06.2014 

  (441) 25.07.2014 
(540) 

 

(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh ngọc, ghi, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đô thị Mê Ga  

(VN) 

Lầu 603, tòa nhà Centec, số 72-74 
Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; đại lý bất động sản  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng nhà ở để chuyển 
quyền sử dụng đất; dịch vụ xây dựng dân dụng; dịch vụ xây dựng công nghiệp.  
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Phần V 

 

đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký  
thiết kế bố trí  mạch tích hợp 

 
 
Số đơn: 7- 2014 – 00001 

Ngày nộp đơn:  10/03/2014  

Tên gọi/Ký hiệu thiết kế bố trí: Cấu trúc một neural đơn trong mạng thần kinh 

Chủ đơn: Trường Đại học Bách khoa - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Tác giả:  

Hoàng Trang, 214/90 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Đăng Lâm, 49 Phan Sào Nam, quận Tân Bình , thành phố Hồ Chí Minh 

Chức năng: Logic            Cấu trúc: MOS           Công nghệ: CMOS 130nm TSMS 

Mô tả vắn tắt: Bản mạch tích hợp bán dẫn cấu trúc một neural đơn trong mạng thần kinh được sản 

xuất với công nghệ CMOS 130 nm của TSMC, bản mạch này gồm 8 lớp kim loại, nguồn cấp cho 

lõi chip là 1,2V, dùng để thực hiện một neural đơn trong mạng thần kinh, tốc độ xử lý: 162 MHz, 

số «: 10095, kích thước: 413,08m x 409,59m. 
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Phần vi 

 
CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 

 

(21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2011-02678 30860 25.09.2012 09.06.2014     B42F 13/20 

1-2011-03337 30027 25.06.2012 02.06.2014     B25G 1/00 

1-2011-03338 30582 27.08.2012 28.05.2014     B42D 15/00 

1-2012-00297 30637 27.08.2012 06.06.2014     H03G 3/20 

1-2012-00679 34987 25.09.2013 16.06.2014     B60P 1/28 

1-2012-01824 32160 25.01.2013 29.05.2014     H03H 9/05 

1-2012-03741 34091 25.06.2013 13.06.2014     B24B 29/00 

1-2013-00224 33505 25.04.2013 12.06.2014     C07D 495/04 

1-2013-00346 34707 26.08.2013 05.06.2014     H04J 99/00 

1-2013-00977 35361 25.10.2013 10.06.2014     H04N 5/44 

1-2013-00978 36374 27.01.2014 10.06.2014     H04N 13/00 

1-2013-01280 34825 26.08.2013 13.06.2014     C07D 235/26 

1-2013-01281 34826 26.08.2013 13.06.2014     C07D 403/06 

1-2013-01313 35398 25.10.2013 17.06.2014     C07D 471/04 

1-2013-01700 36734 25.02.2014 13.06.2014     C07D 487/04 

1-2013-01701 35769 25.11.2013 20.06.2014     C07D 487/04 

1-2013-01726 35155 25.09.2013 28.05.2014     C09K 19/54 

1-2013-01735 35456 25.10.2013 03.06.2014     A61K 31/192 

1-2013-01783 36738 25.02.2014 19.06.2014     A61K 38/26 

1-2013-01791 35465 25.10.2013 30.05.2014     C11C 5/00 

1-2013-01793 35774 25.11.2013 06.06.2014     A23L 1/10 

1-2013-01794 35775 25.11.2013 06.06.2014     A23L 1/10 

1-2013-01803 34963 26.08.2013 13.06.2014     E03F 5/10 

1-2013-01819 36400 27.01.2014 05.06.2014     C12N 15/82 

1-2013-01827 34967 26.08.2013 26.05.2014     A61K 31/50 

1-2013-01836 36074 25.12.2013 18.06.2014     B65G 17/38 

1-2013-01840 35173 25.09.2013 29.05.2014     C08F 4/651 

1-2013-01841 35174 25.09.2013 29.05.2014     C08F 4/651 

1-2013-01842 35175 25.09.2013 29.05.2014     C08F 4/654 

1-2013-01843 35176 25.09.2013 29.05.2014     C08F 10/00 

1-2013-01844 35472 25.10.2013 26.05.2014     C22C 38/08 

1-2013-01845 35473 25.10.2013 18.06.2014     C21D 1/06 

1-2013-01846 35177 25.09.2013 04.06.2014     E04C 2/06 

1-2013-01847 35178 25.09.2013 29.05.2014     A01D 69/06 

1-2013-01867 35788 25.11.2013 28.05.2014     C09K 19/54 
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1-2013-01869 36402 27.01.2014 09.06.2014     A01N 63/00 

1-2013-01880 35184 25.09.2013 09.06.2014     B29B 7/48 

1-2013-01893 35478 25.10.2013 19.06.2014     G21C 9/00 

1-2013-01894 35479 25.10.2013 27.05.2014     H04L 5/00 

1-2013-01895 35193 25.09.2013 20.06.2014     C04B 18/02 

1-2013-01899 36084 25.12.2013 13.06.2014     C07D 495/04 

1-2013-01904 35480 25.10.2013 13.06.2014     H05B 3/14 

1-2013-01907 35197 25.09.2013 29.05.2014     C07C 69/78 

1-2013-01909 35798 25.11.2013 26.05.2014     C04B 28/14 

1-2013-01911 35799 25.11.2013 02.06.2014     A01N 65/00 

1-2013-01918 35800 25.11.2013 13.06.2014     A24F 47/00 

1-2013-01922 36744 25.02.2014 12.06.2014     C07K 16/30 

1-2013-01926 35802 25.11.2013 26.05.2014     D21J 3/00 

1-2013-01932 35205 25.09.2013 29.05.2014     A01D 67/00 

1-2013-01939 35803 25.11.2013 23.06.2014     A61K 39/00 

1-2013-01955 36087 25.12.2013 11.06.2014     B65D 1/02 

1-2013-01971 37348 25.04.2014 05.06.2014     G06Q 50/02 

1-2013-01973 36407 27.01.2014 05.06.2014     G06Q 50/02 

1-2013-01997 35821 25.11.2013 29.05.2014     C08F 10/00 

1-2013-01998 36748 25.02.2014 09.06.2014     G09F 3/00 

1-2013-02000 35822 25.11.2013 09.06.2014     A61K 31/44 

1-2013-02005 35824 25.11.2013 20.06.2014     C10G 1/00 

1-2013-02009 35825 25.11.2013 26.05.2014     A01N 43/40 

1-2013-02010 35216 25.09.2013 27.05.2014     B32B 27/30 

1-2013-02020 35499 25.10.2013 29.05.2014     D04B 9/10 

1-2013-02023 35501 25.10.2013 29.05.2014     C07D 239/42 

1-2013-02028 35827 25.11.2013 24.06.2014     C07K 16/28 

1-2013-02046 35829 25.11.2013 09.06.2014     C12P 7/06 

1-2013-02047 35830 25.11.2013 09.06.2014     C12P 7/06 

1-2013-02048 35831 25.11.2013 09.06.2014     C12P 7/06 

1-2013-02049 35832 25.11.2013 11.06.2014     C12P 7/06 

1-2013-02053 37349 25.04.2014 11.06.2014     G06F 3/01 

1-2013-02064 35834 25.11.2013 26.05.2014     C07C 51/00 

1-2013-02067 36752 25.02.2014 27.05.2014     C04B 40/00 

1-2013-02069 36099 25.12.2013 29.05.2014     C07C 233/63 

1-2013-02077 35836 25.11.2013 16.06.2014     C07D 209/70 

1-2013-02080 35837 25.11.2013 04.06.2014     C07K 16/24 

1-2013-02082 36102 25.12.2013 06.06.2014     C02F 1/28 

1-2013-02092 35514 25.10.2013 05.06.2014     B65D 6/16 

1-2013-02099 35517 25.10.2013 11.06.2014     H04N 21/436 

1-2013-02105 37351 25.04.2014 10.06.2014     C12N 1/21 

1-2013-02107 36753 25.02.2014 20.06.2014     A61L 2/18 

1-2013-02128 36107 25.12.2013 16.06.2014     F16K 31/52 

1-2013-02134 35240 25.09.2013 05.06.2014     G06F 3/048 

1-2013-02140 35526 25.10.2013 06.06.2014     G21D 3/00 

1-2013-02144 36430 27.01.2014 20.06.2014     B09C 1/08 
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1-2013-02147 35528 25.10.2013 05.06.2014     G06F 3/048 

1-2013-02152 35529 25.10.2013 19.06.2014     C08G 18/10 

1-2013-02153 36109 25.12.2013 29.05.2014     H04N 7/36 

1-2013-02160 35530 25.10.2013 04.06.2014     A01H 5/00 

1-2013-02161 35531 25.10.2013 20.06.2014     E04B 9/00 

1-2013-02165 35845 25.11.2013 13.06.2014     A61K 39/04 

1-2013-02169 35244 25.09.2013 06.06.2014     C07K 7/64 

1-2013-02170 36110 25.12.2013 13.06.2014     A61K 39/04 

1-2013-02176 36438 27.01.2014 16.06.2014     H04N 7/32 

1-2013-02185 35246 25.09.2013 19.06.2014     E04B 1/94 

1-2013-02192 36440 27.01.2014 02.06.2014     H04N 7/32 

1-2013-02196 35851 25.11.2013 13.06.2014     C07D 213/81 

1-2013-02201 35541 25.10.2013 19.06.2014     A61K 47/48 

1-2013-02204 35854 25.11.2013 09.06.2014     B07B 1/14 

1-2013-02210 36115 25.12.2013 13.06.2014     G06F 3/03 

1-2013-02222 35252 25.09.2013 17.06.2014     A01N 43/90 

1-2013-02223 35545 25.10.2013 02.06.2014     C04B 28/14 

1-2013-02224 35546 25.10.2013 26.05.2014     A01N 33/12 

1-2013-02229 35549 25.10.2013 13.06.2014     D02G 3/36 

1-2013-02230 35254 25.09.2013 19.06.2014     A61K 51/08 

1-2013-02231 36758 25.02.2014 19.06.2014     A61K 51/08 

1-2013-02234 36759 25.02.2014 11.06.2014     F15B 15/28 

1-2013-02238 35256 25.09.2013 19.06.2014     A61K 51/08 

1-2013-02242 35550 25.10.2013 06.06.2014     C04B 28/02 

1-2013-02245 35553 25.10.2013 20.06.2014     A23L 1/30 

1-2013-02250 35257 25.09.2013 19.06.2014     C07K 1/36 

1-2013-02252 35258 25.09.2013 29.05.2014     C08G 18/32 

1-2013-02266 35564 25.10.2013 19.06.2014     G11B 5/84 

1-2013-02271 35260 25.09.2013 19.06.2014     C07K 1/16 

1-2013-02273 36117 25.12.2013 11.06.2014     H04L 1/00 

1-2013-02280 36119 25.12.2013 20.06.2014     A61K 9/28 

1-2013-02291 36120 25.12.2013 17.06.2014     A61F 5/00 

1-2013-02292 35576 25.10.2013 09.06.2014     B28B 19/00 

1-2013-02293 35577 25.10.2013 29.05.2014     H04W 12/04 

1-2013-02311 36448 27.01.2014 02.06.2014     C09K 3/14 

1-2013-02315 35584 25.10.2013 11.06.2014     C07D 491/107 

1-2013-02318 36123 25.12.2013 27.05.2014     G06Q 30/00 

1-2013-02320 36124 25.12.2013 19.06.2014     B66B 7/08 

1-2013-02321 35585 25.10.2013 20.06.2014     B28B 19/00 

1-2013-02324 36765 25.02.2014 19.06.2014     H01M 4/96 

1-2013-02331 37352 25.04.2014 10.06.2014     H04L 27/26 

1-2013-02335 35591 25.10.2013 20.06.2014     A01N 43/22 

1-2013-02341 35872 25.11.2013 13.06.2014     A24F 47/00 

1-2013-02360 35598 25.10.2013 06.06.2014     C04B 22/06 

1-2013-02373 35606 25.10.2013 20.06.2014     B23K 26/00 

1-2013-02376 36128 25.12.2013 06.06.2014     A61K 31/57 
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1-2013-02377 35874 25.11.2013 18.06.2014     C12N 15/12 

1-2013-02378 36129 25.12.2013 18.06.2014     C12N 15/12 

1-2013-02379 35875 25.11.2013 18.06.2014     C12N 15/12 

1-2013-02381 35877 25.11.2013 23.06.2014     C12Q 1/68 

1-2013-02404 37354 25.04.2014 17.06.2014     G06Q 20/40 

1-2013-02405 36133 25.12.2013 04.06.2014     G21G 1/10 

1-2013-02420 36772 25.02.2014 12.06.2014     H01H 59/00 

1-2013-02421 36138 25.12.2013 24.06.2014     H01M 2/12 

1-2013-02424 36139 25.12.2013 02.06.2014     G10L 21/04 

1-2013-02428 36463 27.01.2014 28.05.2014     C12P 7/10 

1-2013-02444 35620 25.10.2013 05.06.2014     C21C 7/064 

1-2013-02445 36468 27.01.2014 05.06.2014     H04W 52/02 

1-2013-02447 35888 25.11.2013 02.06.2014     A23D 7/00 

1-2013-02457 36143 25.12.2013 20.06.2014     C07K 16/28 

1-2013-02462 36778 25.02.2014 20.06.2014     A61K 9/127 

1-2013-02481 35898 25.11.2013 12.06.2014     A61K 31/122 

1-2013-02485 36147 25.12.2013 02.06.2014     C03C 17/36 

1-2013-02505 36150 25.12.2013 11.06.2014     A61K 31/192 

1-2013-02516 37149 25.03.2014 09.06.2014     B62H 5/00 

1-2013-02522 36473 27.01.2014 12.06.2014     H04L 1/06 

1-2013-02539 36474 27.01.2014 28.05.2014     B05D 3/14 

1-2013-02541 36793 25.02.2014 20.06.2014     H04W 24/10 

1-2013-02583 36477 27.01.2014 20.06.2014     C02F 1/469 

1-2013-02625 35927 25.11.2013 29.05.2014     A61K 31/00 

1-2013-02660 37159 25.03.2014 11.06.2014     H01M 10/54 

1-2013-02674 35934 25.11.2013 24.06.2014     B02B 3/00 

1-2013-02676 36490 27.01.2014 11.06.2014     B09B 5/00 

1-2013-02698 35936 25.11.2013 12.06.2014     C07D 231/12 

1-2013-02702 36179 25.12.2013 11.06.2014     F17C 3/02 

1-2013-02715 36493 27.01.2014 05.06.2014     C10K 1/00 

1-2013-02804 36205 25.12.2013 19.06.2014     G06F 3/048 

1-2013-02818 36509 27.01.2014 19.06.2014     G10L 19/02 

1-2013-02841 36211 25.12.2013 05.06.2014     B01F 9/08 

1-2013-02846 35962 25.11.2013 18.06.2014     F03D 7/00 

1-2013-02911 36835 25.02.2014 13.06.2014     G10L 19/02 

1-2013-02964 36231 25.12.2013 23.06.2014     C07D 401/04 

1-2013-02994 36533 27.01.2014 19.06.2014     C10M 145/14 

1-2013-03010 37381 25.04.2014 18.06.2014     H04W 72/04 

1-2013-03014 37382 25.04.2014 11.06.2014     C22C 21/02 

1-2013-03023 37383 25.04.2014 17.06.2014     B62L 3/00 

1-2013-03026 36542 27.01.2014 10.06.2014     H02P 6/18 

1-2013-03060 37186 25.03.2014 20.06.2014     A61K 31/166 

1-2013-03070 36560 27.01.2014 04.06.2014     C09D 131/04 

1-2013-03138 36276 25.12.2013 24.06.2014     A43C 3/02 

1-2013-03397 36638 27.01.2014 23.06.2014     A61J 11/00 

1-2013-03465 37215 25.03.2014 05.06.2014     A23L 1/39 
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1-2013-03466 37216 25.03.2014 16.06.2014     C01G 9/02 

1-2013-03467 37217 25.03.2014 16.06.2014     C01G 9/02 

1-2013-03468 37218 25.03.2014 16.06.2014     C01G 9/02 

1-2013-03645 36983 25.02.2014 28.05.2014     G06F 15/16 

1-2013-03647 36686 27.01.2014 09.06.2014     C04B 24/38 

1-2013-03649 36986 25.02.2014 04.06.2014     F16G 5/20 

1-2013-03704 37007 25.02.2014 03.06.2014     C23C 22/52 

1-2013-03732 37016 25.02.2014 09.06.2014     C09K 8/536 

1-2013-03907 37067 25.02.2014 10.06.2014     H04M 1/57 

2-2012-00222 2212  25.04.2013 16.06.2014     B60P 1/28 

2-2012-00273 2255  25.06.2013 16.06.2014     E02F 3/00 

2-2012-00295 2370  25.12.2013 13.06.2014     E02F 3/00 
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Phần vIi 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01223  (220) Ngày nộp đơn 22/05/2008 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02783  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2010 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02979  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2010 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00264  (220) Ngày nộp đơn 27/01/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02528  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2011 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02807  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03782  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2012 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01613  (220) Ngày nộp đơn 27/05/2013 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3911/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02229  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2013 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Zweigniederlassung St. Gallen, Kreuzackerstrasse 9, CH-900 St. Gallen, Switzerland 

2) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3912/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00370  (220) Ngày nộp đơn 11/02/2011 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3913/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02028  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3913/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03276  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3913/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01945  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3913/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03047  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3914/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01322  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3913/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01433  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3915/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-00869  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2007 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3915/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02573  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3915/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02857  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3915/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01204  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3915/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-03756  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3916/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00161  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3917/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2006-00936  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2006 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00060  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00423  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00744  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01404  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01518  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-02176  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00144  (220) Ngày nộp đơn 19/01/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00703  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 316 Tập A (07.2014) 

 

 
1269 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01399  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01699  (220) Ngày nộp đơn 01/07/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01713  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01764  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01765  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2010 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01766  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02131  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02607  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02818  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-03248  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00429  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00584  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01252  (220) Ngày nộp đơn 13/05/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01257  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01548  (220) Ngày nộp đơn 15/06/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01655  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01767  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02102  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2008 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02260  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02448  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02823  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03613  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00827  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00828  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00846  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01667  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03313  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03693  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3918/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02996  (220) Ngày nộp đơn 14/10/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3919/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01546  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3920/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01180  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2010 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3920/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01860  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3920/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01524  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3920/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03338  (220) Ngày nộp đơn 02/12/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3920/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00795  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3920/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03618  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-00159  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01402  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01802  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01625  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-01768  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-02772  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01480  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01526  (220) Ngày nộp đơn 13/06/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01653  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-01768  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02258  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02778  (220) Ngày nộp đơn 17/10/2011 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03245  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03636  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01826  (220) Ngày nộp đơn 25/06/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01857  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 316 Tập A (07.2014) 

 

 
1281 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01944  (220) Ngày nộp đơn 06/07/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01975  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02046  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02493  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02829  (220) Ngày nộp đơn 25/07/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03154  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03241  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03266  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03303  (220) Ngày nộp đơn 06/11/2012 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03304  (220) Ngày nộp đơn 06/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03314  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03373  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03484  (220) Ngày nộp đơn 19/05/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03616  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03617  (220) Ngày nộp đơn 03/12/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03803  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00037  (220) Ngày nộp đơn 04/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00099  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00139  (220) Ngày nộp đơn 15/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00198  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00214  (220) Ngày nộp đơn 21/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  
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(210)  Số đơn: 1-2013-00352  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00353  (220) Ngày nộp đơn 31/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00693  (220) Ngày nộp đơn 05/03/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00961  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00974  (220) Ngày nộp đơn 28/03/2013 
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Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01128  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01130  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01133  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01284  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2013 

Mục sửa đổi:  
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Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01509  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01647  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01682  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01764  (220) Ngày nộp đơn 10/06/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 
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            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01781  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02009  (220) Ngày nộp đơn 27/06/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02097  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02101  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3921/ TB-SHTT, ngày 21/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02657  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4213/ TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01379  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4213/ TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01431  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4213/ TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00297  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4214/ TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2010-00646  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2010 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4232/ TB-SHTT, ngày 02/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02881  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4233/ TB-SHTT, ngày 02/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02618  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4233/ TB-SHTT, ngày 02/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00397  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 316 Tập A (07.2014) 

 

 
1292 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4234/ TB-SHTT, ngày 02/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02917  (220) Ngày nộp đơn 02/10/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4235/ TB-SHTT, ngày 02/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03374  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4236/ TB-SHTT, ngày 02/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01056  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4083/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02632  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4083/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-03549  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4084/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2007-02470  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2007 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4085/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-01403  (220) Ngày nộp đơn 21/05/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4086/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-00012  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4087/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02294  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4088/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-00435  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4089/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01854  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4090/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-00832  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 

Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4091/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-03561  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4092/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02485  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4093/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2012-02129  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4094/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02030  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4095/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 1-2011-02293  (220) Ngày nộp đơn 30/08/2011 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4308/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-01593  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4308/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2008-02376  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2008 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4308/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01540  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4308/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01541  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2009 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4309/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01540  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2009 

Mục sửa đổi:  

1) Chủ đơn duy nhất là: 

CHEMETALL GMBH  (DE) 

Trakehner Strasse 3, D- 60487 Frankfurt am Main, Germany 

2) Bổ sung tác giả sau đây và Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: KAMEDA, Hiroshi 

Địa chỉ: c/o NIPPON PAINT CO., LTD., 4-1-15, Minamishinagawa, Shinagawa-ku, 
Tokyo 1408675, Japan 

Quốc tịch: Nhật Bản 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4309/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2009-01541  (220) Ngày nộp đơn 20/07/2009 

Mục sửa đổi:  

1) Chủ đơn duy nhất là: 

CHEMETALL GMBH  (DE) 

Trakehner Strasse 3, D- 60487 Frankfurt am Main, Germany 

2) Bổ sung tác giả sau đây và Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: KAMEDA, Hiroshi 

Địa chỉ: c/o NIPPON PAINT CO., LTD., 4-1-15, Minamishinagawa, Shinagawa-ku, 
Tokyo 1408675, Japan 

Quốc tịch: Nhật Bản 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4310/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02573  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2013 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
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Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4311/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-02573  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2013 

Mục sửa đổi:  

Tên chủ đơn 

            Tên chủ đơn mới là: 

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC (US) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4649/ TB-SHTT, ngày 26/06/2014  

(210)  Số đơn: 1-2013-01715  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2013 

Mục sửa đổi:  

1) Địa chỉ của chủ đơn được sửa thành: 

Wolleraustrasse 41 B, CH-8807, Freienbach, Switzerland 

2) Địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế  được sửa thành: 

Địa chỉ: Neuhofstrasse 6, CH-8834 Schindellegi, Swizerland 

Quốc tịch: Đức 

_____________________________________________________________________________ 

 

b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4307/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 2-2011-00214  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2011 

Mục sửa đổi:  

Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp đối với tổ chức sau: 

            Công ty cổ phần Tư vấn S & B (S & B CONSULTANT CORP.) 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 

 

c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4304/ TB-SHTT, ngày 06/06/2014  

(210)  Số đơn: 3-2013-01735  (220) Ngày nộp đơn 31/10/2013 

Mục sửa đổi:  

Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp đối với tổ chức sau: 
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Công ty cổ phần Tư vấn S & B (S & B CONSULTANT CORP.) 

Tầng 18, Hapulico Complex, 85 Vũ Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4078/ TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 3-2012-01224  (220) Ngày nộp đơn 04/09/2012 

Mục sửa đổi:  

Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_____________________________________________________________________________ 

 
d - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4137/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-24038  (220) Ngày nộp đơn 26/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty luật TNHH T&G (TGVN) 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4138/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-10597  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành: 

“Tách nhóm 06 sang đơn mới, nhóm 09 được giữ lại trong đơn 4-2012-10597” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4139/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-10598  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành: 

“Tách nhóm 06 sang đơn mới, nhóm 09 được giữ lại trong đơn 4-2012-10598” 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4140/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-10479  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
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C/o Multiconsult Limited, Les Cascades Building, Edith Cavell Street, Port Louis, 
Mauritius 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4141/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2011-22716  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni (không phải là vecni cách điện); bột màu (không dùng 
cho giặt hoặc trang điểm); chế phẩm và hợp chất làm khô sơn và vecni; dung dịch pha 
loãng dùng cho các sản phẩm nói trên. 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; hàng ngũ kim (kim loại để chế tạo đồ dùng 
như đồng, sắt, nhôm). 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dung để hứng sơn vãi hoặc đùng để phối trộn màu sơn). 

Nhóm 19: Bột trét tường. 

Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; đồ lau dọn (giẻ rách, quần áo cũ, sợi len rối); sợi thép 
rối. 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

Nhóm 35: Mua bán sơn, vật liệu dùng trong xây dựng và trang trí nội thất. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4142/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29908  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4143/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29909  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4144/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-29899  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4145/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-24143  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP – Chi nhánh TP.HCM 

31 Hàn Thuyên, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4147/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-05970  (220) Ngày nộp đơn 02/04/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4149/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-02813  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4151/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-25130  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4153/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-25133  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
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Số 10, ngõ 34, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4155/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-25132  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Số 10, ngõ 34, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4157/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-21573  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân (Ageless) 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4161/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-10692  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

4246 SE Belmont #3 Portland, Oregon 97215 United States 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4162/TB-SHTT, ngày 30/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-17191  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

            Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Xóm Cát, xã Cao Thành, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4060/TB-SHTT, ngày 28/05/2014  

(210)  Số đơn: 4-2006-06632  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2006 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ được sửa thành: 

“Tách các nhóm 18, 25 và 28 sang một đơn mới. Danh mục sản phẩm còn lại không thay 
đổi” 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4556/TB-SHTT, ngày 17/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-19915  (220) Ngày nộp đơn 07/09/2012 
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Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5034/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-15221  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (giày dép, vớ); đồ đội đầu (nón, mũ). 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng, cụ 
thể là văn phòng tuyển dụng lao động và giới thiệu việc làm. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5035/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-23666  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2010 

Mục sửa đổi:  

1) Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT LAW LLC) 

 20 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

2) Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

            Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

Nhóm 12: Xe đạp và các bộ phận của xe đạp, cụ thể là, lốp xe và săm xe, líp, xích, vành 
bánh xe, bộ trục xe đạp (không bao gồm vòng bi), đĩa xích, vòng để đệm và nối phuộc xe 
đạp với cổ phốt xe đạp, khung xe, yên xe và bàn đạp, tay lái và tấm chắn bùn. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5045/SHTT-NH2, ngày 27/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2010-23666  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 5, tầng 15, Toà nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công quận Ba Đình, TP 
Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4393/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  
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(210)  Số đơn: 4-2012-29409  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4395/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29405  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4397/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29406  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4399/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-29410  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4401/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-28717  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4403/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-28718  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2012 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4405/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-18818  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư 

Số 9 Sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4407/TB-SHTT, ngày 10/06/2014  

(210)  Số đơn: 4-2012-26906  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

            Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5769/TB-SHTT, ngày 24/07/2014  

(210)  Số đơn: 4-2013-01906  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

            Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIII 

 
chuyển giao đơn 

 
 
 a - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4305/TB-SHTT, ngày 06/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01739  (220) Ngày nộp đơn: 06/07/2010 

Bên chuyển giao:        

 Life Fusion, LLC. (US) 

 41981 Lockwood CT., Fremont, California 94539, U.S.A 

Bên  nhận chuyển giao:  

 National Cheng Kung University  (TW) 

 No.1, Ta-Hsueh Road, Tainan City 701, Taiwan 

National Cheng Kung University  (TW) trở thành chủ đơn duy nhất. 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4306/TB-SHTT, ngày 06/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2010-01738  (220) Ngày nộp đơn: 06/07/2010 

Bên chuyển giao:        

 Life Fusion, LLC. (US) 

 41981 Lockwood CT., Fremont, California 94539, U.S.A 

Bên  nhận chuyển giao:  

 National Cheng Kung University  (TW) 

 No.1, Ta-Hsueh Road, Tainan City 701, Taiwan 

National Cheng Kung University  (TW) trở thành chủ đơn duy nhất. 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4412/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2004-00409  (220) Ngày nộp đơn: 07/05/2004 

Bên chuyển giao:        

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (US) 

 P.O. Box 4000, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd  (JP) 

 2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-Ku, Tokyo 101-8535, Japan 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4647/TB-SHTT, ngày 20/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-01307  (220) Ngày nộp đơn: 20/05/2011 

Bên chuyển giao:        
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 Princo america Corp. (US) 

 47517 Seabridge Drive, Fremont, CA 94538, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) 

 LOB16, Room No.16416, JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, U.A.E. 

 PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) trở thành đồng chủ đơn với Princo Corp. (TW) 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4647/TB-SHTT, ngày 20/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2011-01308  (220) Ngày nộp đơn: 20/05/2011 

Bên chuyển giao:        

 Princo america Corp. (US) 

 47517 Seabridge Drive, Fremont, CA 94538, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) 

 LOB16, Room No.16416, JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, U.A.E. 

 PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) trở thành đồng chủ đơn với Princo Corp. (TW) 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4647/TB-SHTT, ngày 20/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-03845  (220) Ngày nộp đơn: 21/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Princo america Corp. (US) 

 47517 Seabridge Drive, Fremont, CA 94538, United States of America 

Bên  nhận chuyển giao:  

 PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) 

 LOB16, Room No.16416, JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, U.A.E. 

 PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) trở thành đồng chủ đơn với Princo Corp. (TW) 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4648/TB-SHTT, ngày 20/06/2014 

(210)  Số đơn: 1-2012-01287  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 BIOREALITES (FR) 

 35 rue de Verdun, F-92284 Suresnes Cedex, France 

Bên  nhận chuyển giao:  

 LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

 35, rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
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LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) trở thành đồng chủ đơn với INSTITUT 

NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) (FR) và 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FR). 

 

 

 
 b - Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4148/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-05970  (220) Ngày nộp đơn: 02/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng Minh Huyền (VN) 

 Số 10, ngách 41/36, phố Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần sản xuất phát triển Mizen 

 Km2, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh,  thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4150/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02813  (220) Ngày nộp đơn 05/02/2013 

Bên chuyển giao:        

 KATRIN BJ PTE.LTD. (SG) 

 69 Ubi Cresent, Unit 05-01, CES Building, Singapore 408561 

Bên  nhận chuyển giao:  

 GREENPAN LTD. 

 Unit 1902-05, 19/F., 248 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4152/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25130  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 ARES TRADING S.A (CH) 

 Zone Industrielle de l’ Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, Switzerland 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4154/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25133  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2012 

Bên chuyển giao:        
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 ARES TRADING S.A (CH) 

 Zone Industrielle de l’ Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, Switzerland 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4156/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-25132  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 ARES TRADING S.A (CH) 

 Zone Industrielle de l’ Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, Switzerland 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Merck KGaA 

 Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germany 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4158/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21573  (220) Ngày nộp đơn 19/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Phạm Công Trường (VN) 

 360 Nguyễn Thái Học, khóm 3, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần RAMSA 

 Lô CII-4, khu C, KCN Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4146/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-24143  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Mỹ Viện (VN) 

 399/16/15 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Đại Dũng 

Số 779 chợ Hoà Khánh, ấp Thuận Hoà 1, xã Hoà Khánh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long 
An 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4394/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29409  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 
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Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4396/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29405  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4398/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29406  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4400/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29410  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 316 Tập A (07.2014) 

 

 
1311 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4402/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28717  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4404/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28718  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4406/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-18818  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Thanh An (VN) 

Tầng 3, toà nhà Minh Tâm, 137 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Murray Goulburn Co-operative Co., Limited 

Freshwater Place, Level 15/2 Southbank Boulevard, Southbank VIC 3006 Australia 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3527/SHTT-NH2, ngày 12/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02446  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH một thành viên Minh Minh Phát  

Số 115, ngõ 69A, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên Thiết bị điện G8 
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Xóm 3, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh TháI Bình 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3764/SHTT-NH2, ngày 19/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12649  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần sơn Sanpec Việt Nam  

Thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Phạm Văn Lâm 

 Số 169, đội 10, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3767/SHTT-NH2, ngày 19/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-08788  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần Trang Nông   

Thôn Xuân áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Nông Trang  

 Thôn Cầu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4797/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21961  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH công nghệ truyền thông Vạn Niên   

Số 26, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần Manutronics Việt Nam 

 Số 7 đường TS 5 khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-00681  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 
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Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-00682  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-01341  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-01342  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-01343  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2012 

Bên chuyển giao:        
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 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-17341  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-17342  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21726  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21727  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21728  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21729  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-01824  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  
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 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-01825  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02086  (220) Ngày nộp đơn 28/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11401  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11402  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2013 
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Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4798/SHTT-NH2, ngày 24/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-21724  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam ¸    

Số 106, phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3379/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-23582  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển giáo dục APU    

Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U 

286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3379/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-23583  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển giáo dục APU    

Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U 

286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3379/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-23584  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển giáo dục APU    

Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U 

286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3379/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-23585  (220) Ngày nộp đơn 08/11/2010 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH phát triển giáo dục APU    

Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH phát triển giáo dục A.P.U 

286 Lãnh Binh Thăng, phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3380/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-07223  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Biển Kim Cương    

Lô B4.1-17, khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Lưu Lan Phương 

Số 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3381/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-07224  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Biển Kim Cương    

Lô B4.1-17, khu dân cư An Cư 2 mở rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Lưu Lan Phương 

Số 2 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3382/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21168  (220) Ngày nộp đơn 24/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 Hộ kinh doanh Trà Tiên Hưởng    

789 Trần Hưng Đạo, phường 01, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên Trà Tiên Hưởng 

40/20D Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3383/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-06063  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2012 

Bên chuyển giao:        

 Conoco Phillips Company  

600 North Dairy Ashford, MA-1135, Houston Texas 77079-1175, USA) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Phillips 66 Company (US) 

P.O. Box 4428, Houston, Texas 77210, USA (3010 Briarpark, Houston, Texas 77042, 
USA) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3384/SHTT-NH2, ngày 05/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-06062  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2012 

Bên chuyển giao:        

 Conoco Phillips Company  

600 North Dairy Ashford, MA-1135, Houston Texas 77079-1175, USA) 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Phillips 66 Company (US) 

P.O. Box 4428, Houston, Texas 77210, USA (3010 Briarpark, Houston, Texas 77042, 
USA) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 60/SHTT-NH2, ngày 06/01/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-06645  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Witex Flooring Products GmbH  

Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf, Germany 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Windmoller Vertriebsgesellschaft mbH 

Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf, Germany 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10939/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013 

(210)  Số đơn: 4-2012-00883  (220) Ngày nộp đơn 16/01/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lưu Huỳnh Việt 

Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH King Elong 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10939/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013 

(210)  Số đơn: 4-2012-06565  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lưu Huỳnh Việt 

Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH King Elong 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10939/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013 

(210)  Số đơn: 4-2012-07560  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lưu Huỳnh Việt 

Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH King Elong 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10939/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013 

(210)  Số đơn: 4-2012-09762  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lưu Huỳnh Việt 
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Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH King Elong 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10939/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013 

(210)  Số đơn: 4-2012-18802  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lưu Huỳnh Việt 

Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH King Elong 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10939/SHTT-NH2, ngày 31/12/2013 

(210)  Số đơn: 4-2012-18949  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH Lưu Huỳnh Việt 

Phòng 156, lầu 15, chung cư Mỹ Phước Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH King Elong 

Số 8 khu phố The Garland, đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2282/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-16342  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại gạch men VINA 

236 đường 44 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Hồ Hảo Thành 

333 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2283/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-17340  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Việt Long 

39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Seed Co., Ltd. 

2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2284/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-15248  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2012 

Bên chuyển giao:        

 Trương Hùng Dũng 

372 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trương Dũng 

2303 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2285/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-17602  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí Trường Giang 

205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát triển cơ khí Trường Giang 

349/3A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2286/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-17603  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí Trường Giang 

205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát triển cơ khí Trường Giang 

349/3A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2287/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-01269  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2010 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí Trường Giang 

205 Lê Quang Sung, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ phát triển cơ khí Trường Giang 

349/3A An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2288/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-08827  (220) Ngày nộp đơn 03/05/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược Mê Kông 

G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm Do Ha 

Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2289/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2010-24484  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2010 

Bên chuyển giao:        

 Trần Thị Thu Hằng 

125/42 Phạm Văn Chí, phường 3, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Thu Hằng 

41/22 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2290/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-15567  (220) Ngày nộp đơn 17/07/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Linh 6P 

Số 32, ngõ 67, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Mạnh Linh 

Thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2291/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-13805  (220) Ngày nộp đơn 28/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Phạm Thị Thu Thuỷ 

Lô 16, C4, khu định cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH một thành viên LASEN TEA 

Tầng 8, số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-22080  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02386  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02387  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02388  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-02389  (220) Ngày nộp đơn 30/01/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-06480  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-14641  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-30162  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-30163  (220) Ngày nộp đơn 19/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-30620  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-30621  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại Xuân Quý 

 Số 40, phố Hàm Tử Quan, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược phẩm UNESFRANCE 

Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2293/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10606  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 2430-2614 Quebec Inc. 

 6883 Schweitzer Road, Cote St. Luc, Quebec, Canada, H4W 1L2 

Bên  nhận chuyển giao:  

 JB International Holdings Limited 

6th Floor, St. John's Building, 33 Garden Road, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2293/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10607  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 2430-2614 Quebec Inc. 

 6883 Schweitzer Road, Cote St. Luc, Quebec, Canada, H4W 1L2 

Bên  nhận chuyển giao:  

 JB International Holdings Limited 

6th Floor, St. John's Building, 33 Garden Road, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2293/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-10608  (220) Ngày nộp đơn 24/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 2430-2614 Quebec Inc. 

 6883 Schweitzer Road, Cote St. Luc, Quebec, Canada, H4W 1L2 

Bên  nhận chuyển giao:  

 JB International Holdings Limited 

6th Floor, St. John's Building, 33 Garden Road, Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2294/SHTT-NH2, ngày 02/04/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-21761  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần thương mại Ban Mai Xanh 

 Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Duy Đạt 

Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4392/TB-SHTT, ngày 10/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17191  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại Mạnh Huyền (VN) 

 Xóm Cát, xã Cao Thành, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH Sơn JUBYTEX 

Xóm Cát, xã Cao Thành, huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4183/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29071  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng (VN) 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4184/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-11952  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Lữ Tấn Ninh (VN) 

 Thị trấn Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Đỉnh Phong 

97 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4186/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-04911  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 Nguyễn Thị Phú Tâm (VN) 

 15/188 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Phú Tâm 

15/188 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Lê Thị Thu Hằng 
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217C An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4187/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-04910  (220) Ngày nộp đơn 18/03/2013 

Bên chuyển giao:        

 Nguyễn Thị Phú Tâm (VN) 

 15/188 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Nguyễn Thị Phú Tâm 

15/188 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

Lê Thị Thu Hằng 

217C An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4190/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-28455  (220) Ngày nộp đơn 17/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 KUIPO CO., LTD.  (JP) 

 2-1, Honmura-Cho, Ichigaya, ShinJuku-Ku, Tokyo, 162-0845, Japan 

 PIN SA INTERNATIONAL CO., LTD.  

 1F., No. 68, LN. 244, Wenlin N. Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan 

Bên  nhận chuyển giao:  

 KUIPO CO., LTD.  

2-1, Honmura-Cho, Ichigaya, ShinJuku-Ku, Tokyo, 162-0845, Japan 

Liu Tong International Co., Ltd. 

Units A & B, 15/F, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4191/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-22440  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2012 

Bên chuyển giao:        

 OASU Global Manufacturing CO., LTD.  (JP) 

 4022, Sakuradai, Nakatsu, Aikawamachi, Aikou-gun, Kanagawa, Japan 

Bên  nhận chuyển giao:  

AVON PRODUCTS CO., LTD 

20-2, Nishi Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4192/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-17338  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Việt Long (VN) 

 39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

Seed Co., Ltd 

2-40-2 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8402, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4193/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29070  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng (VN) 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4194/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-17694  (220) Ngày nộp đơn 10/08/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm Phú Hưng (VN) 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4195/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2014-03391  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2014 

Bên chuyển giao:        

 Lê Bá Linh (VN) 

 86 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần thương mại đầu tư Thái Hưng Thịnh 

32-34 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4196/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 
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(210)  Số đơn: 4-2012-26840  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Angles Incorporated Pte Ltd (SG) 

 120 Lower Delta Road # 15-11 Cendex Centre Singapore 169208 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Strange Associates Pte Ltd 

81 Ubi Avenue 4, #01-10 UB One, Singapore 408830 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4197/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-26841  (220) Ngày nộp đơn 28/11/2012 

Bên chuyển giao:        

 Angles Incorporated Pte Ltd (SG) 

 120 Lower Delta Road # 15-11 Cendex Centre Singapore 169208 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Strange Associates Pte Ltd 

81 Ubi Avenue 4, #01-10 UB One, Singapore 408830 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4198/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29403  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4199/TB-SHTT, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-29287  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dược phẩm Đông Nam á (VN) 

 Số 106 phố Đông Phong, phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam ¸ 

Trung tâm thương mại Phố Nối, thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3878/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-06028  (220) Ngày nộp đơn 02/04/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Hưng 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3878/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-12769  (220) Ngày nộp đơn 18/06/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Hưng 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3878/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17725  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Hưng 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3878/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17726  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Hưng 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3878/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17968  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Hưng 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3878/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-17969  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phú Hưng 

 Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú 

Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3879/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-23449  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn EURO MEDICA SAN Té Việt Nam 

 Lô 4B, khu đô thị phát triển 4A, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm VINAMEDIC 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3879/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-13763  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn EURO MEDICA SAN Té Việt Nam 

 Lô 4B, khu đô thị phát triển 4A, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm VINAMEDIC 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3879/SHTT-NH2, ngày 21/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-13764  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty trách nhiệm hữu hạn EURO MEDICA SAN Té Việt Nam 

 Lô 4B, khu đô thị phát triển 4A, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần dược phẩm VINAMEDIC 

Số 30, ngõ 179, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4212/SHTT-NH2, ngày 30/05/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-19824  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Nghiêm Thị Tuyết Mai 

Số 8 đường 21, Mỹ Phú 1, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH đầu tư thương mại OSSO 

Lầu 4, toà nhà Saigon Business Center, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4294/SHTT-NH2, ngày 05/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2011-02140  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2011 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH thương mại và phát triển du lịch Sao Việt 

Toà nhà VMT, lô A1F, cụm tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ AMADORA 

Số 250 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4295/SHTT-NH2, ngày 05/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2012-02380  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2012 

Bên chuyển giao:        

 Công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên 

135/37/50 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao:  
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 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 

Room 1801, Public Bank Centre, 120 Des Voeux Road Central, Hong Kong 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4539/SHTT-NH2, ngày 17/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-19262  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH công nghệ và dược phẩm ZORRO 

Thôn Thuỵ ứng, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty cổ phần y tế Sức Sống Việt 

Số 103, ngõ 25, đường Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 4540/SHTT-NH2, ngày 17/06/2014 

(210)  Số đơn: 4-2013-08661  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2013 

Bên chuyển giao:        

 Công ty TNHH dược phẩm EIFFEL Pháp 

Số 68 Quan Nhân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao:  

 Công ty TNHH dược mỹ phẩm Pháp USA 

Tầng 6, số 47 phố Trung Kính, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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PHẦN iX 

 

đính chính 

 

 

a- Đính chính đơn đăng ký sáng chế 
 

Đơn đăng ký sáng chế số 1-2013-02115 nộp vào pha quốc gia ngày 08/07/2013 công bố trên 
Công báo SHCN số 310 tập A  

Nội dung đính chính:  

Ngoài 2 chủ đơn đã công bố bổ sung thêm chủ đơn thứ 3 là: 

Tên đầy đủ: Tokyo Institute of Technology 

Địa chỉ: 2-12-1, Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 1528550 Japan 

 

_______________________ 

 

Đơn đăng ký sáng chế số 1-2013-03772 công bố trên Công báo SHCN số 311 tập A ngày 
25/2/2014 

Nội dung đính chính: Tóm tắt sáng chế, dòng cuối cùng trang 354 

Sai là: “thuỷ sinh chứa chủng Baci/lus tạo bào tử.” 

Đúng là: “thuỷ sinh chứa chủng Bacillus tạo bào tử.” 

 

 

 

b- Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu 

 

Đơn đăng ký nhãn hiệu số 4-2013-03479 nộp ngày 25/02/2013 công bố trên Công báo SHCN số 
302, tập A 

Nội dung đính chính:  

Mẫu nhãn hiệu  

Đúng là:  
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c- Đính chính yêu cầu chuyển giao đơn 

 

Yêu cầu chuyển giao đơn số: CĐ1-2011-00011 nộp ngày 21/01/2009 đối với các đơn đăng ký 
sáng chế số: 1-2009-00141 nộp ngày 20/01/2009 và đơn đăng ký sáng chế số: 1-2009-00142 nộp 
ngày 20/01/2009  

Nội dung đính chính: Mã quốc gia của bên được chuyển giao. 

Sai là: (DE) 

Đúng là: (DK) 
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